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Lời nói đầu 

Tài liệu "Nguyên lý kỹ thuật điện tử" trình bày về nguyên tắc hoạt 

động cơ bản của các linh kiện và mạch điện tử thông dụng. Ngày nay kỹ 

thuật điện tử được áp dụng hết sức rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 

khoa học công nghệ và đời sống. Ta có thể thấy sự hiện diện của các 

mạch điện tử ngay trong các thiết bị tại gia đình, công sở như từ chiếc 

máy thu vô tuyến truyền hình tới hệ thống máy vi tính hiện đại. Kiến 

thức cơ bản về điện tử là hành trang không thể thiếu được cho các 

sinh viên chuyên ngành mà còn có thể là công cụ tốt cho cán bộ và 

sinh viên các ngành khác liên quan ham muốn tìm hiểu kỹ thuật tiên 

tiến. Do đó tài liệu đã được cố gắng biên soạn sao cho đảm bảo đủ 

những nội dung cơ bản nhưng vẫn cập nhật được những vấn đề hiện đại 

trong một khuôn khổ hạn chế. Sách đã được dùng làm tài liệu giảng 

dạy cho sinh viên bắt đầu học về kỹ thuật điện tử trong các ngành 

Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Vật lý kỹ thuật, ... thuộc Đại 

học Quốc gia Hà Nội trong những năm gần đây. Do vậy những kiến thức 

tiên quyết đòi hỏi người đọc không nhiều ngoài một số hiểu biết liên 

quan đến các cơ sở toán học và vật lý. 

Sách được chia thành 9 chương. Ba chương đầu tóm lược những khái 

niệm cơ bản liên quan đến tín hiệu, mạch điện và hệ thống điện tử. 

Chương 4 trình bày về các dụng cụ bán dẫn - là những linh kiện chủ yếu 

của kỹ thuật điện tử hiện đại - cũng như các mạch điện tử khuếch đại 

cơ bản nhất sử dụng các linh kiện này. Chương 5 trình bày về các mạch 

phát sóng, một thành phần rất hay gặp trong các hệ thống điện tử. 

Chương 6 và chương 7 đi sâu vào tìm hiểu kỹ thuật điện tử phi tuyến. Đó 

là các mạch điều chế, giải điều chế, trộn tần, ... dùng nhiều trong kỹ 

thuật thông tin, phát thanh, truyền hình, kỹ thuật dẫn đường, v.v... 

Chương 8 đề cập tới một lĩnh vực giáp ranh giữa kỹ điện tử tương tự 

(analog) và điện tử số (digital), đó là các mạch biến đổi D/A và A/D. Cuối 



cùng, chương 9 cung cấp cho người đọc kiến thức về một số mạch 

nguồn nuôi hệ thống điện tử điển hình.             

Cuốn sách chắc không tránh khỏi các thiếu sót, vì vậy chúng tôi mong 

nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc. Các ý kiến xin gửi về:  

Bộ môn Điện tử và Kĩ thuật Máy tính, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường 

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội, 144  Đường Xuân Thuỷ, Quận 

Cầu giấy, Hà nội. 

hoặc 

Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề, trực thuộc Nhà Xuất bản Giáo 

dục, 25 Hàn Thuyên - Hà Nội. 

        Các tác giả 
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Chương 1 

 khái niệm chung về hệ thống điện tử 

1.1. Tín hiệu, mạch điện và hệ thống điện tử 

Mục tiêu của giáo trình này là nghiên cứu về nguyên lý kỹ thuật 

mạch điện tử. Cụ thể là các mạch điện tử tương tự. Các mạch này được 

thiết kế xây dựng trên cơ sở kết nối các linh kiện điện tử như điện trở, 

tụ điện, cuộn cảm, các dụng cụ bán dẫn, v.v... với nhau. Hơn nữa, từ các 

mạch điện tử cơ bản, người ta có thể tổ hợp chúng lại để tạo nên các hệ 

thống điện tử được dùng cho một hoặc nhiều mục đích nào đó. Lan 

truyền trong mạch là các tín hiệu điện, đó là biểu hiện vật lý của tin 

tức. Trong các mạch điện tử, dạng vật lý của tín hiệu là dòng điện, điện 

áp, v.v... và tổng quát là các sóng điện từ.  

Vì những lý do vừa được nêu, tín hiệu và mạch điện là hai khâu có 

mối quan hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau cần được chú trọng trong 

việc nghiên cứu thiết kế xây dựng nên các hệ thống điện tử. Các hệ 

thống này là không thể thiếu trong những ứng dụng thuộc công nghệ 

thông tin và truyền thông hiện đại. Có thể mô tả đơn giản một hệ 

thống đó như hình 1.1 sau. 

 

 

 

 

 

   Hình 1.1.  Các thành phần trong một hệ thống điện tử. 

Tin tức như tiếng nói, hình ảnh, số liệu, v.v... từ nguồn tin qua các 

cảm biến được chuyển đổi thành các tín hiệu điện tương ứng. Thí dụ khi 

một cảm biến như microphone  được đặt trước một người đang nói, hai 

đầu lối ra của nó sẽ xuất hiện một điện áp biến thiên có biên độ tỷ lệ 

với áp suất âm thanh. Tín hiệu này được đưa tới lối vào của mạch điện 

tử để gia công, xử lý. Trong trường hợp này là một mạch khuếch đại, có 

tác dụng tăng biên độ của tín hiệu ở lối vào của mạch (là lối ra của 

Nguồn   
tin 

Cảm   
biến 

Mạch  

điện tử 
Mạch  

điện tử 
Cảm   
biến  

Tin được 
nhận 

Nhiễu 

Kênh thông tin
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microphone) từ cỡ mili-vôn lên hàng vôn hoặc vài chục vôn đủ để kích 

một bộ phát công suất ra loa. Trong vài trường hợp khác, mạch điện 

lại có chức năng như điều chế tín hiệu, đổi tần, mã hoá, v.v... Nếu cần 

truyền đi xa, tín hiệu này được gửi qua một hoặc vài kênh thông tin. 

Các kênh này là các môi trường truyền sóng điện từ, thí dụ như cáp 

đồng trục, cáp quang hoặc không gian xung quanh (trong trường hợp 

thông tin vô tuyến). ở đầu kia của kênh, một mạch điện thu có nhiệm vụ 

thu nhận tín hiệu này rồi gia công, xử lý nó cho những mục đích nào 

đó, thí dụ như khuếch đại, tái tạo lại dạng gốc của tín hiệu, giải điều 

chế, giải mã, v.v... Trong cả hệ thống như vậy, ngoài tín hiệu như ta vừa 

nói, được quy ước gọi là thành phần tín hiệu có ích, hệ thống luôn luôn 

chịu tác động của rất nhiều nguyên nhân khác nhau làm ảnh hưởng 

tới tín hiệu. Thí dụ như thăng giáng của các điện tử nhiệt gây nên một 

dòng điện có biên độ và pha thay đổi ngẫu nhiên gọi là ồn nhiệt trong 

lối vào của các bộ khuếch đại điện tử có mức tín hiệu rất thấp, các 

sóng điện từ của dòng điện thành phố   50 Hz, các xung điện phát ra từ 

các thiết bị điện trong phòng thâm nhập vào các hệ điện tử, v.v... Các 

tác động này gọi chung là nhiễu và được coi như một thành phần tín 

hiệu vô ích. Nhiễu được cộng hoặc nhân với thành phần tín hiệu có ích 

gây nên sự méo dạng tín hiệu hoặc làm tín hiệu bị nhận chìm trong nó. 

Trong nhiều trường hợp, điều này làm cho mạch điện thu không thể 

phát hiện ra được tín hiệu có ích nếu không có sự gia công xử lý thích 

hợp. Vì vậy việc chống lại các can nhiễu hay làm giảm ảnh hưởng của 

chúng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thiết kế mạch 

điện tử.  

1.2. Các đại lượng cơ bản của tín hiệu 
Các đại lượng điện cơ bản trong một mạch điện tử bao gồm: điện 

tích, điện thế, hiệu điện thế, dòng điện, trở kháng và công suất. Các đại 

lượng này đã được khảo sát rất kỹ trong các giáo trình điện từ học. ở 

đây chỉ nhắc lại một cách khái quát các định nghĩa và áp dụng chúng 

trong các mạch điện tử.  

Điện tích là một thuộc tính của vật chất. Các loại vật liệu (bao 

hàm cả vật dẫn điện hoặc cách điện) đều được tạo thành từ các nguyên 

tử trong đó có hạt nhân và các điện tử. Tính chất dẫn điện của vật liệu 



 3

phụ thuộc vào các điện tử liên kết yếu với nguyên tử. Mỗi điện tử mang 

một điện tích bằng 1,6×10-19 Coulomb, ký hiệu là C. Coulomb là một đơn vị 

điện tích được chuẩn hoá và như vậy nó tương đương với tổng điện tích 

của cỡ 6,25×1018 điện tử. Các điện tích trong tự nhiên có giá trị bằng số 

nguyên lần điện tích của một điện tử. Điện tích của điện tử được quy 

ước có dấu âm (-), do vậy điện tích của hạt nhân nguyên tử có dấu 

dương (+).  

Sự tồn tại của các điện tích có thể được phát hiện qua sự tương tác 

lực giữa chúng. Lực tương tác đó được xác định như sau: 

F = Fe (q1, q2 , R) + Fm (q1, v1, q2, v2, R) 

Trong đó Fe là lực tĩnh điện phụ thuộc vào vị trí của các điện tích, 

Fm là lực từ phụ thuộc vào vị trí và chuyển động của các 

điện tích; 

               q1 và q2 là giá trị tương ứng của hai điện tích, v1 và v2 là vận 

tốc chuyển động của 2 điện tích và R là khoảng cách giữa 

chúng.  

Năng lượng trao đổi giữa các điện tích sẽ sinh ra lực điện. Lực này 

gây nên chuyển động của các điện tích và sinh ra công.  

Điện thế Vx tại một điểm x trong không gian là công phải thực hiện 
để đưa một đơn vị điện tích từ vô cùng đến điểm đó. Nếu một điểm y khác 

có điện thế là Vy thì hiệu số điện thế giữa 2 điểm x và y gọi là điện áp 
giữa hai điểm đó, có thể được ký hiệu là Uxy. Điện áp này được quy ước là 
dương nếu điểm x có điện thế dương so với điểm y và ngược lại. Tức là:  

Uxy = − Uyx  

Theo định nghĩa trên, nếu gọi A là công do lực điện sinh ra để 

chuyển lượng điện tích Q đi từ điểm x đến y thì hiệu thế U bằng: 

    
Q
A

Uxy =  

Trong sơ đồ mạch điện, thường bỏ qua các chỉ số kép và thường viết 

điện áp so với một điểm được chọn làm điểm gốc như thí dụ với điểm z 

sau: 
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    Uxz = 5V ,   Uyz = 7V   →  viết:   Ux = 5V và Uy = 7V  vì coi điện thế ở điểm gốc 

z là 0 V. 

Khi đó nói điện áp ở một điểm nào đó có nghĩa là điện thế của điểm 

đó so với gốc chung. 

Dòng điện là lượng điện tích chuyển dời qua dây dẫn hay qua các 

phần tử của mạch điện  trong một đơn vị thời gian (dòng điện dẫn) hay 

có khi chỉ là sự biến thiên của điện trường theo thời gian (dòng điện 

dịch). Chiều của dòng điện trong mạch được quy ước chảy từ nơi có điện 

thế cao (+) tới nơi có điện thế thấp (−). Do định nghĩa như vậy dòng điện I 

trên một đoạn mạch có lượng điện tích Q chuyển qua trong thời gian t 

sẽ là: 

    
t
QI =    

Công suất  là công mà dòng điện sản ra trên đoạn mạch trong một 

đơn vị thời gian. Do đó công suất P được sinh ra bởi dòng điện I khi chảy 

giữa 2 điểm của đoạn mạch có điện áp đặt vào U sẽ là: 

   UI
t
Q

Q
A

d
P =×=×==

 gianthêi
tích diện

tích iện
công

 gianthêi
công        

Trong thực tế còn tính đến công suất trung bình trong một 

khoảng thời gian T đã cho. Giá trị này gọi là công suất hiệu dụng và 

bằng: 

    ∫=
T

eff dt)t(P
T

P
0

1  

1.3. Các phần tử thực và phần tử lý tưởng của mạch điện 
Phân tích quá trình xảy ra trong mạch điện là phải tìm được các 

giá trị và dạng của dòng điện hoặc điện áp trên các phần tử, linh kiện, 

đoạn mạch, v.v... trong một trường hợp nào đó. Các phần tử trong mạch 

điện thực tế là các phần tử thực. Chúng bao gồm cả các thông số chính 

và các thông số ký sinh. Để rõ khái niệm này ta hãy lấy một thí dụ về 

một điện trở được chế tạo bằng cách quấn dây có điện trở suất cao 

(như constantan) lên một ống sứ cách điện như hình vẽ 1.2.a. Vì đoạn 

dây constantan được cuốn trên lõi sứ theo dạng lò xo ruột gà đã tạo 

nên một cuộn điện cảm có giá trị điện cảm tuy rất nhỏ Lks, có khi chỉ cỡ 
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phần mười àH (10-7 H), nhưng vẫn khác không. Chỉ số ks viết tắt từ chữ "ký 

sinh" có nghĩa là phần tử tạp tán, nhỏ so với giá trị bình thường. Mặt 

khác, các vòng dây được cuốn sát nhau nhưng cách điện với nhau đã 

tạo nên các bản tụ ký sinh mà tổng điện dung của chúng tuy rất nhỏ, 

chỉ cỡ 1pF (10-12 F), nhưng vẫn khác không. Như vậy, một cách chính xác 

sơ đồ thực của cái điện trở không chỉ đơn thuần có điện trở R của đoạn 

dây constantan như trong sơ đồ lý tưởng ở hình 1.2.c mà còn phải thêm 

vào một cuộn cảm Lks mắc nối tiếp với nó và một tụ điện Cks mắc song 

song với cả hai như hình 1.2.b.  

 

 

 

   (a)    (b)    (c) 

Hình 1.2.    Phần tử thực và lý tưởng. 

Như về sau sẽ thấy, giá trị trở kháng của các phần tử ký sinh này 

phụ thuộc vào tần số. Do đó khi phân tích mạch điện chứa các phần tử 

hoạt động thực tế ở một dải tần số không quá đặc biệt thì thường 

người ta đơn giản hoá, coi các phần tử của mạch là lý tưởng, tức là giá 

trị của các thông số ký sinh bằng không. Tức là phải đảm bảo rằng giá 

trị của các thông số ký sinh trong dải tần số tín hiệu hoạt động đó là 

đủ nhỏ để có thể bỏ qua so với thông số chính, sao cho kết quả phân 

tích là chấp nhận được. Thí dụ với cái điện trở thông thường được chế 

tạo như hình 1.2.a có giá trị điện trở cỡ 1.000 Ω thì có thể thiết kế cho sử 

dụng trong các mạch điện khuếch đại trong dải tần số âm thanh vài 

chục kHz trở xuống mà không cần quan tâm tới các giá trị điện cảm và 

điện dung ký sinh của nó. Trong khi đó nếu phải thiết kế một mạch điện 

khác hoạt động ở dải tần số rất cao cỡ vài chục GHz như trong kỹ 

thuật ra-đa thì không thể không tính đến các thông số ký sinh này khi 

thiết kế mạch nếu vẫn muốn dùng đến nó mà không muốn thay bằng 

các điện trở được chế tạo đặc biệt có các thông số ký sinh nhỏ hơn 

nữa.   

A

A B 

B

R Lks

Cks

→
R 

ống sứ cách điện  

Đoạn dây 
constantan có điện 

trở bằng R  

≈ 
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Do được khảo sát trong dải tần số không quá cao, những linh kiện 

được đề cập tới trong phạm vi giáo trình này thuộc loại các phần tử 

được coi là lý tưởng.   

1.4. Mạch điện, hệ thống điện tử và các loại sơ đồ của nó 
Để thực hiện một mục đích nào đó, nhà thiết kế phải tập hợp một số 

linh kiện điện tử với nhau và liên kết chúng lại về phương diện điện để 

tạo thành các mạch điện tử. Các linh kiện này có thể là những linh 

kiện cơ bản như điện trở, tụ điện, cuộn cảm, các nguồn thế hay nguồn 

dòng. Chúng cũng có thể là những cảm biến hay các phần tử tích cực 

phức tạp hơn như transistor hay vi mạch. Nối các linh kiện với nhau có 

nghĩa là liên kết các lối vào hay lối ra của chúng bằng các dây dẫn mà 

trong điều kiện lý tưởng coi như có điện trở dây bằng không.  

Biểu hiện bằng bản vẽ của các mạch hoặc hệ thống điện tử là các sơ 

đồ mạch. Cách trình bày như hình 1.1 gọi là sơ đồ khối của hệ thống điện 

tử hay trong trường hợp khác là của mạch điện tử. Hình 1.3.a trình bày 

thí dụ về một sơ đồ nguyên lý của một mạch điện bao gồm các linh kiện 

như transistor, điện trở, tụ điện và các đầu nối lối vào (input), lối ra 

(output). Hình 1.3.b là sự thể hiện trên thực tế của mạch này, đó là một 

bản mạch gồm các phần dẫn điện bằng đồng được phủ trên 2 mặt một 

miếng phíp cách điện, gọi là bản mạch lắp ráp. Trong trường hợp này bản 

mạch còn gồm các lỗ để cắm chân các linh kiện với công nghệ xuyên 

lỗ. Hiện nay còn có công nghệ lắp ráp các linh kiện lên bản mạch gọi 

là công nghệ gắn bề mặt, trong đó các chân linh kiện được hàn ngay 

lên một bề măt chứa nó (bằng thiếc hàn hay chất keo dẫn điện) chứ 

không cần cắm xuyên qua lỗ và hàn chân ở bề mặt kia như cũ. Với công 

nghệ gắn bề mặt hiện nay người ta có thể thiết kế chế tạo các bản 

mạch in có nhiều lớp, mỗi lớp chứa các đường dây nối thậm chí cả linh 

kiện được tiểu hình hoá trên nó. Công nghệ này cho phép giảm nhỏ kích 

thước bản mạch in đi rất nhiều. Bản mạch lắp ráp được thực hiện dựa 

trên bản vẽ của nó được gọi là sơ đồ lắp ráp. Hình 1.3.c là ảnh chụp bản 

mạch lắp ráp đã được cắm các linh kiện trên đó. Hình 1.4 là thí dụ đơn 

giản so sánh 2 công nghệ gắn các linh kiện điện tử là: công nghệ xuyên 

lỗ và công nghệ gắn bề mặt.  
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Hình 1.3.  a) Sơ đồ nguyên lý mạch điện. b) Bản mạch lắp ráp. 
 c) Hình ảnh bản mạch có linh kiện được lắp ráp trên đó. 

Chương 2 

tín hiệu và các phương pháp phân tích 

(a)

(b) (c)

Chân linh kiện

Phíp cách điện 

Linh kiện 

Lớp dây dẫn 
đồng 

Thiếc hàn
Lỗ xuyên  

Lớp cách điện 1 

Linh kiện

Keo dẫn điện

Linh kiện

Lớp cách điện 2 

Hình 1.4.   Hai công nghệ 
lắp ráp linh kiện lên bản 
mạch in:  

a) Công nghệ xuyên lỗ, 

b) Công nghệ gắn bề mặt.  

(a)  

(b)  Keo dẫn điện 
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Trong kỹ thuật điện tử, dạng vật lý cuối cùng của tín hiệu là các 

sóng điện từ (ở các khâu trung gian nó có thể ở các dạng khác như 

điện, từ, v.v...). Từ đây khi nói đến tín hiệu ta quy ước hiểu ngầm là tín 

hiệu điện, sóng điện. Nói chung tín hiệu là lượng vật lý biến thiên theo 

thời gian nên về mặt toán nó thường được biểu diễn bằng một biểu thức 

hay đồ thị phụ thuộc theo thời gian. Thí dụ: với tín hiệu nói chung: s = 

s(t), với điện áp:  u = u(t), với dòng điện: i = i(t) và với từ thông: φ = φ(t), 

v.v... 

2.1. Tín hiệu được biểu diễn theo thời gian 

2.1.1. Các tín hiệu tuần hoàn và không tuần hoàn điển hình 

Nếu qua các khoảng thời gian T nhất định, các giá trị bất kỳ của tín 

hiệu lại lặp lại như trước thì tín hiệu đó gọi là tuần hoàn. Biểu thức 

của tín hiệu tuần hoàn s(t) là một hàm tuần hoàn với chu kỳ T như sau: 

    s(t) = s(t + T)              (2.1) 

Nếu một tín hiệu không tìm được giá trị hữu hạn của T thoả mãn 

biểu thức (2.1) hay nói cách khác T→ ∞ , ta có tín hiệu không tuần hoàn. 

Rõ ràng tín hiệu tuần hoàn chỉ là một trừu tượng toán học vì biểu thức 

(2.1) phải thoả mãn với mọi t  từ +∞<<∞− t . Tuy nhiên nếu khoảng thời 

gian tồn tại tín hiệu đủ dài hơn chu kỳ tín hiệu nhiều thì có thể coi tín 

hiệu đó là tuần hoàn. Thí dụ, khi đóng rồi ngắt một dòng điện hình sin 

trong mạng điện thành phố có tần số 50Hz qua một bóng đèn thực tế ta 

chỉ có được một đoạn tín hiệu trong khoảng thời gian hữu hạn từ khi 

đóng đến khi ngắt công tắc. Tuy nhiên nếu đoạn tín hiệu đó, cũng chính 

là thời gian quan sát là 1 giây đủ dài so với chu kỳ dòng điện T = 1/ 50 = 

0,02 giây thì ta có thể coi đây là quá trình tuần hoàn. 

Ta hãy xét 2 loại tín hiệu tuần hoàn và không tuần hoàn điển hình 

nhất là dao động điều hoà và xung đơn vị.  

Dao động điều hoà có tần số f được biểu diễn bằng biểu thức:  

    s(t) = A cos (ωt − ϕ)             (2.2) 
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Trong đó A là biên độ, ω là tần số góc 

bằng 2πf và ϕ là pha ban đầu (hay dịch 

pha) của s(t). Hình 2.1 là đồ thị thời gian 

của dao động điều hoà. Rõ ràng dao 

động này là một tín hiệu tuần hoàn có 

chu kỳ T = 2π/ ω.                                                                                      

Xung đơn vị hay hàm Đi-rắc được định nghĩa như sau: 

       
⎩
⎨
⎧

=∞
≠

=
0t            

0t             0
)t(δ             với               ∫

+∞

∞−

=≈ 1dt)t(dt)t( δδ           (2.3) 

Hình 2.2. là biểu diễn đồ thị cho xung 

đơn vị. Ta cũng thấy rằng đây là loại 

tín hiệu không tuần hoàn đặc biệt và 

cũng là một trừu tượng toán học, 

không tồn tại trong thực tế.  

Từ tín hiệu xung đơn vị, người ta suy 

ra một tín hiệu đặc biệt khác thông 

dụng hơn là tín hiệu nhảy bậc đơn vị 1(t), được định nghĩa như sau: 

                                  ∫
∞ ⎩

⎨
⎧

≥
<

==
t

-
0t       1

0t       0
1 dt)t()t( δ              (2.4) 

Hình 2.3.a là biểu diễn đồ thị 

của tín hiệu nhảy bậc đơn vị và 

hình 2.3.b là một thí dụ ứng dụng 

của nó trong việc mô tả quá 

trình đóng mạch điện một tín 

hiệu điều hoà ở một thời điểm t = 

t0 nào đó như sau: 

         )tcos(I)tt()t(I ϕω −−= 001               

Dẫn giải ra ta có: 

                                             

⎩
⎨
⎧

≥−
<

=
00 tt khi     I

0t khi                          

)tcos(
)t(I

ϕω
0

          (2.5) 

    

            

s(t)

ωt0

ϕ 

ωT = 2π A

-A

Hình 2.1. Tín hiệu điều hoà. 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.2. Tín hiệu xung đơn vị. 

         
 
      
 
 
                          

1(t)

t

t

0

I0

t0

t00

I 

1(a)

(b)

 
Hình 2.3. a) Hàm đơn vị. b) Mô tả quá 

trình đóng dòng điện điều hoà tại thời 
điểm t0.

0 

t 

δ(t) 

-∞ -∞ 
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2.1.2. Tín hiệu xác định và tín hiệu ngẫu nhiên 

Tín hiệu là xác định (quyết định) khi biểu thức giải tích hay đồ thị 

thời gian của nó là hoàn toàn biết trước. Điều đó có nghĩa là giá trị 

các thông số của tín hiệu hoàn toàn có thể xác định chính xác tại một 

thời điểm bất kỳ. Những tín hiệu này được coi là tín hiệu có ích.  

Tín hiệu ngẫu nhiên lại khác, giá trị của nó tại từng thời điểm 

không thể xác định chính xác được mà chỉ có thể biết nó nằm trong 

một khoảng nào đó với một hàm phân bố xác suất. Chuyển động nhiệt 

của các điện tử trong vật dẫn gây nên những thăng giáng điện ngẫu 

nhiên là một thí dụ. Chuyển động đó tạo ra dòng điện ngẫu nhiên có 

giá trị  biên độ cỡ dưới μA trong vật dẫn gọi là dòng ồn (noise). Dòng 

điện này được coi là một tín hiệu ngẫu nhiên vô ích trộn lẫn với dòng 

điện tín hiệu xác định và khi độ lớn tín hiệu có ích cùng bậc với ồn, ta 

sẽ gặp khó khăn cho việc nhận biết nó khi không được xử lý cẩn thận. 

Các nguồn phát sóng từ các thiết bị khác xung quanh mạch điện tử 

cũng gây nên những kích động ngẫu nhiên tác động lên mạch gọi là 

can nhiễu. Các can nhiễu này bao gồm cả những thăng giáng về nhiệt 

độ, độ ẩm, áp suất môi trường, v.v... 

Nếu muốn xử lý để nhận biết, tách ra tín hiệu xác định trên một nền 

ồn lớn thì phải nắm rõ bản chất của cả hai loại tín hiệu xác định và tín 

hiệu ngẫu nhiên này. 

2.1.3. Tín hiệu tương tự và tín hiệu số 

Tín hiệu khi được biểu diễn theo thời gian có thể được phân làm 4 

loại sau: 

1. Tín hiệu tương tự (analog signal) là tín hiệu có biên độ có thể 

biến thiên liên tục theo thời gian. Nói cách khác biên độ và thời gian 

của tín hiệu tương tự là liên tục. 

2. Tín hiệu rời rạc là tín hiệu có biến thời gian rời rạc, tức là biên 

độ chỉ được xác định tại những thời điểm rời rạc nhất định của thang 

thời gian. Các giá trị biên độ của tín hiệu trong trường hợp này chỉ 

được xác định tại các thời điểm rời rạc t0, t1,, ..., tn. Ta có thể thu được tín 

hiệu rời rạc bằng việc lấy mẫu tín hiệu tương tự.  
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3. Tín hiệu được lượng tử hoá là tín hiệu tương tự nhưng có biên 

độ được rời rạc hoá theo một số mức hữu hạn. Với một thời điểm bất kỳ 

nào đó, biên độ tín hiệu có thể nằm giữa 2 mức liền kề nhưng bị buộc gán 

cho chỉ một mức mà thôi (thí dụ mức thấp hơn) vì tín hiệu lượng tử hoá 

sẽ luôn chỉ có một số hữu hạn giá trị rời rạc các biên độ.  

4. Tín hiệu số (digital signal) là tín hiệu được rời rạc hoá theo 

thời gian và được lượng tử hoá về biên độ. 

2.1.4. Quá trình quá độ và quá trình dừng 

Quá trình quá độ của một tín hiệu nằm trong khoảng thời gian mà 

biên độ hoặc dạng tín hiệu còn có 

những đột biến lớn trong khi quá 

trình dừng nằm trong khoảng thời 

gian mà thông số của tín hiệu đã trở 

nên ổn định. Hình 2.4 cho ta hình ảnh 

của quá trình quá độ và quá trình 

dừng của một sóng sin có biên độ tăng 

nhanh tới một giá trị ổn định. Khoảng 

thời gian từ t0 đến t1 là quá trình quá độ vì biên độ của sóng còn đang 

có đột biến tăng. Còn khoảng thời gian từ t1 trở đi có thể coi là quá 

trình dừng vì biên độ của sóng sin đã trở nên ổn định. 

2.1.5. Các giá trị đo của tín hiệu theo thời gian 

Từ biểu thức của tín hiệu theo thời gian ta rút ra một số giá trị đo 

của nó thường được sử dụng như sau: 

1. Giá trị trung bình của tín hiệu trong khoảng thời gian τ từ t0 

đến t0 +τ là: 

   ∫
+

=
τ

τ

0

0

1
t

t

dt)t(s)t(s               (2.6) 

Với hàm tuần hoàn, trung bình trong suốt trục thời gian (từ -∞ đến 

+∞) bằng trung bình trong một chu kỳ tín hiệu. 

2. Công suất tức thời của tín hiệu là bình phương của tín hiệu đó 

s2(t). Do vậy công của tín hiệu sinh ra trong khoảng thời gian τ là: 

    
t0 t1 

t 

Biên độ 

 
Hình 2.4.  Quá trình quá độ và quá 

trình dừng. 
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   ∫
+

=
τ0

0

2
t

t

S dt)t(sE               (2.7) 

3. Công suất trung bình là giá trị trung bình của công suất tức 

thời trong thời gian tồn tại: 

   ∫
+

==
τ

τ

0

0

22 1
t

t

S dt)t(s)t(sP              (2.8) 

4. Giá trị hiệu dụng của tín hiệu chính bằng độ lớn của tín hiệu 

một chiều DC sản ra cùng một công suất như tín hiệu đang xét: 

∫
+

==
τ

τ
0

0

t

t

2
hd dt)t(s

1
binh trungsuÊt  c«ngs                       (2.9) 

       Thí dụ, với tín hiệu điều hoà hình sin có: giá trị trung bình trong 1 

chu kỳ là bằng 0 và giá trị hiệu dụng là bằng 
2

1
≈ 0,7 biên độ sóng sin. 

5. Dải động của tín hiệu là tỷ số các giá trị cực đại và cực tiểu 

của công suất tức thời của tín hiệu. Thông số này được đo bằng đơn vị 

®Ò-ci-ben: 

min

max

min
2

max
2

dB )t(s
)t(s

log20
)t(s
)t(s

log10D ==                                      (2.10) 

2.2. Tín hiệu được biểu diễn theo miền tần số 
Trong thực tế ngoài cách biểu diễn tín hiệu theo miền thời gian như 

nói trên còn có thể biểu diễn tín hiệu theo một hàm phụ thuộc tần số. 

Xuất phát điểm về mặt toán học của việc này là có thể phân tích một 

hàm số ra thành một chuỗi vô hạn các hàm trực giao nếu hàm cần phân 

tích thoả mãn điều kiện Dirichlet. Đó là hàm phải giới nội, trong một 

chu kỳ có một số xác định cực đại, cực tiểu và một số xác định điểm 

gián đoạn. Các hàm số biểu diễn các sóng tín hiệu thực tế đều thoả mãn 

điều kiện này. Một hàm trực giao thường dùng là hàm mũ ảo  

tnsin jtncose tjn ωωω += . Từ đây dẫn đến việc có thể biến đổi một hàm số biểu 

diễn tín hiệu theo thời gian thành một tổng vô hạn các hàm điều hoà 

với các tần số khác nhau gọi là phổ Fourier của tín hiệu.  
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2.2.1. Phổ Fourier của tín hiệu tuần hoàn 

Từ cơ sở nói trên, một tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T, tần số góc ω = 

2π/ T, được biểu diễn bằng hàm thời gian s(t) có thể được phân tích tại 

thời điểm t0 thành tổng của vô số các hàm mũ phức như sau: 

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=

=

∫

∑

+
−

+∞

−∞=
Tt

t

tjn

n

tjn
n

0

0

0

0

e)t(s
T
1

eA)t(s

ω

ω

nA   ã® Trong

                             

                              (2.11) 

Các biểu thức này gọi là cách biểu diễn phức theo chuỗi Fourier của 

tín hiệu s(t). 

Triển khai ra ta có: 

( ) ( ) ( )[ ]∑∑
∞

=
−−

∞

=

−
− −+++=++=

1
0

1
0

n
nnnn

n

tjn
n

tjn
n tnsinAAjtncosAAAeAeAA)t(s ωωωω   

Trong đó       ∫
+

− =
Tt

t

tjn
n dte)t(s

T
A

0

0

1 ω    là số liên hợp phức của An.  

Nếu đặt: 

( )
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

=−≡

=+≡

∫

∫
+

−

+

−

Tt

t

nnn

Tt

t

nnn

tdtnsin)t(s
T

AAjb

tdtncos)t(s
T

AAa

0

0

0

0

2

2

ω

ω

                       (2.12) 

Ta sẽ có : 

         

( )

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

=

++=

∫

∑
+

∞

=

Tt

t

n
nn

dt)t(s
T

Av

tnsinbtncosaA)t(s

0

0

1
0

1
0

       ới

                   ωω

                     (2.13) 

Viết dưới dạng gọn hơn ta sẽ được cách biểu diễn thực theo chuỗi 

Fourier của tín hiệu s(t): 
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( )

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎬

⎫

==

=+=

=

−+=

∫∫

∫

∑

++

+

∞

=

Tt

t

n

Tt

t

n

n

n
nnn

Tt

t

n
nn

tdtnsin)t(s
T

btdtncos)t(s
T

a

a
b

arctgba

dt)t(s
T

Av

tncosCA)t(s

0

0

0

0

0

0

22

1

22

0

1
0

                             

                      C                   

       ới       

                        

n

ωω

ϕ

ϕω

                                 (2.14) 

ở đây, n là số nguyên dương và t0 là một thời điểm nào đó, thường 

được chọn bằng 0. 

Biểu thức 2.14 nói lên rằng một tín hiệu tuần hoàn bất kỳ đều có thể 

được phân tích thành tổng của tín hiệu một chiều (A0 là trị trung bình 

của tín hiệu) và vô số các tín hiệu điều hoà đơn giản có biên độ và dịch 

pha (Cn, ϕn) khác nhau và tần số là bội của nhau. 

Với n =1, tần số 1ω ≡ ω0 được gọi là tần số cơ bản và sóng có tần số 

này gọi là hoạ ba bậc một. Các sóng có tần số là bội số của nó (nω0) được 

gọi tương ứng là các hoạ ba bậc cao.  

Việc phân tích này mang một ý nghĩa thực tế là: thay vì phải xét 

một dao động tuần hoàn phức tạp ta có thể xét các dao động điều hoà 

đơn giản hơn tạo nên nó.  

 

Thí dụ hình 2.5 cho thấy một dao động tuần hoàn phức tạp được phân 

tích thành tổng của thành phần một chiều cùng 2 dao động điều hoà 

có tần số gấp ba nhau, có biên 

độ và pha ban đầu khác nhau. 

Ta thấy tín hiệu s(t) có thể 

được biểu diễn bởi tổng của 

vô số các hàm điều hoà mà 

mỗi hàm này lại được xác 

định bởi các cặp thông số Cn 

và ϕn  phụ thuộc vào tần số. 

Vậy có thể dùng các cặp này 

để biểu diễn cho tín hiệu theo miền tần số hoàn toàn tương đương với 

         

t 

A

0

-1

2,0
2,5

3,5

Dao động 
tuần hoàn 
phức tạp 

Hoạ ba bậc 3

Hoạ ba bậc 1

Thành phần 1 chiều 

 

Hình 2.5. Phân tích dao động tuần hoàn 

thành các thành phần trong chuỗi Fourier. 
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cách viết biểu thức giải tích của tín hiệu này theo miền thời gian. Cách 

biểu diễn như vậy gọi là biểu diễn theo phổ tần số.  

Nếu biểu diễn kết quả phân tích trên tại một đồ thị với các giá trị 

tần số ωn trên trục hoành, thì tập hợp các vạch song song với trục 

tung có chiều dài tương ứng với giá trị biên độ các hoạ ba Cn  gọi là phổ 

biên độ- tần số hay thường gọi tắt là phổ biên độ của tín hiệu tuần 

hoàn s(t). Tương tự như vậy, một tập hợp các vạch song song với trục 

tung có chiều dài bằng −ϕn  được gọi là phổ pha của tín hiệu tuần hoàn 

s(t). 

Trong thí dụ trên ta sẽ có hàm số biểu diễn tín hiệu tuần hoàn được 

phân tích thành 3 số hạng: thành phần một chiều có biên độ bằng 2, hoạ 

ba bậc một có biên độ bằng C1 = 2,5 và tần số chuẩn hoá bằng ω0 nào đó, 

hoạ ba bậc ba có biên độ bằng C3 = 1 và tần số bằng 3ω0. Trong trường 

hợp này các hoạ ba còn lại bằng 0. Phổ biên độ và phổ pha của nó được 

chỉ ra trên hình 2.6. 

 

 

  

 

 

 

 
Hình 2.6.  Phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu trong hình 2.5. 

Như vậy, tín hiệu tuần hoàn là tập hợp các vạch có độ lớn khác 

nhau và khoảng cách trên thang tần số giữa hai vạch lân cận là bằng 

2π/ T. Ta nói rằng tín hiệu tuần hoàn có phổ vạch  rời  rạc. Về mặt lý 

thuyết, số vạch phổ của một tín hiệu tuần hoàn s(t) có thể là vô hạn. 

Tuy nhiên đa số các trường hợp trong thực tế khi n tăng tới một giá trị 

nào đó thì biên độ Cn giảm khá nhanh và tới một mức độ nào đó có thể 

bỏ qua. Do đó, có thể coi phổ chỉ hạn chế trong một khoảng tần số hữu 

hạn. Khoảng tần số này gọi là bề rộng phổ của tín hiệu.  

2.2.2. Phổ Fourier của tín hiệu không tuần hoàn   

C1 

C3 

a0/2 

Cn 

ω 
ω0 3ω0 

0 

ϕ 3 + π/2

ϕn 

ω 

ϕ 1 

3ω0 
0 

- π/2

ω0 
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Nếu coi tín hiệu không tuần hoàn là tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ T 

tiến tới vô cùng thì ta có thể tính được phổ Fourier của nó. Trước tiên 

hãy chỉ xét s(t) trong khoảng thời gian một chu kỳ, giả thiết bằng (-T/2, 

T/2), sau đó sẽ mở rộng khoảng này ra suốt thang thời gian, nghĩa là 

cho T→∞.  Công thức (2.11) được viết lại cận lấy tổng: 

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

=

=

∫

∑

−

−

+∞

−∞=

2

2

0

0

1
/T

/T

tjn

n

tjn
n

e)t(s
T

eA)t(s

ω

ω

nA                 

                             

                                  (2.15) 

Khi  T→ ∞, sẽ có các giới hạn sau: )(A,d
T

ωωωωπ
→→→ nA     ,n     

2 , lúc đó 

An trở thành: 

ω
π

π
π

ω ωω ddte)t(sdte)t(s
T

.lim)(A tj
/T

/T

tjn

T ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
== ∫∫

+∞

∞−

−
+

−

−

∞→ 2
12

2
1

2

2

  

Nếu tích phân trong móc vuông hội tụ thì A(ω) sẽ là một số vô cùng 

nhỏ, lúc đó đặt: 

                      

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=

≡ ∫
+∞

∞−

−

ωωω

π
ω ω

)dS()A(      cho sao

                       dte)t(s)(S tj

2
1

                      (2.16) 

S(ω) gọi là mật độ phổ phức hay phổ phức của tín hiệu không tuần 

hoàn s(t). 

Đến đây hàm s(t) cũng tiến tới giới hạn là: 

∫∑
+∞

∞−

∞

−∞=
∞→

== ωω ωω de)(SeAlim)t(s tj

n

tjn
nT

 

Viết lại 2 kết quả trên ta có cặp biến đổi Fourier của tín hiệu không 

tuần hoàn như sau: 

                               

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

≡

=

∫

∫
∞+

∞−

−

+∞

∞−

      

              

dte)t(s)(S

de)(S)t(s

tj

tj

ω

ω

π
ω

ωω

2
1

                       (2.17) 

Công thức dưới là biến đổi thuận còn công thức trên gọi là biến đổi 

ngược. 
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Về mặt vật lý, cặp biến đổi Fourier chỉ ra rằng tín hiệu s(t) có thể 

coi là tổng của vô số dao động điều hoà có tần số biến thiên liên tục 

trên suốt trục tần số (từ −∞ đến +∞)  với biên độ vô cùng nhỏ phân bố 

trên trục tần số theo mật độ )(S ω . 

Từ đây có nhận xét rằng: tín hiệu tuần hoàn là một trường hợp đặc 

biệt của tín hiệu không tuần hoàn có mật độ phổ lớn vô cùng ở vị trí 

các vạch phổ và triệt tiêu ở ngoài vạch. Thực vậy, nếu dùng hàm đơn vị 

δ(t) ta sẽ viết được mật độ phổ tuần hoàn có chu kỳ T như sau: 

)n(A)(S
n

n ωωδω −=∑                         (2.18) 

Sao cho theo (2.16) cã:   

⎩
⎨
⎧

≠
=

=−== ∑ ωω
ωω

ωωωδωωω
n
n

d)n(A)(Ad)(S
n

n  tại       

 tại    A
 n

0
                    (2.19) 

Thí dụ với tín hiệu điều hoà có: 

[ ] [ ]{ })t(j)t(j eeA)tcos(A)t(s 0000

2
1

000
ϕωϕωϕω −−− +=−=   

 Theo (2.18) ta có mật độ phổ của nó là: 

[ ])(e)(eA)(S jj
000

00

2
1 ωωδωωδω ϕϕ ++−= −                       (2.20) 

Hình 2.7 cho thí dụ về một số tín hiệu điển hình được biểu diễn trong 

miền thời gian và phổ Fourier của chúng trong miền tần số.  
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Hình 2.7.  Phổ Fourier của một số tín hiệu điển hình. 

Một nhận xét sơ bộ cho thấy: tín hiệu càng hẹp trong miền thời gian 

thì có phổ càng trải rộng trong miền tần số và ngược lại tín hiệu càng 

trải rộng trong miền thời gian thì phổ của nó càng hẹp. Thí dụ, phổ của 

xung đơn vị trải dài trên suốt trục tần số từ 0 đến ∞ với mật độ phổ 

không đổi, do đó gọi là phổ trắng. Trong khi đó phổ của sóng sin tuần 

hoàn trải dài trên cả trục thời gian lại chỉ gồm một vạch phổ.  

2.2.3. Một số tính chất của phổ tín hiệu 

Dưới đây trình bày một vài tính chất cơ bản của phổ (không chứng 

minh). 

•  Tính tuyến tính  

Cho tín hiệu s(t) là tổ hợp tuyến tính của k tín hiệu thành phần si(t) : 

 ∑
=

=
k

1i
ii )t(sa)t(s  với  ai  và k là các hằng số. Nếu  mỗi si(t) có phổ 
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tương ứng là Si(ω), thì phổ S(ω) của s(t) sẽ bằng:              

∑
=

=
k

i
ii )(Sa)(S

1

ωω  

Ta có thể trình bày tóm tắt tính chất này trong 2 miền t và ω như 

sau: 

∑
=

=
k

i
ii )t(sa)t(s

1

 ⇔        ∑
=

=
k

i
ii )(Sa)(S

1

ωω                      (2.21) 

•  Phổ của đạo hàm và tích phân   

Cho tín hiệu s(t) có phổ S(ω), đạo hàm bậc k của s(t) là  
dt

)t(sd k

    sẽ có 

phổ là:  
S(k)(ω) = (jω)k S(ω)                       (2.22) 

Tích phân của s(t) lấy từ -∞ đến thời điểm t là ∫
∞−

t

dt)t(s  sẽ có phổ là:      

)(S
j

S )( ω
ω
1

1 =−                        (2.23) 

Như vậy các phép lấy vi phân và tích phân trong miền thời gian với 

tín hiệu s(t) tương ứng lần lượt với các phép nhân và chia (jω) trong 

miền tần số với mật độ phổ S(ω).  

•  Phổ của tích 2 hàm số 

Cho s(t) = s1(t)s2(t), trong đó S1(ω) và S2(ω) lần lượt là phổ của s1(t) và 

s2(t). Tính phổ S(ω) của s(t).  

Ta có:   ∫
∞

∞−

−= dte)t(s).t(s
2
1

)(S tj
21

ω

π
ω ,    thay s1(t) bằng phổ của nó: 

  ∫
∞

∞−

= dte)(S)t(s tj
11

νν     (lưu ý rằng tích phân lấy theo ν để 

tránh lẫn với ω). 

được: 

[ ]

[ ]

∫

∫ ∫

∫ ∫

∞

∞

∞

∞

∞

∞

−−

∞

∞

∞

∞

−−

−=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=

=

-
21

- -

t)(j
21

- -

t)(j
21

d)(S)(S             

dte)t(s
2
1

d)(S             

dvdte)t(s)(S
2
1

  )(S

ννων

π
νν

ν
π

ω

νω

νω

                      (2.24) 
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Biểu thức cuối cùng của (2.20) gọi là tích chập của các phổ S1 và S2. 

Như vậy tích thường trong miền thời gian của các tín hiệu tương đương 

với tích chập trong miền tần số của các mật độ phổ. 

•  Phổ của tích chập hai tín hiệu 

Ngược lại với trường hợp trên ta có  ∫ −= ττ d)t(s)t(s)t(s 21  là tích 

chập của hai tín hiệu s1(t) có phổ đã biết là S1(ω) và s2(t) có phổ đã biết là 

S2(ω). Tính phổ S(ω) của s(t). 

Ta có:  [ ]

)(S)(S

dte)t(sde)(s

dtde)t(s)(s)(S

t(jj

tj

ωωπ

τττ
π

τττ
π

ω

τωωτ

ω

21

2

21

2

2
1

=

−=

−=

∫ ∫

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

−−−

∞

∞−

∞

∞−

−

          

2
1

            

  

                                  (2.25) 

Như vậy tích chập của các tín hiệu trong miền thời gian tương 

đương với tích thường trong miền tần số của các mật độ phổ. 

•  Phổ của tín hiệu trễ  

Cho tín hiệu s(t) có phổ S(ω), phổ của tín hiệu trễ một khoảng thời 

gian τ  là s(t−τ) sẽ có phổ là:      

)(Se)(S j ωω ωτ
τ

−=                        (2.26) 

•  ảnh hưởng của thay đổi thang thời gian đến phổ:   

Cho tín hiệu s(t) có phổ S(ω), phổ của tín hiệu s(at) là:  

    ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

a
S

a
)(Sa

ωω 1                        (2.27) 

Như vậy mọi sự thay đổi trên thang thời gian theo một tỷ lệ nào đó 

sẽ tương ứng với một sự thay đổi trên thang tần số theo tỷ lệ ngược. 

Điều này dẫn tới một kết luận là với một dạng tín hiệu đã cho, nếu tín 

hiệu càng kéo dài theo thời gian thì phổ của nó càng hẹp và ngược lại. 

•  Mật độ phổ năng lượng:   Năng lượng của tín hiệu trên suốt thời 

gian tồn tại như sau: 
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=−== ωωπωωωπωω ω d)(Sd)(S)(Sdte)t(sd)(Sdt)t(s tj 22 22                  (2.28) 

Đây gọi là công thức Pac-xê-van. Do vế trái là năng lượng nên 
2)(S ω  biểu thị cho sự phân bố năng lượng nên được gọi là mật độ phổ 

năng lượng. Trong trường hợp tín hiệu tuần hoàn năng lượng chỉ cần 

tính trong một chu kỳ. 

2.3. Nguyên lý xếp chồng 

Mạch tuyến tính tuân theo nguyên lý xếp chồng tức là: tác động 

của một tín hiệu phức tạp lên mạch điện bằng tổng tác động của các 

tín hiệu thành phần tạo nên tín hiệu đó. Bởi vậy, khi cần khảo sát một 

tín hiệu phức tạp nào đó tác động lên một mạch điện tuyến tính, ta có 

thể phân tín hiệu đó ra thành 

những tín hiệu đơn giản. Sau đó 

xét tác động của từng tín hiệu 

đơn giản đó lên mạch. Tổng hợp 

chúng lại sẽ được kết quả cần 

khảo sát. Các tín hiệu đơn giản 

cần được biểu diễn bởi các hàm 

phổ biến và dễ tính toán. Những 

hàm đó thường là các hàm điều 

hoà hay hàm nhảy bậc đơn vị. 

Phương pháp phổ kể trên cũng là 

phương pháp xếp chồng, thí dụ khi phân tích phổ của một tín hiệu tuần 

hoàn phức tạp ra thành tổng của vô số tín hiệu điều hoà có tần số là 

bội của nhau. Mặt khác, một tín hiệu lối vào bất kỳ cũng có thể xem 

như là tổ hợp của vô số các tín hiệu nhảy bậc đơn vị như hình 2.8. và có 

thể phân tích thành:  

( ) ( )∑
=

−+≈
n

1i
ii0 t1At1A)t(s τ  với τ là khoảng thời gian trễ thứ i.       

(2.29) 

2.4. Nhiễu và các tính chất của nó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.8.  Tín hiệu vào bằng xếp chồng 

của các  

tín hiệu nhảy bậc đơn vị. 

s(t) 

t

A0 

τ1 τ2 τ3 

A1 

A2 

A3 

A4 

τ4 
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2.4.1. Phân loại nhiễu 

Nhiễu là danh từ dùng để chỉ tất cả các loại tín hiệu vô ích tác 

động lên tín hiệu có ích trong mạch điện tử và các kênh thông tin làm 

ảnh hưởng đến việc thu nhận và xử lý tín hiệu.  Nhiễu có thể được phân 

loại theo quy luật biến thiên theo thời gian (xung nhiễu, nhiễu liên 

tục), theo bề rộng phổ (nhiễu trắng, nhiễu hồng), theo luật phân bố xác 

suất (nhiễu đồng nhất, nhiễu chuẩn gauss) hay theo phương thức tác 

động lên tín hiệu (nhiễu cộng, nhiễu nhân). Một cách phân loại phổ biến 

là phân theo nhiễu ngoại và nhiễu nội.  

Nhiễu ngoại xuất phát từ các nguồn gây nhiễu bên ngoài mạch điện 

tử như: Nhiễu công nghiệp bao gồm các loại nhiễu từ các đài phát sóng 

có phổ gần với phổ tần số làm việc của mạch điện; nhiễu do các thiết bị 

điện, điện tử đặc biệt trong mạng điện thành phố gây ra; nhiễu do các 

phương tiện vận tải, các động cơ điện (đặc biệt các loại có các chổi góp 

điện bằng than), các dụng cụ điện trong gia đình, các thiết bị điện 

trong công nghiệp (đặc biệt là loại hoạt động ở dải tần số cao), v.v... 

Nhiễu khí quyển và bức xạ vũ trụ bao gồm các bức xạ điện từ trong 

thời gian giông bão, sấm chớp, các bão bụi, các thăng giáng trong tầng 

iôn của khí quyển, các đợt bức xạ mạnh từ mặt trời, v.v... 

Nhiễu nội được sinh ra ngay trong bản thân các cảm biến, các linh 

kiện và hệ thống mạch điện tử. Đó là các thăng giáng điện gắn liền với 

bản chất của các lượng vật lý khác nhau và về nguyên tắc là không 

thể tránh được. Hai dạng cơ bản nhất của loại nhiễu này là ồn nhiệt và 

ồn nổ. ồn nhiệt hay còn gọi là ồn Johnson xuất hiện do sự chuyển động 

nhiệt của các phần tử tải điện trong vật dẫn (thí dụ các điện tử) và do 

vậy nó phụ thuộc vào nhiệt độ. Thế ồn hiệu dụng trên một điện trở R là 

fkTRVrms Δ= 4  (trong đó k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ K và Δf là 

dải tần số đo). ồn nổ hay còn gọi là ồn Shottky sinh ra do sự chuyển 

động ngẫu nhiên của các điện tích khi chuyển qua một môi trường 

chuyển tiếp nào đó. Thí dụ như ồn sinh ra do các hạt tải điện như điện 

tử chuyển qua lớp tiếp giáp bán dẫn p-n ta sẽ khảo sát sau. Dòng ồn này 

được tính bằng fIQI erms Δ= (trong đó Qe là điện tích của điện tử, I là 

dòng điện hoạt động của thiết bị). 
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2.4.2. Nhiễu cộng và nhiễu nhân – tỷ số tín hiệu trên nhiễu S/N 

Hai dạng đơn giản nhất của phương thức tác động của nhiễu lên tín 

hiệu là tác động cộng và nhân. Gọi s(t) là tín hiệu có ích, n(t) là can 

nhiễu, sẽ có tín hiệu tổng hợp x(t) là: 

Với nhiễu cộng:  x(t) = s(t) + n(t)                                    

(2.30) 

Với nhiễu nhân:   x(t) = n(t) s(t)                        

(2.31) 

Trong trường hợp phức tạp hơn nhiễu có thể còn gồm cả hai loại 

tuy rằng hiếm khi xảy ra: 

    x(t) = n1(t) s(t) + n2(t) 

Trong thực tế, người ta thường quan tâm tới tổng của các loại 

nhiễu hiện diện. Nếu các nguồn nhiễu u1, u2, ...  hoàn toàn độc lập với 

nhau thì giá trị hiệu dụng (bình phương trung bình) của nhiễu tổng sẽ 

bằng tổng các giá trị hiệu dụng của các nguồn nhiễu thành phần: 

...uuuu 2
3

2
2

2
1

2 +++=   

Trong trường hợp nhiễu cộng, để định lượng chất lượng của tín 

hiệu thu nhận được người ta thường quan tâm tới tỷ số tín hiệu/ nhiễu 

(thường ký hiệu là S/N hay SN). Tỷ số này được định nghĩa như sau: 

   
2

2

n

s
N
S

==
(ồn) nhiễu của dụng hiệu trị Giá

 hiệu tín của dụng hiệu trị Giá                      (2.32) 

Trong đo lường lại hay dùng đơn vị logarit là đề-ci-ben (dB): 

   
2

2

10dB
n

s
log10N/S =                         (2.33) 

Tỷ số tín hiệu trên nhiễu là một thông số rất quan trọng không 

những trong hệ thống điện tử mà nói chung trong cả các hệ thống 

thông tin và điều khiển vì nó có ảnh hưởng chính đến chất lượng và độ 

tin cậy của hệ thống. Vì vậy cần có những biện pháp để nâng cao tỷ số 

này. Cách đơn giản nhất là việc trả giá bằng cách tăng công suất của 

nguồn tín hiệu, tăng độ dài của tín hiệu (kéo dài thời gian thông tin, 

lặp lại,...) hay mở rộng phổ của tín hiệu. Tuy nhiên vì  nhiều lý do, không 

phải lúc nào cũng thực hiện được các biện pháp này. Một biện pháp khác 
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là nghiên cứu bản chất của tín hiệu và nhiễu để từ đó tìm ra các quy 

luật xử lý tín hiệu gốc thu nhận được nhằm tăng được tỷ số S/N ở lối ra 

bộ xử lý đến mức cần thiết. Đó là mục tiêu của một ngành học hiện 

đang được phát triển  mạnh là xử lý tín hiệu.  

2.5. Điều chế tín hiệu  

2.5.1. Khái niệm về sự điều chế và giải điều chế 

Điều chế là quá trình gắn tin tức vào một tải tin. Trong kỹ thuật 

điện tử, nhiều khi phải biến đổi tín hiệu ra thành các dạng khác cho phù 

hợp với yêu cầu truyền hoặc xử lý thông tin. Quá trình biến đổi đó gọi 

là mã hoá tín hiệu. Một thí dụ cụ thể là việc tìm cách truyền đi xa các 

tín hiệu tần số thấp như tín hiệu âm thanh. Bản thân các tín hiệu này 

không thể phát đi xa trực tiếp bằng sóng điện từ được vì năng lượng 

của nó ở dải tần số thấp như vậy sẽ bị suy giảm rất nhanh theo khoảng 

cách. Trong khi đó các sóng cao tần lại có khả năng phát đi xa được. Vì 

vậy, người ta phải tìm cách làm cho một thông số nào đó của sóng cao 

tần được biến đổi theo quy luật của sóng âm thanh rồi dùng sóng đó 

phát đi xa. Quá trình biến đổi thông số này gọi là quá trình điều chế 

tín hiệu. Sóng âm tần trong trường hợp này gọi là sóng điều chế và 

sóng cao tần gọi là sóng mang. Tại nơi thu, trên cơ sở sóng cao tần thu 

nhận được, người ta dùng kỹ thuật tách sóng để thu nhận lại tín hiệu 

điều chế chứa đựng thông tin cần thiết. Ta sẽ khảo sát tỷ mỷ các quá 

trình này trong một chương sau. Do vậy, ở đây chỉ đề cập tới một vài 

vấn đề chung nhất liên quan đến bản chất tín hiệu điều chế. 

Trong trường hợp tổng quát, giả sử muốn gắn một sóng điều chế F(t)  

lên một sóng mang         f (a, b, c, ...) với a, b, c, ... là các thông số điều chế 

(thí dụ biên độ, tần số, ...). Nếu lần lượt ta cho một trong các thông số 

a, b, c thay đổi theo quy luật của F(t) ta sẽ có lần lượt các dạng điều 

chế a, dạng điều chế b, dạng điều chế c, v.v...  

Thí dụ: am = a +ΔaF(t)    trong đó Δa là hằng số. Từ đó có fm = f(am, b, 

c,...) 

Quá trình này được thực hiện từ phía phát, nghĩa là từ 2 sóng F(t) và 

f(t) ta sẽ tạo ra một sóng fm(t). Bên phía thu phải có nhiệm vụ tách ra từ 
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fm hàm điều chế F(t). Đó là quá trình giải điều chế hay còn gọi là quá 

trình tách sóng. 

Do tín hiệu có 3 thông số: biên độ, tần số và pha nên thường cũng có 

3 loại điều chế: điều chế biên độ, điều chế tần số và điều chế pha. 

Một hình thức thông tin thường gặp là dùng các sóng mang là các 

dao động điều hoà có tần số cao hơn nhiều tần số của sóng điều chế và 

ta có tín hiệu điều chế cao tần. Các tần số sóng mang được sử dụng nằm 

trong dải khá rộng từ vài chục kHz đến vài chục GHz thường được chia 

thành các dải như bảng sau. 

Dải sóng Dải tần số Dải bước sóng 

Sóng cực dài (VLW) 3 kHz – 30 kHz 100km – 10 km 

Sóng dài (LW) 30 kHz – 300 kHz 10km – 1km 

Sóng trung (MW) 300 kHz – 3000 kHz 1000m – 100m 

Sóng ngắn (SW) 3 MHz – 30 MHz 100m – 10m 

Sóng cực ngắn (VSW):   

mét 30MHz – 300MHz 10m –  1m 

®ªcimet 300MHz – 3.000MHz 10dm – 1dm 

centimet 3GHz – 30GHz 10cm – 1cm 

milimet 30GHz – 300GHz 10mm – 1mm 

2.5.2. Điều chế biên độ 

Ta hãy xét một quá trình điều chế biên độ đơn giản như sau. Sóng 

mang cao tần điều hoà có biểu thức của điện áp: 

f(t) = U0cos(ω0t - ϕ0)  

Giả thiết tin tức có dạng m(t) và là hàm số đã chuẩn hoá   -1 ≤ m(t) ≤ 1  

hay  |m(t)| ≤ 1 

Khi đó, với tín hiệu điều biên ta có:   

      Um(t) = U0 + ΔUm(t),    trong đó ΔU là số gia cực đại của biên độ điện 

áp sao cho có  

biểu thức sau đây của dao động điều biên: 

    fa = U®b = [U0 + ΔUm(t)] cos(ω0t − ϕ0)                     

(2.34) 

Viết lại biểu thức (2.34) dưới dạng sau: 
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  )tcos()t(m
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1U)t(U                    00
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⎣

⎡ Δ
+=                     (2.35) 

           
U

U

0

Δ
≡γ   gọi là hệ số điều biên hay độ sâu điều chế đảm bảo 0 ≤ γ ≤ 

1 

Khai triển (2.35) dễ dàng tìm được phổ của tín hiệu điều biên: 

  U®b(t) = U0 cos(ω0t - ϕ0) + γU0m(t) cos(ω0t - ϕ0) 

Số hạng thứ nhất là một dao động điều hoà thuần tuý, phổ của nó 

theo (2.20) là: 

[ ])(e)(eU)(S jj
0001

00

2
1 ωωδωωδω ϕϕ ++−= −  

Số hạng thứ hai là tích của hai tín hiệu m(t) và cos(ω0t - ϕ0) với hệ số 

γU0.  

Gọi Sm(ω) là phổ của m(t), dùng công thức  tính phổ của tích hai tín 

hiệu ta có: 
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Se

)(SeU)(S)(S)(S
               (2.36) 

Công thức này cho thấy phổ của tín hiệu điều biên gồm: các thành 

phần điều hoà có tần số ±ω0 của sóng mang với biên độ U0/ 2 và các phổ  

Sm(ω) có mật độ phổ cực đại ±Ω  của sóng điều chế di chuyển đến xung 

quanh các tần số ±ω0 với hệ số γ U0/ 2. Hình 2.9. chỉ rõ mối quan hệ này 

trong miền tần số. Rõ ràng, kết quả của sự điều biên là một sự di 

chuyển phổ của sóng điều chế (chứa tin tức) trên thang tần số từ miền 

các tần số thấp lên miền các tần số cao. Do đó tín hiệu điều biên sẽ có 

khả năng bức xạ dễ dàng đi xa. 

Xét trong thực tế chỉ có các tần số dương thì phổ của sóng được 

điều chế gồm một vạch ở trung tâm có tần số ω0, vạch này chỉ rõ sự có 

mặt của sóng mang. Sắp xếp đối xứng hai bên vạch sóng mang là các 

phần đối xứng của phổ sóng điều chế tần số thấp Sm(ω), gọi là hai dải bên. 

Chỉ có các dải này mới chứa đựng tin tức được truyền đi. Để tiết kiệm 

công suất phát, có khi người ta chỉ bức xạ các dải bên mà vẫn đảm bảo 
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thông tin. Trong trường hợp này, tín hiệu phát được gọi là tín hiệu điều 

biên cân bằng. Có khi chỉ cần phát 1 dải bên là đủ và có tín hiệu điều 

biên một dải bên hay tín hiệu phát đơn biên. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.Hình 2.9.  Sự di chuyển phổ trong sóng điều chế. 

Xét trường hợp đơn giản, sóng điều chế m(t) là một hình sin 

tsinA)t(m Ω= 0 , ta có: 

[ ] tcostsinAUU db 000 1 ωγ Ω+=   

TriÓn khai ra ta cã: 

t)sin(AUt)sin(AUtcosUU db Ω−−Ω++= 00000000 2
1

2
1 ωγωγω                     (2.37) 

Vậy phổ của tín hiệu bao gồm 3 thành phần ω0 và ω0 ± Ω. Hình 2.10 là đồ 

thị của tín hiệu điều biên với sóng điều chế hình sin theo thời gian và 

phổ của nó tại các tần số dương. 

 

                                                      
 

                                                      

ω 

S®b(ω) 

(U0/2) δ(ω-ω0) 

(γU0/2) Sm(ω-ω0) 

(U0/2) δ(ω+ω0) 
(γU0/2) Sm(ω+ω0) 

0 ω0 -ω0 -ω0+Ω -ω0-Ω ω0+Ω ω0-Ω 

ω 

Sm(ω) 

0 Ω-Ω

t 

t 

Sóng điều chế 

Sóng mang 
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Hình 2.10.  Tín hiệu điều biên với sóng điều chế hình sin và phổ của nó.                       

2.5.3. Điều chế góc 

Các tín hiệu điều tần và điều pha có đặc điểm chung là biên độ 

không đổi còn góc pha phụ thuộc vào sóng điều chế m(t). Do đó chúng 

thường được gọi là các tín hiệu điều chế góc vì tần số thực ra là vi 

phân của góc pha tức thời theo thời gian (ω = d(ωt + ϕ0) = dϕ / dt) và có 

thể biểu diễn tổng quát như sau: 

[ ])t(tcosU)t(U dcg θω −= 00                                     (2.38) 

Trong đó θ(t) phụ thuộc m(t) và biến thiên chậm so với ω0t.  

Vì tần số biến thiên theo thời gian, nên ở đây phải đưa vào khái niệm 

tần số tức thời. Trong trường hợp m(t) có dạng điều hoà m(t) = A0cos Ωt , 

với sóng mang có dạng U0cos ω0t thì tần số tức thời được định nghĩa là: 

tcoskA Ω+≡ 00ωω    

 Và có biểu thức tín hiệu điều tần là: 

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +Ω
Ω

+= 0
0

00 ϕω tsin
kA

tcosU)t(U dt  

Như vậy, biên độ của tín hiệu điều chế bằng U0 không thay đổi, trong 

khi tần số tức thời ω  thay đổi xung quanh ω0 với nhịp Ω và tỷ lệ với biên 

độ của điện áp điều chế.  

Tần số ω0 khi không có điều chế gọi là tần số trung tâm. Sự điều chế 

làm thay đổi tần số tức thời giữa 2 giá trị cực điểm (ω0 - Δω) và (ω0 + Δω).  

Δω là độ lệch tần số và nó tỷ lệ với biên độ tín hiệu điều chế (Δω = kA0).  

Trong điều chế góc, các tính toán về phổ tần số phức tạp hơn 

trường hợp điều chế biên độ nên không thuộc phạm vi giáo trình này. 

Các kết quả tính toán cho thấy phổ có chứa một tần số trung tâm ω0 và 

một loạt các tần số biên ω0 ± kΩ, với k là số nguyên. Biên độ của các 

vạch phổ thay đổi theo tỷ số  Δω/ Ω và giảm rất nhanh.  

t Tín hiệu điều biên 
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Hình 2.11. là giản đồ tín hiệu điều tần trong trường hợp sóng điều 

chế là hàm tăng-giảm tuyến tính theo thời gian và sóng mang là điều 

hoà.       

Hình 2.11.  Dạng phụ thuộc thời gian của một loại tín hiệu điều tần. 

Sóng điều chế

Sóng mang

Tín hiệu 
điều tần

Biên độ 

t 

t 

t 
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Chương 3 

các phương pháp cơ bản khảo sát Mạch điện tử 

Mạch điện là mô hình của các hệ thống tạo và biến đổi các tín hiệu điện tử. Do quá trình tạo và 

xử lý tín hiệu là phức tạp nên nói chung, một mạch điện tử thường bao gồm nhiều loại phần tử nối 

ghép với nhau theo nhiều cách. Mỗi phần tử trong mạch có nhiệm vụ riêng đặc trưng bởi các thông 

số của nó và phụ thuộc vào vị trí của nó trong hệ thống.  

3.1. Các phần tử, thông số tích cực và thụ động của mạch điện 

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, có thể xếp các thông số của mạch theo hai loại cơ bản là thông 

số tích cực và thông số thụ động. 

3.1.1. Các phần tử và thông số tích cực 

Các thông số tích cực là các thông số đặc trưng cho tính chất tạo ra tín hiệu hoặc cung cấp 

năng lượng của các phần tử mạch điện. Thuộc loại này có hai thông số cơ bản là sức điện động E(t) 

và dòng điện I(t). Nhiều phần tử trong mạch có khả năng tự nó (hay do chịu tác động phi điện ở bên 

ngoài) tạo ra các điện áp hay dòng điện khác nhau. Những phần tử đó có tên gọi chung là nguồn. 

Thí dụ các bộ pin, ắc-quy, các máy phát điện, v.v... do chuyển hoá các dạng năng lượng khác thành 

năng lượng điện, sinh ra ở hai cực của nó một điện áp nào đó khi mắc tải vào hai cực đó. Các phần 

tử như tế bào quang điện, các micrô phôn hay biến tử áp điện và cả những linh kiện bán dẫn có tính 

khuếch đại tín hiệu như transistor, vi mạch, v.v... như trình bày về sau cũng thuộc loại này.  

Do cách xác định hai thông số tạo nguồn sẽ dẫn tới sự phân loại các phần tử tích cực thành hai 

loại: nguồn điện áp và nguồn dòng điện.  

Nguồn điện bình thường (thí dụ như pin hoặc ắc-quy) ít nhiều đều có điện áp và dòng điện ra 

biến đổi theo thời gian khi các nhân tố như trở tải, nhiệt độ phòng, sự già hoá của chất điện hoá làm 

nguồn, v.v... thay đổi. Một nguồn điện áp trong thực tế được biểu diễn bằng một nguồn có sức điện 

động E0 = const không đổi mắc nối tiếp với một trở nội Ri như hình 3.1.a.  

Nếu Ri ≠ 0 thì điện áp ra đặt trên hai 

đầu điện trở tải sẽ biến đổi theo giá trị của 

tải. Nhưng trong trường hợp lý tưởng, khi 

Ri → 0 thì điện áp này là không đổi dù tải 

có biến đổi thế nào đi nữa. Lúc đó ta có 

một nguồn điện áp lý tưởng hay thường 

gọi tắt là nguồn điện áp. Cũng lý luận 

như vậy ta có nguồn dòng điện lý tưởng, 

gọi tắt là nguồn dòng điện, nếu nguồn 

này có trở nội Ri bằng vô cùng. Như vậy 

một nguồn dòng thực tế gồm một nguồn dòng lý tưởng I0 mắc song song với một nội trở Ri như hình 

3.1.b.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                            (a)                           (b) 

Hình 3.1.  a) Nguồn điện áp thực và lý tưởng,  

b) Nguồn dòng điện thực và lý tưởng. 

~
Ri 

I0 

Ri 

E0 

I0 ~E0 
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Xét một mạch điện như hình 3.2. Theo định luật Ohm ta có điện áp trên trở tải là: 

 IRUU iT −= 0            hay  

 
i

T

i

T

ii

T

R
U

I
R

U
R
U

R
UU

I −=−=
−

= 0
00        

ở đây gọi giá trị i00 R/UI ≡   là dòng ngắn mạch nghĩa là 

dòng cực đại mà nguồn có thể cấp cho mạch điện ngoài trong 

trường hợp cho trở tải bằng 0 (ngắn mạch). Việc lựa chọn cách mô 

tả nguồn là tuỳ thuộc vào trở nội nhỏ hay lớn so với trở tải RT. 

3.1.2. Các phần tử và thông số thụ động 

 Các thông số thụ động đặc trưng cho các tính chất không tạo tín hiệu và không cung cấp năng 

lượng của các phần tử mạch điện. Thuộc loại này có ba thông số cơ bản: điện trở (nghịch đảo của 

nó là điện dẫn), điện cảm và điện dung. Các phần tử có các thông số này gọi là các phần tử thụ 

động.  

Phản ứng thụ động của một phần tử hay của mạch điện thể hiện qua sự thay đổi trạng thái của 

nó khi chịu tác động kích thích. Còn trạng thái này lại được biểu hiện qua điện áp và dòng điện đặt 

lên nó. Để đặc trưng cho phản ứng của các phần tử mạch điện đối với các tác động của điện áp và 

dòng điện, người ta dùng các thông số quán tính và không quán tính. 

Thông số không quán tính đặc trưng cho tính chất của phần tử khi điện áp tạo nên trên hai đầu 

của nó (hay dòng điện chạy qua nó) tỷ lệ trực tiếp với dòng điện (hay điện áp đặt trên hai đầu của 

nó). Thông số này gọi là điện trở (hay điện dẫn) của phần tử, được ký hiệu là R (hay G) và xác định 

bởi công thức: 

   U(t) = R.I(t)   và  I(t) = G.U(t) 

Điện trở có thứ nguyên vôn/ ampe và được đo bằng đơn vị ôm (Ω), điện dẫn có thứ nguyên 1/ 

Ω và đo bằng đơn vị simen (S) khi điện áp đo bằng vôn và dòng điện đo bằng ampe. 

Thông số quán tính gồm có hai loại: 

1. Thông số điện cảm đặc trưng cho tính chất của phần tử khi điện áp trên hai đầu của nó tỷ lệ 

với tốc độ biến thiên của dòng điện chạy qua nó. Thông số điện cảm ký hiệu là L và xác định bởi 

công thức: 

dt
)t(dIL)t(U =  

Điện cảm có thứ nguyên  vôn. giây/ ampe và đo bằng đơn vị hen-ri (H). 

Cùng một bản chất vật lý với thông số điện cảm còn có thông số hỗ cảm đặc trưng cho ảnh 

hưởng của dòng điện chạy trong một phần tử đến một phần tử khác đặt ở lân cận có hoặc không nối 

với nhau về điện. Nếu trong phần tử k có dòng chảy qua là Ik thì do hỗ cảm trên phần tử l sẽ có điện 

áp hỗ cảm: 

    
dt

)t(dI
M)t(U k

kll =   

 

 

 

 

 
Hình 3.2.  Dòng ngắn mạch I0. 

~
UT RT 

Ri 

U0 

I 
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Mkl gọi là hệ số hỗ cảm giữa các phần tử k và l. 

Ngược lại, nếu trong l có dòng Il  thì qua tác dụng hỗ cảm nó cũng gây ra trên phần tử k điện 

áp   
dt

)t(dI
M)t(U l

lkk =  

Như vậy, do tác dụng đồng thời của các thông số điện cảm của bản thân và hỗ cảm với một 

phần tử lân cận, trên một phần tử sẽ có điện áp: 

   

dt
)t(dI

M
dt

)t(dI
L)t(U

dt
)t(dI

M
dt

)t(dI
L)t(U

l
kl

k
k

k
kl

l
l

±=

±=
 

Dấu ± được lấy tuỳ theo quan hệ về chiều của các điện áp tự cảm và hỗ cảm. 

2. Thông số điện dung đặc trưng cho tính chất của phần tử mạch điện khi dòng điện đi qua nó 

tỷ lệ với tốc độ biến thiên của điện áp đặt trên phần tử. Về mặt vật lý, dòng điện như vậy mang tính 

chất của dòng điện dịch có quan hệ với điện áp như sau: 

dt
)t(dUC)t(I =       hay       ∫ ==

C
)t(Qdt)t(I

C
)t(U 1

   

với Q(t)  là điện tích trên phần tử. 

Hệ số tỷ lệ C gọi là điện dung của phần tử và có thứ nguyên ampe. giây/ vôn và được đo bằng 

đơn vị  Fara (F).  

3.2. Các phần tử, mạch tuyến tính và phi tuyến 

Nếu các thông số R, L hoặc C của một phần tử là các hằng số, không phụ thuộc vào điện áp ở 

hai đầu và dòng điện đi qua nó thì  phần tử đó gọi là phần tử tuyến tính. Ngược lại khi thông số của 

phần tử phụ thuộc vào điện áp ở hai đầu hay dòng điện đi qua nó thì phần tử là phi tuyến.  

Mạch điện chứa toàn các phần tử tuyến tính gọi là mạch điện tuyến tính. 

Nếu trong mạch có chứa dù chỉ một phần tử phi tuyến thì mạch đó là mạch phi tuyến.  

Từ các định nghĩa trên ta có thể thấy tính chất của mạch tuyến tính như sau: 

1. Đặc trưng vôn-ampe V-A  là một đường thẳng. 

2. Các quá trình trong hệ được biểu diễn bởi một hệ phương trình vi phân tuyến tính thiết 

lập theo các định luật Kirchhoff. 

3. Mạch tuyến tính tuân theo nguyên lý xếp chồng. Nghĩa là khi tác dụng lên mạch nhiều 

sức điện động thì dòng trong mạch là tổng của các dòng thành phần, mỗi dòng tương 

ứng với một sức điện động riêng phần đó. 

4. Dưới tác động của tín hiệu có phổ tần số bất kỳ, trong mạch tuyến tính không sinh ra các 

sóng hài (hoạ ba) với các tần số mới. 

Đối với các mạch phi tuyến thì ngược lại: 

1. Đặc trưng V-A  không là đường thẳng. 
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2. Phương trình của mạch là phương trình vi phân phi tuyến. 

3. Không áp dụng được nguyên lý xếp chồng. 

4. Dưới tác động của tín hiệu bất kỳ, trong mạch có thể sinh ra các tín hiệu có tần số khác. 

Hình 3.3.a  là đặc trưng V-A  của một phần tử tuyến tính điển hình là cái điện trở có giá trị là  

điện trở R = dU/ dI = const được biểu diễn bằng một đường thẳng. Trong khi hình 3.3.b là đặc trưng 

V-A của một phần tử phi tuyến như cái diode bán dẫn trong đó điện trở của nó phụ thuộc vào điện 

áp đặt trên hai đầu diode.  

 

 

 

 

  

(a)                    (b) 

Hình 3.3.  Đặc trưng V-A  của điện trở (a) và của diode bán dẫn (b). 

3.3. Các định luật Kirchhoff 
Mục đích của việc tính toán các mạch điện là xác định điện áp và dòng điện tại các đoạn mạch. 

Trong thực tế thường chọn một trong các điểm trên mạch làm điểm gốc và gán cho nó giá trị điện 

thế bằng không (0 V). Trong kỹ thuật gọi điểm đó là mass và thường điểm này hay được nối với đất 

nên cũng thường được gọi là điểm đất.  

Trước tiên ta điểm lại vài khái niệm cơ bản liên quan đến mạch điện trong lý thuyết mạch khi 

được áp dụng định luật Kirchhoff. 

Nhánh là phần của mạch chỉ gồm các linh kiện, phần tử nối tiếp nhau và qua đó chỉ có một 

dòng điện duy nhất chảy qua. 

Nút là điểm của mạch chung cho từ 3 nhánh trở lên. 

Vòng là phần của mạch bao gồm một số nhánh và nút hợp thành một đường đi kín qua đó mỗi 

nhánh và nút chỉ gặp một lần (trừ nút xuất phát của đường đi). 

3.3.1.   Định luật thứ nhất cho các dòng đi qua một nút mạch được phát biểu như sau: 

Tổng các dòng điện ở một nút mạch điện bằng 

không. 

  ∑ =
n

nI 0                        (3.1) 

Thí dụ, tính thế U3 trong mạch như hình 3.4. sau:  

        Tại điểm nút A của mạch điện, nếu quy ước 2 dòng 

vào I1 và I2 là dương, còn dòng ra I3 có dấu âm, theo định 

luật Kirchhoff thứ nhất ta sẽ có:     0321 =−+ III     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.4. Mạch nút. 
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Theo định luật Ohm có: 

          33323221311 R/UI             R/)UU(I           R/)UU(I =−=−=  

Thay vào công thức trên có: 

            
323121

312321
3 RRRRRR

RRURRU
U

++
+

=              

3.3.2.   Định luật thứ hai cho các điện áp trong một mạch vòng được phát biểu như sau: 

Tổng các điện áp trong một mạch vòng khép kín là 

bằng không. 

 0=∑
i

iU              (3.2) 

Thí dụ, trong mạch vòng kín trên hình 3.5 nếu quy 

ước chiều của dòng điện trong vòng như hình vẽ,  ta có: 

      
0

0

1221

3241

=+−+
=+−+

IRUIRU
UUUU

  

3.4. Các mạch tương đương Thevenin và Norton   
Nhà điện báo người Pháp Thevenin đã phát biểu một định lý mang tên ông nhằm làm đơn giản 

phép phân tích mạch điện. Nó cho phép thay thế toàn bộ mạch bằng một máy phát thế tương đương 

như sau: 

Một mạch bất kỳ gồm các trở và các nguồn sức điện động có hai chốt lối ra a và b đều có thể 

thay thế bằng một nguồn thế VT và một trở tương đương Req mắc nối tiếp. Độ lớn và phân cực của VT 

đồng nhất với thế hở mạch tại a và b còn điện trở tương đương được tính trên tải với tất cả các 

nguồn được tắt (đoản mạch qua nguồn thế và hở mạch qua nguồn dòng). 

Thí dụ, có mạch điện gồm sức điện động U0 mắc nối tiếp với trở R1 sau đó mắc song song với 

trở R2 và một tải Z giữa 2 chốt a và b gồm nhiều phần tử và có dòng chảy IZ chảy qua như hình 3.6. 

Có thể chứng minh được rằng qua mạch Z vẫn có dòng IZ chảy qua nếu tác dụng vào mạch một 

nguồn có sức điện động bằng: 

 
21

10

RR
RU

VT +
=   và có trở nội   bằng  Req = R1 // R2 

Lúc này   IZ = VT  / (Req +Z) 

 

 

 

 

Hình 3.6.   Một mạch tương đương Thevenin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Hình 3.5.  Mạch vòng. 
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Người Mỹ Norton cũng đưa ra một mạch tương đương gồm một nguồn dòng IN được nối song 

song với một trở tương đương Req. Trở này cũng được tính như trên, còn giá trị nguồn dòng IN được 

tính bằng cách đoản mạch trở tải Z và tính dòng đoản mạch. Hình 3.7 là thí dụ về việc chuyển một 

sơ đồ sang sơ đồ tương đương Norton và có thể tính các giá trị IN và Req như quy tắc này. 

 

 

 

 

 

     Hình 3.7.  Một mạch tương đương Norton. 

Giữa nguồn thế Thevenin và nguồn dòng Norton có mối quan hệ như sau; 

    VT = IN Req              (3.3) 

3.5.   Điều kiện chuẩn dừng về quá trình sóng trong mạch điện 
Định luật Kirchhoff được thực hiện với giả thiết rằng dòng điện trong một đoạn mạch không rẽ 

nhánh có cùng một giá trị tại mọi thiết diện ngang của đoạn mạch đó.  

Trong khi đó các kích thích điện từ được lan truyền đi trong không gian từ điểm này đến điểm 

khác trên mạch điện với vận tốc hữu hạn v (cao nhất là bằng vận tốc ánh sáng). Do đó, dòng tại một 

điểm N trên mạch điện cách điểm M một đoạn L (hình 3.8.) sẽ bị trễ một lượng     

  τ = L/v.   

Nếu dòng điện tín hiệu lan truyền trong mạch là sóng sin có tần số f  thì một câu hỏi đặt ra là 

kích thước mạch điện cần phải thế nào để dòng điện tại mọi điểm của mỗi đoạn mạch không rẽ 

nhánh có cùng một giá trị tại mỗi thời điểm khảo sát. Hay nói cách khác, tìm điều kiện để có thể áp 

dụng định luật Kirchhoff để tính các thông số và các đại lượng trên mạch điện. 

Điều kiện đó là:    

  τ << T           trong đó T là chu kỳ dao động của dòng điện và bằng 1/ f.  

Tức là:  

   L/ v << T    hay   L << vT = λ                (3.4) 

 Trong đó  λ  là bước sóng của tín hiệu 

truyền trong mạch.  

Từ đó kết luận rằng nếu muốn áp dụng 

định luật Kirchhoff cho một mạch điện thì 

kích thước của bản mạch phải nhỏ hơn 

nhiều bước sóng của tín hiệu được truyền 

trên bản mạch đó. Một mạch điện ở trong 

 
 
 

       
 

Hình 3.8.  Kích thước bản mạch điện và  

bước sóng tín hiệu. 
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điều kiện như vậy gọi là ở trong trạng thái chuẩn dừng. Nói chung các mạch điện trong các thiết bị 

điện tử thông dụng được trình bày trong khuôn khổ của giáo trình này với kích thước trung bình ≤ 

50 cm, được thiết kế làm việc trong dải sóng tới hàng trăm MHz (có bước sóng λ cỡ 3.108 × 1/108 = 

3 m) đều thỏa mãn điều kiện chuẩn dừng. Trừ các trường hợp tần số làm việc trong dải sóng siêu 

cao (bước sóng cỡ dm, cm hoặc ngắn hơn nữa) phải được khảo sát riêng trong các giáo trình về kỹ 

thuật siêu cao tần. 

3.6.  Đặc trưng quá độ và đặc trưng dừng của mạch điện 

Ta đã biết đối với một tín hiệu có 2 quá trình: quá trình quá độ và quá trình dừng. Một mạch 

điện cũng được xác định bởi 2 quá trình như vậy. Mỗi quá trình được lượng hoá bằng đặc trưng của 

chúng: đặc trưng quá độ và đặc trưng dừng. 

3.6.1.   Đặc trưng quá độ (transient responce) 

Đặc trưng quá độ của mạch điện là sự phụ thuộc thời gian của điện áp lối ra trên mạch khi tác 

động tín hiệu nhảy bậc đơn vị ở lối vào. 

Hình 3.9.  Đặc trưng quá độ của mạch điện. 

3.6.2.   Đặc trưng dừng (static state responce) 

Xét trường hợp tín hiệu trên mạch là sóng điều hoà có tần số ω. Trong trạng thái dừng, tỷ số 

giữa thế lối ra trên thế lối vào của mạch điện phụ thuộc không chỉ vào biên độ mà còn phụ thuộc 

vào độ lêch pha giữa thế và dòng chảy qua mạch. Do vậy, có thể biểu diễn tỷ số này bằng một số 

phức có biên độ và pha tương ứng và gọi nó là hệ số truyền phức của mạch. 

( ) ( ) ( )ωϕωω j

vào

ra eK
U

U
K =≡

→

→
→

             (3.5) 

Lúc này mô-đun K và góc lệch pha ϕ  là các hàm phụ thuộc tần số của tín hiệu: 

   K = K(ω)   và ϕ = ϕ (ω) 

Đây là hai đặc trưng dừng của mạch điện và tương ứng được gọi là đáp ứng biên độ-tần số 

(thường gọi là đáp ứng tần số) và đáp ứng pha-tần số (thường gọi là đáp ứng pha). 

Nếu K là không đổi trên suốt trục tần số thì tín hiệu truyền qua sẽ không bị mất mát thành 

phần phổ nào và ta có tín hiệu không bị méo, có chăng chỉ bị trễ đi một khoảng thời gian nào đó. Ta 

nói mạch điện có dải truyền qua là lý tưởng (dải truyền Δω từ -∞ đến +∞).  Nhưng trong các mạch 

điện thực tế, thường K(ω) không đồng đều trên suốt trục tần số mà có dạng như hình 3.10.  

Mạch điện
t t 

UR UV = 1(t) 

1 
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Do nhiều nguyên nhân khác nhau trong một mạch điện thực, K chỉ gọi là đồng đều trong một 

dải tần số hữu hạn, còn thì bắt đầu giảm dần 

hoặc từ một tần số thấp hoặc giảm dần từ 

một tần số cao nào đó. Người ta quy ước dải 

truyền qua của mạch là dải tần từ ωt tới ωc là  

Δω = ωc − ωt ứng với tỷ số 

70
2

1 ,
K

K

max
≈= 07. Nếu tín hiệu truyền qua 

mạch có các thành phần tần số nằm trong dải 

này thì có thể coi là không bị méo sau khi đi qua mạch. Hai tần số thấp và cao (ωt và ωc) ứng với 

các mức 
2

1
== ct KK  gọi là các tần số cắt. 

3.7.   Các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện tuyến tính 

3.7.1.  Phương pháp tích phân kinh điển  

Phương pháp trực tiếp nhất để phân tích mạch điện tuyến tính là giải hệ phương trình vi phân 

mô tả mạch được xác lập nhờ vào các định luật Kirchhoff. Đây gọi là phương pháp tích phân kinh 

điển. Theo phương pháp này, để tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình vi phân tuyến tính, ta 

tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình thuần nhất tương ứng (phương trình có vế phải bằng 

không), sau đó cộng thêm một nghiệm riêng của hệ phương trình không thuần nhất.  

Hệ phương trình thuần nhất của mạch được lập nên từ hệ phương trình tổng quát với việc triệt 

tiêu tất cả các nguồn tác động trong mạch (sức điện động và dòng điện). Như vậy, về mặt vật lý hệ 

phương trình thuần nhất chẳng qua chỉ đặc trưng cho một chế độ làm việc đặc biệt của mạch khi 

không có bất kỳ một nguồn tác động nào. Ta gọi đó là chế độ tự do và nghiệm tổng quát của hệ 

phương trình thuần nhất cũng được gọi là nghiệm tự do của mạch điện. 

Nghiệm riêng của hệ phương trình không thuần nhất là phụ thuộc vào các nguồn tác động, do 

đó nó còn được gọi là nghiệm cưỡng bức của mạch.  

Theo lý thuyết toán cao cấp giải phương trình vi phân tuyến tính đã học, ta biết rằng việc tìm ra 

các điều kiện đầu để xác định các hằng số tích phân của nghiệm tổng quát là rất quan trọng. Trong 

mạch điện, các điều kiện đầu được quyết định chủ yếu trong các thông số L và C, mà ở đây có thể 

phát biểu dưới dạng các luật đóng ngắt. Các luật này quy định tình trạng trong các phần tử quán 

tính của mạch ở lân cận những thời điểm đóng và ngắt các nguồn tác động cũng như các thông số 

thụ động. Nói một cách tổng quát hơn là ở những thời điểm có những đột biến trong các thông số 

của mạch. Với  hai loại phần tử quán tính ta có hai luật đóng ngắt sau: 

a) Dòng điện trong phần tử điện cảm phải biến thiên liên tục ngay cả tại các thời điểm có đột 

biến trong các thông số của mạch. 

b) Điện áp trên phần tử điện dung phải biến thiên liên tục ngay cả tại thời điểm có đột biến 

trong các thông số của mạch. 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.10.  Dải truyền qua của mạch điện. 

K/ Kmax 

0 ωt ωc 

0,7

ω 

Δω

1 



 30

Các luật đóng ngắt này rất thuận lợi cho việc tính toán nhưng chưa đủ tổng quát và có thể gặp 

một số trường hợp không thể áp dụng được. Lúc đó có thể dùng các phát biểu sau đây tổng quát 

hơn: 

a) Tổng các từ thông móc vòng trong một vòng kín phải liên tục ngay cả tại thời điểm có đột 

biến trong các thông số của vòng đó. 

b) Tổng điện tích tại một nút của mạch phải liên tục ngay cả tại thời điểm có đột biến trong 

các thông số của các nhánh nối với nút đó. 

( ) ( )

( ) ( )∑∑
∑ ∑
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−=+

m
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00

00

            (3.6) 

h và k chỉ các nhánh của vòng kín đang xét sau và trước khi xảy ra đột biến, l và m chỉ các 

nhánh nối vào nút đang xét sau và trước khi xảy ra đột biến; các thời điểm 0+ và 0- chỉ những lân 

cận sau và trước thời điểm xảy ra đột biến.  

Xét tính chất của các nghiệm. Nghiệm tự do đặc trưng cho tính chất riêng và tình trạng ban đầu 

của mạch (tình trạng ở các thời điểm xảy ra đột biến). Nó chỉ phụ thuộc vào tính chất của nguồn tác 

động ở mức độ các nguồn này ảnh hưởng đến tình trạng ban đầu của mạch. Trong nhiều trường hợp 

thường gặp, nghiệm tự do có tính chất dao động xung quanh một giá trị cố định. Lúc đó nó còn 

được gọi là dao động riêng hay dao động tự do của mạch điện. 

Nghiệm cưỡng bức đặc trưng cho quan hệ giữa mạch với các nguồn tác động lên nó và xác 

định tình trạng trong mạch ở chế độ xác lập. 

Ta hãy nêu một thí dụ tính điện áp lối ra UC 

trên tụ điện khi tác động một tín hiệu nhảy bậc đơn 

vị lên một mạch điện gồm 2 phần tử R và C như 

hình 3.11 bằng phương pháp tích phân kinh điển. 

Thiết lập phương trình Kirchhoff trong mạch: 

 ( )∫ =+=+ 0CR Ut1Idt
C
1

IRUU  

Phương trình thuần nhất là:             

( ) 0

C
C

Ut1Idt
C
1

IR

0U
dt

dU
RC0Idt

C
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IR

∫

∫
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Từ đây có nghiệm tự do là:  RC/t
Ctd AeU −= . Trong quá trình dừng, nghiệm của hệ phương 

trình là U0,  vậy:   RC/t
0Ctd0C AeUUUU −+=+= .  

Với điều kiện đầu UC(0+)  =  UC (0-) =  0  =  U0 + A,  ta có: 

  A = − U0    vậy:    ( )RC/t
0C e1UU −−=  

 
 
 
 
 
 

Hình 3.11.  Tính điện áp Uc trong mạch R, C. 
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Tóm lại đây là phương pháp tổng quát nhất để tính các mạch điện. Nhưng với hệ hơi phức tạp 

một chút thì việc giải các hệ phương trình vi phân là rất khó. Vì vậy, người ta phải tìm những cách 

giải khác đơn giản hơn cho các trường hợp cụ thể. Ta sẽ xét 2 phương pháp phổ biến như được trình 

bày tiếp theo đây.  

3.7.2.    Phương pháp toán tử Laplace khảo sát quá trình quá độ 

Các phép tính toán tử đã được trình bày trong các giáo trình toán cao cấp. Ta biết rằng cặp biến 

đổi Fourier trong công thức (2.18) chỉ áp dụng cho các hàm số hội tụ tuyệt đối, tức là tín hiệu s(t) 

phải thoả mãn điều kiện ∫
+∞

∞−

dt)t(s  là hữu hạn. Mặt khác việc tính tích phân trong công thức biến đổi 

ngược thường khó khăn. Vì vậy người ta thường được tiến hành việc tính toán một cách đơn giản 

hơn nhờ phương pháp tích phân vòng của biến đổi Laplace.  

Để xây dựng các phép biến đổi thuận và ngược Laplace, trong cặp công thức (2.18)  chỉ việc 

thay đối số jω bằng một biến số phức p  (với p ≡ σ + jω). Như vậy sẽ có: 

     

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

=

=

∫

∫
+

−

∞

∞−

−

      
ωσ

ωσ
π

j

j

pt

pt

dpe)p(F
j

)t(s

dte)t(s)p(F

2
1

            (3.7) 

Hàm số F(p) được tính từ công thức biến đổi thuận Laplace kể trên gọi là hàm ảnh Laplace của 

s(t), còn s(t) gọi là hàm gốc của F(p). 

Trong phương pháp toán tử này, hàm s(t) - hàm gốc - mô tả điện áp hoặc dòng điện trong mạch 

sẽ được thay thế bằng hàm F(p) - hàm ảnh - liên quan đơn trị với hàm gốc theo các công thức biến 

đổi (3.7) trên. Lúc đó, hệ phương trình vi phân mô tả trạng thái của hệ trong không gian gốc sẽ trở 

thành hệ phương trình đại số trong không gian ảnh. Và tất nhiên việc giải các phương trình đại số 

trong không gian ảnh là dễ hơn so với các phương trình vi phân trong không gian gốc. Sau đó, nhờ 

các phép biến đổi ngược, ta sẽ thu lại được các nghiệm trong không gian gốc.  

Thường các giá trị biến đổi gốc - ảnh được tính sẵn và cho trong các bảng tại các tài liệu kỹ 

thuật như thí dụ sau: 

 

Hàm gốc Hàm ảnh  Hàm gốc Hàm ảnh 

)t(1  p/1   tsinω  

22 p+ω
ω

 

( ) atet −1  

ap +
1

 
 tcosω  

22 p
p
+ω

 

ba
ee btat

−
−

 ( )( )bpap −−
1

 
 

ba
ee b/ta/t

−
− −−

 ( )( )bpap ++ 11
1

 



 32

Ta có thể điểm qua vài đặc điểm cơ bản của phép biến đổi Laplace như sau: 

- Các hàm gián đoạn trong không gian gốc được biến đổi thành liên tục trong không gian 

ảnh. Thí dụ hàm 1(t) → 1/p. 

- Phép đạo hàm trong không gian gốc sẽ trở thành phép nhân với p trong không gian ảnh 

và phép lấy tích phân trong không gian gốc sẽ thành phép chia cho p trong không gian 

ảnh: 

s(t)  ↔       F(p) 

)t(s
dt
d

             ↔             pF(p) – s(0) 

∫ dt)t(s              ↔             
p

dt)t(s

p
)p(F ∫

∞−+

0

 

  Các điều kiện đầu thường lấy bằng không. 

- Các biến đổi tuyến tính của hàm gốc cũng tương ứng với hàm ảnh: 

A.s(t)                  ↔             A. F(p) 

                    s(t) = s1(t) + s2(t) +...             ↔             F(p) = F1(p) + F2(p) +... 

- Phép dịch (trễ) hàm gốc đi một thời gian τ sẽ tương ứng với phép nhân với e−τp 

s(t - τ)                 ↔            )p(Fe p τ−  

Ta hãy lấy một thí dụ áp dụng phương pháp toán tử Laplace để tính điện áp lối ra UR trong một 

mạch điện gồm hai phần tử RC khi tác động một tín hiệu hàm đơn vị lên mạch như hình 3.12 sau. 

Vì  ∫∫ == dtU
RC
1

dt)t(I
C
1

U RC ,  

Theo định luật Kirchhoff ta có phương trình vi 

tích phân của mạch trong không gian gốc: 

( ) ( ) ( )∫ =+=+ 011 UtUdtU
RC

tUtU RRRC  

Dựa vào bảng chuyển đổi, ta có phương trình đại 

số trong không gian ảnh như sau: 

( ) ( ) 0
11 U
p

pUpU
pRC RR =+  

Giải ra được:      ( )

RC
p

U

pRC
p

UpU R 1
1

11

1
00

+
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=  

Tra ngược lại bảng có dạng: 

 

 

 

Hình 3.12.   Mạch RC lối ra trên R. 

1(t)U0 R 

C

UR 
I 
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      Gốc    ảnh 

   ( ) atet −1              ←           
ap +

1
 

    ( ) ( ) RC/t
R eUttU −= 01               ←          

RC
p

U
1

1
0

+
 

Phương pháp toán tử Laplace được sử dụng trong các trường hợp tổng quát của mạch điện, đặc 

biệt là khảo sát các quá trình quá độ. 

3.7.3.    Phương pháp biên độ phức khảo sát quá trình dừng với tín hiệu điều hoà 

•  Biên độ phức 

Ta đã biết rằng cặp biến đổi Fourier cho phép phân tích các tín hiệu bất kỳ thành các thành 

phần điều hoà. Vì vậy, một phương pháp phân tích trạng thái của các mạch điện rất hữu ích là khảo 

sát trạng thái dừng của mạch khi tác động một tín hiệu điều hoà có tần số nào đó. Thường sử dụng 

công cụ toán là cách biểu diễn phức cho các thành phần điều hoà này trên cơ sở của công thức ơ-le: 

    θθθ sinjcose j +=              (3.8) 

Do đó, khi có một tín hiệu điều hoà s(t) = A0cos(ωt - ϕ),  

Ta có thể viết:   ( ){ }ϕω −= tjeARe)t(s 0                           (3.9) 

Nghĩa là nếu đặt:     ( )ϕω −
→
≡ tjeAS 0         thì sẽ có:         

→
= SRe)t(s          (3.10) 

→

S  được xác định như trên gọi là cách biểu diễn phức (điện áp phức, dòng điện phức, sức điện 

động phức, v.v...) của s(t). 

Còn có thể viết tách ra hai thành phần phụ thuộc tần số ω và góc dịch pha ϕ  như sau: 

    tjtjj
0 eSe.eAS ωωϕ &≡= −

→

                 (3.11) 

Trong đó ϕj
0eAS −≡&  gọi là biên độ phức của điện áp s(t). Nó chỉ rõ biên độ và góc pha đầu của 

sức điện động nên nhiều khi vế phải còn được viết dưới dạng ϕ∠0A . 

Vì trong trạng thái dừng các thông số tác động trong mạch là điều hoà có cùng tần số ω nào đó 

nên thừa số tje ω trong quá trình tính toán trung gian dùng cách biểu diễn phức là không cần thiết và 

thường chỉ cần các tính toán liên quan đến biên độ phức của nó. Chỉ sau khi tính toán xong, cần 

chuyển ngược lại từ cách biểu diễn phức về cách biểu diễn theo thời gian mới cần đưa thêm thừa số 
tje ω này vào biên độ phức rồi lấy phần thực của số phức đó.  

Một đặc điểm quan trọng trong cách biểu diễn phức là các toán tử vi phân và tích phân trở 

thành các toán tử nhân và chia đơn giản giá trị phức cho (jω). Thực vậy: 
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 Xét cặp     )tcos(A)t(s 0 ϕω −=       ↔        tjeSS ω&=
→

 

Nếu lấy vi phân, có: 

  )tsin(A
dt

)t(ds
0 ϕωω −−=     ↔        ( ) ( )

→
→

== SjeSj
dt

Sd tj ωω ω&        (3.12) 

Nếu lấy tích phân, có: 

  ( )ϕω
ω

−=∫ tsin
A

dt)t(s 0       ↔         
→→

==∫ S
j
1

eS
j
1

dtS tj

ωω
ω&        (3.13) 

Từ đây có thể xây dựng các bước phân tích bằng phương pháp biên độ phức cho mạch điện ở 

trạng thái dừng như sau: 

1. Thiết lập hệ phương trình vi tích phân tuyến tính của thế hoặc dòng điện thực của mạch 

trên cơ sở các định luật Kirchhoff. 

2. Chuyển sang hệ phương trình đại số tương ứng với thế hoặc dòng điện phức theo các 

quy tắc biến đổi vi tích phân như trên. 

3. Giải hệ phương trình đại số này tìm các nghiệm phức. 

4. Lấy phần thực của nghiệm gán cho thế hoặc dòng cần tính (nếu nguồn tín hiệu có dạng 

cos) hoặc lấy phần ảo (nếu có dạng sin). 

Thí dụ, giải hệ phương trình vi phân của mạch điện ở trạng thái dừng sau: 

∫ −=++ )tcos(Udt)t(I
C
1

)t(RI
dt

)t(dI
L 0 ϕω  

Chuyển thành phương trình đại số với biên độ phức I& : 

UI
Cj

1
IRILj &&&& =++

ω
ω          với       ϕj

0eUU −≡&  

Từ đây tính được:                

Cj
1

RLj

U
I

ω
ω ++

=
&

&  

hay:    tj
j

0tj e

Cj
1

RLj

eU
eII ω

ϕ
ω

ω
ω ++

==
−→

&  

Lấy phần thực của biểu thức này sẽ được dạng phụ thuộc thời gian của dòng điện trong mạch.  

•  Trở kháng phức 

Trở kháng phức là tỷ số giữa điện áp phức trên dòng điện phức của các phần tử điện trở, điện 

cảm và tụ điện.   
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I

U

eI

eU

I

U
Z

tj

tj

&

&

&

&
==≡

→

→
→

ω

ω
           (3.14) 

Do điện trở không phải là phần tử quán tính (góc lệch pha giữa thế và dòng trên nó bằng 0) nên 

trở kháng phức của nó cũng chính bằng giá trị điện trở và không phụ thuộc vào tần số. 

Xét cuộn cảm có dòng chảy qua dạng  IL(t) = I0cos(ωt − ϕ) 

Ta có điện áp sụt trên điện cảm L bằng: 
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⎠
⎞
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Hay viết dưới dạng phức: 

   
→→

= LL ILjU ω  

Vậy trở kháng của cuộn cảm ở tần số ω được gọi là cảm kháng và bằng: 

   ( ) Lj
I

U
Z

L

L
L ωω ==

→

→
→

            (3.15) 

Xét tụ điện có dòng chảy qua dạng  IC(t) = I0cos(ωt − ϕ) 

Ta có điện áp sụt trên tụ với điện dung C bằng: 
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0CC

I
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ReeI

Cj
1

Re
2

tcosI
C
1

tsinI
C
1

dt)t(I
C
1

)t(U

→
− ==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−=

−== ∫

ωω
πϕω

ω

ϕω
ω

ϕω
 

   CC I
Cj

1
U

→→
=

ω
 

Vậy trở kháng của tụ điện ở tần số ω  được gọi là dung kháng và bằng: 

   
Cj

1

I

U
Z

C

C
C

ω
==

→

→
→

             (3.16) 

Rõ ràng trở kháng của các phần tử điện cảm và điện dung là các số ảo thuần tuý và do đó 

người ta gọi chúng là các phần tử thuần điện kháng, chúng đặc trưng cho sự tích luỹ năng lượng của 

mạch điện. Trong khi đó trở kháng của một điện trở là một số thực, đặc trưng cho sự tổn hao năng 

lượng trên mạch. 

Xét trở kháng của mạch điện gồm các thông số R, L và C mắc nối tiếp với nhau: 

                          ⎟
⎠
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⎜
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ω
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Ta thấy với một mạch bất kỳ như vậy, trở kháng tổng cộng là một số phức trong đó phần thực 

gọi là điện trở và phần ảo gọi là điện kháng.  Hình 3.13.a là trường hợp giá trị trở kháng mang tính 

cảm kháng khi vectơ Z nằm ở nửa 

mặt phẳng trên trục thực và 

trường hợp ở hình 3.13.b thì giá 

trị này lại mang tính dung kháng. 

Với các khái niệm về trở 

kháng như trên, ta có thể áp dụng 

ngay định luật Ohm cho một 

mạch điện có nguồn tín hiệu là 

dao động điều hoà ở trạng thái 

dừng. 

3.7.4. Phân tích mạch điện bằng tứ cực tuyến tính 

a)   Các thông số của một tứ cực tuyến tính 

Ngoài việc phân tích mạch điện tuyến tính dựa vào các kết cấu chi tiết của nó như các cách 

trên, còn một cách khác là xét nó một cách toàn bộ, không chú ý đến kết cấu chi tiết cũng như phản 

ứng trong từng phần tử của mạch. Với cách xét như vậy, mạch được coi như một hệ thống với một 

số cửa vào u1, u2, ..., un và cửa ra y1, y2, ..., ym nào đó như hình 3.14.a.  

 

 
       (a)            (b) 

Hình 3.14.  a) Hệ thống tuyến tính,  b) Tứ cực tuyến tính. 

Như vậy điều cần quan tâm ở đây là mối quan hệ giữa các tín hiệu vào và ra cùng trở kháng 

nguồn tín hiệu Zi và trở kháng tải ZT chứ không phải các chi tiết bên trong mạch. Trong các hệ 

thống như vậy, điển hình là hệ thống có hai cửa riêng biệt, một cửa để đặt tác động vào, một cửa để 

lấy đáp ứng ra gọi là hệ thống tứ cực như hình 3.14.b. Nguồn tác động vào có thể là nguồn điện áp 

gồm sức điện động E và trở nội Zi như hình vẽ. Cũng có thể là nguồn dòng điện được biểu diễn 

bằng một máy phát dòng không đổi mắc song song với điện dẫn Yi. Tại lối ra có mắc tải ZT. 

Một tứ cực tuyến tính như vậy sẽ có các thông số cần quan tâm: thế và dòng vào U1, I1; thế và 

dòng ra U2, I2; trở kháng vào và ra Z1 = U1/ I1, Z2 = U2/ I2. Trở kháng ra của nguồn tín hiệu và trở 

kháng tải  ảnh hưởng tới các thông số này. 

Các thông số của một tứ cực tuyến tính được biểu diễn qua các hệ phương trình tuyến tính liên 

hệ giữa các điện áp và dòng điện lối ra với điện áp và dòng điện lối vào như sau: 

•   Hệ phương trình dẫn nạp:                    
2221212

2121111

UYUYI

UYUYI

+=
+=

 

 

 

 

 

 

 

    (a)                                                          (b) 

Hình 3.13.  Trở kháng của một mạch điện trong hai trường hợp. 
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Trong đó các hệ số dẫn nạp ijY được xác định:  
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•  Hệ phương trình trở kháng: 

    
2221212

2121111

IZIZU
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Trong đó các hệ số trở kháng ijZ được xác định:  

0
2

2
0

1

2
21

0
2

1
0

1

1
11

12

12

==

==

==

==

II

II

I
U

I
U

Z

I
U

I
U

Z

22

12

Z       

Z       

 

•   Hệ phương trình hỗn hợp: 

    
2221212

2121111

UhIhI
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Trong đó các hệ số ijh được xác định:                               
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Có thể suy ra ý nghĩa của các thông số trong các hệ phương trình này như sau:  Z11 chính là trở 

kháng lối vào khi hở mạch lối ra (I2 = 0), Z22 là trở kháng ra khi hở mạch lối vào (I1 = 0), h11 là trở 

kháng lối vào khi đoản mạch lối ra (U2 = 0), h22 là điện dẫn lối ra khi đoản mạch lối vào, h12 là hệ 

số truyền đạt ngược về điện áp, h21 là hệ số truyền đạt thuận hay hệ số khuếch đại về dòng điện, 

v.v... Thường các hệ số này được cho sẵn trong các tài liệu kỹ thuật kèm theo các phần tử linh kiện 

điện tử được coi là một tứ cực. Các hệ số này cũng có thể đo được dễ dàng từ các thiết bị trong 

phòng thí nghiệm.  

Từ các hệ phương trình trên có thể tính được các phần tử của ma trận một hệ số nào đó theo 

các phần tử của ma trận hệ số khác. Thí dụ, 2211 h/hZ =  với 21122211 hhhhh −≡ , v.v... Cũng có thể 

tính được các đặc trưng của tứ cực theo các hệ số này, thí du: 

 Hệ số truyền thế:    
ZZZ

ZZ
YY

Y
U
U

K
T

T

T
U Δ−

=
−

==
11

21

22

21

1

2       víi     21122211 ZZZZZ −=Δ  

 Hệ số truyền dòng: 
22

21

11

21

1

2

ZZ
Z

YYY
YY

I
I

K
TT

T
I −

=
Δ−

==         víi     21122211 YYYYY −=Δ  

 Trở kháng vào:       
22T

T11

T11

22T

1

1
V ZZ

ZZZ
YYY

YY
I
U

Z
−

Δ−
=

Δ−
−

==  

 Trở kháng ra:          
i11

i22

i22

i11

2

2
R ZZ

ZZZ

YYY

YY

I

U
Z

+
Δ+

=
Δ+

+
−==     

      Với iY   và iZ   tương ứng là điện dẫn nguồn dòng và trở kháng nguồn thế. 
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Phương pháp khảo sát mạch điện như một tứ cực tuyến tính được sử dụng rất tốt cho phân tích 

các mạch điện hoạt động với các tín hiệu có biên độ nhỏ. Khi ấy các đoạn đặc trưng V-A của phần 

tử có tín hiệu truyền qua có thể được coi là đường thẳng và phần tử được coi là một tứ cực tuyến 

tính.   
b)  Ghép các tứ cực với nhau 

Có hai cách ghép phổ biến các tứ cực với nhau: ghép nối tiếp và ghép song song. 

•  Nhiều tứ cực ghép nối tiếp với nhau thì dòng điện các cửa là chung, còn điện áp trên toàn bộ 

bằng tổng điện áp trên mỗi cửa của từng tứ cực riêng phần (hình 3.15). Các phép tính chứng minh 

rằng ma trận trở kháng của hệ thống bằng tổng các ma trận trở kháng thành phần.  

 

        I1 =  I'1 = I''1  

I2 = I'2 = I"2 

U1 = U'1 + U"1 

U2 = U'2 + U"2 

Hình 3.15.  Ghép nối tiếp hai tứ cực. 

•  Nhiều tứ cực ghép song song với nhau cho điện áp ở các cửa là chung còn dòng điện chung 

của toàn bộ bằng tổng các dòng điện ở các cửa mỗi tứ cực (hình 3.16). Ma trận dẫn nạp của hệ 

thống các tứ cực mắc song song bằng tổng các ma trận dẫn nạp của mỗi tứ cực.  

Ngoài ra còn có các cách ghép khác: nối tiếp–song song, song song–nối tiếp, nối dây truyền. 

         I1 =  I'1 + I''1  

I2 = I'2 + I"2 

U1 = U'1 = U"1 

U2 = U'2 = U"2 

Hình 3.16.  Ghép song song hai tứ cực. 

c)   Các sơ đồ tương đương của tứ cực 

Trong các hệ thông số thì hệ thông số Y và h được cho trong các tài liệu kỹ thuật và hay được 

dùng hơn cả. Phương trình dẫn nạp Y được xây dựng từ sơ đồ tương đương hình 3.17 và phương 

trình  hỗn hợp h từ sơ đồ tương đương hình 3.18.  

 

 

 

 
Hình 3.17.  Sơ đồ tương đương dẫn nạp của một mạng tứ cực. 
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Hình 3.18.  Sơ đồ tương đương hỗn hợp của một mạng tứ cực. 

3.8.   Phân tích các mạch thụ động điển hình gồm các phần tử R, L và C 

Các mạch thụ động RLC có ý nghĩa rất lớn trong kỹ thuật điện tử vì chúng được ứng dụng rất 

rộng rãi. Trong phần này ta sẽ sử dụng các phương pháp toán nói trên để khảo sát chúng.  

3.8.1. Mạch RC lối ra trên R 

Như đã phân tích, việc tính đặc trưng quá 

độ của mạch được thực hiện bằng việc đặt 

nguồn vào là hàm đơn vị 1(t) còn việc tính đặc 

trưng dừng được thực hiện bằng cách thay 

nguồn đó bằng một máy phát dao động điều hoà 

UV = U0cos(ωt − ϕ) như hình 3.19. 

•  Tính đặc trưng quá độ  

Việc tìm đặc trưng quá độ đã được thực hiện bằng phương pháp toán tử Laplace trong thí dụ 

trên tại mục (3.7.2.), với nguồn tín hiệu vào là hàm đơn vị 1(t) và đã dẫn tới công thức tính thế lối ra 

UR là: ( ) ( ) RC/t
R ettU −= 1  

Đặc trưng này được biểu diễn trên hình 3.20. với 

các trường hợp: 

t < 0  →   UR = 0 

t = 0  →   UR = 1 

t > 0  →   UR có dạng e mũ 

t = τ ≡ RC  →   UR =1/e giảm đi e lần. 

Giá trị τ ≡ RC được gọi là hằng số thời gian của 

mạch. 

Trường hợp đặc biệt khi tín hiệu vào là một xung 

vuông đơn vị UV như hình 3.21.a. Xung này có thể được 

coi là hiệu của hai hàm nhảy bậc đơn vị UV1 và UV2 trễ so với UV1 một khoảng thời gian bằng độ 

rộng xung t1. Vì điện áp Ura sẽ là điện áp xếp chồng của hai điện áp Ura1 và Ura2 nên khi t > t1 ta có: 

      ( ) ( )ττττ /t/t/tt/t
ra

11 e1eeeU −=−= −−−−   

 
 
 
 
 
 
 

 Hình 3.19.   Mạch RC lối ra trên R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      

Hình 3.20.  Đặc trưng quá độ  
                mạch RC lối ra trên R. 
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Còn khi  t < t1 chỉ có một xung UV1 tác động, nên: 

        τ/t
ra eU −=  

Dạng tín hiệu tổng hợp ở lối ra như hình 3.21.d.  

•  Tính đặc trưng dừng 

Dùng phương pháp biên độ phức ta có hệ số truyền phức 

của mạch là: 

( )

RCj
1

1

1

Cj
1

R

R

I
Cj

1
R

IR
U
U

jK
V

ra

ωωω

ω
+

=
+

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

==
&

&

&

&
&  

         

( )
( )2

2
RC1

RC

RC

1
1

1
K

ω

ω

ω
+

=
+

=  ;    

 
RC
1

arctg
ω

ϕ =                                (3.17) 

Đồ thị của hai đặc trưng dừng: đáp ứng biên độ và đáp ứng pha như hình 3. 22. sau: 

 

 

 

 

 

Hình 3.22.  Đáp ứng biên độ và pha của mạch RC lối ra trên R. 

Trên đồ thị thấy rằng mạch điện cho qua dễ dàng các tín hiệu có tần số cao nhưng lại làm suy 

giảm các tín hiệu trong dải tần số thấp. Vì vậy mạch này gọi là mạch lọc thông cao (high-pass 

filter). Ta hãy tính tần số cắt ωt ứng với hệ số truyền maxK
2

1
K =  của mạch lọc: 

( ) 2

1

RC1

RC
K
K

2
t

t

max

t =
+

=
ω

ω
     →     

RCt
1

=ω  

Vậy dải truyền qua của mạch lọc là từ tần số 
RCt
1

=ω  đến ∞ 

•  Mạch vi phân RC 

Với các tín hiệu vào có tần số ω << ωt (hay τ = RC nhỏ) và Ura << UV thì trong phương trình vi 

phân của mạch: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.21. Tín hiệu vào là xung vuông. 
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   ∫ =+ vrara UdtU
RC
1

U   

có thể bỏ qua số hạng raU  bên vế trái và điện áp lối ra lúc này coi như tỷ lệ trực tiếp với vi phân 

của điện áp vào và thường mạch được gọi là mạch vi phân RC: 

   Vra UdtU
RC

≈∫
1

     →      
dt

dU
RCU V

ra ≈          (3.18) 

3.8.2. Mạch RC lối ra trên C 

Ta có thể tính được ngay các đặc trưng  

của mạch RC lối ra trên C (hình 3.23) từ 

kết quả của mạch RC lối ra trên R như sau: 

•  Tính đặc trưng quá độ 

( ) τ/t
RVC et1UUU −−=−=    

Hay:       ( )( )τ/t
C e1t1U −−=  

Ta có đặc trưng quá độ như hình 3.24. 

t ≤ 0    →   UC = 0 

t > 0    →   UC tăng theo hàm e mũ 

t = ∞   →   UC = 1t = τ ≡ RC     

 →      
e

UC
11−=  

 

 Rõ ràng hằng số thời gian τ đóng vai trò là độ đo thời gian xác lập điện áp ra. Nó biểu thị thời 

gian để quá trình đạt tới giá trị kém giá trị xác lập (UC = 1) một lượng bằng 1/ e phần trị số bước 

nhảy điện áp vào.  

Khi tín hiệu vào là một xung vuông đơn vị, tính tương 

tự như trên ta có dạng tín hiệu ra như hình 3.25. 

 Khi  t < t1     → 

( ) ( )( )ττ /tt/t
2r1rCra

1e1e1UUUU −−− −−−=−==  

Khi   t > t1   →   τ/t
Cra e1UU −−==  

•  Tính đặc trưng dừng 

Dùng phương pháp biên độ phức ta có hệ số truyền 

phức của mạch là: 

 
 
 
 
 
 
 
     Hình 3.23. Mạch RC lối ra trên C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.24.  Đặc trưng quá độ của mạch 
RC lối ra trên C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.25.  Tín hiệu vào là một  
          xung vuông. 
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( )
RCj1

1

I
Cj

1
R

I
Cj

1

U

U
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C

ω
ω

ω
ω

+
=

⎟⎟
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⎛
+
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==
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&

&
&  

Từ đó tìm được hai đáp ứng biên độ và pha. Đồ thị của chúng trên hình 3.26.  

( )
( )

( ) ⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

−=

+
=

RCarctg

    
RC1

1
K

2

ωωϕ
ω

ω
              (3.19) 

 

 

 

 

   

Hình 3.26.  Đặc trưng biên độ và pha của mạch RC lối ra trên C. 

Ta nhận thấy mạch dễ dàng cho qua các tín hiệu trong dải tần thấp nên đây là mạch lọc thông 

thấp  (low-pass filter) với tần số cắt ωcao = 1/ RC và dải truyền qua của mạch lọc là từ 0 đến ωcao. 

•  Mạch tích phân RC 

Với các tín hiệu vào có tần số ω >> ωcao hay Ura << UV thì trong phương trình vi phân của 

mạch: 

   VC
C UU

dt

dU
RC =−   

Có thể bỏ qua số hạng raU = UC  bên vế trái và điện áp lối ra lúc này coi như tỷ lệ trực tiếp với 

tích phân của điện áp vào và thường mạch được gọi là mạch tích phân RC: 

     dtU
RC
1

   U         U
dt

dU
RC VraV

ra ∫≈→≈               (3.20) 

3.8.3. Mạch RLC mắc nối tiếp – Hiện tượng cộng hưởng điện thế 

Khảo sát một khung mắc nối tiếp ba phần tử R, L và C như hình 3.27.  

•  Phân tích quá trình quá độ 

Khi cho nguồn tín hiệu là hàm nhảy 

bậc đơn vị 1(t) ta có phương trình mô tả 

trạng thái mạch điện như sau: 

∫ =++ )t(1Idt
C
1

dt
dI

LRI  

 
 
 
 
 
 
 

 Hình 3.27.  Mạch RLC nối tiếp. 
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Dùng phương pháp toán tử Laplace, chuyển sang phương trình đại số trong không gian ảnh: 

p
)p(I

pC
)p(pLI)p(RI 11

=++  

( )( )212 ppppL
1

LC
1

L
pR

pL

1

pC
1

pLRp

1
I(p)   

−−
≡

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

=→  

         Với         βδ ±−≡−±−≡
LCL

R
L

Rp ,
1

42 2

2

21  

ở đây     
L

R
2

≡δ    và  
LC
1

L4

R
2

2

−≡β  

Tra ngược bảng ảnh-gốc ta có nghiệm trong không gian gốc: 

 ( )ttt

21

tptp

eee
L2

1
pp
ee

.
L
1

)t(I
21 ββδ

δ
−− −=

−
−

=  

Xét các trường hợp với các β khác nhau: 

+ Nếu β là số thực, nghĩa là 
C
L

2R ≡> ρ   (ρ  được gọi là trở sóng của mạch) ta có: 

   ( ) tshe
L
1

tI t β
β

δ−= , dòng điện trong mạch có dạng tắt dần như mô tả trên hình 3.28.a. 

 + Nếu β là số ảo, nghĩa là ρ2<R  ta có thể viết ωβ j≡   với 
2

2

L4

R
LC
1

−≡ω  

   Khi đó:   ( ) tsine
L

1
tI t ω

ω
δ−= , dòng điện trong mạch là một dao động điều hoà có biên  

                                                       độ giảm dần theo thời gian (dao động tắt dần) như hình 3.28.b. 

 + Nếu β = 0, nghĩa là ρ2=R    ta có: 

  ( ) te
L
t

tI δ−= , ta có dao động như hình 3.28.c ở dạng giới hạn của 2 trường hợp trên. 

 

 

 

 

 

 
      (a)          (b)      (c) 

Hình 3.28.  Dạng dao động trong khung với các β khác nhau. 

 

t t t
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•  Phân tích quá trình dừng 

Khi tác động lên khung một tín hiệu điều hoà UV = U0cosωt ta có: 

- Tổng trở phức của khung là: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

C
1

LjRZ
ω

ω&  

Do đó  

⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

R
C
1

-L
arctg              

C
1

LRZ
2

2 ω
ω

ϕ
ω

ω&  

Ta thấy Z cực tiểu và bằng R  khi 

     0
C
1

L =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

ω
ω     hay    

LC
1

0 =≡ωω  

ω0  được gọi là tần số dao động riêng của khung. Tại tần số này, tổng trở của khung là cực tiểu 

và bằng R và góc lệch pha ϕ cũng bằng không. 

 - Tính dòng qua khung: 

                     
2

2

0

C
1

LR

U

Z

U
I

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

==

ω
ω

&

&
&     khi ω = ω0, ta có:    

R

U
II 0

max ==&  

Nếu vẽ đồ thị sự phụ thuộc của I vào tần số tín hiệu vào ta sẽ có một đường cong có giá trị cực 

đại tại tần số ω = ω0 (hình 3.29.) gọi là đường cong cộng hưởng. Ta nói, khi tần số tín hiệu vào 

bằng đúng tần số dao động riêng của mạch RLC thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.  

Tính điện áp trên các phần tử của mạch trong 

điều kiện cộng hưởng: 

Điện áp trên cuộn cảm:  

0
0

00Lch jQU
R

U
LjILjU ≡== ωω &&   

Điện áp trên tụ điện: 

          0
0

00
Cch jQU

R
U

C
1

jI
C

1
jU −≡−=−=

ωω
&&  

Ta thấy đại lượng  
C
L

RRCR
L

Q 11

0

0 ==≡
ω

ω
  trong hai biểu thức là như nhau và đại lượng này 

được gọi là hệ số phẩm chất của khung. Các đường cong cộng hưởng I(ω) và Z(ω) có dải truyền 

qua tính được bằng Q/0ωω =Δ . Do vậy nếu hệ số phẩm chất Q càng lớn, dải truyền qua càng hẹp 

(đường cong cộng hưởng càng nhọn); ta nói rằng khung có tính chọn lọc tần số càng cao. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.29.  Đường cong cộng hưởng. 

ω 
ω = ω0  

I/ Imax 

1

1/ √2 
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Nếu vẽ đồ thị của hai vectơ thế trên cuộn cảm và tụ điện ở tần số cộng hưởng ta sẽ thấy: khi 

cộng hưởng, biên độ điện áp trên các linh kiện thành phần L và C này của mạch sẽ lớn gấp Q lần 

biên độ tín hiệu vào. Thí dụ với các mạch cộng hưởng thông thường, Q có cỡ từ 10 đến vài trăm nên 

biên độ này trở nên rất lớn. Tuy nhiên vì chúng có pha ngược dấu nhau nên tổng điện áp tức thời 

trên đoạn mạch đó là bằng không. Hiện tượng đặc sắc này được gọi là cộng hưởng điện áp. Lúc 

này điện áp trên điện trở R cũng đạt tới giá trị cực đại và bằng chính điện áp tín hiệu vào U0.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.30.  Các vectơ điện áp trên các phần tử R, L, C và dạng đường cong    

                         cộng hưởng phụ thuộc vào hệ số phẩm chất Q của mạch. 

3.8.4. Mạch RLC mắc song song – Hiện tượng cộng hưởng dòng điện 

Hình 3.31 là một thí dụ về mạch gồm các phần tử R, L và C được mắc song song với nhau 

thành một khung. ở đây R thường là điện trở thuần của dây cuốn cuộn điện cảm. RN là điện trở 

mạch ngoài khung. Các phép tính dẫn đến kết luận là: khi tần số tín hiệu bằng tần số ω0, trong 

khung cũng xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lúc này trở kháng của khung là cực đại và bằng: 

 
2

2

max0 Q
1

1
R

ZZ +==
ρ

      

với 
C
L

≡ρ  gọi là trở sóng của khung. 

Khi hệ số phẩm chất của khung Q >> 1 thì 

trở kháng này tại tần số cộng hưởng bằng: 

( )
( )20

2
0

2

max0 RC
1

R
L

R
ZZ

ω
ωρ

====  

Dòng tổng sẽ là cực tiểu nhưng dòng trong mỗi nhánh hầu như lớn gấp Q lần dòng mạch ngoài 

nhưng ngược pha nhau. Ta có hiện tượng cộng hưởng dòng điện trong khung RLC mắc song song. 

3.8.5. Khung cộng hưởng liên kết hỗ cảm RLC  

Các khung cộng hưởng đơn như kể trên có độ phẩm chất cao và dải truyền hẹp. Do vậy trong 

một số trường hợp muốn mở rộng dải tần nhưng vẫn nâng cao tính chọn lọc người ta phải liên kết 

hai hay nhiều khung cộng hưởng với nhau. Sơ đồ khung liên kết có hệ số hỗ cảm M như hình 3.32. 

 

 

 

Hình 3.31.  Mạch RLC mắc song song. 

C 
UV=U0cosωt ~

IC R

L
IL 

IΣ 
RN 
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 ω0  

I/ Imax 

1

1/ √2 

Δ1

Δ2

0

Q2

Q1

Q1 > Q2 

UV=UR 

UL 

UC 

Trục thực 

Trục ảo 

UL = - UC 
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Hình 3.32.   Khung liên kết RLC. 

Viết phương trình cho dòng điện phức trong mạch, để đơn giản ta tạm bỏ dấu sao nhưng hãy 

nhớ rằng các đại lượng này đều là phức: 

12
2

2222

21
1

1111

10

1

MIjI
C

jILjIR

MIjI
C

jILjIRU

ω
ω

ω

ω
ω

ω

+−+=

+−+=
 

Gọi      
1

11
1
C

LX
ω

ω −≡     và    
2

22
1
C

LX
ω

ω −≡  

Ta có:       
22

1
2 jXR

MIj
I

+
−=

ω
,  đặt vào phương trình một và ký hiệu 2

2
2

2
2

2 XRZ +≡  

td12

2

2
2

2

22
2

22

111
22

22

111 ZIX
Z

M
jR

Z
M

jXRI
jXR

M
jXRIU    =⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−++=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

++=→
ωωω

 

trong đó  tdtdtd jXRX
Z

MXjR
Z

MRZ +≡⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+≡ 22

2

22

122
2

22

1
ωω

 

Nhìn vào biểu thức này ta thấy hai khung liên kết có thể được thay bằng một khung đơn có 

điện trở tương đương Rtd và điện kháng tương đương Xtd, trong đó; 

22
2

22

1 R
Z

MRRtd
ω

+=       và       22
2

22

1 X
Z

MXX td
ω

−=  

Rõ ràng phần điện trở và điện kháng của khung 

một đã bị ảnh hưởng bởi khung hai khi nó bị thêm vào 

các thành phần 22
2

22
R

Z
Mω

  và 22
2

22
X

Z
Mω

− . 

Ta sẽ khảo sát đặc tính cộng hưởng của khung. 

Khi thay các đại lượng tương đương vào ta được một khung cộng hưởng nối tiếp như hình 3.33. 

Giống như khung cộng hưởng nối tiếp đơn đã xét, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi điện kháng của 

mạch tương đương bằng không. 
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2
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2
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2
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Hình 3.33. Khung tương đương của 

          hai khung liên kết. 

R1 

~

R2 

C1 

C1 

L1 L2 UV=U0cosωt 
I1 I2 
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~ X1td
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•  Nếu hai khung liên kết mạnh (M lớn), hệ số liên kết 1
21
≈≡

LL
M

χ : 

Gọi   
11

2
1

1
CL

n =  ;   
22

2
2

1
CL

n =   là các tần số riêng phần của khung 1 và khung 2 và khi R2 rất 

nhỏ ta sẽ có:     2
2

2
2

2

2
1 11 χ

ωω
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

nn
   hay     ( ) ( ) 01 2

2
2

1
2

2
2

1
224 =+−−− nnnnωχω  

Giải phương trình này sẽ xác định được hai tần số cộng hưởng ω1 và ω2. Hai tần số này chỉ 

trùng với hai tần số riêng n1 và n2 khi χ = 0 (tức là hai khung không còn liên kết). Nếu χ ≠ 0, hai tần 

số ω1 và ω2 sẽ nằm ngoài  n1 và n2 (hình 3.34). 

 

 

 

 

 

Hình 3.34.  Cộng hưởng khi liên kết mạnh. 

•  Nếu hai khung liên kết yếu (M nhỏ), hệ số liên kết 0
21
≈≡

LL
M

χ : 

Khi đó không thể bỏ qua sự có mặt của điện trở tổn hao R2 trong khung hai. Ta có: 

 0

1

1

1 2

2

2
22

2

2

2
22

2

2
1

1 =

⎥
⎥
⎥
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⎦

⎤

⎢
⎢
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⎢
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⎣
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⎟
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⎛
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⎟
⎟
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⎞
⎜
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⎝

⎛
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−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
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⎝

⎛
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ω

ω
χ

ω
ω

n
d

n

n
L     với    

2

2
2 L

R
d

ω
≡  

Vì 01 ≠Lω nên biểu thức trong ngoặc vuông phải bằng không. Khi hai khung hoàn toàn giống 

nhau (L1 = L2≡ L; C1 = C2 ≡ C; n1 = n2 ≡ n)  và  đặt 2

2
1

ω
ξ n

−≡   là độ lệch tần số, có phương trình: 

   01
22

2

2
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
−

ξ
χξ

d
 

Phương trình này có 3 nghiệm:  

   0=ξ    → ω3 = n 

2
2

2
21 d, −±= χξ           →        có hai nghiệm thực khi 2

2
2 d>χ  

Khi 2
2

2 d<χ  (liên kết yếu), thì 21,ξ   là ảo và chỉ còn một nghiệm thực 0=ξ . 

Như vậy khi liên kết yếu ta có một tần số cộng hưởng ω3 = n. Còn khi liên kết mạnh ta có hai 

tần số cộng hưởng ω1 và ω2 cách xa tần số n. Hình 3.35. cho các đường cong cộng hưởng trong các 

trường hợp này. Như vậy, mặc dù hai khung hoàn toàn giống nhau thì nếu tăng độ liên kết sẽ cho 

ω1 ω2 n1 n2 
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phép mở rộng dải tần số cộng hưởng của khung tương đương. Nhiều khi người ta sử dụng 3 hoặc 4 

khung giống nhau liên kết sẽ cho được vùng truyền qua rộng hơn nữa.  

 

 

 

 

 

 
Hình 3.35.  Đường cong cộng hưởng trong các trường hợp liên kết khác nhau. 

3.9. Liên kết phản hồi trong 

mạch điện  
Liên kết phản hồi (hồi tiếp) là việc truyền 

một phần hay toàn bộ tín hiệu (điện áp hay 
dòng điện) từ lối ra mạch điện (thí dụ như một 
tứ cực) trở về lối vào thông qua một mạch 
điện khác (tứ cực khác) gọi là mạng hồi tiếp. 
Sơ đồ chung của một mạch điện có liên kết 
phản hồi được trình bày như hình 3.36.  

Trong sơ đồ này:  

        
v

ra

U
U

K &

&
& =   là hệ số truyền phức của mạch không có phản hồi. 

 

ra

f

U

U

&

&
& =β    là hệ số truyền phức của mạch phản hồi. 

 

th

ra

f

U

U
K

&

&
& =    là hệ số truyền phức của toàn bộ mạch có phản hồi. 

Trong thực tế xảy ra hai loại phản hồi: thứ nhất, bản thân mạch điện (bộ khuếch đại) hay trong 

các linh kiện đã xảy ra những khâu phản hồi ký sinh (thí dụ, điện dung ký sinh của các dụng cụ 

điện tử bán dẫn, v.v...) thường làm xấu tính năng của mạch. Trong thiết kế lắp ráp mạch điện tử 

thường phải làm cho loại phản hồi này càng nhỏ càng tốt. Thứ hai, là mạch phản hồi do ta tạo ra 

ngoài mạch điện (thí dụ bộ khuếch đại) để nhằm thực hiện một mục đích nào đó. ở đây ta chỉ xét 

loại phản hồi thứ hai này trong điều kiện mạch điện hoạt động ở dải tần số không quá cao. 

Có thể phân loại phản hồi theo những cách sau: 

•   Phân loại theo pha của tín hiệu hồi tiếp: phản hồi âm và phản hồi dương. Tín hiệu phản hồi 
âm ngược pha với tín hiệu vào nên làm yếu tín hiệu vào. Ngược lại, tín hiệu phản hồi dương đồng 
pha với với tín hiệu vào do đó nó làm mạnh tín hiệu vào lên.  

•   Phân loại theo dạng tín hiệu: Phản hồi một chiều và phản hồi xoay chiều. Hồi tiếp âm một 
chiều thường dùng để ổn định chế độ làm việc của các dụng cụ điện tử trong khi hồi tiếp âm xoay 
chiều lại dùng để ổn định các thông số của một bộ khuếch đại điện tử.  

 
 
 
 
 
 
 
 
     

Hình 3.36.    Mạch điện có phản hồi. 

ω1 ω2 

Liên kết mạnh 
χ > d2 

χ=d2 

Liên kết yếu 
χ < d2 
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•   Phân loại theo cách mắc mạch phản hồi. Có 4 cách mắc mạng phản hồi với mạch khuếch 

đại như được trình bày trong các hình 3.37.  

 

 

 

 

                (a)                      (b)  

 

 

 

 

   (c)       (d)    

Hình 3.37.  Bốn loại mắc mạch phản hồi. 

- Phản hồi thế - nối tiếp (hình 3.37.a) trong đó thế lối ra qua mạch phản hồi được mắc nối 

tiếp với thế tín hiệu vào thU . 

- Phản hồi dòng - nối tiếp (hình 3.37.b) trong đó dòng lối ra (tỷ lệ với thế trên điện trở Rf) 

qua mạch phản hồi được ghép nối tiếp với thế tín hiệu vào. 

- Phản hồi thế - song song (hình 3.37.c) trong đó thế lối ra qua mạch phản hồi được mắc 

song song với thế tín hiệu vào. 

- Phản hồi dòng - song song (hình 3.37.d) trong đó dòng lối ra qua mạch phản hồi được 

ghép song song với thế tín hiệu vào.  

Xét một mạch khuếch đại tín hiệu có phản hồi. Tính hệ số khuếch đại toàn mạch (hệ số truyền) 

khi có phản hồi fK&  theo hệ số khuếch đại K&  và hệ số phản hồi β& . Xét trường hợp phản hồi thế – 

nối tiếp (các trường hợp khác cũng có thể chứng minh tương tự). 
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    Vì  βϕϕ ββ jj e    KeK K == &&        nên: ( ) ϕϕϕ βββ β jj e Ke KK K == +&&       

                 với  βϕϕϕ +≡ K   là góc lệch pha giữa tín hiệu vào và thế phản hồi. 

Ura Uth 

β&
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Ura Uth 

β&
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Ura Uth Ura Uth 
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• Nếu πϕ k2=   với (k =1, 2, ...) tức là thế phản hồi trùng pha với tín hiệu vào, trong hệ xảy 

ra phản hồi dương: 

Lúc này có    1=ϕje    suy ra     
β

ββ
K1

K
K         KK f −

=⇒=&&  

Nếu    1<βK    thì   KK f >    và khi      1≈βK     thì ∞→fK  

Nghĩa là phản hồi dương làm tăng hệ số khuếch đại nhưng cũng rất dễ làm bộ khuếch đại 

không ổn định và trở thành một máy phát sóng. 

• Nếu ( )πϕ 1k2 += , tức là thế phản hồi ngược pha với tín hiệu vào, trong hệ có phản hồi âm. 

Lúc này có    1−=ϕje        suy ra  
β

ββ
K1

K
K         KK f +

=⇒−=&&  

Ta thấy Kf luôn nhỏ hơn K và nếu tăng hệ số phản hồi β lên sẽ càng làm giảm hệ số khuếch đại 

của hệ.  

Xét tính ổn định của hệ khi có phản hồi dương và âm so với khi chưa có phản hồi. Tính các độ 

biến thiên hệ số khuếch đại khi có và chưa có phản hồi ta được: 
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−
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 -  Với phản hồi dương, 0=ϕ   ta được: 

  
K

dK
K

dK
K1
1

K

dK

f

f >×
−

=
β

       

Nhận xét: khi K thay đổi một lượng ΔK thì fK  thay đổi một lượng lớn hơn 1/(1 - Kβ) lần. Vậy 

khi có phản hồi dương hệ kém ổn định hơn khi không có phản hồi. 

 -  Với phản hồi âm, πϕ =   ta được: 

  
K

dK
K

dK
K1
1

K

dK

f

f <×
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β

         

Lý luận như trên ta thấy khi có phản hồi âm hệ sẽ ổn định hơn so với khi không có phản hồi. 
Cũng còn có thể chứng minh dễ dàng rằng phản hồi âm làm tăng trở kháng vào và giảm trở 

kháng ra của mạch (1 + Kβ ) lần, còn phản hồi dương thì ngược lại. Phản hồi âm còn làm mở rộng 

dải truyền qua của bộ khuếch đại. 
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Chương 4  

linh kiện bán dẫn  

và các mạch điện tử liên quan 

Các linh kiện điện tử, trong đó có các linh kiện tích cực, tạo nên các mạch điện tử thực hiện 

các nhiệm vụ khuếch đại, gia công xử lý tín hiệu. Trước đây các đèn điện tử chân không (electronic 

vacumm tube) hoạt động nhờ hiệu ứng phát xạ nhiệt điện tử đóng vai trò chính trong hầu hết các 

mạch điện. Từ những năm 50 của thế kỷ trước, các dụng cụ bán dẫn điện như diode, transistor và 

sau đó là các vi mạch đơn khối (thường gọi là mạch tích hợp vi điện tử IC) ra đời đã thay thế dần 

các đèn điện tử này và cho tới nay hầu hết các linh kiện điện tử đều được chế tạo từ vật liệu bán 

dẫn. Do đó trong các giáo trình mạch điện tử hiện đại, hầu như chỉ các linh kiện bán dẫn và các 

mạch điện liên quan mới được trình bày. Vì cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các dụng cụ này đã 

được trình bày trong các giáo trình về linh kiện bán dẫn nên ở đây chỉ mô tả tóm tắt một cách đơn 

giản những nguyên lý hoạt động của chúng nhằm phục vụ cho mục đích chính là khảo sát các mạch 

điện tử liên quan sử dụng dụng cụ bán dẫn. 

4.1. Chất bán dẫn và lớp tiếp giáp p-n 
4.1.1. Chất bán dẫn 

Chất bán dẫn là những chất mà điện trở suất của chúng nằm giữa các chất dẫn điện và cách 

điện. Dải điện trở suất của ba loại này như sau: 

  Chất dẫn điện:  10-3  đến  10-5  Ωm 

  Chất cách điện:  107   đến  1016  Ωm 

  Chất bán dẫn:  10-5  đến   107  Ωm 

Đặc điểm của chất bán dẫn là các tính chất điện của nó phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ, nồng 

độ tạp chất, tác dụng của ánh sáng, bức xạ ion hoá, v.v... 

Các nguyên tử trong vật rắn được sắp xếp tạo thành các mạng tinh thể với các hạt nhân nguyên 

tử và các điện tử hoá trị liên kết với nhau. Chỉ các điện tử tự do không nằm trong các vị trí liên kết, 

chuyển động theo điện trường tác động lên vật là có thể tạo thành dòng điện. 

Tại một nhiệt độ nào đó, thí dụ như ở nhiệt độ phòng, trong chất bán dẫn có một số điện tử do 

dao động nhiệt, bị bắn ra khỏi vị trí liên kết và trở thành điện tử tự do tham gia vào việc tạo nên 

dòng điện. Các điện tử đó được gọi là các điện tử dẫn. Khi một điện tử rời khỏi vị trí liên kết của nó 

sẽ để lại sau mình một vị trí trống và làm cho các nguyên tử gần kề trở nên không trung hoà và tích 

điện dương. Vị trí trống đó sẽ “chuyển động” ngược với đường đi của điện tử dẫn và cũng được coi 

là một phần tử dẫn điện mang điện tích dương và được gọi là lỗ trống. Bằng cách thêm vào chất bán 

dẫn tinh khiết, thí dụ Si có hoá trị 4, một ít tạp chất donor có hoá trị lớn hơn (thí dụ hoá trị 5) hay 

tạp chất aceptor có hoá trị nhỏ hơn (thí dụ hoá trị 3) ta lần lượt có các chất bán dẫn loại n có các 

phần tử tải điện cơ bản (đa số) là điện tử và các chất bán dẫn loại p có các phần tử tải điện cơ bản là 

lỗ trống. 



 52

Các chất bán dẫn có thể là đơn chất như Si, Ge, Se hay các ô-xýt, sunfua, selenua, v.v... Từ 

những năm 50 thế kỷ trước, người ta đã chế tạo thành công các dụng cụ bán dẫn như diode 

transistor, thyristor và gần đây là các mạch tích hợp đơn khối gọi là vi mạch IC (integrated circuit) 

mà đỉnh cao là các mạch vi xử lý. Do đặc điểm có tuổi thọ cao, gọn nhẹ, công suất tiêu tán nhỏ và 

hiệu suất cao nên các dụng cụ bán dẫn ngày càng có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật mạch điện tử. 

4.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lớp tiếp giáp p-n.  Diode bán dẫn 

Sự tiếp xúc của hai bán dẫn loại p và n tạo nên một vùng chuyển tiếp điện tử–lỗ trống và được 

gọi là lớp chuyển tiếp p-n (hay tiếp giáp p-n) như trình bày trên hình 4.1.a. Nguyên tắc hoạt động 

của các dụng cụ bán dẫn đều dựa trên việc ứng dụng các tính chất của lớp tiếp giáp này. 

Hình 4.1.  Lớp tiếp giáp p–n và cấu tạo của diode bán dẫn. 

Do có sự chênh lệch nồng độ các phần tử tải điện nên có sự khuếch tán lỗ trống từ miền p sang 

miền n và khuếch tán điện tử từ miền n sang miền p, tức là xuất hiện dòng khuếch tán điện tử và lỗ 

trống qua lớp tiếp giáp p- n. 

Lỗ trống khuếch tán từ miền p làm xuất hiện các iôn âm trong một vùng của miền p sát với 

miền n, còn điện tử khuếch tán từ miền n sẽ làm xuất hiện các iôn dương trong một vùng của miền 

n sát với miền p. Vì các nguyên tử được phân bố ở các nút của mạng tinh thể chất bán dẫn nên các 

iôn âm và dương được tạo nên này không thể dịch chuyển tự do được. Điều đó có nghĩa là xuất hiện 

trong lớp tiếp giáp các điện tích không gian và sinh ra trong đó một điện trường jE
→

  hướng từ miền 

n sang p. Điện trường này sẽ hãm quá trình khuếch tán và làm giảm dòng khuếch tán. Trong cùng 

thời gian ấy, trường này làm tăng tốc chuyển động của các phần tử tải điện không cơ bản tức là điện 

tử từ miền p sang n và lỗ trống từ miền n sang p. Như vậy nó làm xuất hiện dòng điện trôi theo 

  

EJ 

+

  

- +

  

-

Lớp tiếp giáp khi chưa có phân cực 

Lớp tiếp giáp khi phân cực thuận 

Ep-n= Engoμi- EJ Ep-n= Engoμi+ EJ 

Lớp tiếp giáp khi phân cực ngược 
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hướng ngược với dòng khuếch tán. Kết quả là trong trạng thái cân bằng động, điện tích không gian 

không tăng nữa và vùng tiếp giáp sẽ thiếu vắng các phần tử tải điện. Do vậy điện trở của vùng này 

sẽ rất lớn và nó được gọi là vùng nghèo điện tích. Các dòng điện khuếch tán và trôi bằng nhau cho 

nên dòng tổng đi qua lớp tiếp giáp là bằng không. 

Khi đặt một nguồn điện bên ngoài lên lớp tiếp giáp theo hướng: cực dương đặt lên miền p và 

cực âm đặt lên miền n như hình 4.1.b. thì cường độ điện trường ngoài là ngược chiều với điện 

trường chuyển tiếp jE
→

, do đó làm giảm tác dụng của nó. Kết quả là dòng khuếch tán được tăng lên 

so với dòng trôi và dòng tổng hợp sẽ được xác định bởi dòng khuếch tán và chảy theo chiều từ miền 

p sang n. Điện tử từ miền n khuếch tán vào miền p dưới tác dụng của điện trường ngoài và trở thành 

phần tử tải không cơ bản trong miền p. Ngược lại lỗ trống khuếch tán từ miền p sang n cũng trở 

thành các phần tử tải không cơ bản trong miền này. Các hiện tượng này gọi là sự phun phần tử tải 

điện cơ bản sang miền mà tại đó nó thành không cơ bản còn dòng chảy qua miền tiếp giáp gọi là 

dòng phun hoặc dòng điện thuận. Trong trường hợp này ta nói lớp tiếp giáp được phân cực thuận và 

dòng điện thuận thường lớn. 

Ngược lại khi mắc nguồn điện ngoài sao cho cực âm nối với miền p, cực dương nối với miền n 

như trong hình 4.1.c thì tiếp giáp được phân cực ngược. Chiều điện trường ngoài lúc này cùng chiều 

với trường jE
→

do vậy làm tăng tác dụng của nó. Kết quả là càng làm giảm thành phần khuếch tán 

của dòng qua lớp tiếp giáp xuống dưới giá trị ứng với trạng thái cân bằng và làm tăng thành phần 

trôi. Dòng qua lớp tiếp giáp p-n lúc này sẽ được xác định bởi dòng trôi theo chiều ngược với dòng 

điện thuận và gọi là dòng điện ngược. Vì nồng độ các phần tử tải không cơ bản rất nhỏ hơn nồng độ 

các phần tử tải cơ bản nên dòng điện ngược là rất nhỏ so với dòng điện thuận. 

Khi nối hai điện cực vào hai miền p và n như vậy ta sẽ có được một dụng cụ gọi là diode bán 

dẫn có ký hiệu như hình 4.1.a chỉ ra, trong đó cực nối với miền p gọi là Anode (A) còn cực nối với 

miền n gọi là Kathode (K). 

Sự phụ thuộc của dòng dI  

qua diode vào thế dU  = UAK đặt 

trên nó tính theo công thức: 

( )1eII Td U/U
sd −=               (4.1) 

Trong đó: 

SI  là dòng bão hoà hay 

dòng nhiệt khi diode được phân 

cực ngược; 

K là hằng số Boltzmann 

bằng 1,38.10-23 J/K; 

T là nhiệt độ K;   e0 là điện tích  điện tử bằng 1,6. 10-19C và 
0e

KTUT ≡   gọi là thế nhiệt. Tại 

nhiệt độ phòng UT cỡ 25,5 mV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.2.  Đặc trưng V-A của diode bán dẫn. 
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4.2. ứng dụng của diode bán dẫn 
Lớp tiếp giáp p-n có thể được dùng trong nhiều mục đích như chỉnh lưu dòng điện, tách sóng 

tần số cao, biến đổi tín hiệu phi tuyến, v.v... Vì vậy cũng có rất nhiều loại diode. Diode được phân 

loại theo nhiều đặc điểm khác nhau tuỳ thuộc vào công nghệ chế tạo, phạm vi ứng dụng, v.v... Còn 

tuỳ theo kích thước và cấu tạo mà phân ra diode tiếp mặt và diode tiếp điểm. Kích thước của diode 

tiếp điểm được xác định bởi diện tích của lớp tiếp giáp p-n có đường kính nhỏ hơn bề dày của lớp 

này. Diode tiếp mặt có diện tích tiếp giáp rất lớn so với bề dày của nó. Diode tiếp điểm được dùng ở 

các mạch điện tần số cao. Diode chỉnh lưu được chế tạo theo công nghệ chất bán dẫn Ge có điện trở 

thuận nhỏ hơn từ 1,5 đến 2 lần so với diode Si, song điện áp ngược mà nó có thể chịu được thấp hơn 

không quá 400V trong khi diode Si có thể chịu được tới một vài ngàn vôn vì có dòng ngược rất nhỏ. 

Diode Si còn có thể làm việc được trong một dải nhiệt độ khá rộng từ -60°C đến +150°C. 

Có thể liệt kê vài tham số cơ bản của diode như sau: 

- Dòng điện chỉnh lưu trung bình cực đại: là dòng phân cực thuận trung bình cực đại cho 

phép chảy qua diode trong thời gian sử dụng dài mà diode không hỏng vì quá nhiệt. 

- Điện áp ngược cực đại: thường bằng 1/2  giá trị điện áp ngược mà tại đó diode bị hỏng 

do bị đánh thủng lớp tiếp giáp. 

- Dòng điện ngược: là trị số dòng điện ngược khi diode chưa bị đánh thủng, nó phụ thuộc 

mạnh vào nhiệt độ. 

- Dải tần số làm việc: bị giới hạn chủ yếu do điện dung của lớp tiếp giáp p-n, khi tần số 

tín hiệu vượt quá trị số này thì diode không còn thể hiện tính dẫn điện một chiều nữa. 

4.2.1. Diode chỉnh lưu  

Chỉnh lưu là ứng dụng đầu tiên của lớp tiếp giáp p–n. Các diode tiếp mặt thường được dùng 

cho mục đích chỉnh lưu trong các bộ nguồn nuôi mạch điện tử được cấp từ mạng điện công nghiệp.  

•  Mạch chỉnh lưu nửa sóng  của điện áp xoay chiều từ nguồn điện công nghiệp 50 Hz có sơ 

đồ như hình 4.3.a. Trong tính toán gần đúng bậc nhất khi biên độ điện áp vào đủ lớn, có thể coi đặc 

tuyến của diode là một đường gấp khúc như hình 4.3.b. có điện trở thông là ddd I/Ur ΔΔ=  = 

const. Do đó trong nửa chu kỳ dương của tín hiệu vào, diode được phân cực thuận và trở nên thông 

cho dòng điện chảy qua trở tải. Dòng đi qua tải là một dãy các sóng nửa chu kỳ hình sin sẽ gây nên 

điện áp trên tải có cùng dạng với dòng. Ta được dạng thế chỉnh l−u  UT = UK  như đồ thị hình 4.3.c. 

                    (a)             (b)                                        (c) 

Hình 4.3.  Mạch chỉnh lưu nửa sóng. 
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•  Mạch chỉnh toàn sóng  có sơ đồ chỉnh lưu cầu đơn giản như trên hình 4.4.  

Trong nửa chu kỳ điện áp vào dương, hai diode ở hai nhánh AB và DC được phân cực thuận do 

đó trở nên thông, còn hai diode ở hai nhánh CB và DA được phân cực ngược và trở nên bị cấm. Do 

vậy xuất hiện dòng dẫn đi qua trở tải theo chiều từ B sang D theo đường: A - B - RT - D - C.  

Trong nửa chu kỳ âm, hai diode ở hai nhánh CB và DA lúc này được phân cực thuận trong khi 

hai diode ở hai nhánh AB và DC lại bị phân cực ngược. Do vậy xuất hiện dòng dẫn đi qua trở tải 

cũng theo chiều từ B sang D nhưng theo đường: C - B - RT - D - A.  

Kết quả là trong cả hai nửa chu kỳ ta đều có dòng đi qua trở tải tạo nên thế UT như đồ thị hình 

4.4.b.  

              (a)      (b)                             

Hình 4.4.  Mạch chỉnh lưu toàn sóng. 

•  Lọc gợn sóng lối ra trên trở tải: Trong hai sơ đồ trên, điện áp ra trên tải mới là một chiều 

nhưng có biên độ còn biến đổi theo sóng hình sin. Muốn có được điện áp ra một chiều có biên độ 

không đổi (bằng phẳng) phải mắc song song với tải một tụ điện C có điện dung đủ lớn như hình 

4.5.a. Thực chất đây là việc lắp vào một bộ lọc thông thấp RC ở lối ra mạch chỉnh lưu. Trong trường 

hợp không tải (RT = ∞), điện trở R ở đây chính là điện trở thuận rd của diode. Vì phổ Fourier của 

dạng sóng lối ra sau chỉnh lưu (gồm các nửa chu kỳ sin) gồm thành phần một chiều và các sóng hài 

hình sin có tần số 50 Hz, 100 Hz, ...  nên giá trị của tụ C (tức hằng số thời gian RC) phải được chọn 

đủ lớn sao cho tần số cắt của bộ lọc đủ thấp chỉ để cho qua thành phần một chiều còn các thành 

phần khác bị suy giảm hết.  

     (a)      (b)    

Hình 4.5.  Lọc gợn sóng trên tải. 

Khi mắc tải thì điện trở tải cũng sẽ tham gia vào mạch lọc này và điện trở tải càng nhỏ hiệu 

quả lọc càng kém (sóng mấp mô nhiều). Do vậy mỗi mạch chỉnh lưu có mắc tụ chỉ thoả mãn trong 

một dải điện trở tải nhất định. Đôi khi người ta dùng mạch lọc LC nhưng không có hiệu quả cao về 
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kinh tế do để chặn các hài bậc thấp đòi hỏi giá trị L rất lớn, cuộn cảm trở nên cồng kềnh và giá 

thành cao. 

4.2.2. Diode ổn áp 

Trong chế độ phân cực ngược, các diode Si có một đặc điểm như sau: nếu thế phân cực vượt 

quá một giá trị nào đó thì sẽ xảy ra hiện tượng đánh thủng trong lớp tiếp giáp p-n. Lúc này thế trên 

diode hầu như không đổi trong khi dòng ngược chảy qua nó thay đổi rất lớn. Điều đó cho phép duy 

trì một cơ chế ổn áp trên trở tải mắc song song với diode. Điện áp mà tại đó xảy ra hiện tượng đánh 

thủng được gọi là điện áp ổn UZ.  

Có hai loại cơ chế đánh thủng được phân định ở ngưỡng UZ = 5,6V: 

- Đánh thủng loại zener, cho ta các diode có hệ số nhiệt độ âm, nghĩa là ứng với một điện 

áp nhất định dòng qua diode giảm khi nhiệt độ tăng. 

- Đánh thủng loại thác lũ, cho ta các diode có hệ số nhiệt độ dương. 

Dòng ổn áp cực đại bị hạn chế bởi công suất cực đại chịu được của diode ổn áp. Khi vượt quá 

công suất này, diode trở nên quá nóng và bị hỏng do đánh thủng vì nhiệt.  

Diode ổn áp được dùng cho nhiều mục đích, thí dụ như tạo bộ ổn áp thông số, bộ hạn chế biên 

độ tín hiệu, v.v... Hình 4.6.a là thí dụ về đặc trưng V-A của loại diode ổn áp có thế ổn áp UZ =9,8 V. 

Hình 4.6.  Đặc trưng V-A của diode ổn áp và mạch hạn chế biên độ. 

Trong chế độ đánh thủng, dòng ngược tăng lên đến 40 mA trong khi thế thay đổi không quá 

0,2V. Hình 4.6.b là một sơ đồ ứng dụng diode ổn áp làm mạch hạn chế biên độ, trong đó RS là điện 

trở bảo vệ diode khỏi bị quá dòng.  

Nhìn vào đồ thị điện áp UT ta thấy: có những khoảng thời gian nguồn tín hiệu có biên độ lớn 

hơn mức thế ổn áp UZ nhiều nhưng điện áp sụt trên tải lúc đó (cũng chính là điện áp phân cực ngược 

của diode) luôn chỉ bằng UZ do tính chất ổn áp của diode trong miền đánh thủng.  

Để đánh giá chất lượng ổn áp người ta hay dùng thông số hệ số ổn áp là tỷ số giữa sự biến 

thiên điện áp trên điện áp tải tính theo phần trăm %
U
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TΔ
. Để đảm bảo hệ số ổn áp theo yêu cầu, 

thường chọn dòng đánh thủng qua diode lớn gấp từ 3 đến 5 lần dòng qua tải. 
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4.2.3. Diode biến dung 

Chiều dày của lớp tiếp giáp p-n được xác định bởi độ sâu của lớp ngăn trong các miền p và n. 

Các phép tính chi tiết chứng tỏ rằng độ thấm sâu của lớp ngăn trong các miền p và n tỷ lệ ngược với 

nồng độ tạp chất trong các miền ấy. Trong miền tiếp giáp p-n hình thành hai loại điện dung:  

- Điện dung điện tích được xác định bởi sự thay đổi của điện tích khối (được tạo bởi các 

iôn dương và âm trong lớp tiếp giáp p-n) khi thay đổi điện áp tác dụng từ ngoài. Theo 

quan điểm này thì lớp tiếp giáp p-n tương tự như một tụ điện phẳng có điện dung bằng: 

δ
ε SC = . Trong đó S là diện tích lớp tiếp giáp, ε là hằng số điện môi của chất bán dẫn 

và δ là bề dày lớp tiếp giáp.  

- Điện dung khuếch tán thể hiện khi lớp tiếp giáp p-n được mắc theo chiều thuận và được 

xác định bởi sự biến đổi của điện tích trong miền p và miền n vì sự thay đổi của số điện 

tử và lỗ trống phun vào các miền đó. 

Dựa trên nguyên tắc này người ta chế tạo ra diode biến dung (varicap) có điện dung của lớp 

tiếp giáp p-n phụ thuộc vào điện áp ngược tác dụng lên nó như đặc trưng C-U trên hình 4.7.a. Ký 

hiệu của varicap được vẽ trên sơ đồ ứng dụng trong hình 4.7.b.     

          (a)                   (b)   

Hình 4.7.  Đặc trưng Vôn-Fara của diode biến dung và sơ đồ ứng dụng. 

Đây là một sơ đồ điều hưởng tần số cộng hưởng của khung dao động LC rất hay được dùng 

trong kỹ thuật phát thanh truyền hình hiện nay. Thay vì cho việc sử dụng một tụ điện biến đổi (tụ 

xoay) bằng cơ khí như kiểu cũ trong khung LC, một diode biến dung CV được thế vào vị trí đó. 

Khi điều chỉnh vị trí con chạy của biến trở P, điện áp phân cực ngược đặt vào diode thay đổi và 

làm thay đổi điện dung CV của nó. Điều đó cho phép điều hưởng giá trị tần số dao động riêng của 

khung ( VLC/10 =ω ) cho phù hợp với tần số nguồn tín hiệu cần thu để có được hiện tượng cộng 

hưởng dòng trong khung nhằm chọn lọc tín hiệu đài phát có tần số bằng tần số ω0 . Tụ C0 trong sơ 

đồ có tác dụng ngăn thành phần một chiều từ nguồn đi vào cuộn cảm L; do vậy giá trị của nó được 

chọn đủ lớn so với CV sao cho trong dải điều hưởng, dung kháng của nó (bằng 1/ ωC0) có thể coi 

bằng không.   

4.2.4. Diode quang điện (photo diode) 

Diode quang điện là dụng cụ bán dẫn có dòng ngược tăng nhanh khi được chiếu sáng. Khi 

chiếu sáng diode bằng bức xạ ánh sáng có bước sóng thích hợp, dòng ngược này tăng do sự tạo ra 
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các hạt tải điện không cơ bản trong các miền p và n cũng như sự phát sinh các cặp điện tử - lỗ trống 

trong vùng tiếp giáp p-n. Họ đặc trưng V-A của một diode quang điện với các quang thông φ khác 

nhau chiếu vào nó được biểu diễn như hình 4.8.a. Dòng ngược khi diode chưa được chiếu sáng     

(φ0 = 0)  gọi là dòng tối. Khi φ ≠ 0, dòng quang điện là tổng của 3 dòng thành phần: dòng khuếch 

tán của các điện tử trong miền p được sinh ra do các phô-tôn sáng chiếu vào, dòng khuếch tán của 

quang lỗ trống trong miền n và dòng phát quang trong vùng tiếp giáp p-n. Diode quang điện được 

dùng trong các sơ đồ thu và chuyển đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện. Hình 4.8.b là ký hiệu 

của một diode quang điện và sơ đồ mạch ứng dụng phát hiện các xung ánh sáng của nó. 

            (a)       (b) 

Hình 4.8.  Họ đặc trưng vôn-ampe với các quang thông khác nhau (a) và sơ đồ  
            ứng dụng của diode quang điện thu nhận các xung ánh sáng (b). 

Các xung ánh sáng từ nguồn sáng S qua các khe của đĩa quay K được chiếu tới bề mặt của 

diode quang điện d. Nguồn +Vcc cấp điện áp ngược cho diode qua điện trở gánh RC. Trong thời 

khoảng không có xung sáng chiếu vào, dòng ngược rất nhỏ, sụt thế trên trở tải bằng không. Khi có 

xung ánh sáng chiếu vào diode tạo nên dòng quang điện Id tỷ lệ với quang thông. Dòng này gây nên 

các điện áp xung trên trở tải bằng IdRC. Điện áp này được đưa tới mạch khuếch đại công suất ra tải. 

Đo tần số của xung điện lối ra ta có thể xác định được tốc độ quay của đĩa, v.v... 

4.2.5. Diode phát quang LED (light emitting diode) 

Diode phát quang là loại hoạt động với lớp chuyển tiếp p-n được phân cực thuận. Lúc này các 

điện tử cơ bản từ miền n được phun sang miền p và tái hợp với lỗ trống. Ngược lại lỗ trống được 

phun từ miền p sang miền n và tái hợp với điện tử. Trong quá trình tái hợp, năng lượng được giải 

phóng dưới dạng tia bức xạ ánh sáng. Do đó diode loại này được gọi là diode phát quang LED. Các 

đặc trưng quan trọng nhất của một diode phát quang là: phổ ánh sáng phát xạ, hiệu suất và đáp ứng 

của diode với xung kích thích. Các diode phát quang thông dụng gồm các loại phát ánh sáng trong 

vùng khả kiến và loại phát trong vùng hồng ngoại. Chúng được sử dụng nhiều trong các bảng chỉ thị 

(display), trong các linh kiện ghép nối quang và nhạy quang (như optron). Thời gian đáp ứng của 

chúng có thể từ cỡ mili giây tới các xung hẹp cỡ nanô giây.  

Ngoài các linh kiện diode kể trên còn nhiều loại khác hiện đang được sử dụng nhiều trong thực 

tế như diode đường hầm (tunel), diode laser, diode siêu cao tần, v.v... và các diode công suất lớn 

hoạt động với thế phân cực ngược và dòng rất lớn. Nguyên tắc hoạt động và đặc điểm kỹ thuật của 

các diode loại này cùng các sơ đồ ứng dụng của nó có thể xem thêm trong các giáo trình vật liệu, 

linh kiện bán dẫn. 
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4.3. Transistor lưỡng cực 
4.3.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động 

Transistor lưỡng cực BJT (bipolar junction transistor) là một linh kiện bán dẫn có 3 lớp (miền) 

bán dẫn nối tiếp nhau p-n-p hoặc n-p-n. Mỗi lớp này lần lượt được gọi là lớp phát E (emitter), lớp 

gốc B (base) và lớp góp C (collector). Mỗi lớp được nối ra các điện cực tương ứng là emitter, base 

và collector. Sự sắp xếp giữa các lớp bán dẫn và bố trí các điện cực cũng như ký hiệu của hai loại 

transistor trong sơ đồ mạch như hình 4.9. Transistor trong hình (a) là loại pnp hay gọi là transistor 

thuận, loại trong hình (b) gọi là transistor ngược npn. Với cách sắp xếp như vậy, đôi khi transistor 

được coi như 2 diode mắc nối tiếp nhau như hình. 

(a)      (b) 

Hình 4.9.  Sự sắp xếp các lớp bán dẫn trong hai loại transistor và ký hiệu của nó. 

Nguyên lý hoạt động của các transistor đã được khảo sát kỹ trong các giáo trình linh kiện bán 

dẫn, ở đây ta chỉ điểm lại một cách vắn tắt sự hoạt động của một transistor loại pnp để thấy tác dụng 

khuếch đại công suất của nó khi được mắc trong một sơ đồ thích hợp, thí dụ như sơ đồ hình 4.10.  

Transistor được cấp điện từ hai 

nguồn E1 << E2. Nhìn vào sơ đồ ta 

thấy, nguồn E1 tạo một phân cực thuận 

cho lớp tiếp giáp E-B trong khi nguồn 

E2 tạo ra một phân cực ngược trên lớp 

tiếp giáp B-C. Khi khoá K mở, điện áp 

UEB bằng không còn tiếp giáp B-C lại 

được phân cực ngược nên dòng 

collector Ic hầu như bằng không (thực 

ra chỉ có một dòng ngược rất nhỏ của 

các phần tử tải điện không cơ bản là các điện tử từ lớp C sang lớp B). Khi đóng công tắc K, tiếp giáp 

E-B được phân cực thuận từ nguồn E1 nên có một dòng điện thuận gồm các lỗ trống từ lớp E được 

phun vào lớp B. Lớp B được chế tạo sao cho rất mỏng và phần tử tải cơ bản ở đây là điện tử có mật 

độ rất thấp. Vì vậy chỉ một số ít lỗ trống từ lớp E sang được tái hợp với số điện tử trong lớp B và tạo 

ra dòng IB, còn lại phần lớn được khuếch tán qua lớp B và trượt tới lớp C.  Nguyên nhân là do khi tới 

lớp tiếp giáp B-C, chính điện trường mạnh do nguồn E2 tạo ra đã làm tăng tốc lỗ trống và kéo chúng 

sang lớp C để tạo nên dòng IC chảy qua trở tải RT. Tóm lại, nhờ có lớp tiếp giáp E-B được phân cực 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.10.  Giải thích sự khuếch đại của transistor pnp. 
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thuận bởi nguồn E1 tạo ra một dòng điện nhỏ IB mà lớp emitter có thể phun được một dòng lỗ trống 

lớn qua base sang lớp collector tạo nên dòng điện Ic lớn. Dòng điện này dưới tác dụng của điện 

trường mạnh gây ra bởi E2 sẽ sinh ra công lớn trên trở tải RT.  

Nếu bây giờ mắc nối tiếp với E1 một nguồn tín hiệu vào nhỏ EV, thí dụ nguồn xoay chiều, thì 

dòng lối ra IC  và thế trên tải UT không chỉ phụ thuộc vào E1 mà còn biến thiên theo quy luật của 

nguồn tín hiệu EV này nhưng giá trị biến thiên ở lối ra trên tải lớn hơn giá trị biến thiên của nguồn 

tín hiệu vào nhiều. Ta có sự khuếch đại tín hiệu nhờ transistor.   

Tỷ số 
E

C

I
I

≡α  được gọi là hệ số truyền dòng điện.              (4.2) 

Theo phân tích trên thì CBE III +=   (với    CB II << )   nên α < 1. 

Tỷ số 
B

C

I
I

≡β  được gọi là hệ số khuếch đại dòng điện tĩnh.            (4.3) 

 Trong thực tế β thường có giá trị từ vài chục đến vài trăm. Mối quan hệ giữa α và β như sau: 

 
α

αβ
β

βα
-1

            =
+

=
1

             (4.4) 

4.3.2. Các sơ đồ cơ bản mắc transistor trong mạch khuếch đại 

Có 3 cách mắc cơ bản transistor trong các mạch khuếch đại. Tuỳ theo emitter, base hay 

collector được nối với điểm chung giữa nguồn tín hiệu vào và ra trong sơ đồ tương đương mà tương 

ứng có các cách mắc emitter chung CE (common emitter), base chung CB và collector chung CC 

như trình bày trên hình 4.11.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.11.  Ba cách mắc transistor và sơ đồ tương đương. 
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Sơ đồ tương đương được hình thành từ sơ đồ thực với thực tế tín hiệu được truyền nối tắt qua 

các nguồn hoặc tụ điện truyền có điện dung lớn.  

4.3.3. Mạch cấp điện và các sơ đồ ổn định điểm làm việc 

•  Mạch cung cấp điện 

Mạch điện tạo các điện áp ban đầu cho transistor khi chưa cấp nguồn tín hiệu vào gọi là mạch 

tạo thiên áp, và điểm trên các đặc trưng V-A  tương ứng với các giá trị thế và dòng tĩnh UBE0 và IB0, 

UC0 và IC0lúc đó gọi là điểm làm việc tĩnh của nó. Muốn transistor làm việc trong vùng tích cực 

thường phải đảm bảo các yêu cầu về nguồn điện như sau: lớp tiếp giáp E-B phải được phân cực 

thuận với điện áp thấp (cỡ trên 0,3 V với transistor chế tạo theo công nghệ Ge và cỡ 0,7 V với 

transistor Si), còn lớp tiếp giáp C-B được phân cực ngược với điện áp cao.  

Thường thay vì 2 nguồn nuôi E1 và E2 như trên hình 4.10. người ta chỉ dùng một nguồn EC cấp 

chung cho cả hai tiếp giáp E-B và C-B như trong thí dụ của sơ đồ emitter chung. Collector của 

transistor được cấp nguồn qua các điện trở sụt áp RC, thường gọi là trở gánh (hình 4.12a). Khi có 

nhiều transistor cùng dùng chung một nguồn thì các tầng thường được mắc song song với nguồn 

cung cấp. Để giảm ghép ký sinh giữa các tầng, trong mạch thường mắc các mạch RLCL như thấy 

trong hình. Đó thực chất là các bộ lọc tần thấp. Như vậy, vai trò của nguồn EC cấp cho mạch 

collector giống như E2. Còn thay vì E1, nguồn Ecc cấp cho mạch base một điểm làm việc tĩnh UBE0 

(điện áp định thiên) qua điện trở RB gọi là điện trở định thiên như trên hình 4.12b. 

 

 

 

 

 

   
   (a)      (b) 

Hình 4.12.  Mạch nuôi transistor npn trong sơ đồ emitter chung. 

 Hai tụ C1  và C2 được mắc trong mạch gọi là các tụ truyền (hay tụ nối tầng). Điện dung của 

chúng phải đủ lớn để tại tần số tín hiệu chúng có dung kháng rất nhỏ hơn các giá trị trở kháng lân 

cận và có thể coi chúng được đoản mạch với các tín hiệu tại tần số đó. Còn đối với nguồn nuôi, các 

tụ đó có tác dụng ngăn dòng điện một chiều từ nguồn này đi vào nguồn tín hiệu hoặc vào lối vào 

tầng khuếch đại transistor tiếp sau. Với các sơ đồ base chung và collector chung cũng có các mạch 

tương tự chỉ sử dụng một nguồn nuôi kiểu như vậy. 

•  Hiện tượng trôi điểm làm việc và các sơ đồ ổn định  

Do chất bán dẫn rất nhạy cảm với sự biến đổi của nhiệt độ nên khi làm việc, dưới tác dụng 

nhiệt của môi trường xung quanh và ngay chính dòng IC cũng làm nóng transistor dẫn đến các 

thông số của nó như hệ số khuếch đại α, β cũng như các dòng và thế tĩnh trên base và collector thay 
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đổi, tức là điểm làm việc tĩnh bị trôi nhiệt. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của điện áp trôi đến điện 

áp ra, thường định nghĩa hệ số khuếch đại điện áp trôi là 
BE

C
tr U

U
K

Δ
Δ

≡ 0 . 

Do có hiện tượng trôi nhiệt nên các sơ đồ cung cấp điện cho transistor thường phải kèm thêm 

các mạch ổn định điểm làm việc tĩnh. Được dùng phổ biến là các sơ đồ dùng hồi tiếp âm một chiều. 

Hình 4.13  là 3 sơ đồ hay được dùng. 

 (a)    (b)    (c) 

Hình 4.13.  Ba sơ đồ ổn định điểm làm việc. 

Hình 4.13a là sơ đồ dùng mạch phân áp điện trở. Khi chọn R2 << rBE là điện trở giữa hai cực B 

và E của transistor ta có dòng qua R2 rất lớn hơn dòng IB0. Lúc đó điện áp UBE chủ yếu phụ thuộc 

vào R2 mà R2 lại là điện trở không phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ như chất bán dẫn. Do vậy điểm làm 

việc UBE được ổn định. Thường chọn dòng IR2 = 1 đến 5 lần IB0. 

Hình 4.13b là sơ đồ dùng mạch phản hồi giữa collector và base bằng điện trở RB được mắc như 

trong hình. Do vậy nguồn nuôi mạch định thiên cho transistor trong trường hợp này không phải là 

thế E+ không đổi mà là thế UC0 biến đổi theo dòng IC0.  Ta có UC0 = EC – IC0RC.  Nếu nhiệt độ tăng  

dẫn tới IB0 tăng làm IC tăng, do đó UC0 giảm. Do đó thế định thiên UBE sẽ giảm, dẫn tới dòng IB0 

giảm bù lại sự tăng của nó do nhiệt độ. Lý luận tương tự cho trường hợp nhiệt độ transistor giảm 

cũng sẽ dẫn tới sự ổn định IB0 do nó phụ thuộc vào UC0. 

Hình 4.13c là sơ đồ dùng mạch phản hồi âm bằng trở RE mắc tại cực emitter. Khi nhiệt độ tăng 

dẫn tới dòng IC tăng, tức là dòng IE tăng. Điều đó làm cho sụt áp URE = IERE trên trở RE tăng. Điều 

này tương đương với tác dụng của phản hồi âm về dòng một chiều về lối vào UBE, dẫn tới điện áp 

UBE giảm, dòng IB0 giảm và dẫn tới dòng IC giảm bù lại sự tăng do nhiệt độ. Để tránh tổn hao do 

phản hồi âm cả về tín hiệu xoay chiều trên trở RE, thường người ta mắc song song với RE một tụ CE. 

Muốn vậy, điện dung của tụ phải đủ lớn để sao cho ở tần số tín hiệu ω phải đảm bảo dung kháng   

1/ωCE << RE.  

4.3.4. Các họ đặc tuyến và đường tải của transistor lưỡng cực 

Transistor lưỡng cực có các họ đặc tuyến tĩnh lối vào 
constUBEB

CE
)U(fI ==  và họ đặc tuyến 

lối ra 
constUCEC

BE
)U(fI ==  như được trình bày trên các hình 4.14 a và b. Với đặc tuyến lối vào, 

khi không chú ý tới sự hiện diện của thế UCE ta thấy tiếp giáp base-emitter cho ta một đặc trưng    

V-A cũng giống như một diode thông thường.  
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Với đặc tuyến lối ra, ta thấy mỗi đường trong họ nằm trong 3 vùng rõ rệt:  

- Vùng bão hoà (vùng B) với dòng IC được tạo bởi các điện tích mang phun từ lớp emitter. 

Trong vùng này dòng collector được tăng lên nhanh chóng khi tăng thế UCE. 

- Vùng tích cực (vùng A): với mỗi thế UBE không đổi, khi thế UCE tăng đến một giá trị nào đó 

tất cả các điện tử mang được phun hết vào lớp collectorr và dòng IC không thể tăng được 

nữa dù thế UCE có tăng. Lúc này dòng IC chỉ thuần tuý được điều khiển bởi sự biến đổi của 

thế UBE hay dòng IB. Đây là vùng làm việc được sử dụng cho các bộ khuếch đại dùng 

transistor. 

- Vùng đánh thủng (vùng C): trong vùng này dòng IC đột ngột tăng rất mạnh theo thế UCE dẫn 

đến làm hỏng transistor. 

                (a)                                  (b)     (c)  

Hình 4.14.  Đặc tuyến lối vào (a), lối ra (b) và đặc tuyến truyền đạt (c). 

Từ hai đặc tuyến này thấy rằng với một sự thay đổi nhỏ của điện áp vào cũng dẫn tới sự thay 

đổi lớn của dòng collector lối ra như trên đặc tuyến truyền đạt ( )
constUBEC

CE
UfI == tại hình 4.14c. 

Giống như đặc tuyến vào, đặc tuyến truyền đạt cũng có dạng hàm mũ: 

    ( ) TBE U/U
CESC eU,TII =                  (4.5) 

Trong đó IS là dòng ngược phụ thuộc nhiệt độ T và thế UCE. 

Ngoài họ phương trình đặc tuyến tĩnh 
constICEC

B
)U(fI ==  kể trên, do transistor được mắc nối 

tiếp với trở gánh RC như hình 4.12. nên dòng IC còn phụ thuộc vào nguồn EC và trở gánh như sau: 

  
C

CC
CCCCC R

UE
I         EURI

−
=→=+           (4.6) 

Nếu vẽ trên cùng một đồ thị với họ đặc tuyến ra 

của transistor thì đây là một đường thẳng được gọi là 

đường tải với hai giao điểm bằng (EC / RC) trên trục 

tung và bằng (EC) trên trục hoành như hình 4.15. Giao 

điểm của đường tải với các đường đặc tuyến ứng với 

mỗi dòng vào IB là các điểm làm việc của transistor. 

Như định nghĩa ở trên thì điểm làm việc tĩnh là giao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.15.   Họ đặc tuyến ra tĩnh và 
đường tải của transistor BJT. 
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điểm của đường tải với đường đặc tuyến ứng với IB = IB0 là dòng base khi không có tín hiệu vào.  

4.3.5.  Các thông số của transistor trong chế độ tín hiệu nhỏ 

Nói chung, thế hoặc dòng điện tín hiệu tại điểm làm việc sẽ gồm tổng của hai thành phần: 

thành phần một chiều dc và thành phần biến đổi xoay chiều ac như hình 4.16. chỉ ra. Thành phần dc 

thường là để duy trì điểm làm việc của transistor còn thành phần ac là tín hiệu cần khuếch đại.  

Khi tín hiệu vào ac nhỏ, có 

thể coi transistor là một bộ khuếch 

đại tuyến tính hoạt động quanh 

điểm làm việc (IC0, UBE0) trên hình 

4.14c hay điểm (IC0, UC0) hình 

4.15. Khi tính toán, đường cong 

đặc tuyến của nó được thay thế 

bằng tiếp tuyến với đường cong tại 

điểm làm việc. Lúc này có thể coi 

transistor như một tứ cực tuyến tính và có thể thiết lập các mối quan hệ giữa dòng, thế lối vào và lối 

ra.  Nếu coi mạch lối vào của transistor như một tải nối tiếp với nguồn tín hiệu thế, người ta đưa vào 

khái niệm điện trở vào vi phân: 

    
constUB

BE
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CE
I

Ur
=

∂
∂

≡              (4.7) 

rBE  thường có giá trị từ vài trăm Ω đến vài trăm kΩ; 

Sự thay đổi dòng collector lối ra phụ thuộc vào thế lối vào được đặc trưng bởi độ hỗ dẫn: 

    
constBE
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CEU 

              (4.8) 

 Theo biểu thức (4.8) trên thì: 

    
T

CU/U

T

S

U
Ie

U
IS TBE ==              (4.9) 

Nhìn vào biểu thức ta thấy độ hỗ dẫn tỷ lệ với dòng collector  IC. 

Sự phụ thuộc của điện áp collector-emitter vào dòng collector  được đặc trưng bởi điện trở ra vi 

phân: 

    
constUC
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           (4.10) 

rCE  thường có giá trị từ vài chục kΩ đến hàng MΩ. Điện trở này tỷ lệ nghịch với độ lớn của IC, 

nó sẽ giảm đi khi dòng collector càng lớn.  

Hệ số khuếch đại dòng điện tĩnh β = IC/ IB như đã nói ở mục trên chỉ không đổi trong một 

phạm vi hạn chế của dòng collector như thấy trong hình 4.17. Vì vậy một thông số nữa thường được 

đưa vào đặc trưng cho độ khuếch đại tại một điểm làm việc nào đó với tín hiệu nhỏ gọi là hệ số 

khuếch đại dòng điện vi phân: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.16.   Hai thành phần dc và ac của tín hiệu. 
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constCEU
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β            (4.11) 

Sự phụ thuộc này cũng được cho thí dụ trên 

hình 4.17. 

Biết β và độ hỗ dẫn S có thể tính được điện trở 

vào: 
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=        (4.12) 

Thường thiết lập mối quan hệ giữa các đại 

lượng vào và ra của transistor  ( )CEBEB U,UfI =   và 

( )CEBEC U,UfI =  bằng các vi phân toàn phần: 
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Lượng 
UBECE

B

U
I

∂
∂

gọi là truyền đạt ngược thường rất nhỏ nên có thể bỏ qua. Do vậy ta có phương 

trình cơ bản:   
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                  (4.14) 

Thường viết (4.16) dưới dạng ma trận Y : 
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Bên cạnh đó còn có ma trận H như sau: 
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Giữa các phần tử các ma trận này tồn tại các quan hệ: 
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β          (4.17) 

4.3.6. Phân tích 3 loại khuếch đại cơ bản dùng transistor trong chế độ tín hiệu nhỏ 

Ta sẽ phân tích transistor hoạt động ở tần số thấp hơn tần số giới hạn (là tần số mà tại đó hệ số 

khuếch đại dòng điện giảm đi 3 dB so với ở tần số thấp) trong các cách mắc. Khi coi transistor như 

 

 

 

 

 

Hình 4.17.  Sự phụ thuộc hệ số khuếch đại dòng 

điện tĩnh và động vào dòng collector. 
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một tứ cực tuyến tính ta dùng phương pháp sơ đồ tương đương với các thông số được định nghĩa 

như trên để khảo sát 3 loại sơ đồ khuếch đại cơ bản của transistor là sơ đồ emitter chung, collector 

chung và base chung.   

•  Sơ đồ emitter chung đơn giản: Sơ đồ thực (a) và sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ (b) của nó 

được trình bày trên hình 4.18, trong đó cần chú ý rằng các phần tử của transistor chỉ nằm trong 

phạm vi vòng chấm chấm bên trong còn bộ khuếch đại bao gồm cả các phần tử nằm trong vòng 

chấm chấm bên ngoài (thêm các điện trở mạch khuếch đại Rb và RC. Các điện trở rn là thuộc về điện 

trở nội của nguồn tín hiệu và RT là điện trở tải. 

Transistor lúc này được coi là gồm có một trở vào rBE được mắc nối tiếp với nguồn tín hiệu và 

nguồn dòng βIB được mắc song song ở lối ra với trở ra vi phân rCE. Trong sơ đồ này hai tụ C1 và C2 

là các tụ nối tầng. Tụ C1 ngăn dòng một chiều từ nguồn nuôi vào nguồn tín hiệu vào. Mặt khác nó 

đảm bảo cho điện áp UB0 của điểm làm việc tĩnh không bị ảnh hưởng bởi điện trở trong rn của nguồn 

tín hiệu vào. Tụ C2 ngăn không cho thành phần một chiều từ tín hiệu ra và dòng một chiều của 

nguồn nuôi vào tải (hay tầng khuếch đại tiếp sau) và chỉ cho thành phần tín hiệu xoay chiều lối ra đi  

tới tải. Điện trở định thiên Rb xác định điểm làm việc cho transistor với dòng 
b

BEC
B R

UEI −
=0 .  

 

 

 

 

 

 

 

   (a)       (b) 

Hình 4.18.  Sơ đồ khuếch đại emitter chung (a) và sơ đồ tương đương (b). 

Nguyên tắc hoạt động của bộ khuếch đại này như sau: khi đưa một lượng điện áp biến đổi ΔUv 

tới lối vào transistor, sẽ làm biến đổi thế ΔUBE = ΔUv, dẫn tới làm dòng base biến đổi một lượng 

ΔIB. Do đó dòng collector cũng biến đổi một lượng  ΔIC lớn gấp β lần ΔIB. Dòng biến đổi này khi 

chảy qua tụ C2 tới trở tải RT sẽ gây nên sụt áp ở lối ra ΔUra =  RTΔIC.  

Ta tính các thông số của bộ khuếch đại như sau: 

1. Trở lối vào Rvào  của bộ khuếch đại là trở được “nhìn” từ phía nguồn tín hiệu về bộ khuếch 

đại (có trường hợp người ta tính tới cả ảnh hưởng của trở tải được mắc ở lối ra bộ khuếch đại). Nhìn 

vào sơ đồ 4.18.b ta thấy trở vào này bằng trở của lớp tiếp giáp rBE mắc song song với Rb. Thường để 

tạo điện áp thiên áp cho base, trong thực tế Rb cỡ từ vài trăm kΩ đến hàng MΩ nên là rất lớn so với 

rBE (cỡ vài trăm Ω đến kΩ). Do vậy thường trở vào của bộ khuếch đại trong trường hợp này được 

tính là bằng rBE.  
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2. Trở lối ra Rra của bộ khuếch đại là trở được “nhìn” từ phía trở tải ngược về bộ khuếch đại (có 

trường hợp tính tới cả sự có mặt của điện trở nguồn tín hiệu). Trong hình 4.18.b, trở này bằng rCE 

mắc song song với trở gánh RC. Thường trở gánh cỡ một vài kΩ trong khi rCE cỡ hàng trăm kΩ. Vì 

vậy, có thể coi trở ra của bộ khuếch đại trong trường hợp này bằng Cra RR ≈ . 

3. Tính hệ số khuếch đại thế Au  của bộ khuếch đại được định nghĩa bằng tỷ số số gia điện áp 

lối ra trên tải trên số gia điện áp nguồn tín hiệu vào. Ký hiệu thế hoặc dòng tín hiệu xoay chiều biến 

thiên nhỏ là 
~

U  hay 
~
I , trong sơ đồ tương đương 4.18.b ta thấy: 
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         (4.18) 

Có khi người ta đưa dấu âm vào biểu thức bên vế phải để xác định là: thế tín hiệu ra trên 

collector biến đổi ngược pha với thế tín hiệu vào trên base. 

Nếu điện trở nguồn tín hiệu BEn rr <<  và CEC r,R <<TR thì hệ số khuếch đại thế cực đại và 

bằng: 

     ( )TCu R//RSA −=  

   Vì 
T

C

U
IS =   nên 

( )
T

TCC
u U

RRIA //
−=             (4.19) 

4. Tính hệ số khuếch đại dòng điện Ai của bộ khuếch đại. 
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==≈≡                       (4.20) 

5. Xét hệ số méo phi tuyến: Hệ số méo phi tuyến được định nghĩa là tỷ số giữa biên độ trung 

bình của các hài bậc cao trên biên độ hài bậc một tại lối ra bộ khuếch đại nếu ở lối vào đặt một tín 

hiệu điều hoà. Nguyên nhân chủ yếu gây méo phi tuyến trong bộ khuếch đại dùng transistor là do 

đặc tuyến vào ( )BEB UfI =  không tuyến tính.  

Do điện áp tín hiệu là điều hoà, thí dụ bằng U0sinωt, ta có: 

    tsinUUU 00BEBE ω+=   
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Phương trình của đặc tuyến vào là:   TBE U/U
0B eII ≈   víi ( )α−≈ 1II E0  

Thay UBE vào biểu thức của IB có: 

    
tsin

U

U

U

U

0B
T

0

T

0BE

e.eII
ω

=      

Đặt   T0BE U/U
00B eII ≡ , khai triển thành cấp số với các sóng hài: 
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Do đó méo phi tuyến do hài bậc 2 gây nên là: %100
U4

U
%100

U/U

U4/U
k

T

0

T0

2
T

2
0 ==        (4.21) 

Vậy hệ số méo phi tuyến phụ thuộc vào biên độ điện áp tín hiệu lối vào U0 mà không phụ 

thuộc vào vị trí điểm làm việc. 

•  Sơ đồ emitter chung có điện trở tại emitter, phản hồi âm về dòng   

Nếu mắc thêm trở RE tại emitter của transistor như hình 4.19.a, ngoài tác dụng tạo phản hồi âm 

về dòng một chiều để ổn định điểm làm việc (hình 4.13.c) ta còn có phản hồi âm về dòng tín hiệu 

xoay chiều qua nó. Trong trường hợp này có sơ đồ tương đương với tín hiệu xoay chiều nhỏ như 

hình 4.19.b. Ta sẽ tính các thông số khi thực tế  rCE >> RE, RC, RT  và  Rb >> rBE + RE.       

1. Trở lối vào bộ khuếch đại RV  bằng trở vào của transistor được mắc song song với Rb. Do  

Rb và rCE rất lớn như nói trên ta có: 
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                                 (4.22) 

So sánh với trường hợp không có trở RE, trong trường hợp có phản hồi âm, trở kháng vào 

tăng thêm ( ) ERβ+1 . 

 

 

 

 

 
(a)              (b) 

Hình 4.19.  Sơ đồ khuếch đại có trở phản hồi âm tại emitter (a) và sơ đồ tương đương (b). 

C B 

RE

rBE
rCE

    β IB 

E

IB 

IE 
Rb ~

rn 

Un RC RT

IC 
RC Rb 

+EC 

~Un 

C1 

C2 

RT Ura Uv 

≈
RE 

Ira 

Uv



 69

2. Trở lối ra:  Cra RR ≈  

3. Hệ số khuếch đại thế: 

Nhận xét từ hai sơ đồ tương đương 4.18b và 4.19b  ta thấy chỉ việc dùng công thức (4.18) 

với việc thay trở vào từ giá trị bằng rBE  thành rBE + (1+β)RE là được: 
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So với trường hợp không có trở RE hệ số khuếch đại thế bị giảm đi. 

4. Hệ số khuếch đại dòng được tính như trường hợp trên có: 
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Vì sơ đồ này rất hay được dùng nên ta nêu thí dụ tính toán các linh kiện trong mạch của nó. 

Giả sử nguồn tín hiệu có điện trở nội rn = 10 kΩ, transistor có hệ số khuếch đại dòng tĩnh β = 250, 

nguồn nuôi +15 V, hãy tính các giá trị điện trở và tụ điện trong mạch hình 4.20 với trở tải 100 kΩ.  

Ta chọn dòng tín hiệu tại collector không 

lớn để sao cho trở kháng vào xoay chiều không 

nhỏ hơn 20 kΩ. Trở kháng này bằng R1//R2//rBE 

(CE được chọn sao cho có dung kháng coi như 

bằng 0 ở tần số làm việc, đoản mạch xuống đất, 

ta sẽ tính sau). Nếu chọn IC = 200 μA, ta có: 

 kΩ32
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Xác định điểm làm việc khi không có tín hiệu: điểm làm việc càng ổn định nếu sụt áp một 

chiều trên RE càng lớn (phản hồi âm về dòng một chiều càng lớn). Nếu chọn UE = 2V thì dòng 

collector chỉ thay đổi một lượng  C1/%1,0
V2

C/mV2
I

T/I

C

C o
oo

==
∂∂

 là đạt yêu cầu về ổn định 

nhiệt. Để tránh méo phi tuyến, điện áp collector khi không có tín hiệu cũng phải không được rơi vào 

vùng bão hoà UCE ≈ 0,3V, nhưng cũng không được lớn quá vì hệ số khuếch đại sẽ nhỏ. Giả sử tín 

hiệu cực đại ở lối ra cần có:   

 V5V2V1V2UUUU maxCminCEC =++=Δ++>  

Ta chọn UC = 7V và tính các giá trị RC và RE cho trường hợp này: 

 

 

 

 

 

Hình 4.20.  Thí dụ tính các thông số của bộ 

khuếch đại điện trở. 

R1=1,4MΩ

+15V 

~Un 
Ura 

Uv

RC=40kΩ 

C2=100nF
Ω

CE=100μF RE=10kΩ 
R2=330kΩ 

rn=310kΩ C1=0,36μF

RL=100kΩ 



 70

 Ω==≈
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Thế base khi không có tín hiệu cần chọn sao cho sụt áp trên RE khoảng 2V trong khi sụt áp trên 

lớp tiếp giáp base-emitter cỡ UBE ≈ 0,6V. Vậy thế trên base bằng:  UB = UE + UBE = 2,6V. Từ đó 

tính ra dòng base: 

 A 8,0
250

10.200
/II

6

CB μβ ===
−

 

Để ổn định, dòng chảy qua điện trở R2 trong phân áp R1, R2 phải lớn hơn cỡ 10 lần dòng base và 

do vậy bằng 8μA. Ta tính được: 

 Ω=
+
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=
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= −− M 4,1
10.8,010.8

6,215
A8,0A8

V6,2V15
R 661 μμ

 

 Ω===
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R
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Tính trở kháng vào:    Ω== k29R//R//rr 21BEV  

Tính trở kháng ra, theo tài liệu kỹ thuật với dòng cực góp 200μA ta có rCE = 500 kΩ. Vậy trở 

kháng ra bằng: 

 kΩ 37k 500  //k 40r//Rr CECra =ΩΩ==  

Ta sẽ tính giá trị của các tụ điện, do trong mạch có 3 bộ lọc thông cao nên cần chọn tần số cắt 

của chúng thấp đến cỡ mong muốn, thí dụ là 20 Hz. Khi đấu nối tiếp n bộ lọc thông cao có tần số 

cắt bằng nhau thì tần số cắt bộ lọc gần bằng tần số cắt thành phần nhân với n .  

Do vậy có:     Hz5,113/Hz20n/ff        nff CCiCiC ===→= ΣΣ   

Vậy: 
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•  Sơ đồ collector chung: Sơ đồ thực và sơ đồ tương đương của bộ khuếch đại này được trình 

bày trên hình 4.21. Đây còn được gọi là sơ đồ lặp lại emitter. Được gọi như vậy vì điện áp lấy ra 

trên emitter lặp lại sự thay đổi điện áp lối vào trên base, hệ số khuếch đại thế của sơ đồ gần bằng 1. 

Điện trở RE trong sơ đồ đóng vai trò như RC trong sơ đồ emitter chung. 
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                       (a)                                                                                            (b) 

Hình 4.21.  Sơ đồ khuếch đại collector chung (a) và sơ đồ tương đương (b). 

Tính các thông số của sơ đồ bộ khuếch đại. 

1. Trở lối vào Rv của bộ khuếch đại là trở vào của transistor được mắc song song với Rb. Nếu 

chưa tính tới Rb và thường rCE >> RE, RT ta có: 
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                      (4.25) 

Như vậy trở vào của sơ đồ lặp lại emitter là lớn khi điện trở RE lớn và gấp cỡ β lần. Khi 

tính cả Rb thì trở vào bộ khuếch đại giảm đi và được tính bằng Rb // Rvào. 

2. Trở lối ra Rra khi chưa tính tới rCE và RE thì 
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      Trong trường hợp BEr ,Rr Bn <<   và ECE Rr >> thì: 

      E
BE

ra R//
1
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R
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≈                       (4.27) 

Vậy bộ khuếch đại lặp lại emitter có đặc điểm là trở lối vào rất lớn, trở lối ra rất nhỏ. Đó 

là một đặc điểm quý, cho phép dùng nó như một bộ phối hợp trở kháng tốt giữa một nguồn tín 

hiệu có điện trở nguồn lớn với tải tiêu thụ có điện trở tải nhỏ. Nghĩa là nó cho phép truyền trị 

số sức điện động của nguồn tín hiệu lên một điện trở tải nhỏ hơn điện trở của nguồn tín hiệu 

nhiều với hiệu suất truyền rất cao.  
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rCE  β IB
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IB IE rn 

Un ≈ RE RT
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3. Hệ số khuếch đại thế uA :                 Do vn Rr <<  nên 

v

rara

~

~

n

~

u

U

U

U

U
A ≈=  .  

Khi chưa tính đến bR  ta có thể tính hệ số này bằng: 

  
( ) ( ) ( )

B

B

B

E

~

V

~

TE
~

V

~

TE
u

IR

I1 R//R

IR

I R//R
A

β+
=≈  

Thay giá trị RV  ở trên ta có: 

  
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

1

R//R 1
r

1

1
R//R 1r

1 R//R
A

TE

BETEBE

TE
u ≤

+
+

=
++

+
=

β
β

β
         (4.28) 

    Khi 
BE

E r
S/1R

β
=>>   thì 1≈uA  

4. Hệ số khuếch đại dòng:  

Tại điểm nút E , ta có:    0r/UIII CE

~

T

~

b

~

c

~

b =−++ β ,  

     vậy        ββ
+≈

++

+
=≈= 1

r

R

R

R
1

1

I

I

I

I
A

CE

T

E

T
~

b

~

T
~

V

~

T
i      (do RE // rCE  >> RT)        (4.29) 

•  Sơ đồ base chung: Sơ đồ thực và sơ đồ tương đương của bộ khuếch đại này được trình bày 

trên hình 4.22.  

 

 

 

 

   (a)       (b) 

Hình 4.22.  Sơ đồ khuếch đại base chung (a) và sơ đồ tương đương (b) 

1. Tính hệ số khuếch đại thế uA : So sánh với sơ đồ emitter chung ta thấy điện áp tín hiệu vào 

cũng được đặt giữa emitter và base, điện áp tín hiệu ra được lấy trên emitter. Do đó độ khuếch 

đại điện áp cũng giống nhau và từ các công thức (4.18) và (4.19) có thể suy ra các biểu thức 

tính hệ số khuếch đại điện áp cho sơ đồ mắc base chung như sau, với lưu ý đưa dấu dương vào 

vì biến thiên điện áp ra trên base là đồng pha với biến thiên điện áp vào trên emitter: 
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    ( )

BE

n

TCEC
u

r

r
1

R//r//RS
A

+
=  

Và khi  BEn rr <<  và CETC rR ,R << thì hệ số khuếch đại thế cực đại và bằng: 

     ( )TCu R//RSA −=  

   Vì 
T

C

U

I
S =   nên 

( )
T

TCC
u U

R//RI
A −=             (4.30) 

2. Tính hệ số khuếch đại dòng điện Ai: 
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I

I
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I
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+
=≈≡

β
β

                        (4.31) 

3. Trở kháng vào của sơ đồ base chung nhỏ hơn nhiều trở kháng vào của sơ đồ emitter chung: 
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βββ
       (4.32) 

4. Trở kháng ra của sơ đồ cũng giống như sơ đồ emitter chung và bằng: 

  CECra r//RR =  

Khi hoạt động trong vùng tần số cao cần chú ý đến điểm khác biệt giữa sơ đồ base chung và sơ 

đồ emitter chung về điện dung lối vào. Với sơ đồ emitter chung, điện dung vào là tổng của CBE và 

điện dung ghép giữa mạch ra và vào CCB tác động về mạch vào C'CB = KuCCB. Nó có trị số khoảng từ 

10 đến 100 pF. Với sơ đồ base chung, điện dung vào chỉ là điện dung base-emitter CBE có trị số vài 

pF. Những điện dung vào này cùng với trở nội nguồn tín hiệu tạo thành mạch lọc thông thấp làm 

giảm tần số giới hạn trên của transistor. Do vậy sơ đồ base chung thường được dùng cho các bộ 

khuếch đại làm việc ở các tần số cao hơn trong các sơ đồ khác. 

•  Tóm tắt các tính chất của 3 loại sơ đồ. 

Qua các khảo sát trên, ta có thể đánh giá khái quát các đặc điểm của 3 loại sơ đồ vừa phân tích 

theo các thông số của sơ đồ như bảng sau: 

 Emitter chung Collector chung Base chung 

Au lớn nhỏ lớn 

Ai lớn lớn nhỏ 

RV trung bình lớn nhỏ 

Rra trung b×nh-lín nhá lín 

- Mạch emitter chung có hệ số khuếch đại công suất P = AuAi là lớn nhất, do đó thường hay 

được dùng. Trở kháng vào và trở kháng ra có giá trị trung bình vì vậy cũng thuận lợi cho việc ghép 

giữa tải và nguồn tín hiệu. Điện trở tải thích hợp với mạch này trong khoảng vài kΩ.  
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- Mạch collector chung có điện trở vào lớn, điện trở ra nhỏ nên thường được dùng để phối hợp 

trở kháng giữa nguồn tín hiệu có trở kháng lớn và trở tải nhỏ. Mạch này có hệ số khuếch đại thế nhỏ 

hơn và gần bằng 1 nhưng có hệ số khuếch đại dòng lớn. 

- Mạch base chung được dùng nhiều ở dải tần số cao vì có điện dung vào nhỏ hơn so với mạch 

emitter và collector chung.  

4.3.7.  Sơ đồ Darlington: Khi sử dụng bộ lặp lại emitter mà độ khuếch đại dòng điện của một 

transistor chưa đủ thì người ta thường bổ sung thêm một transistor nữa như sơ đồ hình 4.23.a gọi là 

sơ đồ Darlington. Hai transistor T1 và T2 lúc này có thể được xem như một transistor với các điện 

cực E', B', C' như hình vẽ. Ta hãy tính các thông số của sơ đồ.  

Gọi hệ số khuếch đại dòng 

điện tĩnh của hai transistor tương 

ứng là β1 và β2. Trong trường hợp 

trở R'E rất lớn (bằng ∞)  thì dòng 

emitter của T1 chính bằng dòng base 

của T2 nên ta có thể dễ dàng thấy 

được hệ số khuếch đại dòng của cả 

hệ β ' bằng: 

 21 ' βββ =                                     (4.33) 

Nhìn vào sơ đồ ta cũng thấy, trở lớp tiếp giáp emitter-base rBE2 của transistor T2 đóng vai trò 

như một điện trở mắc vào emitter của transistor  T1 trong sơ đồ emitter chung có điện trở phản hồi 

âm ở emitter. Do vậy có thể áp dụng công thức (4.22) cho việc tính trở vào của bộ khuếch đại 

Darlington: 

    ( ) 2BE11BEV r1rR β++=  

VÌ   1C22C
~

II β≈    nên    1BE
1

2BE r
1

1
r

β+
=  

Vậy:    
'I

U
' 2r 2R

C

T
1BEV β==            (4.34) 

Để có độ hỗ dẫn S' lớn thường chọn dòng IB1 > IB2 bằng cách đưa vào emitter T1 một nguồn 

dòng hoặc mắc thêm R'E như hình vẽ. Điện trở này thường được chọn lớn hơn rBE2 nhiều để sao cho 

hầu hết dòng tín hiệu 
~

EI 1 đi vào base của transistor T2. 

Cũng có thể nối hai transistor khác loại để tạo thành một sơ đồ Darlington kiểu bù như hình 

4.23.b. Transistor T1 lúc này là loại p-n-p chứ không phải là loại n-p-n. Các thông số của sơ đồ vẫn 

như sơ đồ hình 4.23.a. 

 

 

 

 

 

              (a)     (b) 

Hình 4.23.  Sơ đồ Darlington thông thường (a) và kiểu bù (b). 
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4.3.8.  Sơ đồ tạo nguồn dòng không đổi 

Nguồn dòng không đổi (gọi tắt là nguồn dòng) đảm bảo trên tải một dòng không đổi, không 

phụ thuộc vào sự biến đổi của trở tải. Đặc điểm của đoạn nằm ngang trong đặc tuyến của transistor 

cho phép sử dụng nó làm nguồn dòng rất tốt. Để có dòng lối ra không đổi khi trở tải thay đổi thì trở 

nội của nguồn dòng phải rất lớn so với trở tải. Hình 4.24.a là một sơ đồ nguồn dòng ổn định có 

mạch phân áp.  

 

 

 

 

 

 

          (a)                                           (b)                                        (c)                                     (d) 

Hình 4.24.  Sơ đồ nguồn dòng ổn định có mạch phân áp. 

Đặc tính ra của transistor cho sơ đồ có đặc điểm là có nội trở vi phân ra rất lớn (rra = dUra/dIra 

= dUC / dIC) trong khi nội trở tĩnh (Ura / Ira = UC / IC) nhỏ. Vì vậy dòng ra xoay chiều hầu như không 

phụ thuộc vào trở tải RL. Để tính trở nội ri ta có: 

EE21BBEBECraCECra RdI)R//R(dIdU     ,dIdIdI     ,dUdU     ,dIdI −−=+=−≈=  
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R
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Thí dụ, chọn RE = 5 kΩ, UE = 5V, điện trở phân áp (R1 / R2) = 10 kΩ, rCE = 100 kΩ, β = 300, rBE 

= βUT = 7,8 kΩ ta cã ri  cì 6,7 MΩ. 

Từ công thức trên thấy rằng điện trở phân áp có ảnh hưởng đến nội trở của nguồn dòng, vì vậy 

thường thay R2 bằng một diode ổn áp như hình 4.24.b.  

Hình 4.24.c là sơ đồ nguồn dòng "gương dòng điện". Để bù trừ hiệu ứng nhiệt tại cực emitter 

(2mV/°C) người ta đấu nối tiếp một điện trở R2 với diode D. Khi đó ta có: 

 v
E

2

E

BED2v

E

BEB I
R

R

R

UURI

R

UU
II ≈

−+
=

−
=≈  

Do dòng Ira tỷ lệ với dòng Iv nên sơ đồ này gọi là gương dòng điện. Để đảm bảo UD ≈ UBE, thay 

cho diode, người ta dùng một transistor T1 có cực collector được nối với base như hình 4.24.d. 

Trong sơ đồ này CEbhBECE UUU >=  (UCEbh là thế bão hoà), do đó T1 bão hoà.Vì UBE1 = UBE2 nên khi 

chọn được các transistor thích hợp ta sẽ có: 
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 B2B1B III ==    và   B2C1C III β==  

Lúc đó: BBv I2II += β    và    vvBra II
2

II ≈
+

==
β
ββ  

Như vậy sơ đồ có khả năng làm việc ngay cả khi điện trở cực phát bị đoản mạch.  

4.3.9.  Hiện tượng trôi điểm không và sơ đồ khuếch đại kiểu cầu 

Trong quá trình hoạt động của transistor trong bộ khuếch đại, các thông số môi trường thay đổi 

(thí dụ, sự thay đổi nhiệt độ, thay đổi gía trị điện áp nguồn nuôi, v.v...) sẽ gây nên hiện tượng trôi 

điểm không. Thí dụ, ta biết rằng chất bán dẫn rất nhạy cảm với nhiệt độ nên nếu nhiệt độ môi 

trường thay đổi, về nguyên tắc dù ít dù nhiều cũng làm thay đổi dòng collector của transistor mặc 

dù tín hiệu vào base không đổi. Khi đó dù tín hiệu vào luôn bằng không, thì sau một thời gian tín 

hiệu ra của bộ khuếch đại vẫn biến đổi tới một giá trị khác không nào đó. Ta gọi đó là hiện tượng 

trôi của bộ khuếch đại một chiều. Hiện tượng này gắn liền với bản chất vật lý của các quá trình 

thăng giáng trong vật liệu bán dẫn dưới tác động biến đổi chậm của các thông số môi trường hoặc 

do ngay sự không ổn định các tham số của transistor. Với các bộ khuếch đại liên kết giữa các tầng 

bằng tụ điện hoặc biến thế phân cách thì không xảy ra hiện tượng này vì các thế trôi bị các tụ điện 

loại bỏ. 

Do đó độ trôi điểm không là một thông số rất quan trọng với một bộ khuếch đại một chiều. 

Trong các bộ khuếch đại này, nếu không được thiết kế cẩn thận thì tín hiệu trôi (được coi như 

nguồn gây nhiễu) rất gần giống với tín hiệu biến đổi chậm cần khuếch đại. Vì vậy việc thiết kế các 

bộ khuếch đại dùng transistor có khả năng triệt độ trôi cao là cần thiết. Sơ đồ khuếch đại kiểu cầu là 

một thí dụ. 

Sơ đồ khuếch đại một chiều kiểu cầu được xây dựng trên nguyên tắc cân bằng của cầu 

Wheatstonse như hình 4.25.a. Khi thoả mãn điều kiện cân bằng R1 = R2, R3 = R4 thì thế ở đường 

chéo của cầu UCD không phụ thuộc vào thế nuôi cầu UAB, tức là UCD = 0 với mọi UAB. Nói cách 

khác, nếu các cặp điện trở R1, R2 và R3, R4 đều giống nhau về cấu tạo và trị số (công nghệ chế tạo, 

vật liệu chế tạo giống nhau) thì điều kiện cân bằng cầu sẽ luôn được thoả mãn khi các thông số của 

môi trường cũng như giá trị nguồn nuôi biến đổi.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   (a)     (b) 

   Hình 4.25.   Cầu Weatstone và sơ đồ khuếch đại kiểu cầu. 
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Dựa trên nguyên lý đó, mạch khuếch đại kiểu cầu được thiết kế như hình 4.25.b. Trong đó các 

linh kiện RC1, RC2 và các transistor T1 và T2 giữ vai trò là các nhánh của cầu. Nếu chọn các cặp này 

hoàn toàn giống nhau về vật liệu và công nghệ chế tạo thì khi cho UV = 0, điều chỉnh biến trở P sao 

cho Ura = 0, trong trường hợp lý tưởng mạch sẽ luôn giữ được trạng thái cân bằng này dù nhiệt độ 

môi trường hay thế nguồn nuôi +EC thay đổi. Thực vậy, nguyên do là vì lúc đó sự biến đổi của 

nhánh RC1, T1 hoàn toàn giống sự biến đổi của nhánh RC2, T2. Tuy nhiên trong thực tế vì không thể 

chế tạo hoàn toàn chính xác các linh kiện này được nên mạch vẫn còn một độ trôi nào đó nhưng rất 

nhỏ.  

Bây giờ nếu tác động ở lối vào một thế UV ≠ 0 thì trở nội của T1 sẽ thay đổi, cầu bị lệch cân 

bằng và làm xuất hiện thế lối ra Ura ≠ 0. Trong vùng hoạt động tuyến tính của T1, thế lối ra Ura
 sẽ 

biến đổi tuyến tính theo thế lối vào UV. Đó là nguyên tắc hoạt động của sơ đồ khuếch đại một chiều 

kiểu cầu. Nhược điểm của nó là ở chỗ chỉ có transistor T1 là làm nhiệm vụ khuếch đại còn transistor 

T2 chỉ đơn thuần giữ vai trò là một điện trở có đặc tính biến đổi giống "điện trở" T1. 

4.3.10.  Sơ đồ khuếch đại vi sai 

Bộ khuếch đại vi sai có sơ đồ như hình 4.26. Sơ đồ này gần giống sơ đồ kiểu cầu trong đó thêm 

vào điện trở RE được mắc tại điểm nối chung hai emitter của các transistor tới một nguồn thứ hai là -

VCC. Gía trị của RE được chọn đủ lớn để dòng qua điện trở này được xem như không đổi.  

Về tính cân xứng để triệt độ trôi điểm không thì 

bộ khuếch đại này không khác nhiều so với khuếch đại 

kiểu cầu. Nhưng về nguyên tắc khuếch đại tín hiệu có 

khác. Đây là bộ khuếch đại tín hiệu một chiều đối 

xứng, có 2 lối vào UV1, UV2 và 1 lối ra là hiệu thế giữa 

UC1 và UC2. 

   2C1Cra UUU −=  

Tất nhiên cũng có thể lấy tín hiệu ra từ 2 đầu ra so 

với điểm chung là UC1 hoặc UC2. 

Nhờ có RE mà cả T1 và T2 đều tham gia khuếch đại 

tín hiệu. Thực vậy, giả sử các linh kiện đối xứng trong 

mạch có các thông số giống nhau hoàn toàn thì ở vị trí 

cân bằng Uv1 = Uv2 = 0 ta có     Ura = 0. Nếu giữ nguyên UV2 và cho UV1 tăng thì IE1 và IC1 sẽ tăng 

dẫn tới UC1 giảm. Mặt khác, dòng IE1 tăng sẽ làm cho thế tại điểm E là UE1 tăng. Vì UV2  = UB2 

không đổi nên điều này làm giảm hiệu thế UBE2, dẫn tới làm giảm dòng IE2 và IC2. Vì IC2 giảm nên 

thế UC2 tăng. Kết quả là nhờ sự có mặt của RE mà một sự tăng thế UV1 đã làm giảm thế UC1 và tăng 

thế UC2 tức là làm tăng gấp đôi sự biến đổi của thế lối ra Ura (= UC1 - UC2) so với trường hợp ở sơ đồ 

kiểu cầu do cả transistor T2 cũng tham gia khuếch đại.  

Tương tự cũng có thể lý luận cho trường hợp giữ nguyên UV1 và biến đổi UV2. Đặc biệt khi UV1 

và UV2 được biến đổi theo hướng ngược nhau, ta gọi là đã tác động lên lối vào một tín hiệu vi sai 

(biến đổi ngược pha nhau) thì sự biến đổi thế lối ra sẽ tăng gấp bội. Còn trong trường hợp khi UV1 và 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 26.     Bộ khuếch đại vi sai. 
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UV2 biến đổi theo hướng cùng chiều (biến đổi đồng pha nhau) ta gọi là đã tác động lên lối vào một 

tín hiệu đồng pha. Lý luận cho thấy thế lối ra sẽ giữ nguyên bằng 0 khi các biến đổi đó là đồng pha 

và có độ lớn bằng nhau. Tuy nhiên trong thực tế do không thể chế tạo được các linh kiện đối xứng 

hoàn toàn nên vẫn còn một giá trị lối ra khác không nào đó nhưng rất nhỏ. Đó là những đặc tính rất 

quý của bộ khuếch đại vi sai: nó cho phép khuếch đại nhạy với các tín hiệu vi sai và không nhạy với 

các tín hiệu đồng pha. Bộ khuếch đại vi sai sẽ rất ít nhạy với sự biến đổi của các thông số môi 

trường xung quanh (thí dụ như nhiệt độ môi trường bao quanh transistor làm thay đổi dòng collector 

của nó) do sự tác động của chúng lên các lối vào của bộ khuếch đại có bản chất như các tín hiệu 

đồng pha.   

Điện trở RE mắc ở emitter cũng tạo nên một phản hồi âm về dòng làm tăng tính ổn định của 

mạch khuếch đại. Nếu chọn RE đủ lớn thì độ triệt tín hiệu đồng pha sẽ rất lớn (độ triệt các tạp âm 

đồng pha cao) và mạch sẽ ổn định dù nhiệt độ môi trường thay đổi. 

Giống như ở mạch khuếch đại cầu, mức độ cân xứng trong khuếch đại vi sai phụ thuộc vào sự 

cân xứng (hoàn hảo) trong công nghệ chế tạo các cặp T1, T2, RC1, RC2.  

Ta sẽ tính hệ số khuếch đại của sơ đồ.  

Phân biệt điện áp tín hiệu vào thành 2 thành phần: 

      -  Điện áp đồng pha:      
2

UU
U 2v1v

g
+

≡                  (4.35) 

      -  Điện áp ngược pha (còn gọi là điện áp vi sai):   
2

UU
U 2v1v

d
−

≡                   (4.36) 

Như vậy: 
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        (4.38) 

áp dụng các công thức với transistor hoạt động trong cách mắc emitter chung có trở RE tại 

emitter ta có: 
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            (4.39) 
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Từ kết quả trên ta thấy hệ số khuếch đại tín hiệu vi sai không phụ thuộc vào RE và gần bằng hệ 

số khuếch đại trong sơ đồ emitter chung. Trong khi đó hệ số khuếch đại tín hiệu đồng pha lại phụ 

thuộc vào RE. Chọn RE >> RC sẽ cho Kg << 1. Rõ ràng rằng nếu chọn RE càng lớn thì càng triệt được 

tốt các can nhiễu đồng pha.  

Giá trị điển hình của Kd là từ 50 đến 100 còn của Kg vào cỡ 0,001. Để đánh giá phẩm chất của 

bộ khuếch đại vi sai, người ta còn đưa vào thông số hệ số suy giảm tín hiệu đồng pha: 

 (dB)    
K

K
G

g

d≡ ,  thường G có giá trị cỡ hàng trăm ngàn.       (4.40) 

Việc chọn RE lớn quá gây nên sụt thế trên nó tăng và làm cho transistor rơi vào điểm làm việc 

phi tuyến dẫn tới giảm hệ số khuếch đại. Để giải quyết vấn đề này người ta có thể thay điện trở 

bằng một phần tử tích cực đóng vai trò là một nguồn dòng. Lý do vì nguồn dòng có trở nội rất lớn 

nhưng sụt thế trên nó (trở một chiều) lại nhỏ. Hình 4.27.a là sơ đồ khuếch đại vi sai với nguồn 

dòng. Trị số của dòng IE = IC3 có thể thay đổi được nhờ thế điều khiển UB3. Bằng sơ đồ này có thể có 

được G lên tới 60 đến 80 dB mà vẫn đảm bảo khuếch đại trong miền tuyến tính.  

Trong thực tế còn nhiều sơ đồ dùng nguồn dòng phức tạp hơn, hình 4.27.b là một thí dụ trong 

đó thay cho T3 là cụm linh kiện R1, R2, R3, R4, diode ổn áp d và transistor T3, T4 tạo thành một nguồn 

dòng I0. Ta có:   

  444333 RIURIU EBEEBE +=+   

Nếu chọn T3 và T4 giống nhau thì  43 BEBE UU =  

Nếu chọn 43 RR =  thì 43 EE II =  

Dòng IE3 được tạo ra từ nguồn thế ổn áp UZ và các trở R2, R3 cố định nên luôn có giá trị cố định. 

Do vậy IE4 cũng luôn cố định và I0 = IC4 luôn là dòng không đổi.  

Hình 4.27.  Sơ đồ khuếch đại vi sai với nguồn dòng. 

Do có điện dung tiếp giáp B-C nên hệ số khuếch đại tín hiệu đồng pha sẽ tăng lên theo tần số 

do vậy làm giảm G. Đặc tính tần số điển hình của Kd và G cho như hình 4.28. Ta thấy giới hạn của 

G thấp hơn rất nhiều của Kd vì lúc đó điện trở phụ thuộc tần số là điện trở rất lớn của nguồn dòng 

còn điện trở collector RC tương đối nhỏ.  

E 

RC 

+Vcc 

Ura 

 Uz 

Uv2 
Uv1

RC 

T1 T2 

-Vcc 

R4 R3 

 IE4  IE3 

T4 

T3 

R2 

R1 

d 

E 

RC 

+Vcc 

Ura 

Uv2 
 Uv1 

RC 

T1 T2 

-Vcc 

 RE' 

UB3 

T3 

 IC3 

(a) (b) 



 80

Trong bộ khuếch đại vi sai cũng 
phân biệt trở kháng vào đồng pha 

~~
/ vgvg IUZ ≡ và trở kháng vào vi sai 

vdvd IUZ
~~

/≡ . Nếu vẽ sơ đồ tương đương 

sẽ thấy trong chế độ khuếch đại vi sai, 
nguồn tín hiệu mắc nối tiếp với các đầu 
vào của transistor nên trở kháng vào vi 
sai tăng lên gấp đôi so với trở kháng vào 
mạch emitter chung. Ngược lại, trở kháng vào trong chế độ khuếch đại đồng pha giảm đi hai lần.  

Điện trở ra của mạch trên một transistor cũng giống như trường hợp mạch emitter chung. 

Ta xét thêm đặc tính truyền đạt  IC = f(Ud) của bộ khuếch đại vi sai để đánh giá dải động của 

mạch. Trong trường hợp hệ số  1e TBE U/U >>  dòng collector của hai transistor phụ thuộc vào thế 

base như sau: 

 
T2BE

T1BE

U/U
2bh2E2C

U/U
1bh1E1C

eIII

eIII

=≈

=≈
     

Trong đó Ibh là dòng bão hoà emitter, UT  là thế nhiệt cỡ 25,5 mV ở nhiệt độ phòng. 

Nếu hai transistor có đặc tuyến tĩnh như nhau và ở cùng một nhiệt độ, ta có: 

  bh2bh1bh III ≡=  

Dòng qua RE không đổi và bằng tổng hai dòng:    2E1EE III +=  

Thay vào biểu thức trên ta có: T2BE U/U
bh2E1EE eIIII ==−  

Thay vào biểu thức dòng collector ta có: 
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Hình 4.29 là đặc tính truyền đạt của hai transistor với hai đường đối xứng nhau. Ta thấy các 

đặc tính này có độ dốc lớn nhất khi Ud = UBE1 - UBE2 = 0 và bằng: 

 

( ) T
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0U2BE1BE
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UUd
dI

d

=
− =

    (4.41) 

Miền khuếch đại tuyến tính nằm trong 

khoảng  -UT < Ud < +UT tức là trong khoảng 

50÷60  mV 

Nhìn vào đây ta cũng thấy méo phi tuyến 

trong bộ khuếch đại vi sai nhỏ hơn so với mạch 

emitter chung nhiều vì có sự bù trừ đặc tuyến 

vào của hai transistor. 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.28.  Đặc tính tần số của Kd và G. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.29.   Đặc tính truyền đạt tĩnh của bộ 

khuếch đại vi sai. 
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Trong bộ khuếch đại vi sai cũng xảy ra hiện tượng trôi do các tác nhân như nhiệt độ, nguồn 

nuôi, các tham số của transistor không ổn định. Các trị số điện gây nên bởi các nguồn này tác động 

lên hai transistor về nguyên tắc là các điện áp đồng pha nên không ảnh hưởng đến tín hiệu ra. 

Nhưng trong thực tế vì mạch không hoàn toàn đối xứng nên vẫn sẽ có một điện áp vi sai trôi (điện 

áp lệch điểm không) 210 BEBE UUU Δ−Δ=Δ . Với các transistor thông thường điện áp này cỡ một vài 

mV khi nhiệt độ thay đổi 1°C. Trong trường hợp này tính được điện áp lệch không đầu vào là: 

  
2C

1C
T

Ebh2C

Ebh1C
T2BE1BEBE I

I
lnU

II

II
lnUUUU =

+
+

≈−=Δ  

Khi không có tín hiệu vào, trên các đầu vào hai transistor của bộ khuếch đại có dòng base. 

Hiệu các dòng một chiều này gọi là dòng lệch điểm không (dòng off-set). Dòng này chạy qua các 

điện trở vào cùng với sự không đối xứng tuyệt đối của mạch gây nên một điện áp lệch không ở đầu 

ra bộ khuếch đại vi sai. Thường người ta triệt điện áp ra này bằng thiết kế đặt một điện áp lệch 

không có dấu ngược lại rồi truyền vào một trong hai cửa vào của bộ khuếch đại. Việc chọn chính 

xác giá trị điện áp bù được thực hiện bằng việc tinh chỉnh giá trị của một biến trở đóng vai trò là 

một bộ phân áp.  

Bộ khuếch đại vi sai có nhiều ưu điểm như độ tuyến tính cao, chế độ hoạt động ổn định khi 

nhiệt độ thay đổi, triệt tiêu tốt các tạp âm đồng pha và giảm được độ trôi. Do vậy nó được dùng 

nhiều trong các ứng dụng phép đo chính xác cho các đại lượng như nhiệt độ, độ ẩm, cường độ sáng, 

v.v... Những đại lượng này qua các sensor được biến đổi thành các tín hiệu điện. Độ lớn của tín hiệu 

đó thường nhỏ (cỡ mV thậm chí μV) và biến thiên rất chậm. Chúng được đưa tới các lối vào của bộ 

khuếch đại vi sai để khuếch đại lên một giá trị thế mong muốn.  Bộ khuếch đại vi sai thường được 

thiết kế làm các tầng khuếch đại vào của bộ khuếch đại thuật toán như sẽ được trình bày ở sau. Tất 

nhiên bộ khuếch đại vi sai cũng được dùng tốt cho việc khuếch đại các tín hiệu biến thiên xoay 

chiều. 

4.3.11.  Mạch ghép giữa các tầng khuếch đại 

Trong thực tế cần phải ghép các tầng khuếch đại với nhau để đạt được một mục đích nào đó. 

Một số trường hợp cần phải tổ hợp hai hoặc một số transistor để được một bộ khuếch đại có hệ số 

khuếch đại dòng hoặc thế đủ lớn, có trở kháng vào thích hợp hay để tránh được hiện tượng "trôi". 

v.v... Nhìn chung, mạch ghép giữa các tầng có nhiệm vụ truyền đạt tín hiệu từ tầng này sang tầng 

tiếp sau sao cho tổn hao trên nó là nhỏ nhất. Thường có hai khả năng liên kết giữa hai tầng:  

- Liên kết xoay chiều, trong đó các phần tử liên kết (như tụ điện hay biến thế) chỉ cho tín 

hiệu xoay chiều đi qua mà ngăn cản các thành phần một chiều hay tín hiệu biến đổi chậm. 

Liên kết loại này dùng trong các bộ khuếch đại xoay chiều và tránh được hiện tương trôi. 

- Liên kết một chiều, trong đó các tầng được nối trực tiếp với nhau qua các phần tử điện trở. 

Liên kết loại này dùng cho các bộ khuếch đại một chiều và phải chú ý đến tác động của 

hiện tượng trôi. 

Hình 4.30 liệt kê một số mạch ghép tầng điển hình.  

Ghép điện dung (hình 4.30.a) được dùng rộng rãi trong các mạch khuếch đại tín hiệu xoay 

chiều (như khuếch đại âm tần). Tụ điện nối tầng C có điện dung đủ lớn để ngắn mạch giữa đầu ra 
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tầng trước với đầu vào tầng sau. Thế collector tầng trước và thế thiên áp base tầng sau có thể được 

chọn độc lập với nhau vì được phân cách một chiều của tụ nối tầng. Nhược điểm cơ bản của kiểu 

ghép tầng này là đáp ứng tần số bị suy giảm ở phía tần số thấp và gây ra dịch pha ảnh hưởng đến 

tính ổn định của bộ khuếch đại. 

Hình 4.30.    Một số mạch ghép tầng điển hình. 

Ghép trực tiếp như hình 4.30.b là cách ghép đơn giản nhất. Về mặt lý tưởng mạch ghép này 

không phụ thuộc vào tần số tín hiệu. Việc tính toán phối hợp giữa các mức điện áp một chiều lối ra 

tầng trước với lối vào tầng sau sao cho đảm bảo chế độ khuếch đại là việc cần chú ý. 

Ghép điện trở như hình 4.30.c tạo được một mức dịch điện áp giữa hai tầng nhưng cũng gây ra 

tổn hao trên các điện trở R1, R2. Trong thực tế, điện dung vào tầng sau cũng tham gia vào mạch ghép 

tạo nên một mạch RC lối ra trên C làm cho mạch ghép phụ thuộc vào tần số. Do đó để truyền tốt 

các tín hiệu ở tần số cao, thường mắc song song với R1 thêm một tụ điện. Ghép bằng diode Zener d 

như hình 4.28.d thay cho điện trở R1 trong hình 4.30.c. Loại ghép này vẫn tạo được một mức dịch 
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điện áp giữa hai tầng nhưng sụt áp trên diode lại không đáng kể vì điện trở vi phân của diode Zener 

nhỏ.  

Ghép bằng biến áp Tr như hình 4.30.e cho phép cách ly được về điện giữa đầu ra tầng trước và 

đầu vào tầng sau và cũng dễ phối hợp trở kháng giữa hai tầng. Tuy vậy, mạch này có dải tần làm 

việc hẹp, có kích thước và trọng lượng lớn (nhất là với tín hiệu âm tần), không cho tín hiệu một 

chiều qua được nên ít được dùng. Ghép bằng transistor như hình 4.30.f trong đó cho phép có thể 

dịch mức điện áp trong dải rộng với cực tính tuỳ ý mà còn được tăng thêm về hệ số khuếch đại. Sự 

đòi hỏi phối hợp các mức sai khác về điện áp giữa collector tầng trước và base tầng sau được thực 

hiện bởi transistor T3. Sơ đồ hình 4.30.g là sự vận dụng cách ghép này khi sự dịch mức điện áp về 

phía dương do bộ khuếch đại vi sai T1, T2 gây ra sẽ được bù lại nhờ bộ khuếch đại vi sai bù T3, T4 và 

sụt áp trên mạch lặp lại emitter T5.  

Ghép bằng các linh kiện quang-điện như hình 4.30.h có tính chất cách ly điện như ghép biến 

áp. Cường độ sáng từ diode phát quang tỷ lệ với tín hiệu tầng trước sẽ gây ra các tín hiệu điện tác 

động lên tầng sau ở lối ra phần tử transistor nhạy quang. Mạch ghép kiểu này có thể làm việc trong 

dải tần rất rộng từ một chiều đến vài GHz. Đặc biệt điện trở cách điện giữa 2 tầng có thể đạt rất cao, 

cho phép cách điện với hiệu thế tới vài kV.   

4.3.12.  Đáp ứng tần số của bộ khuếch đại điện trở 

Các bộ khuếch đại có trở gánh là điện trở như kể trên rất thông dụng. Ta sẽ khảo sát đáp ứng 

tần số hay dải tần làm việc của một bộ khuếch đại điện trở lắp trên transistor T1 có ghép với tầng 

sau T2 qua điện dung C2 như hình 4.31.a. Trong sơ đồ này, mạch điện của transistor T2 là tải của 

tầng khuếch đại T1. Trong thực tế, cần phải chú ý đến điện dung giữa các lớp tiếp giáp p-n ở lối ra 

transistor T1. Cũng vậy, ngoài các phần tử tích cực ra, mạch tải T2 còn chứa đựng cả các phần tử như 

điện dung ký sinh, điện dung lắp ráp, v.v... cần phải tính đến khi khảo sát dải tần làm việc của bộ 

khuếch đại T1.  

                                    (a)                                                                                  (b) 

Hình 4.31.  Mạch ghép nối 2 tầng khuếch đại điện trở (a) và sơ đồ tương đương (b). 

Như vậy, trong sơ đồ có các phần tử điện dung và điện trở như sau: 

CCE là điện dung giữa các lớp collector-emitter của transistor; 

CKS là điện dung do việc lắp ráp các linh kiện và dây đi mạch gây ra; 

CT là điện dung của tải tầng 1, chính là điện dung lối vào tầng 2; 

RT là điện trở tải tầng 1, chính là điện trở vào tầng 2. 
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Ta có thể vẽ gọn một sơ đồ tương đương như hình 4.29.b trong đó CTΣ  = CCE + CT + CKS và RN 

là điện trở nội của nguồn suất điện động ε = Ku UV bao gồm transistor T1 và nguồn tín hiệu vào, với 

11 / BECu rRK β−= . Gọi trở kháng của các cụm RN, C2 và RT, CTΣ   tương ứng là Z1 và Z2, ta có: 
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Ta có đường đáp ứng tần số của bộ khuếch đại như hình 4.32. 

 

 

 

 

 

Hình 4.32.   Đáp ứng tần số của bộ khuếch đại điện trở. 
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 Với các tần số cao, bỏ qua thành phần 
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Ta thấy rằng hệ số khuếch đại bị suy giảm ở phía tần số thấp là do giá trị điện dung C2. Giá trị 

này càng lớn thì tần số cắt càng được thấp. Về phía tần số cao, hệ số khuếch đại bị suy giảm là do 
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điện dung tổng ở lối ra bộ khuếch đại, các giá trị này càng nhỏ thì tần số cắt càng được cao. Với 

những bộ khuếch đại dùng transistor lưỡng cực ở tần số rất cao thì nguyên nhân suy giảm hệ số 

khuếch đại còn là do hệ số khuếch đại Ku của transistor gây nên. Trong miền tần số cao, do bản chất 

vật lý của các transistor, dòng khuếch tán của các phần tử tải điện không theo kịp sự biến đổi của 

điện trường mà dòng tín hiệu tần số cao sinh ra nên làm giảm hệ số khuếch đại dòng điện β.  

4.3.13.   Một số mạch khuếch đại dùng transistor  

•  Khuếch đại dải rộng  

Với các bộ khuếch đại âm tần, một dải hoạt động từ vài chục Hz đến vài chục ki-lô Hz là đủ. 

Trong khi đó nhiều bộ khuếch đại lại cần làm việc trong một dải tần số rộng hơn, thí dụ bộ khuếch 

đại thị tần trong máy thu hình cần một dải tần làm việc rộng từ 0 Hz đến 6,5 MHz. Thường các bộ 

khuếch đại âm tần sử dụng các mạch ghép tầng bằng tụ điện như vừa trình bày ở trên. Chính các tụ 

ghép tầng này gây nên việc suy giảm hệ số khuếch đại ở miền tần số thấp và các điện dung ký sinh 

trong các lớp tiếp giáp p-n tại transistor và điện dung lắp ráp cũng như điện dung tải gây nên việc 

suy giảm hệ số khuếch đại ở miền tần số cao. Vì vậy việc thiết kế các bộ khuếch đại có dải truyền 

rộng hơn là cần thiết. 

Một cách tự nhiên muốn mở rộng dải truyền của bộ khuếch đại thì phải tăng điện dung C2 và 

giảm các điện dung ký sinh. Tuy nhiên cách này chỉ cho phép mở rộng dải truyền trong phạm vi rất 

hạn chế. Để mở rộng dải truyền hơn phải dùng các mạch sửa. Hình 4.33 là một sơ đồ bộ khuếch đại 

với mạch sửa phía tần số thấp và cao. 

Hình 4.33.   Sơ đồ khuếch đại dải rộng (a), sơ đồ tương đương của trở gánh  

lối ra của T1 ở tần số thấp (b) và ở tần số cao (c). 

Trong sơ đồ này, các linh kiện Rb1, Rb2, RC1, C1, C2 là thuộc mạch khuếch đại chưa sửa. Các linh 

kiện RST, CST là mạch sửa phía tần số thấp. Các linh kiện LSC1, LSC2 là các linh kiện thuộc mạch sửa 

tần số cao.  

Nhắc lại rằng hệ số khuếch đại của mạch khi không có sửa là tỷ lệ với trở gánh và bằng:  
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 Xét tác dụng của mạch sửa tần số thấp RSt, CSt. ở vùng tần số trung bình trở xuống, trở kháng 

của cuộn cảm LSC1 là rất nhỏ và được coi như bằng 0.  

Chọn giá trị của RST và CST sao cho từ tần số ω > ωt thoả mãn điều kiện:     
ST

ST C
1

R
ω

>>  

Lúc đó, với các tần số ω > ωt dung kháng của tụ CST nhỏ làm ngắn mạch RSt xuống đất, mạch 

sửa không có tác dụng vì trở gánh thực sự của mạch vẫn là RC1. Bộ khuếch đại có hệ số khuếch đại 

như khi chưa sửa, như không có mặt RSt. Nhưng với các tần số ω < ωt thì khác, giá trị dung kháng 

của tụ CSt sẽ càng trở nên đáng kể và bằng vô cùng khi tần số giảm xuống 0. Lúc này trở gánh của 

tầng khuếch đại T1 phải được coi là RC1 mắc nối tiếp với trở kháng của cụm gồm điện trở RSt được 

mắc nối tiếp với điện trở gánh RC1 và tụ CSt mắc song song với RSt (hình 4.33.b). Trở gánh thực sự 

được tăng thêm một lượng bằng RSt // (1/jωCSt). Tại tần số 0, trở này cực đại và bằng RC1 + RST. Do 

vậy, hệ số khuếch đại của tầng T1 sẽ được tăng lên về phía tần số thấp hơn ωt. 

Xét tác dụng của mạch sửa tần số cao. Do dung kháng tại dải tần số này của các tụ rất nhỏ nên 

có thể bỏ qua ảnh hưởng của RSt, CSt và C2 trong sơ đồ tương đương khuếch đại xoay chiều. Giá trị 

của cuộn cảm LSc được chọn sao cho ở vùng tần số trung bình trở xuống, cảm kháng của nó nhỏ 

không đáng kể và coi như bằng 0. Nhưng ở vùng tần số ω > ωc, cuộn cảm này cùng trở gánh RC1 và 

điện dung tổng CTΣ tạo thành một khung cộng hưởng với tổng trở ZC1 giữ vai trò trở gánh cho 

transistor T1 (hình 4.33.c).  

Trong công thức tính hệ số khuếch đại kể trên phải thay RC1 bằng giá trị của ZC1: 
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Khung có trở kháng cực đại tại tần số  
Σ

=
TSc

ch
CL

1ω  và do tỷ lệ với trở kháng gánh nên hệ 

số khuếch đại của mạch cũng đạt cực đại tại tần số đó. Đáp ứng tần số khi chưa sửa (đường a) và có 

sửa (các đường b, c) của mạch khuếch đại dải rộng có dạng như trên hình 4.34. Khi chọn các thông 

số mạch sửa đúng đắn như trường hợp đường đặc tuyến (b), dải truyền của bộ khuếch đại được mở 

rộng từ (ωc - ωt) đến (ω'c - ω't) và không xuất hiện những vùng có dạng hệ số khuếch đại quá cao 

(dạng bướu) như ở đặc tuyến (c). 

Nhận thấy rằng ở phía dải tần 

thấp không thể giảm ωt xuống quá 

một giới hạn nào đó được vì đáp 

ứng sẽ xuất hiện dạng bướu, vả lại 

do tụ C2 nên về nguyên tắc không 

thể giảm ωt xuống tới 0Hz. Thường 

chọn hằng số thời gian của mạch 

 

 

 

 

 

Hình 4.34.   Đáp ứng tần số của bộ khuếch đại dải rộng. 
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sửa tần thấp căn cứ vào ωt mong muốn   (τT = RSTCST = Tt = 2π/ωt ). Sau đó chọn RST ≤ 1,6 RC1 thì 

đường đáp ứng sẽ không xuất hiện bướu. Trong vùng tần số cao cũng do có thể xuất hiện bướu nên 

việc chọn giá trị thích hợp cho hệ số phẩm chất 
Σ

=
T

SC

1C C
L

R
1

Q   là quan trọng. Nếu Q = 0,4 thì hầu 

như không có bướu còn với các Q từ 0,5 trở lên đường bưới xuất hiện rõ.   

•  Khuếch đại cao tần chọn lọc 

Trong thông tin vô tuyến điện, sóng cao tần có tần số cỡ hàng trăm kHz trở lên. Các mạch 

khuếch đại hoạt động ở dải tần số này gọi là khuếch đại cao tần. Thông tin trong dải sóng này 

thường được thiết lập trong một vùng tần số hẹp xung quanh một tần số nào đó gọi là sóng mang. 

Đó là các kênh thông tin do các đài phát sóng phát đi. Do đó một yêu cầu thực tế là cần có các bộ 

khuếch đại tín hiệu thu chỉ khuếch đại chọn lọc tín hiệu có tần số sóng mang và các tín hiệu lân 

cận, còn thì loại bỏ các tín hiệu có tần số xa tần số sóng mang. Đó là các bộ khuếch đại chọn lọc. 

Các bộ khuếch đại chọn lọc cao tần thường dùng khung cộng hưởng làm trở gánh nên cũng còn 

được gọi là bộ khuếch đại cộng hưởng. 

Sơ đồ tầng khuếch đại cộng hưởng về cơ bản cũng giống như khuếch đại điện trở, chỉ có thay 

trở gánh RC bằng một khung cộng hưởng LC có mạch ghép điện cảm M lấy thế lối ra Ura1 như trên 

hình 4.35.a hay cũng có thể trích thế lối ra Ura2 qua tụ C2 trên hình.  

Hình 4.35.    Bộ khuếch đại cộng hưởng 

Tụ CE được chọn đủ lớn sao cho ở tần số hoạt động có E
Et

R
C
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<<
ω

 , ta sẽ có hệ số khuếch 

đại của mạch là:  
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=  với ZC là tổng trở của khung cộng hưởng LC. 
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R là trở tổn hao của khung, 
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Như đã trình bày trong các chương trước, đặc trưng trở kháng - tần số của khung có dạng 

đường cong cộng hưởng như hình 4.35.b và do vậy đáp ứng tần số K = f(ω) của mạch cũng có dạng 

cộng hưởng như vậy trên hình 4.35.c.   

Hình 4.36.a là một sơ đồ khuếch đại chọn lọc ở tầng khuếch đại sóng ngắn thu được từ anten 

máy thu thanh. Transistor dùng ở đây phải là loại cao tần có tạp âm nội nhỏ và tần số giới hạn cỡ 

hàng trăm MHz trở lên. Các trở Rb1, Rb2 định điểm làm việc cho các transistor. Các tụ C1, C2 dùng để 

cách ly dòng một chiều và đoản mạch về dòng xoay chiều cao tần. Chúng có trị số đủ lớn (hàng 

trăm đến ngàn pF), do vậy không ảnh hưởng đến tính chất cộng hưởng của các khung dao động. Tín 

hiệu từ khung cộng hưởng anten LC chỉ được trích đưa một phần vào cực base của transistor T1 qua 

liên kết hỗ cảm (biến thế) với cuộn ghép L1 ít vòng hơn L. Việc ghép như vậy nhằm phối hợp trở 

kháng giữa khung và lối vào transistor (cỡ 1 kΩ) và tránh ảnh hưởng đến độ phẩm chất của khung. 

Khung cộng hưởng ở mạch gánh transistor T1 là khung C và (L2 + L3 = L). Vì trở kháng ra của T1 

lớn trong khi trở kháng vào tầng sau T2 nhỏ nên sơ đồ cũng dùng mạch ghép là cuộn cảm biến thế 

L4 có tác dụng như ở khung anten lối vào. Để tránh dòng một chiều chảy qua cuộn cảm của khung 

có lõi Fe-rit ảnh hưởng đến từ thông của nó, collector T1 được ghép biến thế tự ngẫu với khung bằng 

cách nối nó với điểm giữa L2 ít vòng hơn cuộn L3. Như vậy dòng một chiều nuôi transistor chỉ chảy 

qua L2 là một phần của cuộn cảm khung và sơ đồ hoạt động ổn định hơn. 

              (a)                                                                                    (b) 

Hình 4.36.  Một số sơ đồ khuếch đại chọn lọc dùng transistor. 

Như trên đã nói, các sơ đồ base chung cũng rất hay được dùng cho các tầng khuếch đại cao 

tần. Hình 4.36.b là một sơ đồ thí dụ. Trong sơ đồ này tụ C1 có điện dung lớn (cỡ hàng ngàn pF) nên 

coi như base được ngắn mạch với đất đối với sóng cao tần. Điều này cho phép đưa toàn bộ tín hiệu 

cao tần từ cuộn L1 vào lối vào base-emitter của transistor T1. Điện dung lối ra CCB được ghép song 

song với điện dung C trong khung cộng hưởng tại collector. Điện dung lối vào của mạch gồm Cks và 

CBE. Do tín hiệu ra trên collector đồng pha với với tín hiệu vào trên emitter nên điện dung CCE có tác 

dụng phản hồi dương về thế. Tần số càng cao, phản hồi dương càng lớn và hệ số khuếch đại càng 

tăng. Điều này làm tăng giới hạn tần số của bộ khuếch đại. Ngoài ra, thế vào cũng được truyền trực 

tiếp từ emitter đến collector qua CCE. Các tác dụng này làm giảm điện dung lối vào của T1 do vậy 

tầng khuếch đại base chung hay được dùng ở cao tần, tuy nhiên nó có nhược điểm là trở vào nhỏ, 

dòng vào lớn nên chỉ thích hợp với các tín hiệu có công suất tương đối lớn. Nói cách khác độ nhạy 

của máy thu không cao.  
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•  Khuếch đại công suất 

Tầng khuếch đại công suất có nhiệm vụ truyền công suất ra đủ lớn trên tải, có khi tới hàng 

trăm W. Khi khuếch đại các tín hiệu lớn như vậy các transistor không còn làm việc trong miền 

tuyến tính nữa, do đó không thể dùng phương pháp sơ đồ tương đương với tín hiệu bé mà phải dùng 

phương pháp xét toàn bộ đồ thị các đặc trưng của transistor.  

Ngoài trở kháng vào cần phải lớn, trở kháng ra cần nhỏ để có khả năng truyền đạt công suất ra 

tải lớn (phối hợp trở kháng), hai thông số của bộ khuếch đại công suất cần được chú ý là: 

Hệ số khuếch đại công suất 
V

ra
P P

P
K =  là tỉ số giữa công suất ra trên công suất vào. Có thể 

dùng sơ đồ emitter chung để vừa có khuếch đại cao về cả dòng và thế nhưng cũng có thể dùng sơ đồ 

base chung chỉ cho hệ số khuếch đại dòng lớn còn khuếch đại thế nhỏ hơn 1 vì trở tải nhỏ. 

Hiệu suất 
0

ra

P

P
≡η là tỉ số giữa công suất ra trên công suất nguồn một chiều cung cấp cho 

mạch. Điều này đòi hỏi phải chú ý tới điều kiện phối hợp trở kháng giữa tầng khuếch đại và tải. 

Ngoài ra  phải đảm bảo công suất tổn hao trên transistor nhỏ hơn công suất tiêu tán cho phép. Vấn 

đề nữa là  cần chọn chế độ hoạt động thích hợp để có công suất lớn, hiệu suất lớn mà không bị méo 

tín hiệu.  

Có một số chế độ hoạt động trong tầng công suất dùng transistor. Hình 4.39 minh hoạ các chế 

độ hoạt động này. 

Chế độ A là chế độ có điểm làm việc được chọn nằm ở giữa phần tuyến tính của đặc trưng      

IC = f (UBE) nên tín hiệu khuếch đại không bị méo. Nhưng vì điểm làm việc nằm ở giữa đoạn tuyến 

tính nên chỉ tận dụng được 1/2 dải rộng của đoạn. Nhược điểm nữa là vì dòng tĩnh collector IC0 luôn 

lớn hơn biên độ dòng tín hiệu ra, khi không có tín hiệu ( 0
~

=BEU ) dòng tĩnh vẫn lớn khác 0, nên 

hiệu suất thấp (< 50%).  

Chế độ B có điểm làm việc được xác định tại UBE = 0. Do đó chỉ nửa chu kỳ dương (hoặc âm) 

của tín hiệu vào được khuếch đại. ưu điểm của chế độ này là dòng tĩnh bằng 0 nên hiệu suất cao và 

tận dụng được tối đa cả đoạn tuyến tính của đặc trưng. Tuy nhiên do chỉ khuếch đại được nửa chu 

kỳ nên phải dùng sơ đồ đẩy kéo cho phép hai transistor hoạt động luân phiên, mỗi transistor khuếch 

đại trong một nửa chu kỳ tín hiệu.  

Nếu chọn điểm hoạt động nằm ở đoạn phi tuyến của đặc trưng trên điểm không ta có chế độ 

AB. Trong chế độ này khi tín hiệu bằng 0 vẫn có dòng IC0 nhưng rất nhỏ, do vậy khi tín hiệu vào 

nhỏ, bộ khuếch đại vẫn có thể hoạt động tuyến tính được. Còn khi tín hiệu vào lớn nó hoạt động 

như ở chế độ B. Chế độ này cho hiệu suất cao hơn chế độ A (đến 70%). 

Chế độ C là chế độ cho dòng collector chỉ xuất hiện trong một phần của nửa chu kỳ tín hiệu. 

Điểm hoạt động được chọn là điểm C sau điểm 0. Thế phân cực UBE < 0. Chế độ này thường được 

dùng trong các bộ khuếch đại cao tần có tải cộng hưởng để có thể lọc ra được các hài bậc một.  
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- Sơ đồ khuếch đại công suất đơn. Các sơ đồ khuếch đại công suất đơn thường được thiết kế 

theo cách mắc emitter chung hoặc lặp lại emitter để đảm bảo có hệ số khuếch đại dòng điện lớn và 

méo phi tuyến nhỏ. Thường sử dụng chế độ A với điểm làm việc nằm ở giữa đường đặc trưng tĩnh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hình 4.37.   Các chế độ hoạt động của transistor trong tầng công suất. 

+ Sơ đồ khuếch đại công suất emitter chung. Tải của tầng khuếch đại công suất thường được 

mắc trực tiếp vào collector của transistor công suất. Thường hay sử dụng mạch ghép qua biến áp để 

cho có hiệu suất cao như hình 4.38.a. Thường tầng khuếch đại sử dụng chế độ A.  

(a)         (b) 

Hình 4.38.  Sơ đồ khuếch đại công suất đơn ghép biến áp. 

  Từ họ đặc trưng tĩnh và đường tải (hình 4.38.b) xác định được dòng IB0 và tính được trở định 

thiên Rb. Công suất ra cực đại của tín hiệu hình sin được xác định theo biểu thức: 

    maxc
^

maxc
^

maxr UI
2
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P =  
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maxc
^
I  và maxc

^
U là biên độ cực đại của dòng và thế trên collector. 

Công suất nguồn cung cấp cho mạch là:  0CC

T

0

^

C0CC0 IEdt tsinIIE
T
1

P =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= ∫ ω        (4.47) 

Để tận dụng tối đa công suất ra thì phải đảm bảo:  CmaxC
^

EU ≈   và  0CmaxC
^

II ≈  

Do vậy hiệu suất tối đa mà sơ đồ có thể đạt được là: 

   %50
P

P

0

maxr
max ==η             (4.48) 

Khi chọn c
^
U bằng một nửa Ecc ta được công suất tiêu tán trên transistor nhỏ hơn công suất tiêu 

tán cực đại cho phép: 

   maxcCECC PUIP ≤=  

Từ giá trị nguồn nuôi và công suất tiêu tán cực đại cho phép này ta tìm được tải động tối ưu của 

mạch: 

   
maxC

2
C

Top P
E

R =              (4.49) 

Ta biết rằng trở tải RT được chuyển sang mạch collector thành trở tương đương R'T = n2RT. 

Trong đó n là tỉ số biến thế. Vậy từ công thức này có thể tính được tỉ số biến thế n.  

Do có ưu điểm độ tuyến tính cao nhưng hiệu suất nhỏ nên khuếch đại kiểu này thường được sử 

dụng trong các bộ công suất nhỏ. 

+ Sơ đồ khuếch đại công suất lặp lại emitter. Sơ đồ lặp lại emitter đặc biệt thích hợp với tầng 

khuếch đại công suất. Phần nữa nó cũng thích hợp vì phối hợp được trở kháng của nguồn tín hiệu 

với các trở tải nhỏ mà không cần qua biến thế. Hình 4.39.a là sơ đồ của mạch.  
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Hình 4.39.  Khuếch đại công suất dùng sơ đồ lặp lại emitter. 

Để có tín hiệu ra lớn chọn chế độ hoạt động A. Trên đường đặc trưng hình 4.39.c ta có: 

  
2

UE

2

UE
UU CERCCERC

CER0CE
+

=
−

+=  

 
T

C
0E R2

E
I ≈  

Biên độ điện áp và dòng điện ra cực đại là: 

 
2
UE

UU CERC
maxE

^
maxr

^ −
==   0Emaxr

^
II =  

Khi điện trở tải tối ưu bằng:  
0E

CERcc
Top I2

UE
R

−
=   ta được công suất ra lớn nhất: 

  
( )

Top

2
CERC

Top

^
2
EE

^
E

^

maxr R8
UE

R2
U

2
IU

P
−

===           (4.50) 

Khi coi Ic ≈ IE ta tính được công suất nguồn một chiều cấp cho mạch: 

   0CC0 IEP =              (4.51) 

Vậy hiệu suất cực đại của mạch là: 

 
( )

%25%100
E

UE
4
1

%100
IER8

UE
%100

P
P

C

CERC

0ECTop

2
CERC

0

maxr
max ≈

−
=

−
==η        (4.52) 

Cũng tính được công suất tổn hao trên transistor: 

 
⎟⎟
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+−=−= ∫ 2

I
IRPdt tsinIIR

T
1

PPPP

^
2
C2

0ET0

^

C0ET0ra0C ω        (4.53) 

Trong trường hợp không muốn dòng điện một chiều chảy qua tải phải dùng sơ đồ lặp lại 

emitter ghép điện dung với tải như sơ đồ hình 4.39.b. Tuy nhiên tính toán cho thấy khi chạy trong 

chế độ A, sơ đồ này có hiệu suất rất thấp (< 10%) nên ít được dùng. 

- Các sơ đồ đẩy kéo. Các sơ đồ khuếch đại công suất kiểu đẩy kéo thường hoạt động trong 

các chế độ B hoặc AB cho phép tăng được công suất, hiệu suất và giảm méo phi tuyến. Một tầng 

đẩy kéo thông thường gồm 2 transistor được mắc chung với một tải. Mỗi transistor được hoạt động 

trong một nửa chu kỳ dương hoặc âm của tín hiệu. Có thể phân biệt 2 loại sơ đồ đẩy kéo. Loại sơ đồ 

đẩy kéo song song, trong đó nguồn cung cấp cho các transistor được mắc song song với nhau; loại 

này thường dùng tải là biến thế có 2 nửa bên sơ cấp để hoà tác động vào 1 cuộn lối ra bên thứ cấp. 
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Loại sơ đồ đẩy kéo nối tiếp, trong đó nguồn cung cấp điện cho các transistor được mắc nối tiếp với 

nhau; loại này có đầu nối lối ra nằm ở giữa 2 transistor. 

+ Sơ đồ đẩy kéo song song.  Hình 4.40.a là sơ đồ tầng công suất đẩy kéo song song dùng biến 

áp vào và biến áp ra.  

   (a)        (b)      

Hình 4.40.  Sơ đồ khuếch đại đẩy kéo song song. 

Sơ đồ gồm 2 tầng khuếch đại. Tầng thứ nhất gồm transistor T1 và biến thế Tr1 gọi là tầng 

khuếch đại đảo pha với biến thế Tr1 là biến thế đảo pha. Nó gồm một cuộn sơ cấp L1 và hai cuộn thứ 

cấp L2 và L3. Hai cuộn L2 và L3 được cuốn cùng chiều, với điểm giữa được nối đất nhờ tụ C. Với 

cách cuốn dây như vậy ta có thể nhận được 2 tín hiệu ngược pha nhau trên L2 và L3 từ một tín hiệu 

trên L1. Hai transistor T2 và T3 hoạt động đẩy kéo. Thế phân cực (điểm hoạt động) cho chúng do cặp 

điện trở Rb1 và Rb2 tạo ra trên đặc tuyến IC = f(UBE) đường chấm chấm trên hình 4.40.b. Cần chọn sao 

cho thế này tương ứng với các điểm D2 và D3 (chế độ AB). Vì hai transistor T2 và T3 có cùng thế 

phân cực nên đoạn từ D2 đến D3 triệt tiêu và đặc trưng IC (UBE) của T2 và T3 được dịch lại và nhập 

chung như đường liền nét. Như vậy là T2 sẽ hoạt động trong một nửa chu kỳ tín hiệu và T3 sẽ hoạt 

động trong nửa chu kỳ có dấu ngược lại. Nếu khuếch đại tín hiệu hình sin thì mỗi nửa dòng hình sin 

này sẽ chảy qua một nửa cuộn sơ cấp biến thế xuất Tr2. Do cảm ứng nên kết quả là bên thứ cấp biến 

thế sẽ xuất hiện tín hiệu hình sin tổng hợp đủ cả hai nửa chu kỳ xuất ra tải. Tỉ số số vòng sơ cấp trên 

thứ cấp của biến thế Tr2 được tính toán sao cho nó cũng đảm bảo được nhiệm vụ phối hợp trở kháng 

giữa tầng khuếch đại và tải.  

Ta hãy tính hiệu suất ra của mạch: 

Gọi 
2

1

N
Nn ≡  là tỷ số biến thế Tr2, với N1 số vòng của nửa cuộn sơ cấp và N2 là số vòng cuộn thứ 

cấp. Như vậy trở ra tương đương của mỗi transistor là:  v
2'

T RnR = . 

Vậy:  
'
T

CE
^

C
^

R

U
I =    và  ra

^
CE

^
UnU = .      Công suất ra tải là:   

T
2
CE

^

T

2

ra
^

ra
Rn2

U
R2

U
P ==  

Biên độ điện áp ra cực đại của một transistor:   CERCEmaxCE
^

UUU −=  

L2 
L1 

L3 

L4 

L5 

Rb1 

Rb2 C 

Tr1 
Tr2

RT

+EC

T1 

T2 

T3 

L5 

0    0,6V   - 0,6V UBE2 

UBE3 

IC2
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Vậy công suất ra cực đại: 
( )

T
2

2
CERCE

maxra
Rn2

UU
P

−
=           (4.54) 

Vì bộ khuếch đại làm việc ở chế độ B nên dòng collector trung bình là: 

     ∫ ==
− T

0

^

C
CC

I
dt)t(I

T
1

I
π

 

Vậy công suất một chiều cấp cho mạch là:    
T

2
CCE

^

C

^

C0
Rn

EU2
EI

2
P

ππ
==  

Thay P0 và Pra vào ta tính được công suất tổn hao trên collector của transistor: 

 
T

2
CE

^

T
2

CCE
^

C
Rn2

U

Rn

EU2
PPP −=−=

π
           (4.55) 

PC thay đổi theo CE
^
U  và đạt cực đại khi:  CCE

^
E

2
U

π
=  

ở chế độ B, công suất tổn hao cực đại là:  maxra2maxC P
4

P
π

=  

Vậy hiệu suất cực đại của mạch là:  %.5,78%100
4

%100
P
P

max0

maxra
max ≈≈=

πη        (4.56) 

Ta thấy hiệu suất của bộ khuếch đại đẩy kéo lớn hơn bộ khuếch đại đơn nhiều. Bộ khuếch đại 

đẩy kéo hoạt động ở chế độ AB nên dòng tĩnh ban đầu rất nhỏ tức là khi không có tín hiệu thì các 

transistor hầu như không hoạt động và không tổn hao nhiệt, do vậy hiệu suất rất cao. Hơn nữa vùng 

hoạt động tuyến tính của bộ khuếch đại rộng gấp hai lần trong trường hợp khuếch đại đơn. Nhưng 

vì kích thước biến áp lớn, giá thành cao và dải tần làm việc bị hạn chế nên ngày nay còn hay sử 

dụng các sơ đồ liên kết trực tiếp như dưới đây. 

+ Sơ đồ đẩy kéo nối tiếp. Trong các bộ khuếch đại âm thanh, việc chọn được biến thế cho chất 

lượng dải truyền tần số đến các tần số cực thấp là khó. Do vậy, sử dụng tầng khuếch đại đẩy kéo có 

liên kết trực tiếp cho phép khắc phục các nhược điểm trên, đặc biệt được dùng trong các bộ khuếch 

đại đòi hỏi chất lượng cao. Các sơ đồ này thuộc loại đẩy kéo nối tiếp sử dụng các transistor khác 

loại hay cùng loại. Ta sẽ khảo sát 2 sơ đồ điển hình sau. 

Hình 4.41 là sơ đồ đẩy kéo nối tiếp dùng 2 transistor cùng loại. 

 

 

 

 

 

 

   (a)      (b) 

Hình 4.41. Sơ đồ đẩy kéo nối tiếp dùng 2 transistor cùng loại. 
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T1 là tầng khuếch đại tín hiệu đảo pha để tạo các tín hiệu ngược pha đưa vào hai base của các 

transistor T2, T3. Trong sơ đồ này thay cho nguồn cung cấp có điểm giữa nối đất người ta dùng 

nguồn đối xứng ± Ec. Có thể coi trong sơ đồ T2 mắc theo mạch collector chung, còn T3 mắc theo 

mạch emitter chung. Ngoài nhiệm vụ đảo pha, T1 còn có nhiệm vụ định điểm làm việc cho T2 và T3 

nhờ điện áp tĩnh trên base và emitter của nó. Trong thực tế, chọn RE sao cho đảm bảo yêu cầu về độ 

méo và công suất ra khó nên người ta thường thay điện trở RE trong hình 4.41.a bằng diode D như 

trong hình 4.41.b. Diode làm nhiệm vụ hạn chế biên độ điện áp base-emitter của T3, nhờ đó khắc 

phục được hiện tượng quá tải cho T3. Mạch phản hồi âm gồm Rf1, Rf2 để giảm méo phi tuyến. Ta hãy 

tính hệ số khuếch đại khi có phản hồi Kf. Với nút vào base của transistor T1 ta có: 

 
v

v
fvfv R

U
III =+= ,   v2fvfvf URIU +=  

 vuv1ffrf UKURIU =+=  với Ku là hệ số khuếch đại khi không có phản hồi. 

Vậy:   
v1f2f1fu

u

2f

1f

vf

raf
f R/RR/R1K

K

R

R

U

U
K

+++
−==  

Nếu phản hồi âm sâu (
v

1f

2f

1f
u R

R

R

R
1K ++>>  ) thì  

2f

1f
f R

R
K −≈          (4.57) 

Hình 4.42 là sơ đồ tầng công suất đẩy kéo nối tiếp dùng các transistor khác loại đơn giản nhất 

cùng đặc trưng tĩnh và đường tải của một trong các transistor.  

 

 

 

 

 

   (a)        (b) 

Hình 4.42. Sơ đồ đẩy kéo nối tiếp dùng 2 transistor khác loại. 

Cả hai transistor được mắc theo kiểu collector chung với tải là RT. Điện áp vào base bằng 0 nên 

điện áp ra trên các emitter cũng bằng 0. Điện áp kích cho cả hai transistor là đồng pha và có biên độ 

bằng nhau. Hệ số khuếch đại của mạch Ku ≈ 1. 

Biên độ tín hiệu ra nằm trong khoảng:     ( )CERCra
^

UEkU −= ;   maxEra
^

kII =  

 Trong đó k là hệ số tỉ lệ lấy giá trị từ 0 đến 1. 

Vậy công suất ra của mỗi transistor là: ( ) maxECERC
2ra

^
ra

^

ra IUEk
4
1

2
IU

2
1

P −==        (4.58) 

Công suất nguồn một chiều cung cấp cho mỗi transistor là: 
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 maxEC

2/T

0

ra
^

C0 IE
k

tdtsinI
T
1

EP
π

ω == ∫            (4.59) 

Công suất tổn hao trên collector của mỗi transistor là: 

 ( ) maxECERC

2

maxECra0C IUE
4
k

IE
k

PPP −−=−=
π

          (4.60) 

Cho đạo hàm dPc / dk = 0 ta tính được giá trị k tại đó công suất tổn hao là cực đại: 

 ( ) ππ
2

UE
E2

k
CERC

C
maxP ≈

−
=  

Vậy công suất tổn hao cực đại trên mỗi transistor là: 

 
( ) 2

maxEC

CERC
2

maxE
2
C

maxC
IE

UE

IE
P

ππ
≈

−
=  

Vì PCmax và EC đã biết nên tính được dòng emitter IEmax: 
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CERCmaxC
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≈

−
=           (4.61) 

Từ đây cũng tính được các thông số khác: 
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Vậy hiệu suất của mạch là: 

 
4

k
P

P

0

ra πη ==
Σ

Σ        khi k = 1  →  %5,78
4
≈=

πη           (4.62) 

Giống sơ đồ nối tiếp cùng loại kể trên, sơ đồ này cũng gặp phải méo phi tuyến khi làm việc ở 
chế độ B. Tại các thế tín hiệu nhỏ hơn điện áp thông của lớp tiếp giáp E-B các transistor ngắt và 

quan hệ giữa 
~

raU theo vào
~
U  là không tuyến tính trong vùng gần gốc toạ độ. Muốn khắc phục loại 

méo này phải dùng mạch phản hồi âm như nói trên. Muốn khắc phục triệt để phải di chuyển điểm 

làm việc sao cho UBE01 = UBE02 tương ứng với mức điện áp vào 0U vào
~

= . Tức là phải đặt lên base 

của các transistor các điện áp ban đầu thích hợp trong chế độ hoạt động AB. Hình 4.43.a là sơ đồ 
đẩy kéo như vậy. Trong sơ đồ, T1 là tầng khuếch đại đảo pha mắc theo kiểu emitter chung. Tải 
collector của nó là hai điện trở R4 và R5. Trong đó R5 và hai diode d1, d2 tạo thế phân cực cho T2 và 
T3 hoạt động trong chế độ AB. Khuếch đại đẩy kéo được thực hiện bởi các transistor khác loại T2 
(loại n-p-n) và T3 (loại p-n-p). Khi chưa có tín hiệu, điều chỉnh biến trở R2 sao cho Ub2 = 0,6V. Khi 
có tín hiệu xoay chiều ở lối vào UV , trên collector của T1 sẽ xuất hiện dòng xoay chiều IC1 và thế 
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xoay chiều UC1. Trong nửa chu kỳ dương của UC1, T2 sẽ khuếch đại tín hiệu. Trong nửa chu kỳ âm 
của UC1, T3 sẽ khuếch đại. Kết quả là dòng qua tải (loa) sẽ là dòng xoay chiều hình sin có dạng như 

tín hiệu lối vào. Các điện trở R6 và R7 làm nhiệm vụ bảo vệ cho T2 và T3. Chúng có trị số nhỏ 0,5 Ω. 

Trở ra của T2 và T3 thực chất được mắc song song với nhau, hơn nữa R5 = 1kΩ và hai diode d1, d2 
mắc ở lối vào nên nó có trị số nhỏ so với trở kháng của loa (vài ôm). 

 

 

 

 

 

 

 
                    (a)      (b) 

Hình 4.43.  Sơ đồ đẩy kéo nối tiếp công suất nhỏ (a) và công suất lớn (b). 

Khi cần công suất lớn hơn, thường dùng sơ đồ hình 4.43.b. Trong đó T2 và T3 là tầng khuếch 

đại công suất. T1 là tầng kích cho tầng công suất hoạt động. Các cặp T2, T2'  và T3, T3' được mắc theo 

sơ đồ Darlington nhằm đạt được hệ số khuếch đại dòng rất lớn và trở ra rất nhỏ.  Để sơ đồ hoạt 

động ổn định, thường một mạch phản hồi âm được thiết kế từ lối ra qua mạch RC đến lối vào của 

T1. Điều cần chú ý khi lắp ráp sơ đồ là phải đảm bảo điều chỉnh được tính cân xứng. Khi không có 

tín hiệu xoay chiều, thế một chiều trên tải phải là 0 vôn.  

4.4. Transistor trường 
Transistor hiệu ứng trường hoạt động dựa trên tác động của điện trường lên chuyển động của 

các hạt tải điện trong một kênh bán dẫn loại p hoặc n. Có hai loại transistor trường: loại JFET và 

loại MOSFET. 

4.4.1. Transistor trường loại JFET 

Chữ JFET là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Junction Field Effect Transistor có nghĩa là 

transistor hiệu ứng trường có lớp chuyển tiếp p-n. Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của transistor 

trường loại JFET được trình bày trên hình 4.44.a. Có 2 loại JFET kênh N và kênh P. Ta sẽ xét điển 

hình một loại kênh N.  

 

 

 

 

 

 
(a)                                               (b)             

Hình 4.44.      Cấu trúc và đặc tính truyền đạt của transistor trường JFET. 
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Trên một thanh bán dẫn silicon loại n, người ta tạo nên một kênh dẫn điện N với các phần tử 

tải điện cơ bản là điện tử n được giới hạn bởi một lớp bán dẫn loại p bao xung quanh. Có 3 điện cực 

được gắn lên đó: cực nguồn S (source), cực cửa G (gate) và cực máng D (drain). Vị trí và nguồn 

điện cấp cho các cực được cho như trên hình. Transistor JFET kênh N gọi là N-JFET. Khi hoạt 

động, ta thấy lớp tiếp giáp p-n giữa cực cửa G và cực nguồn S được phân cực ngược bởi thế UGS, còn 

tải tiêu thụ được mắc nối tiếp với kênh dẫn và dòng qua tải chính là dòng cực máng ID. 

Như đã biết về đặc tính của lớp tiếp giáp p-n, sự biến đổi giá trị của điện áp phân cực ngược 

trên cực cửa UGS sẽ làm thay đổi độ rộng của miền nghèo phần tử tải. Điều đó dẫn đến làm thay đổi 

thiết diện ngang của kênh dẫn N và làm thay đổi dòng cực máng ID chảy qua kênh. Như vậy dòng 

cực máng phụ thuộc vào thế cực cửa và do đó cực cửa còn được gọi là cực điều khiển. Điện áp mà 

tại đó dòng cực máng ID nhận giá trị cực tiểu (≈ 0) gọi là điện áp ngưỡng UP. Đặc tuyến truyền đạt 

được mô tả bởi phương trình 
2

P

GS
DSD U

U
1II ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=  và có dạng như trên hình 4.44.b, trong đó IDS là 

dòng cực máng khi UGS = 0. Transistor trường 

JFET có tác dụng khuếch đại như transistor 

lưỡng cực. Họ đặc trưng lối ra của transistor  

N-JFET có dạng như hình 4.45 gồm 3 vùng: 

- Vùng bão hoà (UD > Ubh): trong đó ID 

không phụ thuộc vào UDS mà chỉ phụ thuộc vào 

UGS. Đây là vùng sử dụng cho khuếch đại với 

dòng ID được điều khiển bởi thế vào UGS. 

- Vùng tuyến tính (UD < Ubh): trong đó UD 

có giá trị nhỏ và phụ thuộc tuyến tính vào ID. 

- Vùng đánh thủng: trong đó dòng ID đột 

ngột tăng khi UDS đủ lớn để đánh thủng lớp tiếp giáp p-n gần điện cực máng. 

Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của transistor trường P-JFET về nguyên tắc cũng giống như 

loại N-JFET. Hình 4.46 là tóm tắt ký hiệu và dạng đặc tính truyền đạt của hai loại này. 

Hình 4.46.   Ký hiệu và đặc tính truyền đạt của hai loại transistor trường JFET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.45.  Họ đặc trưng lối ra của JFET. 
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4.4.2. Transistor trường loại MOS-FET 

Chữ MOS-FET là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Metal-Oxyt Semiconductor FET có nghĩa là 

transistor hiệu ứng trường có cực cửa cách điện bằng vật liệu ô-xit kim loại. Cấu trúc của một 

transistor MOS-FET được biểu diễn trên hình 4.47.  

Linh kiện cũng gồm có 3 cực: cực nguồn 

S và cực máng D nối với hai đầu kênh dẫn, cực 

cửa G nối với bản kim loại được cách điện cao 

với kênh qua một lớp cách điện, thường là ô-xit 

nhôm có điện trở rất cao. Với cấu trúc như vậy, 

tồn tại một tụ điện MOS nằm giữa cực nguồn 

và cực máng. Thí dụ, transistor MOS-FET 

kênh N sử dụng đế silicon loại p, cực nguồn và 

cực máng là silicon N+. Một hiệu điện thế dương đủ lớn đặt lên cực cửa sẽ làm đảo ngược tính bán 

dẫn của đế P và làm hình thành trong đế một kênh dẫn N. Các điện tử trong kênh dẫn sẽ chuyển 

dịch từ cực nguồn sang cực máng khi có một hiệu thế dương UDS đặt giữa cực máng và cực nguồn. 

Như vậy cũng bằng cách biến đổi giá trị của thế đặt vào cực cửa ta có thể biến đổi giá trị của dòng 

chảy qua cực máng. Transistor trường MOS-FET cũng có thể dùng để khuếch đại dòng điện. Do 

tính cách điện cao của lớp ô-xit kim loại nên transistor MOS-FET có đặc điểm rất quý là có trở vào 

rất cao, dòng dò lối vào rất nhỏ. Trong mỗi loại kênh P hay N, transistor trường MOS-FET còn 

được phân biệt thành 2 loại:  

- Loại kênh có sẵn (hoạt động trong enhancement-mode): trong đó ngay tại thế UGS = 0 đã tồn 

tại sẵn kênh dẫn N (nếu đế loại P) hay kênh dẫn P (nếu đế loại N). Khi thế UGS < 0 sẽ làm nghèo 

nồng độ hạt tải của kênh và giảm độ dẫn kênh, giảm dòng ID.  

- Loại kênh không có sẵn (hoạt động trong deplete - mode): trong đó khi UGS = 0, độ dẫn của 

kênh rất nhỏ, hầu như bằng 0. Chỉ khi đặt một thế dương (với loại kênh N, đế loại P) hay thế âm 

(với loại kênh P, đế loại N) mới hình thành kênh dẫn điện. Sự tăng giảm của UGS trên giá trị điện áp 

ngưỡng sẽ làm thay đổi nồng độ hạt tải điện của kênh, làm thay đổi độ dẫn kênh và tương ứng là 

dòng cực máng chạy qua kênh.  

Hình 4.48 là tóm tắt ký hiệu và dạng đặc tính truyền đạt của 4 loại này. 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.47.  Cấu trúc của transistor MOS-FET. 
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Hình 4.48.   Tóm tắt các ký hiệu và dạng đặc tính ra của các loại transistor MOS-FET. 

Nói chung các sơ đồ hoạt động của transistor 

trường FET cũng tương tự như transistor lưỡng cực 

BJT, tức là cũng có các sơ đồ mắc theo kiểu nguồn 

chung (source chung), cửa chung (gate chung) hay 

máng chung (drain chung). Riêng mạch định điểm 

làm việc, thí dụ cho một transistor trường N-JFET, 

thường hay sử dụng sơ đồ dùng sụt áp qua trở mắc tại 

cực nguồn như trình bày trên hình 4.49. Trong sơ đồ 

này, dòng máng ID gần bằng dòng cực nguồn IS sẽ tạo 

nên một sụt áp trên điện trở RS với chiều như hình vẽ. 

Sụt áp này được truyền qua một điện trở đặt tại cực cửa Rg (thường có giá trị lớn cỡ mê-ga ôm) để 

tạo một điện áp ngược cấp cho tiếp giáp cửa - nguồn G-S.   

4.5.  Thyristor và triac  

Thyristor và triac là các linh kiện chuyển mạch bán dẫn. Đó là vì chúng chỉ nằm ở một trong 

hai trạng thái: cấm hoàn toàn và thông ở mức bão hoà.  

Trong khi thyristor hoạt động với nguồn điện một chiều thì triac có thể hoạt động cả với nguồn 

điện xoay chiều.  

4.5.1. Thyristor: như trên hình 4.50.a là cấu trúc gồm 4 lớp bán dẫn được ghép liên tiếp với 

nhau n-p-n-p (hình a) hay p-n-p-n (hình b) cùng với 3 điện cực như được biểu diễn trên hình gọi là 

a-nốt A (anode), ka-tốt K (kathode) và cực cửa G (gate). Ký hiệu của thyristor như hình 4.50.b. Sơ 

đồ cấp điện cho thyristor loại p-n-p-n với tải được trình bày trên hình 4.50.c, trong đó ECC là nguồn 

cung cấp, UG là thế điều khiển được đặt vào cực cửa với đất. Với loại thyristor n-p-n-p thì cực tính 

điện áp nguồn và điện áp điều khiển được mắc ngược lại. 

Họ đặc trưng ( )
constUAKAK

G
UfI ==   có dạng như hình 4.51. Ta thấy dạng này giống đặc trưng 

của đèn chứa khí. Với một thế UG không đổi, khi UAK < Umồi, dòng qua thyristor hầu như bằng 

không. Thyristor ở vào trạng thái cấm trong vùng (I). Khi thế UAK  = Umồi, dòng qua thyristor bắt 

đầu tăng lên một cách đột ngột dẫn tới sự sụt thế mạnh trên anode làm cho UAK giảm, thyristor lúc 

này ở trạng thái có điện trở âm (II) tức là thế giảm-dòng tăng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.49.  Định điểm làm việc cho transistor 

J-FET kênh N qua trở cực nguồn RS. 
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                   (a)                                                  (b)                                                     (c)               

Hình 4.50.  Cấu trúc, ký hiệu và cách mắc thyristor. 

Sau đó khi tăng thế nguồn vào, dòng IAK tiếp tục tăng 

rất nhanh, thyristor ở vào trạng thái thông trong vùng (III). 

Ngược lại, trong vùng thông, ta phải giảm dần thế UAK đến 

một mức nào đó quá đi thì thyristor mới lại nhảy nhanh 

chóng về trạng thái cấm. Đường chấm chấm cho ta quá trình 

chuyển từ thông sang cấm đó. Họ đặc trưng cho thấy, khi 

thế UG tăng thì điện áp mồi Umồi giảm xuống, tức là thyristor 

sẽ dễ chuyển từ trạng thái cấm sang trạng thái thông hơn. 

Vậy ngoài quá trình quá độ (vùng II), thyristor sẽ ở vào một 

trong hai trạng thái ổn định là cấm hoặc thông giống như 

một cái chuyển mạch điện tử (công tắc) có thể điều khiển được ở một trong hai trạng thái khoá hoặc 

mở. Do vậy trong tiếng Anh, thyristor thường được gọi tắt là SRC (silicon controlled rectifer) có 

nghĩa là dụng cụ chỉnh lưu có thể điều khiển được chế tạo bằng vật liệu bán dẫn silic. Khác với các 

chuyển mạch điện - cơ khí, ngoài đặc điểm có tốc độ chuyển mạch rất nhanh (tốc độ điện tử) ưu 

điểm của thyristor còn ở chỗ nó là chuyển mạch không có tiếp điểm. Các quá trình xảy ra trong đó 

hoàn toàn do bản chất vật lý của quá trình dẫn điện nằm trong vật liệu bán dẫn, nên tránh được việc 

đánh lửa trong không khí trong thời gian chuyển mạch quá độ của các tiếp điểm cơ khí. Bằng cách 

điều chỉnh giá trị của thế UG có thể điều khiển cho thyristor chuyển từ một trạng thái này sang trạng 

thái khác nhanh hay chậm hơn với các thế UAK khác nhau.  

Có thể giải thích nguyên lý làm việc của thyristor loại p-np-n trên hình 4.50.c như sau: 

Đặt thyristor dưới điện áp một chiều được phân cực như hình vẽ, tức là anode được nối với cực 

dương và kathode được nối với cực âm của nguồn điện. Lúc này các tiếp giáp J1 và J3 được phân cực 

thuận nhưng tiếp giáp J2 được phân cực ngược. Do vậy gần như toàn bộ điện áp nguồn được đặt lên 

J2. Trong trường hợp này, điện trường ngoài EC cùng chiều với hướng của điện trường nội tại EJ của 

lớp tiếp giáp, tức là có chiều hướng từ lớp n1 sang p2 và do đó làm vùng nghèo (cách điện) càng 

rộng ra ngăn không cho dòng điện chảy qua thyristor. Thyristor ở vào trạng thái khoá. Nếu cho một 

xung dương tác động vào cực điều khiển G thì sẽ làm cho các điện tử chạy từ vùng n2 sang p2. Một 

số ít các điện tử này tái hợp với lỗ trống tại miền p2 tạo thành dòng điều khiển IG, còn đại đa số chịu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Hình 4.51.   Đặc trưng V-A của  
                             Thyristor. 
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sức hút của điện trường tổng hợp trên lớp tiếp giáp J2 lao vào vùng chuyển tiếp này. Chúng được 

tăng tốc nên có động năng lớn va chạm với các nguyên tử Si và tạo nên những điện tử tự do mới. Số 

điện tử này lại tham gia vào quá trình bắn phá các nguyên tử Si và kết quả của phản ứng dây chuyền 

này sẽ làm xuất hiện ngày càng nhiều điện tử chảy vào vùng n1 qua p1 tới cực dương của nguồn điện 

ngoài gây nên hiện tượng dẫn điện thác lũ. Lớp tiếp giáp J2 chuyển sang thành lớp dẫn điện từ một 

điểm nào đó xung quanh cực G rồi lan ra toàn bộ lớp tiếp giáp với tốc độ rất nhanh cỡ 1cm/100às. 

Các thyristor hiện đại cho tốc độ tăng dòng mở từ vài chục đến hàng ngàn A/às. Thực nghiệm cho 

thấy điện trở của thyristor khi còn ở trạng thái khoá cỡ hàng MΩ đã trở thành chỉ khoảng phần trăm 

Ω khi ở trạng thái mở. Do điện trở nội của thyristor lúc mở rất nhỏ như vậy nên trên đặc trưng V-A, 

thế UAK lúc mở chỉ cỡ hàng vôn.  

Một khi thyristor đã mở thì sự hiện diện của tín hiệu điều khiển UG không còn tác dụng nữa. 

Thyristor sẽ chỉ chuyển sang trạng thái khoá khi giảm dòng điện IAK xuống dưới giá trị dòng duy trì 

IH (hình 4.51) hoặc đặt một điện áp ngược lên thyristor. Khi đặt điện áp ngược, lớp tiếp giáp J2 được 

phân cực thuận nhưng hai lớp J1 và J3 sẽ được phân cực ngược. Những điện tử trước thời điểm đảo 

cực tính của nguồn đang có mặt tại các miền p1, n1 và p2 sẽ đảo chiều hành trình và tạo nên dòng 

điện ngược chảy qua kathode về cực âm nguồn điện. Lúc đầu dòng điện này khá lớn nhưng rồi sau 

đó J1 và J3 trở nên cách điện. Chỉ còn lại một ít điện tử bị giữ giữa hai lớp n1 và p2 sẽ bị hiện tượng 

khuếch tán làm ít dần đi đến hết. Thời gian khoá tính từ khi bắt đầu xuất hiện dòng điện ngược cho 

đến khi dòng này bằng không. Đó là khoảng thời gian mà ngay sau đó nếu đặt điện áp thuận lên 

thyristor thì nó cũng không mở nếu chưa có thế UG tác động. Do vậy không được đặt thyristor dưới 

điện áp thuận khi nó chưa bị khoá hoàn toàn để tránh gây chập mạch điện nguồn. Thời gian khoá 

của các thyristor thông thường cỡ vài chục μs.  

Cũng có thể giải thích một cách đơn giản quá trình chuyển rất nhanh chóng từ trạng thái khoá 

sang mở của thyristor như sau. Với bốn vùng bán dẫn được sắp xếp như vậy có thể coi thyristor như 

là 2 transistor khác loại được mắc tổ hợp với nhau như hình 4.52.  

Đặc điểm chính của tổ hợp là ở chỗ: lối ra 

của transistor này lại được mắc trực tiếp tới lối 

vào của transistor kia. Nếu gọi hệ số khuếch đại 

dòng của hai transistor T1 và T2 trên hình lần lượt 

là β1 và β2 ta sẽ thấy nếu có một tác động nào đó 

lên cực cửa của thyristor thì quá trình biến đổi 

dòng điện trong nó sẽ xảy ra theo quá trình thác 

lũ. Thật vậy, nếu dòng collector của T1 tăng lên 

một lượng ΔIC1 cũng tức là dòng base của T2 tăng 

lên một lượng ΔIb2. Điều này làm dòng collector 

của T2 tăng một lượng ΔIC2 = β2ΔIb2 = ΔIb1 (vì dòng IC2 cũng chính là dòng Ib1). Do vậy sự tăng dòng 

base này sẽ dẫn tới làm tăng dòng collector của T1 lên một giá trị mới là ΔI'C1 = β1ΔIb1 = β1β2ΔIb2 = 

β1β2ΔIC1. Như vậy sau một chu trình phân tích, dòng collector của T1 đã tăng lên một lượng:    

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.52.  Coi Thyristor như 2 transistor  

được mắc tổ hợp với nhau. 
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 lần. Phân tích như vậy cho kết quả là sau n chu trình, dòng này sẽ tăng lên rất nhanh 

chóng theo hàm mũ (β1β2)
n lần. Rõ ràng quá trình này cho phép thyristor chuyển trạng thái từ khoá 

sang mở rất nhanh.  

4.5.2. Triac: giống như thyristor nhưng có 

đặc điểm là cho phép dòng điện đi qua theo cả 2 

chiều từ anode sang kathode và từ kathode sang 

anode khi thế mồiAK UU > . Ký hiệu của triac và 

đặc trưng V-A của nó được chỉ ra trên hình 4.53. 

Thyristor và Triac thường được sử dụng trong 

các sơ đồ chỉnh lưu công suất có điều khiển được. 

Đó là các sơ đồ dùng để điều khiển tốc độ các 

động cơ, điều khiển cường độ ánh sáng, các bộ 

biến tần, nghịch lưu, v.v... trong các máy điện.  

4.6.   Bộ khuếch đại thuật toán và các sơ đồ ứng dụng cơ bản 
Bộ khuếch đại thuật toán (KĐTT) về nguyên tắc hoạt động cũng giống như bộ khuếch đại 

thông thường nhưng có khác là nó có phẩm chất rất cao bởi có hệ số khuếch đại rất lớn (hàng trăm 

ngàn lần), trở kháng vào rất cao (dòng dò lối vào chỉ cỡ pA) và trở kháng ra thấp, v.v... Do vậy, 

trong khi các thông số của bộ khuếch đại thông thường phụ thuộc vào sơ đồ cụ thể của nó thì  như 

sẽ được trình bày ở sau, các đặc trưng của bộ KĐTT chỉ phụ thuộc vào mạch phản hồi lắp ở bên 

ngoài. Do thời gian đầu, các bộ khuếch đại kiểu này được sử dụng làm các phần tử tính toán trong 

các máy tính analog nên từ đó mà có tên gọi là bộ khuếch đại thuật toán (operational amplifier - 

OPAM). Hiện nay, dựa trên công nghệ vi điện tử, các bộ KĐTT được chế tạo, sản xuất hết sức rộng 

rãi với kích thước nhỏ gọn, giá thành rẻ dưới dạng các vi mạch tích hợp đơn khối IC (integrated 

circuits). Thường thì chỉ cần biết các đặc trưng chủ yếu của bộ một KĐTT là có thể thiết kế được 

một mạch điện theo yêu cầu, nhưng cũng có trường hợp phải biết thêm cả cấu trúc bên trong của bộ 

KĐTT nữa. Thiết kế bên trong bộ KĐTT thường bao gồm các mạch điện được lắp trên các 

transistor với tầng tiền khuếch đại vi sai, tầng đệm, tầng khuếch đại vi sai rồi tầng khuếch đại công 

suất cùng các mạch phản hồi nhằm tăng tính ổn định và thực hiện một số chức năng cần thiết. Ngày 

nay, bộ KĐTT được sử dụng trong rất nhiều sơ đồ ứng dụng khác nhau.   

Hình 4.54 là ký hiệu của bộ KĐTT và sơ đồ tương đương của một bộ KĐTT lý tưởng.  

 

 

 

 

 
                                     (a)                                                                                   (b) 

Hình 4.54.     Ký hiệu (a) và sơ đồ tương đương của bộ KĐTT lý tưởng (b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.53.   Ký hiệu của triac và 
 đặc trưng V-A của nó. 
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Bộ KĐTT lý tưởng có hệ số khuếch đại và trở lối vào là bằng vô cùng.  

Do tầng vào thường là bộ khuếch đại vi sai nên bộ KĐTT có 2 lối vào và thường có 1 hoặc 2 
lối ra. Lối vào P gọi là lối vào thuận vì điện áp lối ra đồng pha với điện áp lối vào này (UP) ở tần số 
thấp. Trên sơ đồ, lối vào thuận được đánh dấu "+". Lối vào N là lối vào đảo vì điện áp lối ra ngược 
pha với điện áp lối vào này (UN) ở tần số thấp. Trên sơ đồ, lối vào đảo được đánh dấu "-".   

Hiệu 2 điện áp lối vào này gọi là điện áp vào vi sai: NPD UUU −≡ .  

Điện áp nuôi bộ KĐTT thường là điện áp lưỡng cực (thí dụ ±5V, ±15V) vì để đảm bảo cho nó 
hoạt động trong cả dải các tín hiệu dương và âm so với điểm chung (đất). 

4.6.1.  Các đặc trưng kĩ thuật 

1. Hệ số khuếch đại vi sai, được định nghĩa như sau: 

( )
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=
Δ
Δ

−

=
Δ
Δ

=
−Δ

Δ
=

Δ
Δ

≡
constU   với      

U
U

constU  với         
U
U

UU
U

U
U

A

P
N

ra

N
P

ra

NP

ra

D

ra
D          (4.63) 

Hệ số này có trị hữu hạn và ở tần số thấp nó có giá trị trong khoảng từ 104 đến 105. Hệ số này 

còn được gọi là hệ số khuếch đại riêng hay hệ số khuếch đại không có phản hồi hay hệ số khuếch 

đại mạch hở của bộ KĐTT.  

Hình 4.55 là đặc trưng truyền đạt mô tả sự 

phụ thuộc điển hình giữa điện áp ra và điện áp 

vào vi sai. Trong dải maxmin rarara UUU << hệ số 

này phụ thuộc hầu như tuyến tính vào UD. Miền 

này gọi là miền khuếch đại. Hai miền còn lại là 

miền bão hoà. Các giới hạn của miền khuếch đại 

nằm cách giá trị biên độ điện áp nguồn nuôi cỡ 

vôn và tuỳ thuộc vào từng loại vi mạch KĐTT. 

2. Thế lối vào lệch không (thế offset)  

Đặc tuyến truyền đạt đi qua điểm "không" (đường liền nét) như trên hình chỉ đúng khi tầng lối 

vào vi sai được chế tạo hoàn toàn cân xứng. Trong trường hợp này, khi không có điện áp vào          

UP = UN = 0 ta sẽ có các dòng lối vào IP = IN = 0 và dòng vào lệch không tĩnh 0||0 =−= NP III . 

Nhưng trong thực tế, do công nghệ chế tạo các transistor vi sai lối vào bộ KĐTT không thể giống 

nhau tuyệt đối nên dù các thế lối vào bằng không thì hai dòng lối vào vẫn khác nhau. Kết quả dẫn 

tới rằng, mặc dù thế lối vào vi sai UD = 0 thì  ở lối ra bộ KĐTT vẫn có một thế Ura khác 0. Nói cách 

khác đặc tuyến truyền đạt thực tế bị dịch đi khỏi điểm không như đường chấm chấm trên hình 4.55. 

Như vậy, để làm cho điện áp ra bằng không thì cần đặt tới lối vào bộ KĐTT một hiệu điện áp nào 

đó ngược dấu và có giá trị bằng U0 như trên đặc tính truyền đạt thực tế để bù trừ nó. Điện áp này gọi 

là thế vào lệch không hay thiên áp không U0 (thế offset). Thế offset thường vào khoảng một vài mV 

xuống dưới chục μV tuỳ chất lượng IC và phụ thuộc vào các nhân tố như nhiệt độ môi trường, thời 

gian già hoá linh kiện, nguồn nuôi, v.v... Thí dụ, vi mạch thông dụng μA-741 có thế offset cỡ 1mV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.55.   Đặc tuyến truyền đạt của bộ KĐTT. 
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và độ trôi thế offset theo nhiệt độ là cỡ 6 μV/1°C.  Thường các vi mạch KĐTT được thiết kế sẵn các 

đầu nối cho phép người dùng mắc các mạch chỉnh thế offset để điều chỉnh thế ra bằng không.  

3. Hệ số suy giảm tín hiệu đồng pha: Do bộ KĐTT không hoàn toàn là lý tưởng nên như đã 

nói ở trên, nếu đặt tới hai lối vào cùng một tín 

hiệu có độ lớn và phân cực như nhau, gọi là 

các tín hiệu đồng pha, thì lối ra cũng không 

hoàn toàn bằng không. Tức là hệ số khuếch 

đại tín hiệu đồng pha 
G

ra
G U

U
A

Δ
Δ

≡  cũng 

không hoàn toàn bằng không. Đặc tuyến 

truyền đạt của điện áp ra theo tín hiệu vào 

đồng pha trên hình 4.56 cho thấy với một giá 

trị đủ lớn của tín hiệu vào đồng pha, thế ra 

tăng lên đáng kể.  

Như vậy, tính không lý tưởng của bộ KĐTT có thể được biểu thị bởi một thông số gọi là hệ số 

suy giảm tín hiệu đồng pha được định nghĩa như sau: 

     
G

D

A

A
G ≡            (4.64) 

Hệ số này thường cỡ từ 104 đến 105 tuỳ thuộc chất lượng vi mạch KĐTT. 

Chú ý rằng khi sử dụng khái niệm hệ số khuếch đại tín hiệu đồng pha như trên thì phải hiểu 

chính xác hơn hệ số khuếch đại tín hiệu vi sai theo công thức sau: 
constUD

ra
D

G
U
U

A
=∂

∂
≡  

Như vậy có thể nhận được biểu thức tổng quát với điện áp ra bộ KĐTT: 

G
constUG

ra
D

ConstUD

ra
ra U

U
U

U
U
UΔU

DG

Δ
∂
∂

+Δ
∂
∂

=
==

 

hay:   GGDDra UAUAU Δ+Δ=Δ           (4.65) 

Nếu 0Ura =Δ  thì   
constUD

G

G

D

ra
U
U

A
A

G
=Δ

Δ
−==            (4.66) 

ý nghĩa của biểu thức này ở chỗ: cần phải đặt điện áp vào vi sai UD bằng bao nhiêu để bù trừ 

tín hiệu đồng pha GUΔ  ở lối vào. Thí dụ, một bộ KĐTT có G = 104, VU D
310−=Δ ; muốn cho Ura 

bằng 0 (hay không đổi) thì phải đưa vào thế V
G
UU G

D μ 1,0=
Δ

−=Δ . 

Nếu chú ý tới thế offset U0 thì có thể viết thế lối ra như sau: 

( ) GG0DDra UAUUAU +−=                        (4.67) 

4. Trở kháng vào bộ KĐTT 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.56. Điện áp ra phụ thuộc vào tín hiệu đồng pha 
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Các bộ KĐTT thực tế có trở kháng vào hữu hạn. Thường phân biệt trở kháng vào đối với tín 

hiệu vi sai và trở kháng vào đối với tín hiệu đồng pha. Hình 4.57 cho khái niệm về các dòng lối vào 

và các trở kháng vào tương ứng này. 

Với các bộ KĐTT dùng transistor lưỡng cực ở lối 

vào, trở kháng vào đối với tín hiệu vi sai rD cỡ vài MΩ 

trong khi trở kháng vào đối với tín hiệu đồng pha rG rất 

lớn cỡ vài GΩ. Dòng tín hiệu vào được xác định bởi các 

trở kháng này có trị số vào khoảng vài nA trong khi 

dòng một chiều có giá trị lớn hơn nhiều chảy qua lối vào 

của bộ KĐTT. Dòng vào lúc không có tín hiệu là 

2

II
I VV

V

−+ −
= , còn dòng vào lệch không là 

−+ −= VV0 III . Đối với các bộ KĐTT có transistor lối vào lưỡng cực, dòng vào ban đầu cỡ từ 20 

đến 200nA. Còn đối với các bộ KĐTT có lối vào là transistor trường, dòng này chỉ khoảng vài nA.  

5. Phản hồi âm trong sơ đồ KĐTT 

Xét mạch KĐTT có mắc mạch phản hồi âm với hệ số phản hồi β bên ngoài như hình 4.58. Gọi 

hệ số khuếch đại của mạch khi có phản hồi là Af  ta có lối ra khi có phản hồi âm là bằng: 

     ( )raVDra UUAU β−=       

→      

D

D

D

V

ra
f

A
1

1
A1

A

U

U
A

+
=

+
==

ββ
 

Vì AD rất lớn nên:   
β
1

A f ≈              (4.68) 

Từ đây rút ra kết luận, hệ số khuếch đại 

của bộ KĐTT khi mắc mạch phản hồi  chỉ được quyết định bởi mạch phản hồi (hệ số β) mà không 

phụ thuộc vào bản thân bộ KĐTT. Chính tính chất quan trọng này sẽ dẫn tới các sơ đồ ứng dụng 

phong phú và thiết kế dễ dàng của bộ KĐTT khi coi nó là gần lý tưởng. Như phần sau sẽ thấy, nếu 

mạch phản hồi là một phân áp điện trở thì ta sẽ có được một bộ khuếch đại tuyến tính, nếu mạch 

phản hồi là các linh kiện RC ta sẽ có một mạch lọc tần số, nếu mạch phản hồi gồm các phần tử phi 

tuyến thì ta sẽ nhận được một bộ tạo dạng sóng lối ra tuân theo các hàm số nhất định (bộ tạo hàm), 

v.v... Bộ KĐTT khi được mắc các mạch phản hồi âm hoặc dương sẽ có các tính chất giống như có ở 

các bộ khuếch đại thông thường. Thí dụ, phản hồi âm cho một hệ số khuếch đại nhỏ đi so với hệ số 

khuếch đại hở mạch nhưng lại làm tăng tính ổn định của mạch và mở rộng dải truyền, v.v... 

6. Đáp ứng tần số của bộ KĐTT 

Thường bộ KĐTT được chế tạo cho nhiều mục đích sử dụng nên để ổn định, người ta thường 

thiết kế nó có đáp ứng tần số giống như của một bộ lọc tần thấp bậc một có tần số cắt rất thấp như 

hình 4.59.  

 

 

 

 

 

Hình 4.57. Sơ đồ tương đương với trở kháng 

vào vi sai, đồng pha và các dòng vào. 

 

 

 

 

 

Hình 4.58.  Phản hồi với bộ khuếch đại thuật toán. 
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Hệ số khuếch đại vi sai phức có dạng: 

C

D
D

f
f

j1

A
A

+
=&            (4.69) 

Trong đó AD là giá trị của hệ số 

khuếch đại ở dải tần số thấp tương ứng với 

dải thông ở mức 3 dB, fC là tần số cắt của 

dải truyền.  

Tần số cắt fC của dải truyền qua khi 

không có mạch phản hồi âm rất thấp, chỉ 

cỡ 10 Hz. Ta hãy xác định dải truyền khi có mạch phản hồi mắc vào bộ KĐTT, tức là xác định tần 

số cắt fCf khi có phản hồi. 

Như trên đã có 
D

D
f A

AA
β+

=
1

  thay AD bằng giá trị phụ thuộc tần số, ta có: 
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Cho maxff A
2

1
)f(A =&  ta tính được tần số cắt khi có phản hồi như sau: 

CfCD
2

CD

ffβAf      

fA
f

1

/1
≡=⇒

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

β

β
          (4.71) 

Rõ ràng dải truyền qua khi có phản hồi âm (fCf) lớn gấp βAD lần khi chưa có phản hồi (fC). 

Vì     
β
1

A f ≈     nên:        constffAfA TCDCff =≡=                                  (4.72) 

Kết quả trên cho thấy tích của hệ số 

khuếch đại nhân với bề rộng dải truyền là 

một số không đổi fT. Nói cách khác, khi 

mắc mạch phản hồi với bộ KĐTT nếu 

chọn hệ số khuếch đại được lợi bao nhiêu 

thì lại bị thiệt bấy nhiêu về dải truyền qua. 

Hình 4.60 là kết quả của sự mở rộng dải 

tần làm việc của bộ KĐTT khi có mạch 

phản hồi. Đáp ứng tần số của mạch có 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.59.  Đáp ứng tần số điển hình của bộ KĐTT 

 không có mạch phản hồi. 

 

 

 

 

 

Hình 4.60.   Sự mở rộng dải tần làm việc của bộ 

KĐTT khi có phản hồi âm. 
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phản hồi được mở rộng ra bao nhiêu lần thì hệ số khuếch đại lại giảm xuống một lượng tương ứng.  

4.6.2.  Cấu tạo bên trong của bộ KĐTT 

Trong một số trường hợp người thiết kế mạch cần biết cấu trúc bên trong của bộ KĐTT cần 

dùng. Phần này chỉ trình bày những nét cơ bản nhất của việc thiết kế bên trong bộ KĐTT. Với các 

thông số đã nêu ở trên, một bộ KĐTT cần có những yêu cầu cơ bản sau: 

- Dải tần mở rộng tới 0Hz để cho phép khuếch đại tín hiệu xuống đến một chiều. 

- Điện áp lệch không càng nhỏ càng tốt. 

- Độ trôi thế và dòng lệch không theo nhiệt độ, điện áp nguồn, v.v... càng nhỏ càng tốt. 

- Trở kháng vào cao, trở kháng ra thấp. 

- Hệ số khuếch đại lớn. 

Muốn có hệ số khuếch đại cao phải ghép một vài tầng khuếch đại. Vì phải đảm bảo khuếch đại 

một chiều nên phải sử dụng ghép trực tiếp. Điều này dẫn tới phải dùng các sơ đồ dịch mức điện áp 

giữa lối ra của tầng này và lối vào tầng sau. Để giảm độ trôi lệch không, các tầng lối vào thường 

phải sử dụng bộ khuếch đại vi sai, các tầng còn lại là khuếch đại không đối xứng để có điện áp lối 

ra không đối xứng so với điện áp không. Hệ số khuếch đại tại một điểm của sơ đồ giữa phần đối 

xứng và không đối xứng cần phải đủ lớn để độ trôi điện áp trên lối ra đủ nhỏ do sự gia tăng độ trôi 

của tầng vào gây nên.  

Hình 4.61 là sơ đồ bên trong đơn giản nhất của 

một bộ KĐTT. Để điểm làm việc của transistor T2 

không rơi vào miền bão hoà khi khuếch đại tín hiệu 

thì thế trên collector khi không có tín hiệu phải bằng 

V+/2. Trị số thế lối ra khi không có tín hiệu phải 

bằng 0. Diode D có điện áp ổn định bằng V+/2 - 

0,6V đảm bảo việc dịch mức điện áp. Nếu tín hiệu 

đồng pha lối vào bằng không thì khi lựa chọn đúng 

các thông số của sơ đồ, điện thế collector của T2 có 

thể biến đổi từ 0 đến V+. Dải biến đổi của điện áp ra 

bộ khuếch đại khi đó vào khoảng ±V+/2. Khi xuất 

hiện tín hiệu vào đồng pha dương, dải biến động của điện áp ra giảm đến trị số tương ứng với tín 

hiệu này trong miền âm.  

Hình 4.62 là sơ đồ nguyên lý đã được đơn giản hoá của bộ KĐTT rất phổ biến là loại μA-741. 

Thực sự, bộ KĐTT μA-741 gồm 20 transistor và điện trở, tụ điện được tích hợp trên một đơn tinh 

thể bán dẫn và được đóng vỏ với 8 chân tín hiệu (vỏ gốm, nhựa hình chữ nhật hay vỏ kim loại hình 

tròn như hình 4.62.b. Tầng vào là bộ khuếch đại vi sai T1, T2. Nguồn dòng T4 giữ vai trò là điện trở 

gánh cho T2. Transistor T3 kết hợp với T4 tạo thành "gương dòng điện". Do đó dòng ra của tầng vào 

có thể được tính bằng: 2C1CK III −= . Nhờ tầng khuếch đại vi sai này mà các tín hiệu vào đồng pha 

và các tín hiệu dòng collector đồng pha được suy giảm đáng kể. Các cực emitter của T3 và T4 được 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.61.  Sơ đồ KĐTT đơn giản nhất. 
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dẫn ra bên ngoài 2 chân 5 và 8 của vi mạch. Chúng được sử dụng để điều chỉnh điểm lệch không 

bằng việc nối với 2 đầu của một biến trở, đầu giữa biến trở được nối xuống nguồn -VCC. Tầng thứ 

hai của bộ KĐTT gồm các transistor  T5 và T6, tầng này mắc theo sơ đồ emitter chung và nguồn 

dòng đóng vai trò là trở gánh. Tụ CK dùng để hiệu chỉnh đặc tính tần số. Các transistor T7 và T8 là 

tầng lối ra, được mắc theo sơ đồ bộ lặp cực phát kiểu bù với dòng tĩnh nhỏ, đấu đẩy kéo ở chế độ 

AB.  

                                                                                                  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

(a)           (b) 

Hình 4.62.   Sơ đồ nguyên lý đơn giản hoá của μA-741. 

Các transistor ở tầng vào được thiết kế làm việc với dòng collector cỡ 10μA. Hỗ dẫn S lúc này 

cỡ 0,4 mA/V. Hỗ dẫn của cả tầng vi sai bằng khoảng một nửa mức này. Trong sơ đồ thực vì mỗi 

transistor vào lại gồm 2 transistor đồng nhất mắc nối tiếp nên trị số này còn giảm đi một nửa nữa. 

Nhưng nhờ sơ đồ gương dòng điện nên trị số đó lại tăng lên gấp đôi. Nói chung tổng hỗ dẫn tầng 

vào cỡ 0,2 mA/V. Với các giá trị dòng tĩnh đã cho, trở kháng gánh tương đương của mạch được tính 

bằng cỡ 2 MΩ. Do đó hệ số khuếch đại của tầng vào cỡ bằng 400. Hỗ dẫn tầng khuếch đại tiếp theo 

với dòng 300 μA tương ứng với giá trị 6 mA/V. Với trở kháng gánh tầng ra 2 kΩ ta có hệ số khuếch 

đại tầng này cỡ 450. Vậy hệ số khuếch đại của toàn bộ KĐTT là 510.8,1450400 =Ì=DA .  

Khi cần có dòng dò lối vào nhỏ, trở kháng vào lớn người ta thường sử dụng các bộ KĐTT có 

tầng lối vào bằng các transistor trường. Hình 4.63 là sơ đồ đơn giản hoá của bộ KĐTT LF-356 dùng 

các transistor trường JFET ở lối vào. Hệ số khuếch đại của vi mạch này cũng tương đương với vi 

mạch trước.   

Bảng 4.1 dưới đây cho các thông số điển hình của 2 bộ KĐTT thông dụng: loại μA-741 sử 

dụng transistor lưỡng cực ở đầu vào  và loại LF-356 dùng transistor trường JFET ở đầu vào. 
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Hình 4.63.  Sơ đồ đơn giản hoá của vi mạch LF-356. 

Bảng 4.1. 

Thông số Ký hiệu μA-741 LF-356 

Hệ số khuếch đại vi sai AD 105 105 

Hệ số suy giảm tín hiệu đồng pha G 3.104 105 

Dải thông mạch hở fC 10 Hz 50 Hz 

Tích hệ số khuếch đại - dải thông fT 1 MHz 5 MHz 

Trở kháng vi phân lối vào rD 106 Ω 1012 Ω 

Trở kháng đồng pha lối vào rG 109 Ω 1014 Ω 

Dòng vào khi không có tín hiệu IV0 80 nA 30 nA 

Thế offset U0 1 mV 3 mV 

Độ trôi thế offset ΔU0/°C 6μV/°C 5μV/°C 

Hệ số suy giảm sự biến đổi điện áp nguồn ΔU0/ΔUCC 15 μV/V 10 μV/V 

Miền suy giảm tín hiệu đồng pha UGmax ± 13 V +15 V, -12 V 

Miền khuếch đại điện áp ra Uramax ± 13 V ± 13 V 

Dòng lối ra cực đại Iramax ± 20 mA ± 20 mA 

Trở kháng ra rra 1 kΩ 50 Ω 

Dòng tiêu thụ ICC 1,7 mA 5 mA 

 

4.6.3.  Các sơ đồ cơ bản dùng phản hồi âm của bộ KĐTT  

Các sơ đồ khuếch đại dùng bộ KĐTT thường dùng mạch phản hồi âm vì với mạch hở (không 

có phản hồi) hoặc phản hồi dương, chỉ cần một điện áp vào chênh lệch rất nhỏ cỡ mV đã dẫn tới lối 

ra rơi vào miền bão hoà không khuếch đại được. Trong một số trường hợp đặc biệt, người ta cũng có 

dùng phản hồi dương nhưng luợng phản hồi âm phải được thiết kế sao cho luôn lớn hơn lượng phản 

hồi dương. Tuỳ thuộc vào điện áp cần khuếch đại được đưa tới lối vào thuận hay lối vào đảo mà ta 

có một trong hai sơ đồ cơ bản: khuếch đại không đảo và khuếch đại đảo. 

1. Sơ đồ khuếch đại không đảo  

Sơ đồ cơ bản được chỉ ra trên hình 4.64.a với thế lối ra cùng pha với thế lối vào. Hình 4.64.b và 

4.64.c là hai trường hợp đặc biệt của bộ khuếch đại không đảo khi ∞=1R . Lúc này ta có bộ 
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khuếch đại lặp lại với phản hồi âm 100% và hệ số khuếch đại thế bằng 1. Giống như bộ khuếch đại 

lặp lại emitter của transistor, sơ đồ này có trở kháng vào rất cao, trở kháng ra thấp nên hay được 

dùng làm các tầng đệm phối hợp trở kháng giữa tầng trước có trở ra cao và tầng sau có trở vào thấp. 

 

 

 

 

 

                        (a)                                                          (b)                                                  (c) 

Hình 4.64. Bộ khuếch đại không đảo. 

• Ta hãy tính hệ số khuếch đại của sơ đồ trong trường hợp bộ KĐTT là lý tưởng. 

Hệ số phản hồi β ở đây bằng: 
fRR

R
+

=
1

1β   

Do vậy hệ số khuếch đại có phản hồi bằng: 

1

f

1

f1
f R

R
1

R

RR1
A +=

+
==

β
            (4.73) 

Với các bộ KĐTT thực có thể tính chính xác hơn: 

( ) GG0DDra UAUUAU +−=     nếu 00 =U   thì  VG UU =  

VGDDra UAUAU +=  

thay raVD UUU β−=   ta cã: 

( ) VGraVDra UAUUAU +−= β     →    ( ) ( )GDVDra AAUA1U +=+ β  

Vậy:       
ββ +

+
=

+
+

==

D

D

GD

V

ra
f

A
1

G
1

1

A1

AA

U

U
A            (4.74) 

Nếu G >> 1 và AD >> 1 thì ta lại có kết quả như trường hợp vừa tính cho bộ KĐTT lý tưởng. 

• Để xác định trở kháng vào cần thay thế sơ đồ như hình 4.65. Nhờ có phản hồi mà có một 

điện áp rất nhỏ đặt lên trở kháng vào vi sai rD: 

 
D

V

D

ra
D A

U

A

U
U

β
==  

Như vậy là chỉ có dòng DDV rA/U β  chảy qua điện 

trở này. Rõ ràng trở kháng vi phân lối vào nhờ có 

phản hồi âm mà đã được tăng lên DAβ lần. Ta có công 

thức với tổng trở vào: 

GGDD
V

V
V rr//rA

I

U
r ≈=

Δ
Δ

= β             (4.75) 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.65.  Sơ đồ bộ khuếch đại không đảo có 

tính đến trở kháng vào. 
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Ngay cả với các bộ KĐTT thông thường dùng transistor lưỡng cực thì trở này cũng đã vượt quá 

Ω910  nhưng nhớ rằng đây là trở đối với tín hiệu xoay chiều biến thiên nhỏ trong khi trị trung bình 

của dòng vào một chiều thì lớn hơn nhiều. 

2. Sơ đồ khuếch đại đảo 

Sơ đồ cơ bản được chỉ ra trên hình 4.66.a với thế lối ra ngược pha với thế lối vào.  

 

 

 

 

 
                             (a)                                                                                        (b) 

Hình 4.66.   Sơ đồ khuếch đại có đảo cơ bản (a) và sơ đồ biến đổi dòng thành thế (b). 

Để tính hệ số khuếch đại thế ta sử dụng quy tắc được phát biểu như sau: do có phản hồi âm; 

với độ chính xác đủ cao, trong miền khuếch đại tuyến tính bộ KĐTT đảm bảo biến thiên sao cho 

điện áp hai lối vào UP và UD luôn bằng nhau. Trong sơ đồ này lối vào không đảo được nối với điểm 

không, điểm đất (UP = 0) nên theo quy tắc trên giá trị của UN cũng luôn bằng 0 trong miền khuếch 

đại mặc dù điểm N không được nối với điểm đất. Vì thế điểm N của lối vào đảo thường được gọi là 

điểm đất ảo. Viết phương trình Kirchhoff cho điểm nút N trong trường hợp coi bộ KĐTT là lý 

tưởng (dòng vào bằng 0): 

1

f
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ra
f

f

ra
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R

R
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U
A           0

R

U

R

U
−==→=+           (4.76) 

Trong trường hợp bộ KĐTT là thực, trị số UN khác không và bằng DraN AUU /−= . Khi đó: 

( )
D

D
f A1

A1
A

β
β

+
−−

=              (4.77) 

Khi 1AD >>β  ta lại có giá trị hệ số khuếch đại trong trường hợp lý tưởng. Như vậy độ sai lệch 

so với trường hợp lý tưởng được xác định bởi hệ số DAβ . 

Trở kháng vào của sơ đồ khuếch đại đảo có trị số gần bằng R1. 

Hình 4.66.b là trường hợp đặc biệt ứng dụng sơ đồ khuếch đại đảo để biến đổi đại lượng dòng 

điện ở lối vào thành đại lượng điện áp ở lối ra bộ KĐTT. Đây là mạch phản hồi âm điện áp - song 

song. Có thể tính hệ số truyền đạt của mạch như sau: 

0UUIRU NraVfD ==+=        do đó:   Vfra IRU −=          (4.78) 

4.6.3.  Các biện pháp bù lệch không của bộ KĐTT 

Khi dùng bộ KĐTT để khuếch đại các tín hiệu một chiều có trị số nhỏ thì phải tính đến thế vào 

lệch không và hiện tượng trôi điểm không. Các dòng điện tĩnh ở hai lối vào bộ KĐTT thường gần 

bằng nhau và thường được cho giá trị trung bình trong các tài liệu kĩ thuật. Các dòng này gây nên 

sụt áp trên các lối vào. Do sự khác nhau của các điện trở lối vào mà các sụt áp này cũng khác nhau 

gây nên hiệu điện thế của chúng là điện áp lệch không khác 0. Vì vậy trong các sơ đồ thực tế cần 
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phải thiết kế sao cho điện áp lệch không này càng nhỏ càng tốt. Thí dụ, trong sơ đồ khuếch đại đảo 

ở hình 4.67.a, điểm P của lối vào thuận không được nối trực tiếp xuống đất mà thường được nối qua 

một điện trở R2 có giá trị được tính sao cho bằng giá trị điện trở vào trên lối vào đảo. Nghĩa là chọn 

sao cho: 
f1

f1
f12 RR

RR
R//RR

+
== . Lúc này dòng tĩnh gây ra trên hai đầu vào các sụt áp tương ứng 

là ( )f1N R//RI   và ( )f1P R//RI  bằng nhau. 

 

 

 

 

 

             
              (a)                                                  (b)                                                     (c)   

Hình 4.67.   Các sơ đồ bù điện áp lối vào lệch không. 

Trên lối vào bộ KĐTT còn có thêm điện áp đồng pha ( )f1tG R//RIU =  với 
2

II
I NP

t
+

= .  

Điện áp lệch không còn gây ra trên lối ra bộ KĐTT một sai số. Có thể tính sai số này dựa vào 

phương trình dòng điện cho nút N. 

0
R

UU

R

UU

f

0ra

1

0V =
−

+
−

      →     0
1

f
V

1

f
ra U

R

R
1U

R

R
U ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++−=  

Từ đó có sai số điện áp lệch không bằng: 

0
1

f
0ra U

R

R
1U ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=              (4.79) 

Rõ ràng hệ số khuếch đại Af = Rf / R1 của mạch càng lớn, sai số này càng lớn.  

Trong thực tế người ta thường dùng các sơ đồ bù điển hình như hình 4.67.b và 4.67.c trong đó 

việc chỉnh giá trị của biến trở R4 cho phép bù chính xác thế lệch không. Các sơ đồ này không những 

cho phép bù thế lệch không mà trong một số trường hợp đặc biệt có thể chỉnh điện áp ra ban đầu 

đến một giá trị cần thiết khác. 

4.6.5. Các sơ đồ mạch ứng dụng bộ KĐTT 

Như trên đã nói, do tính chất đặc biệt của bộ KĐTT nên bằng việc mắc các mạch phản hồi âm 

khác nhau vào sẽ cho ta các mạch điện ứng dụng khác nhau. Dưới đây trình bày một số mạch ứng 

dụng đó với tính toán coi bộ KĐTT là lý tưởng. 

1. Mạch lấy tổng đại số (cộng / trừ) 

Sơ đồ mạch như trên hình 4.68. Sử dụng quy tắc dòng điện tại nút N ta có thể tính được thế lối 

ra như sau. 
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                                          (4.80) 

Nếu chọn R1 = R2 = ... = Rn ≡ R ta có: 

( )vn2v1v
f

ra U....UU
R

R
U +++=                (4.81) 

2. Mạch khuếch đại trừ (sơ đồ vi sai) 

Sơ đồ mạch khuếch đại trừ như hình 4.69. Ta sẽ 

chứng minh thế lối ra Ura tỷ lệ với hiệu của hai thế lối 

vào Uv2 và Uv1. 

Ta có: 2v21v1ra UkUkU +=   với k1 và k2 là các hệ 

số khuếch đại riêng của từng tín hiệu vào. 

Khi Uv2 = 0, tín hiệu Uv1 được khuếch đại theo 

kiểu đảo: 

  1vNraN UU α−=     →     N1k α−=  

Khi Uv1 = 0, tín hiệu Uv2 được khuếch đại theo kiểu không đảo với hệ số khuếch đại bằng 

N

NN
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+  nhưng tín hiệu này còn bị qua bộ phân áp gồm RP/αP và RP nên: 
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          (4.82) 

Trường hợp đặc biệt khi ( )1v2vraPN UUU      −=→≡= αααα          (4.83) 

3. Mạch tích phân 

Có một vài sơ đồ cho phép tín hiệu lối ra tỷ lệ với tích phân theo thời gian của tín hiệu vào. 

 - Sơ đồ tích phân đảo: như trình bày trên hình 4.70.a. 

 

 

 

 

 
 

 

        (a)         (b) 

Hình 4.70.   Mạch tích phân đảo và đặc trưng tần số. 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.68.  Mạch lấy tổng. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.69.  Mạch khuếch đại trừ. 
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Phương trình cho dòng điện tại nút N: 

  0II CV =+    hay   0
dt

dU
C

R

U raV =+  

Từ đó có: )0t(Udt)t(U
RC
1

dt)t(U
RC
1

U
T

0

raVVra =+−=−= ∫ ∫               (4.84) 

Trong đó:  T là thời gian lấy tích phân, )0t(Ura =  là thế lối ra tại thời điểm bắt đầu lấy tích 

phân (điều kiện đầu).  

Dòng và thế vào lệch không cũng như dòng dò tĩnh qua tụ C ảnh hưởng đáng kể tới lối ra của 

mạch tích phân. Khi chưa lấy tích phân, dòng và các thăng giáng lối vào gây nên hiện tượng trôi thế 

lối ra và trong thời gian đủ lớn có thể lệch đến tận thế ra cực đại. Để giảm ảnh hưởng này có thể 

tăng giá trị của tụ C, chọn có vật liệu cách điện tốt, v.v.... Còn giảm dòng tĩnh lối vào bằng kỹ thuật 

sơ đồ: không nối trực tiếp lối vào thuận với đất mà nối qua một biến trở R1. Điều chỉnh chính xác 

giá trị R1 bằng trở vào bên lối vào đảo (bằng trở R// trở dò qua C// trở vào bộ KĐTT ≈ R).    

Đồ thị Bode đặc tuyến tần số của bộ tích phân điển hình như hình 4.70.b trong đó hằng số tích 

phân s 100μτ == RC . Đó là đường dốc 20 dB/ decad với hệ số khuếch đại cực đại của mạch phản 

hồi cỡ 600 lần, như vậy có thể đảm bảo độ chính xác của phép tích phân đến 1/600 ≈ 0,2%. 

Thường điều kiện đầu được chọn bằng 0. Trong trường hợp đó, mạch lấy tích phân được thiết 

kế thêm vào các khoá K1 và K2 như sơ đồ hình 4.71.a. Khi chưa lấy tích phân các khoá ở vị trí 1, thế 

lối ra bằng 0. Các khoá được chuyển sang vị trí 2 khi bắt đầu lấy tích phân. Sơ đồ này tránh được 

hiện tượng tích phân (tích luỹ) các điện áp thăng giáng trôi ở lối vào bộ KĐTT khi chưa lấy tích 

phân.  

Sơ đồ tích phân không đảo được trình bày trên hình 4.71.b. Viết phương trình dòng điện cho 

điểm nút P: 

  0
dt

CdU

R

UU

R

UU PPraPV =−
−

+
−

 

Theo sơ đồ thì 
2

U
U ra

N =  và NP UU =  nên:   ∫= dt)t(U
RC
2

U Vra          (4.85) 

Thực chất sơ đồ này là một mạch tích phân RC được ghép với một bộ KĐTT có phẩm chất cao 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

   (a)                                                                                    (b) 

Hình 4.71.   Sơ đồ mạch tích phân có khoá đặt lại (reset) và tích phân không đảo. 
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4. Mạch vi phân 

Sơ đồ mạch vi phân được cho trên hình 4.72.a. Viết phương trình dòng điện cho nút N ta có: 

 

 

 

 

 

 
 

(a)      (b) 

Hình 4.72.   Sơ đồ mạch vi phân và đặc trưng tần số. 

∫== dtI
C
1

C
Q

U CV   nhưng  
R

U
II ra

RC −=−=  

nên:  
dt

dU
RCU V

ra −=             (4.86) 

Đặc trưng biên độ - tần số (đồ thị Bode) theo thang lô-ga-rit là một đường thẳng với độ dốc 

+20 dB trên một decade.   

5. Mạch điều khiển PID: là một mạch hay được dùng trong kỹ thuật điều khiển nhằm tăng 

tính ổn định của hệ thống trong một dải tần rộng. Lối ra của mạch này được thiết kế tỷ lệ với lối vào 

với các hệ số tỷ lệ (Propotional), tích phân (Integration) và vi phân (Diffrentiation) khác nhau. Hình 

4.73.a là một trong những sơ đồ mạch PID. 

 

 

 

 

 

 

 

     (a)         (b) 
Hình 4.73.  Sơ đồ mạch PID (a) và đặc trưng tần số của nó (b). 

Viết phương trình dòng điện cho nút N: 
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V =++  

Phương trình điện áp trên nhánh ra: 

∫+= dtI
C
1

IRU 2
2

22ra  

Ta có:   ∫ ⎟⎟
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Hay    
dt

dU
CRdtU

CR
1

U
C

C

R

R
U V

12V
21

V
2

1

1

2
ra ++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=− ∫                      (4.87) 

Nhìn vào biểu thức (4.87) ta thấy, ở tần số thấp 
22

2 CR
1

=<<ωω  mạch có tính chất như một 

bộ tích phân, ở tần số cao 
11

1
1
CR

=>>ωω  mạch có tính chất như một bộ vi phân, còn trong dải tần 

12 ωωω <<  mạch giống bộ khuếch đại thông thường. Do vậy đáp ứng tần số của mạch có dạng như 
hình 4.73.b. 

6. Mạch khuếch đại lô-ga-rit 

Nhờ có việc mắc một diode (hoặc transistor) vào mạch phản hồi của bộ KĐTT mà sơ đồ mạch 

như hình 4.74.a và 4.74.b cho phép điện áp lối ra tỷ lệ với lô-ga-rit của điện áp vào. 

Ta biết rằng dòng chạy qua diode ID và điện áp đặt lên nó UD có mối quan hệ: 

   )1e(II TD U/U
SD −=  

Hình 4.74.  Sơ đồ mạch khuếch đại lô-ga. 

Trong đó IS là dòng ban đầu bằng dòng ngược và UT ≈ 25,5 mV ở nhiệt độ phòng gọi là thế 

nhiệt. Nếu SD II >>  thì: 

TD U/U
SD eII ≈       hay  ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

S

D
TD I

I
lnUU  

Nhưng N là đất ảo nên Dra UU =  , ta có: 

Tra U/U
SD

vào eII
R

U
−=−=             →                ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

S

vào
Tra RI

U
lnUU         (4.88) 

7. Mạch đối lô-ga-rit (mạch lấy hàm e mũ): 

Do phép lấy e mũ là phép ngược của phép lấy lô-ga nên trong sơ đồ trên ta chỉ việc tráo vị trí 

của diode hoặc transistor và điện trở là có mạch đối lô-ga như hình 4.75.a và 4.75.b. 

Hình 4.75.  Sơ đồ mạch khuếch đại đối lô-ga. 
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Lý luận tương tự như trên ta sẽ có: 

TD U/U
SDra eRIRIU ==                   (4.89) 

8. Các mạch so sánh tín hiệu tương tự 

Mạch so sánh có nhiệm vụ so sánh một điện áp vào tương tự Uv với một điện áp chuẩn Uch. 

Điện áp ra của mạch so sánh sẽ ở mức thế thấp hoặc cao tuỳ vào mối tương quan giữa điện áp vào 

và điện áp chuẩn. Nếu dùng bộ KĐTT để lắp mạch so sánh thì mức thấp và cao của nó chính là mức 

điện áp lối ra bão hoà Uramin và Uramax gần 2 mức điện áp nguồn cung cấp -VCC và +VCC. 

 - So sánh một ngưỡng: căn cứ vào đặc tuyến truyền đạt của bộ KĐTT, về nguyên tắc có 

thể dùng nó làm một mạch so sánh do chỉ một chênh lệch rất nhỏ giữa 2 thế lối vào UP và UN (cỡ 

mV) cũng gây nên một bước nhảy ra ngoài vùng khuếch đại tuyến tính và tới một trong hai ngưỡng 

Uramin hoặc Uramax . Hình 4.76.a là bộ KĐTT dùng như một bộ so sánh và đặc tuyến truyền đạt của 

nó với sự sai khác giữa Uv và Uch lớn. 

Tốc độ chuyển mạch của bộ so sánh (từ Uramin sang Uramax hoặc ngược lại) phụ thuộc vào việc 

các transistor trong IC thoát ra khỏi miền bão hoà nhanh hay chậm. Tốc độ này gọi là tốc độ tăng 

trưởng và tuỳ thuộc vào công nghệ chế tạo và được đo bằng đơn vị V/às. 

 

 

 

 

 

 
            (a)                                                                       (b) 

Hình 4.76.  Bộ KĐTT như một bộ so sánh (a) và đặc tuyến truyền đạt (b). 

- So sánh hai ngưỡng: cho phép thế lối ra chỉ thị hai trường hợp khi thế lối vào lớn hơn một 

mức điện áp chuẩn hay bé hơn một mức điện áp chuẩn khác. Sơ đồ điển hình của nó cho trên hình 

4.77. 

 

 

 

 
 

 

 

   (a)      (b) 

Hình 4.77.  Bộ so sánh hai ngưỡng (a) và đặc tuyến truyền đạt (b). 

Sơ đồ sử dụng 2 bộ KĐTT và một mạch lôgic số AND. Mạch số AND có chức năng: lối ra chỉ 

ở mức thế cao khi và chỉ khi cả 2 thế lối vào ở mức cao. 

Ta có chức năng của toàn mạch như biểu thức sau: Ura ở mức thế cao khi 2chv1ch UUU << ,  

Ura ở mức thế thấp trong các trường hợp còn lại.  
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 - Trigơ smith: là một bộ so sánh có 2 mức chuyển mạch không trùng nhau mà khác nhau 

một giá trị nào đó gọi là độ trễ. Sơ đồ một trigơ Smith đảo được trình bày như hình 4.78.a trong đó 

có một mạch phản hồi dương qua phân áp R1, R2.  

 

 

 

 

 

 
                                                    (a)                 (b) 

Hình 4.78.  Trigơ Smith (a) và đặc tuyến truyền đạt (b). 

Khi maxrara UU = thì thế ở điểm P bằng: max
21

1
1 raP U

RR
RU
+

=  

Nếu Uv tiến tới Uramax nhưng vẫn nhỏ hơn thì thế Ura vẫn không đổi. Nhưng khi 1Pv UU ≥ thì thế 

lối ra nhảy xuống mức Uramin. Quá trình này xảy ra rất nhanh vì có phản hồi dương. Thế tại điểm P 

lúc này bằng:   min
21

1
2 raP U

RR
RU
+

=   

Nếu muốn thế lối ra trở về Uramax thì phải cho thế lối vào giảm xuống đến khi 2Pv UU ≤ . Vậy 

như hình 4.78.b ta thấy có một vòng trễ chuyển mạch trong hệ là: 

   
2

minmax1
21

)(
R

UURUUU rara
PPv

−
=−=Δ            (4.93) 

9. Mạch diode lý tưởng và chỉnh lưu nửa chu kỳ chính xác 

Một diode thông thường không thể chỉnh lưu chính xác được các sóng có biên độ nhỏ hơn mức 

thông của diode (thí dụ, là 0,6 V với diode Silic). Muốn chỉnh lưu được các sóng có biên độ nhỏ cỡ 

mV phải có một diode lý tưởng có đặc trưng V-A đã tuyến tính hoá như hình 4.79.a, trong đó mức 

thông của diode (mức ngưỡng) được dịch về gần 0V. Mạch chỉnh lưu chính xác được dùng trong 

các máy đo lường, trong các bộ tách sóng. Dùng bộ KĐTT kết hợp với một diode thông thường có 

thể cho một sơ đồ tách sóng lý tưởng. Hãy so sánh 2 mạch: chỉnh lưu nửa chu kỳ thông thường với 

1 diode (hình 4.79.b) và chỉnh lưu có dùng bộ KĐTT (hình 4.79.c). 

  (a)     (b)    (c) 

Hình 4.79.    Đặc trưng V-A của diode lý tưởng (a), mạch chỉnh lưu diode thường (b)  

và mạch chỉnh lưu chính xác với sơ đồ diode lý tưởng (c). 
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Với mạch chỉnh l−u thường (hình 4.79.a) ta có: DVra UUU −= , thế Uvào phải lớn hơn mức 

ngưỡng là mức thông của diode khi được phân cực thuận UD t (thí dụ, 0,6V) thì Ura mới lớn hơn 0.  

Với mạch hình 4.79.c, ta có: )UU(AUUU raVDraDt0 −=+=      

→    DDtVra A/UUU −≈                      (4.91) 

Rõ ràng với sơ đồ diode lý tưởng, mức ngưỡng giảm đi AD lần. Vì hệ số khuếch đại của bộ 

KĐTT rất lớn (hàng trăm ngàn lần) nên mức này có thể giảm xuống đến mV và do đó sơ đồ cho 

phép chỉnh lưu (tách sóng) các tín hiệu vào nhỏ tới mV chứ không phải trên 600 mV như bình 

thường. Sơ đồ hình 4.80.a là mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ chính xác kiểu đảo. Hình 4.80.b. là sơ đồ 

chỉnh lưu chính xác kiểu không đảo. 

 

 

 

    

(a)          (b) 

Hình 4.80.  Sơ đồ chỉnh lưu chính xác kiểu đảo (a) và không đảo (b). 

- Khi tín hiệu vào âm, Uv < 0 thì diode D1 thông, D2 cấm, ta có: 

   
1

2
vra R

R
UU −=  

Theo sơ đồ ta thấy điện áp lối vào đảo của bộ KĐTT là: 
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Trong đó UDt1 là điện áp thuận của diode D1 khi thông bão hoà. 

Do đó:  ⎟⎟
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Chú ý rằng hệ số phản hồi của mạch lúc này bằng 
21

1

RR

R

+
=β  ta có: 

D

1Dt

1

2
vra A

U
R
R

UU
β

+−=              (4.92) 

Điều này nói lên rằng ở lối ra, điện áp thông của diode đã giảm đi βAD lần làm cho đặc tuyến 

truyền đạt gần với dạng lý tưởng hơn.  

- Khi tín hiệu vào dương, Uv > 0, diode D2 thông, D1 cấm. Do đó 0
A

U
U

D

2Dt
ra ≈−=  

Hình 4.81 là sơ đồ mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ chính xác và đặc tuyến truyền đạt của nó. Đây 

còn gọi là bộ tạo giá trị tuyệt đối của tín hiệu vào. 
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                       (a)     (b) 

Hình 4.81.  Mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ chính xác (a) và đặc tuyến truyền đạt (b). 

Khi điện áp vào dương, dòng vào chảy qua R1, diode D1, điện trở tải, diode D4 rồi tới đầu ra bộ 

KĐTT và về đất. Khi điện áp vào âm thì dòng vào chạy từ đầu ra bộ KĐTT, qua D2, qua tải, đến D3, 

qua R1 trở về đầu vào. Như vậy dòng chảy qua tải là: 1/ RUI VT = . 

10.  Mạch tách sóng đỉnh 

Hình 4.82.a là mạch chỉnh lưu giá trị đỉnh (mạch tách sóng điện áp đỉnh). Mạch này có chức 

năng này luôn cho thế lối ra bằng giá trị đỉnh của thế vào biến đổi theo thời gian.  

Hình 4.82.  Mạch tách sóng đỉnh (a) và tín hiệu vào, ra theo thời gian (b). 

Khi Uv > UC thì diode D thông và dòng ra của bộ khuếch đại A1 nạp cho tụ C tới khi UC ≈ Uv 

đỉnh. Nếu sau đó Uv giảm thì diode D cấm, tụ C phóng điện qua điện trở ngược của diode và trở lối 

vào của bộ khuếch đại A2. Vì điện trở ngược của diode cũng như trở vào của A2 là mạch khuếch đại 

lặp lại có giá trị rất lớn nên điện áp trên C hầu như không suy giảm mặc dù điện áp vào giảm. Kết 

quả ta có đồ thị thời gian của điện áp ra theo điện áp vào như hình 4.82.b. Khoá K trong sơ đồ để 

ngắn mạch tụ C, tạo đường xả hết điện trên tụ khi cần đo các giá trị mới.  

11.  Các mạch lọc tích cực dùng bộ KĐTT 

Có nhiều loại mạch lọc được phân biệt theo dải thông tần Δf trên đặc trưng tần số như minh 

hoạ trên hình 4.83: mạch lọc thông thấp (a), lọc thông cao (b), lọc thông dải (c) và lọc chặn dải (d). 

 

 

 

 

 

 
           (a)                           (b)                                       (c)                                    (d) 

Hình 4.83.  Phân loại các mạch lọc theo dải thông. 
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 Các mạch lọc ở tần số cao hay được thiết kế bằng các phần tử thụ động RLC. Tuy nhiên ở tần 

số thấp thì việc thiết kế như vậy gặp phải khó khăn do các giá trị điện cảm cần phải quá lớn cũng 

như hệ số phẩm chất của mạch lọc trong dải tần này rất thấp. Các bộ lọc thụ động không thể có 

được một độ dốc lớn (gần vuông góc) tại vùng tần số cắt như đáp ứng lý tưởng. Vì vậy hiện nay hay 

sử dụng phần tử tích cực là bộ KĐTT kết hợp với các phần tử RC để tạo nên các mạch lọc tích cực. 

Hàm truyền đạt của một bộ lọc thông thấp bất kỳ thường được biểu diễn như sau: 

( )2
ii

i

0

PbPa1

K
)P(K

++Π
=            (4.93) 

Trong đó :   Ω===≡ j
f

f jjp
P

ccc ω
ω

ω
 

   K0 là hệ số truyền đạt ở tần số thấp; 

   ai và bi là những số thực dương.  

Bậc của bộ lọc được quyết định bởi số mũ lớn nhất của P trong biểu thức, nó ảnh hưởng đến độ 

dốc của bộ lọc quanh tần số cắt. Dạng đáp ứng tần số xung quanh tần số giới hạn và dải thông tần 

còn được xác định bởi loại bộ lọc. Đó là các loại bộ lọc Tschebyscheff, bộ lọc Bessel và bộ lọc 

Butterworth. Đặc tính của các mạch lọc thông thấp của chúng được minh hoạ trên hình 4.84, trong 

đó thang tần số được chuẩn theo tần số cắt (tần số cắt Ω = 1).  

Bộ lọc Butterworth (đường a) có đáp ứng phẳng trong vùng truyền qua nhưng đặc trưng pha lại 

không tốt, đáp ứng biên độ có dạng: 

( ) n2
C

*

f/f1

1
K

+
=              (4.94) 

Trong đó  n là bậc của bộ lọc và fc là tần số cắt. Bậc bộ lọc xác định độ dốc của đặc tuyến ở tần 

số f > fc.  

 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

 
Hình 4.84.  Đáp ứng tần số của 3 loại bộ lọc thông thấp bậc 4. 

 Bộ lọc Tschebyscheff (đường b) có độ dốc ở vùng tần số cắt cao hơn nhưng lại mấp mô ở vùng 

truyền qua. Đáp ứng biên độ của nó có dạng: 
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( )Cn ffC
K

/1

1
2

*

ε+
=             (4.95) 

Trong đó ε là hằng số quyết định độ mấp mô tại vùng truyền qua và Cn là các hệ số của đa thức 

Tschebyscheff bậc n. Giống như trên, bộ lọc này cũng có đáp ứng pha không tốt lắm. 

Bộ lọc Bessel (đường c) có đáp ứng biên độ không tốt bằng hai bộ lọc trên, nó giảm đều từ 

vùng truyền qua đến vùng chặn nhưng lại có đáp ứng pha rất tốt.   

Dưới đây là một vài sơ đồ mạch lọc tích cực đơn giản. 

•  Bộ lọc tích cực thông thấp và thông cao bậc một. 

Hàm truyền đạt của bộ lọc thông thấp bậc 1 trong trường hợp tổng quát có dạng: 

Pa
KPK

1

0

1
)(

+
=      

Như đã biết, một mạch thụ động RC lối ra trên C cho ta một mạch lọc thông thấp đơn giản với 

hệ số truyền đạt:  K(P) = 1/(1+pRC) = 1/(1+ωCRCP). Nếu bổ sung cho nó một bộ KĐTT có nhiệm 

vụ biến đổi trở kháng và khuếch đại tín hiệu như sơ đồ hình 4.85.a ta sẽ có một mạch lọc tích cực 

thông thấp bậc một, trong đó hệ số truyền đạt tín hiệu một chiều K0 = 1 + R2/R3.  

(a)      (b) 

Hình 4.85.  Sơ đồ mạch lọc thông thấp bậc 1. 

Mạch ở hình 4.85.b sử dụng mạch RC làm vòng phản hồi cho bộ KĐTT. Hàm truyền đạt của 

nó được tính có dạng: 

PCR
RRPK

c 12

12

1
/)(

ω+
−=             (4.96) 

Thường người ta cho trước tần số cắt ωc, hệ số truyền đạt ở một chiều K0 và C1, tính được: 

112 2/ CfaR cπ=    và   021 / KRR −=  

Để có sơ đồ bộ lọc thông cao bậc 1, chỉ cần thay hệ số P trong biểu thức (4.99) bằng 1/P. Do 

đó chỉ cần tráo vị trí của C1 và R1 trong sơ đồ 4.85 là được. Sơ đồ lọc thông cao bậc 1 có đảo như 

hình 4.86. 

Hàm truyền đạt của sơ đồ này có dạng: 

PCR

RRPK

c

111

/)(

11

12

ω
+

−=            (4.97) 

Tính  được các trị số linh kiện: 11c1 Caf2/1R π=     

            và   ∞−= KRR 12  

 

 

 

 

 

Hình 4.86.   Sơ đồ lọc thông cao bậc 1 

có đảo. 
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•  Các bộ lọc tích cực thông thấp và thông cao bậc cao 

Với bộ lọc thông thấp bậc 2 ta có hàm truyền đạt tổng quát: 

2
11

0

PbPa1

K
)P(K

++
=            

Hình 4.87 là một sơ đồ của bộ lọc tích cực thông 

thấp bậc 2 có phản hồi âm dùng bộ KĐTT. 

Hàm truyền đạt của nó được tính ra như sau: 

2
3221

2
c

1

32
121c

12

PRRCCP
R
RR

RRC1

R/R
)P(K

ωω +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++

−=

                                                                     (4.98) 

Giống như bộ lọc bậc 1, để thực hiện bộ lọc thông cao bậc 2 có thể dùng tất cả các sơ đồ lọc 

thông thấp với điều kiện đổi chỗ vị trí của R và C. 

 Hình 4.88 là sơ đồ một bộ lọc thông cao bậc 2 có mạch phản hồi dương. Hàm truyền đạt của 

nó có dạng: 

         ( ) ( )
22

c2121c2121

21212

P

1

CCRR

1
P
1

CCRR
1CRCCR

1
)P(K

ωω
α

α

+
−++

+
=                      (4.99) 

Nếu đặc tính biên độ của bộ lọc bậc 2 

còn chưa đủ dốc thì có thể xây dựng các bộ 

lọc có bậc cao hơn. Muốn thế phải mắc nối 

tiếp các mắt lọc bậc 1 hoặc bậc 2 với nhau. 

Đặc tính của toàn bộ lọc sẽ là tích các đặc 

tính của các mắt lọc thành phần. Tuy nhiên 

lúc này bậc của bộ lọc không phải là tích các 

bậc thành phần và tần số cắt cũng sẽ khác. Do 

đó về nguyên tắc phải cho các hệ số của các 

mắt lọc sao cho kết quả nhân các đặc tính tần số của chúng sẽ cho một loại bộ lọc mong muốn. 

Việc sắp xếp thứ tự các mắt lọc tuỳ thuộc vào trở gánh của từng mắt (mắt lọc có tần số cắt nhỏ nhất 

được chọn là mắt thứ nhất), tuỳ thuộc vào mức tạp âm của bộ lọc (mắt lọc có tần số cắt nhỏ nhất lại 

nên được đặt ở khâu cuối cùng), v.v... 

•  Bộ lọc tích cực thông dải 

Nếu mắc một mắt lọc thông thấp và một 

mắt lọc thông cao, ta có thể nhận được một bộ 

lọc thông dải. Xét một bộ lọc thông dải bậc 2 

được thiết kế từ việc mắc liên tiếp 2 mắt lọc 

thông thấp và thông cao bậc 1 như sơ đồ hình 

4.89.  

 

 

 

 

Hình 4.87.   Bộ lọc tích cực  

thông thấp bậc 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.88.   Bộ lọc tích cực thông cao bậc 2. 

 

 

 

 

Hình 4.89.   Bộ lọc thông dải bậc 2. 
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Đáp ứng tần số của nó là tích đáp ứng của 2 khâu lọc riêng rẽ. Kết quả ta có hàm truyền đạt 

như sau: 

 

( ) ( ) ( ) ( )22 pRCpRC]/1[1

pRC
/pRC1

1
pRC/11

1
)P(K

+++
=

++
=

αα
α

αα
                  (4.100) 

Nếu gọi RCr /1≡ω  là tần số cộng hưởng ta có dạng hàm truyền đạt được chuẩn hoá: 

( ) 22 PP]/1[1

P
)P(K

+++
=

αα
α

          (4.101) 

Hệ số phẩm chất của bộ lọc là: 
21

Q
α
α
+

= . Với α = 1, Q đặt cực đại và bằng 0,5. Để có phẩm 

chất lớn hơn phải thực hiện bởi các mạch đặc biệt. Hình 4.90 là mạch lọc thông dải có phản hồi âm 

phức tạp.  

 

 

 

 

 
Hình 4.90.  Bộ lọc thông dải có phản hồi âm. 

Hàm truyền đạt của nó có dạng: 
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=          (4.102) 

Tần số cộng hưởng của bộ lọc là: 

321

31
r RRR

RR

C2
1

f
+

=
π

           (4.103) 

Hệ số phẩm chất: r2
31

312 CfR
RR

)RR(R

2
1

Q π=
+

=          (4.104) 

Dải thông của bộ lọc là: 

CR
1

Q

f
B

2

r

π
==            (4.105) 

•  Bộ lọc tích cực chặn dải. 

Để chặn một dải tần số nào đó ta phải cần một bộ lọc có hệ số truyền đạt ở một tần số nào đó 

bằng 0 còn ở các vùng tần số thấp hơn và cao hơn, hệ số truyền đạt sẽ tăng đến một giá trị không 

đổi nào đó. Mạch lọc thụ động cầu chữ T kép (hình 4.91.a) có đặc tính biên độ - tần số K(Ω) và pha 

- tần số ϕ(Ω) như hình 4.91.b. Tại tần số cộng hưởng (Ω = 1) hệ số truyền bằng 0 và có pha bằng 

±90°. Kết hợp với bộ KĐTT cho ta một mạch lọc chặn dải tích cực như sơ đồ hình 4.91.c.  
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          (a) 

      (b)     (c) 

Hình 4.91.  Mạch lọc tích cực chặn dải sử dụng cầu chữ T kép. 

Các tín hiệu có tần số xa tần số cộng hưởng chạy qua cầu chữ T kép không bị thay đổi và bằng 

kUv. Tại tần số cộng hưởng )RC2/(1fr π= điện áp ra bằng không. Lúc này cầu chữ T kép tương 

đương với trở R/2 nối đất. Hàm truyền đạt của bộ lọc có dạng: 

2

2

PP)k2(21

)P1(k
)P(K

+−+

+
=                       (4.106) 

Hệ số phẩm chất của mạch là:  
)k2(2

1
Q

−
=          (4.107) 

Việc điều chỉnh điện trở sao cho đạt tối ưu cả giá trị tần số cộng hưởng và hệ số truyền đạt của 

bộ lọc cầu chữ T kép là khó khăn. Do vậy người ta còn sử dụng mạch lọc dùng cầu Viên (hình 

4.92.a) làm mạch phản hồi cho bộ KĐTT. Đặc trưng tần số của cầu Viên cũng giống như cầu chữ T 

kép. Sơ đồ mạch lọc tích cực chặn dải dùng cầu Viên như hình 4.92.b.  Giá trị độ phẩm chất của bộ 

lọc này không hơn gì cầu chữ T kép nhưng dễ điều chỉnh hơn.  

Hàm truyền đạt của nó có dạng: 
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         (4.108) 

Tần số cộng hưởng là: 
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K0    và hệ số phẩm chất  
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=        (4.110) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)      (b) 

Hình 4.92.  Bộ lọc chặn dải tích cực dùng cầu Viên. 

R1/α
UV 

2R1 

C R 

Ura

R 

R1 

Ura _ 

+ 

(k-1)R1 

R2 

_ 

+ 

UV
R1/β

R1

C R2 R3 

C

2R3 

UV 

0,5R 

R 

C C 

R 

2C 

Ura Ω

Ω

|K|

ϕ

1

1

90°

-90°

Ura

_ 

+ 

UV

0,5R

R

CC

R

2C
(k-1)R1 

R1



 127

Chương 5 

Các mạch tạo dao động điện 

5.1.   Các khái niệm chung về mạch tạo dao động 

Mạch điện tử để tạo ra điện áp xoay chiều có dạng theo yêu cầu thì 

được gọi là mạch dao động điện từ (hay là mạch tạo sóng). Mạch tạo dao 

động có thể tạo ra dao động có dạng điều hoà (dao động hình sin) hay 

các dao động có dạng khác sin như: xung chữ nhật, xung tam giác, 

xung răng cưa hoặc tạo từng xung đơn riêng biệt. 

Các mạch dao động điều hòa thường được dùng trong các hệ thống 

thông tin, trong các máy đo, trong máy kiểm tra, trong các thiết bị y 

tế v.v... Các mạch dao động điều hòa có thể làm việc tốt trong dải tần 

từ vài Hz cho đến hàng nghìn MHz. 

Để tạo dao động, có thể dùng các phần tử tích cực như: đèn điện tử, 

transistor lưỡng cực (BJT), transistor trường (FET), các bộ khuếch đại 

thuật toán hoặc các phần tử đặc biệt như: diode Tunel, diode Gunn. 

Các đèn điện tử chân không vẫn còn được dùng khi yêu cầu công 

suất ra lớn. Mạch tạo dao động dùng đèn điện tử có thể làm việc từ 

phạm vi tần số rất thấp đến phạm vi tần số rất cao. 

ở phạm vi tần số thấp và trung bình thường dùng khuếch đại thuật 

toán, còn ở phạm vi tần số cao và rất cao thì dùng transistor lưỡng 

cực và transistor trường hoặc các loại diode đặc biệt. 

Các tham số cơ bản của mạch tạo dao động gồm: tần số của tín hiệu 

ra, biên độ điện áp ra, độ ổn định tần số, công suất ra và hiệu suất. 

Có thể tạo dao động điều hòa theo 2 nguyên tắc cơ bản sau: 

- Tạo dao động bằng bộ khuếch đại có hồi tiếp dương. 

- Tạo dao động bằng phương pháp tổng hợp mạch. 

Các mạch tạo xung thường được dùng trong các thiết bị đo lường, 

kiểm tra hoặc được dùng trong truyền thông số. 

5.2.   Nguyên tắc tạo các dao động điện từ 
Để xét nguyên tắc tạo các dao động điện dùng sơ đồ khối hình 5.1, 

trong đó khối (1) là khối khuếch đại có hệ số khuếch đại KjeKK ϕ.=&  và 
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khối (2) là khối hồi tiếp có hệ số truyền đạt (hay hệ số hồi tiếp) 
βϕββ je.=& . 

Vì mạch khuếch đại và mạch hồi tiếp đều gồm các phần tử điện 

kháng nên hệ số truyền đạt  của chúng là một đại lượng phức. 

ở đây : K là mô-đun của hệ số khuếch đại (độ lớn của hệ số khuếch 

đại). 

Kϕ  là độ di pha của bộ khuếch đại (góc lệch pha của tín hiệu ở lối 

ra so với tín hiệu ở lối vào của bộ khuếch đại). 

β  là mô-đun của hệ số hồi tiếp (độ lớn của hệ số hồi tiếp). 

βϕ  là độ di pha của bộ hồi tiếp, là góc lệch pha của tín hiệu ở lối ra 

và lối vào của bộ hồi tiếp. 

Để xác định xem sơ đồ với 

mạch hồi tiếp kín có tạo ra tín 

hiệu xoay chiều hay không ta 

mắc một điện trở RV vào lối ra 

của mạch hồi tiếp của bộ tạo dao 

động hở mạch có trị số bằng điện 

trở lối vào của mạch khuếch đại. 

Điện trở RVht là điện trở lối vào của bộ hồi tiếp. 

Nếu đặt tới lối vào của mạch khuếch đại một tín hiệu VX&  và giả 

thiết 1K =β&& thì: 

           =htX&  =β&&
rX VV XKX &&&& =β.  . 

ở đây rX&  là tín hiệu ở lối ra của mạch khuếch đại, htX&  là tín hiệu ở 

lối ra của mạch hồi tiếp. 

Tín hiệu vào của mạch khuếch đại VX&  và tín hiệu ra của mạch hồi 

tiếp htX&  bằng nhau cả về biên độ và pha nên có thể nối a và a’ với nhau, 

ngắt tín hiệu đưa tới lối vào của mạch khuếch đại, tín hiệu ra vẫn 

không đổi.  

Lúc này ta có sơ đồ của mạch tạo dao động theo nguyên tắc hồi 

tiếp. 

Trong sơ đồ này chỉ duy trì dao động mà tần số của nó thỏa mãn 

điều kiện sau: 

 
Hình 5.1.   Sơ đồ khối của mạch tạo dao 

động theo nguyên tắc hồi tiếp. 
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1K =β&&                                             (5.1) 

Vì K&  và β&  đều là số phức, nên (5.1) có thể viết lại như sau: 

β&&K 1e..K )(j K == + βϕϕβ                           (5.2) 

Có thể tách biểu thức (5.2) thành hai biểu thức: Một biểu thức viết 

theo mô-đun và một biểu thức viết theo pha. 

1=βK                     
(5.3a) 

πϕϕϕ β n2K =+=   với n = 0, ±1, ±2...                     

(5.3b) 

ϕ  là tổng độ dịch pha của mạch khuếch đại và mạch hồi tiếp. 

Quan hệ (5.3a) được gọi là điều kiện cân bằng biên độ. Nó cho thấy 

mạch chỉ có thể tạo ra  dao động duy trì khi mạch khuếch đại có hệ số 

khuếch đại bù được sự tổn hao do mạch hồi tiếp gây ra. Quan hệ (5.3b) 

được gọi là điều kiện cân bằng pha, 

cho thấy dao động chỉ có thể phát 

sinh khi tín hiệu hồi tiếp về đồng 

pha với tín hiệu vào (hồi tiếp 

dương). 

Để minh họa ta xét mạch tạo 

dao động trên hình 5.2. 

Bộ khuếch đại dùng khuếch đại 

thuật toán mắc theo sơ đồ khuếch 

đại thuận có hệ số khuếch đại: 

1

2

R

R
1K += .  Vì trở kháng ra của bộ khuếch đại nhỏ, nên trong mạch ra 

mắc thêm điện trở R để giảm ảnh hưởng của trở kháng ra đến trở 

kháng của khung cộng hưởng LC. 

Điện áp hồi tiếp về bộ khuếch đại. 

   11ht UU
L
M

U β==               (5.4) 

 M là hệ số hỗ cảm của các cuộn dây; L là điện cảm của khung 

dao động. 

Điện áp ra của bộ khuếch đại: 

   htr U.KU =                (5.5) 

+

−

Ur R

R2

R1

M

C
L

1
* *

Uht

• •

•

U1

 
Hình 5.2.   Sơ đồ nguyên lý của mạch 

tạo dao động theo nguyên tắc hồi 

tiếp. 
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Để xác định điện áp ra, viết phương trình dòng điện tại nút 1: 

   ∫ =−−
−

0dtU
L
1

dt

dU
C

R

UU
1

11r                      (5.6) 

Thay (5.4) và (5.5) vào (5.6) và biến đổi ta được (5.7). 

   0U
LC
1

dt

dU

RC
K1

dt

Ud
r

r
2

r
2

=+
−

−
β             (5.7) 

Để đơn giản, đặt: 

   
RC
K

2
1 βα −

=  ;  
LCo
12 =ω   

 Khi đó (5.7) được viết lại như sau: 

   0U.
dt

dU
2

dt

Ud
r

2
o

r
2

r
2

=++ ωα              (5.8) 

Nghiệm của phương trình vi phân (5.8) như sau: 

   t.coseUU 22
o

t
rr o

α−ω= α−              (5.9) 

Từ nghiệm (5.9) có thể phân biệt ba trường hợp đặc trưng: 

  1. 0>α , nghĩa là 1<βK , biên độ điện áp ra giảm dần theo quy luật 

hàm mũ, mạch có dao động tắt dần. 
  2. 0=α , nghĩa là 1=βK , điện áp ra là điện áp hình sin có tần số 

LCo
1

=ω  và biên độ không đổi. 

  3. 0<α , nghĩa là 1>βK , biên độ điện áp ra tăng dần theo quy luật 

hàm mũ. 

Từ các trường hợp trên đây, có thể rút ra kết luận, để có dao động 

duy trì thì khi mới đóng mạch βK  phải lớn hơn 1 làm cho biên độ dao 

động tăng dần cho đến khi bộ khuếch đại chuyển sang làm việc ở 

trạng thái bão hòa, hệ số khuếch đại giảm dần sao cho Κβ = 1. Lúc này 

dao động ra được duy trì nhưng  không phải  hình sin.  Để có dao động  

hình sin  phải  điều chỉnh  hệ  số khuếch  

đại sao cho  Κβ = 1 và xác lập trước khi bộ khuếch đại chuyển sang 

trạng thái bão hòa. 

Tại các tần số đủ cao, dễ dàng có thể thực hiện các khung dao động 

có phẩm chất cao. Khi đó điện áp trên khung dao động ngay cả lúc bộ 

khuếch đại bão hòa sâu, trên thực tế vẫn  có dao động  hình sin. Vì thế 

trong các sơ đồ tạo  dao động cao tần thường không dùng các biện 
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pháp đặc biệt để điều chỉnh biên độ tín hiệu ra của bộ khuếch đại, còn 

điện áp ra lấy trực tiếp trên khung dao động. 

5.3.  ổn định biên độ và tần số dao động 
5.3.1.  ổn định biên độ dao động 

Khi mới đóng mạch, có một xung dòng chạy qua các phần tử trong 

mạch. Phổ của một xung là liên tục có tần số từ không đến vô cùng. 

Nếu điều kiện cân bằng pha (5.3b) được thỏa mãn tại một tần số nào đó, 

đồng thời Κβ > 1 thì trong mạch tăng cường dao động ở tần số đó, mạch 

ở trạng thái quá độ và biên độ dao động tăng dần. Đến trạng thái xác 

lập hay trạng thái dừng biên độ dao động không đổi ứng với Κβ = 1. 

Để đảm bảo ổn định biên độ ở trạng thái xác lập, có thể thực hiện 

bằng các biện pháp sau: 

  - Hạn chế biên độ điện áp ra bằng cách chọn trị số điện áp nguồn 

cung cấp một chiều thích hợp. Biết rằng biên độ đỉnh đỉnh của điện áp 

xoay chiều cực đại trên lối ra của mạch khuếch đại luôn nhỏ hơn giá 

trị điện áp một chiều cung cấp cho tầng khuếch đại đó. 

- Dịch chuyển điểm làm việc trên đặc tuyến phi tuyến của phần tử 

tích cực nhờ thay đổi điện áp phân cực đặt lên cực điều khiển của phần 

tử khuếch đại. 

- Dùng mạch hồi tiếp phi tuyến hoặc dùng phần tử điều chỉnh, ví dụ: 

điện trở nhiệt, điện trở thông thuận của diode để ổn định biên độ. 

Tùy thuộc vào mạch cụ thể có thể áp dụng một trong những biện 

pháp trên. 

5.3.2.  ổn định tần số độ dao động 

Vấn đề ổn định tần số dao động liên quan  chặt chẽ đến  điều kiện 

cân  bằng pha.  

Khi độ dịch pha giữa điện áp hồi tiếp về và điện áp lối vào thay đổi, 

sẽ dẫn đến sự thay đổi tần số dao động. 

Trong điều kiện cân bằng pha (5.3b), nếu cho  n = 0, ta có: 

   0K =+= βϕϕϕ             (5.10) 

Góc pha Kϕ và βϕ  phụ thuộc vào tham số các phần tử của mạch và 

phụ thuộc vào tần số. Do đó có thể viết điều kiện (5.10) một cách tổng 

quát như sau: 
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   0),n(),m(K =+ ωϕωϕ β            (5.11) 

Trong đó m và n đặc trưng cho tham số của các phần tử trong 

mạch khuếch đại và mạch hồi tiếp. 

Lấy vi phân toàn phần biểu thức (5.11) và biến đổi, ta nhận được biểu 

thức (5.12) 

   
)()(

dn).n(dm).m(
d

K

K

ωϕωϕ
ϕϕ

ω
β

β

∂∂+∂∂

∂∂+∂∂
=           (5.12) 

Từ (5.12) có thể suy ra biện pháp để nâng cao độ ổn định tần số của 

mạch tạo dao động: 

  a) Thực hiện các biện pháp để ổn định tham số của mạch khuếch đại dm 

và tham số của mạch  

hồi tiếp dn bằng cách: 

 - Dùng nguồn nuôi một chiều là nguồn ổn áp. 

 - Dùng các phần tử có hệ số nhiệt nhỏ. 

  - Giảm ảnh hưởng của tải đến mạch dao động bằng cách mắc thêm 

tầng đệm ở lối ra của mạch tạo dao động. 

 - Dùng các phần tử bù nhiệt. 

 b) Thực hiện các biện pháp nhằm giảm tốc độ thay đổi góc pha theo 

tham số của mạch, nghĩa là giảm 
m

K

∂
∂ϕ

 và 
n∂

∂ βϕ  bằng cách chọn mạch dao 

động thích hợp (ba điểm điện cảm, ba điểm điện dung, ghép biến áp ...). 

 c) Thực hiện các biện pháp làm tăng tốc độ biến đổi của góc pha theo 

tần số tức là tăng 
ω
ϕ
∂
∂ K  và 

ω
ϕβ

∂

∂
 xung quanh tần số dao động. Cụ thể là 

sử dụng các phần tử có phẩm chất cao như thạch anh và sử dụng các 

phần tử tích cực có hệ số khuếch đại cao. 

Thông thường nếu không dùng các biện pháp ổn định đặc biệt, thì độ 

không ổn định tần số tương đối 
of
fΔ

 của bộ tạo dao động điều hòa có 

thể đạt được trong khoảng 32 1010 −− ÷ . Khi dùng các biện pháp ổn định có 

thể đạt được độ không ổn định tần số tương đối tới 410−  hoặc nhỏ hơn, 

trong trường hợp mạch dao động dùng thạch anh có thể đạt 86 1010 −− ÷ . 

5.4.  Bộ tạo dao động sóng cao tần hình sin LC 
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5.4.1.  Vấn đề ổn định biên độ trong các các bộ tạo dao động cao 

tần LC 

1)  Chế độ dao động mềm và dao 

động cứng 

Để ổn định biên độ trong các bộ 

tạo dao động cao tần LC thường 

dùng phương pháp di chuyển điểm 

làm việc của các phần tử tích cực. 

Điện trở RE trên hình (5.3) làm nhiệm 

vụ đó. 

       ở đây R1, R2, RE phân cực cho 

transistor bằng dòng emitter (tự 

phân cực). Khi mới đóng mạch, biên độ dao động nhỏ, mạch làm việc với 

góc cắt o180=θ  tương ứng chế độ dao động mềm, độ dốc trung bình tại 

lân cận điểm làm việc khá lớn, do đó 

Κβ > 1. Trong quá trình quá độ, biên độ 

dao động tăng dần, điểm làm việc 

chuyển sang vùng phi tuyến, bộ 

khuếch đại chuyển sang làm việc ở 

chế độ bão hòa, ứng với góc cắt 
o90<θ , tương ứng chế độ dao động 

cứng. Đồng thời độ dốc trung bình 

giảm, làm cho hệ số khuếch  đại giảm, 

tích βK  tiến tới bằng 1 ở chế độ xác 

lập. Cũng có thể dịch chuyển điểm  làm việc bằng  cách thay đổi  định 

thiên tự  cấp trên điện trở  RB  của mạch base trên hình 5.4. 

2)   Hiện tượng dao động ngắt quãng 

Nếu chọn RE CE   (hình 5.3) hoặc RB CB  (hình 5.4) quá lớn thì  ngay khi 

mạch đang ở trạng thái  quá độ điện áp Base-Emitter đã quá âm làm 

cho transistor ngắt và mất dao động. Sau đó CE phóng điện qua RE 

(cũng như vậy, CB phóng điện qua RB), điện áp base-emitter tăng dần. Sau 

một thời gian nào đó mạch dao động trở lại. Quá trình lặp đi lặp lại và 

trong mạch có dao động ngắt quãng. Ngược lại nếu chọn RE CE (RB CB) quá 

o

o + EC

CP2

CP1

C1

C2

RCR1

R2
RE CE

•

•

•

•

•

L

Hình 5.3. Sơ đồ máy phát ba điểm 

điện dung (Sơ đồ Colpit). 

 
Hình 5.4. Mạch tạo dao động định 

thiên 
tự cấp RBCB 
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nhỏ thì mạch có dao động tăng dần (Κβ > 1). Vì vậy cần chọn trị số RECE 

(RB CB) thích hợp lấy để trong mạch luôn luôn có dao động và mạch làm 

việc ở trạng thái xác lập khi Κβ = 1. 

5.4.2.   Mạch tạo dao động cao tần LC ghép hỗ cảm (ghép biến áp - sơ 

đồ Maisnơ) 

L
C

M

RE
CE

 + EC

R1

R2 C1

C2

*

*
w2 w1

Ur

 
Hình 5.5.  Bộ tạo dao động cao tần LC  

ghép biến áp  

        (Sơ đồ Maisnơ) phân cực bằng dòng 

Emitter. 

L
C

M

RE
CE

 + EC

R1

UZ

C2

*

*
Ur

 

  Hình 5.6. Bộ tạo dao động LC ghép biến 

áp, dùng diode ổn áp để ổn định điện 

áp một chiều của base 

Đặc điểm của bộ tạo dao động theo sơ đồ Maisnơ là: hồi tiếp được 

thực hiện nhờ một biến áp. Cuộn sơ cấp của nó kết hợp với tụ điện làm 

thành  một khung dao động quyết định  tần số dao động  

của bộ tạo dao động. Trên hình 5.5 đến 5.7 vẽ 

ba biến thể của bộ tạo dao động transistor 

mắc theo sơ đồ emitter chung. Bộ khuếch 

đại, khuếch đại điện áp lối vào có tần số 

bằng tần số cộng hưởng của khung dao 

động LCo 1=ω , trên cực Collector của 

transistor, điện áp sẽ có biên độ cực đại và 

dịch pha 180o. Một phần điện áp này lấy từ 

cuộn thứ cấp dùng để hồi tiếp. Để thỏa mãn 

điều kiện cân bằng pha, biến áp cần bảo đảm 

việc quay pha tín hiệu  hồi tiếp 180o.  Nếu 

cuộn sơ cấp và thứ cấp của biến áp có cùng 

chiều cuốn, thì để quay pha, phải đấu các 

    

L C

o + E C

*

*

RE CE

     Hình 5.7.  Bộ tạo dao 

động LC ghép biến áp, hoạt 

động ở chế độ B. 
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cuộn dây ngược đầu nhau, tức là điện áp  

trên đầu cuối của cuộn thứ cấp đồng pha với điện áp trên collector. 

Dấu sao (*) ở gần cuộn dây biến áp chỉ rõ các đầu ra của cuộn dây có 

điện áp đồng pha. Hệ số biến áp được chọn sao cho tại tần số cộng 

hưởng, hệ số khuếch đại vòng Κβ lớn hơn 1. Nhờ đó mà ngay lập tức khi 

đấu nguồn nuôi sẽ xuất hiện một dao động có biên độ tăng theo hàm 

mò cho đến lúc tầng khuếch đại bị quá tải. Do bị quá tải mà hệ số 

khuếch đại trung bình của tầng khuếch đại bị giảm đi, quá trình giảm 

tiếp tục cho đến khi trị số Κβ  = 1. Lúc đó biên độ dao động được xác lập 

bằng một hằng số. Sẽ phân biệt 2 dạng quá tải là quá tải lối vào và quá 

tải lối ra. Quá tải lối ra xuất hiện khi tiếp giáp collector base của 

transistor mở. Trong các sơ đồ hình 5.5 và 5.6 xuất hiện khi điện áp trên 

collector nhỏ hơn điện áp trên base. 

Với độ sâu hồi tiếp lớn có thể xuất hiện quá tải lối vào. Nó xuất hiện 

vì các tín hiệu vào lớn bắt đầu được tách sóng bởi tiếp giáp base - 

emitter của transistor. Tụ C1 bắt đầu nạp và do đó transistor chỉ được 

mở trong nửa chu kỳ dương của điện áp vào. 

Trong sơ đồ hình 5.5, nếu bỏ điện trở R2, lúc đó transistor được phân 

cực bằng dòng cố định, ngay cả với biên độ dao động nhỏ, tụ C1 cũng 

được nạp rất nhanh đến điện áp âm, lúc đó transistor bị khóa và chấm 

dứt dao động. Bộ tạo dao động chỉ được kích (dao động) khi điện áp 

trên base-emitter với hằng số thời gian R1C1 đủ lớn, để tăng đến +0,6V. 

Khi đó một điện áp răng cưa được tạo ra trên tụ C1. Sơ đồ như vậy được 

gọi là bộ tạo dao động tự triệt, hay là bộ tạo dao động nghẹt 

(Blocking). Để tránh hiện tượng tự triệt của bộ tạo dao động, trước 

hết phải giảm quá tải lối vào bằng cách chọn hệ số biến áp thích hợp. 

Ngoài ra, mạch thiên áp một chiều cho base sẽ được chọn có điện trở 

càng nhỏ càng tốt. Trong sơ đồ hình 5.3 nếu bỏ R2, giảm điện trở R1 sẽ 

làm cho dòng Base lớn do đó không thể thực hiện được. Vì thế, hợp lý 

nhất là định điểm làm việc bằng hồi tiếp âm dòng điện, đối với sơ đồ 

hình 5.5 có điện trở R2, hoặc như các sơ đồ hình 5.6 và 5.7. 

Để xét điều kiện cân bằng biên độ, tính K và β. 

Hệ số khuếch đại: cSZK −=             (5.13) 

ở đây    Zc là trở kháng của khung cộng hưởng của mạch collector; 
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          S là độ dốc của đặc trưng truyền đạt của transistor. 

Trong đó:   

te11

2

tdc z
1

h
n

R
1

Z
1

++=             (5.14) 

Rtđ là trở kháng của khung cộng hưởng tại tần số cộng hưởng. 

  
cr
LR tđ =              (5.15) 

L : Điện cảm của khung cộng hưởng; 

C :  Điện dung của khung cộng hưởng; 

r :  Điện trở tổn hao của khung cộng hưởng; 

Zt : Trở kháng của tải. 

e

e

h
hS

11

21=              (5.16) 

Hệ số hồi tiếp: 

  n
L
M

u
u

C

B −=−=−=
&

&&β                   (5.17) 

Lập tích  1≥βK                     (5.18) 

Thay (5.13) ... (5.17) vào (5.18) nhận được: 

  0. 11
21

2 ≤+−
Z

hhnn e
e             (5.19) 

Trong đó ttd ZRZ //=  

Cho vế phải của biểu thức bằng không, giải phương trình ta được: 

   
2

h
2

h
2

h
n e11

2
e21e21

2,1 −⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛±=            (5.20) 

Đạo hàm (5.19) và xét dấu, ta thấy (5.19) ≤ 0. Khi 

   12 nnn ≤≤              (5.21) 

Vậy nếu hệ số hồi tiếp n thỏa mãn điều kiện (5.21) trong mạch có dao 

động. Mạch có dao động hình sin (ở trạng thái xác lập) tại n1 , hoặc n2. 

Xác định trị số các linh kiện qua hệ số hồi tiếp n theo (5.17) và qua 

tần số dao động của mạch: 

   
LC2

1ff chdđ
π

=≈             (5.22) 

5.4.3.    Bộ dao động ba điểm (Máy phát ba điểm) 

Cũng như máy phát ghép  hỗ  cảm, máy phát  ba  điểm  cũng  gồm  một 

tầng khuếch  đại  cộng  
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hưởng và mạch hồi tiếp dương. Sự khác nhau chỉ ở mạch hồi tiếp. Đối với 

máy phát ghép hỗ cảm, mạch hồi tiếp dương được thực hiện bởi mạch hỗ 

cảm, còn các sơ đồ máy phát ba điểm mạch hồi tiếp dương được thực 

hiện bằng điện cảm hoặc điện dung. 

Khái niệm ba điểm ở đây, đối với sơ đồ dùng transistor là ở điểm nối 

các cực emitter E, base B, collector C vào mạch, còn đối với transistor 

trường là ba điểm nối  cửa cực nguồn S, cực máng D, cực cửa G vào mạch. 

Trong thực tế các sơ đồ máy phát ba điểm được sử dụng nhiều hơn, nhất 

là vùng tần số rất cao, vì linh kiện ít, dễ lắp ráp v.v... 

 1)  Nguyên tắc thiết lập mạch ba điểm  

Các mạch tạo dao động LC nói chung đều có thể đưa về một kết cấu 

chung theo hình 5.8.a. Trong đó K1 là một bộ khuếch đại có thể dùng 

transistor, transistor trường, khuếch đại thuật toán v.v... Bộ khuếch 

đại này có thể biểu diễn theo sơ đồ tương đương (hình 5.8.b). Trong đó Ud 

là điện áp vào, K1 là hệ số khuếch đại khi chưa có hồi tiếp, rr là điện trở 

ra của tầng khuếch đại. 

Theo hình 5.8.a ta có: 

Hệ số hồi tiếp: 

31

1

ZZ

Z

+
=β&                     (5.23) 

Hệ số khuếch đại khi có tải: 

tr

t

d

r

Zr

Z
K

u

u
K

+
−== 1&

&&             (5.24) 

  )//( 312 ZZZZt +=                     (5.25) 

Lập tích β&&K  và thay (5.23) ... 

(5.25) vào ta có: 

β&&K
)()( 312321

12
1 ZZZZZZr

ZZ
K

r ++++
−=          (5.26) 

Trong chế độ dao động giả thiết trở kháng Z1, Z2, Z3 là thuần kháng. 

11 jXZ = ;  22 jXZ = ;  33 jXZ =  

Thay vào (5.26) ta có: 

)()( 312321

12
1 XXXXXXr

XXKK
r ++++

−=β          (5.27) 

o
Ur

K1

−

+

C

Z2

Z3

Z1

B

E

•

o
Crr

dUK1

(b)(a)  

Hình 5.8.  Sơ đồ tổng quát mạch tạo dao 

động ba điểm (a),  sơ đồ tương đương của bộ 

khuếch đại K1  (b). 
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Khung dao động gồm các phần tử X1, X2, X3. Thường tần số dao động 

gần bằng tần số cộng hưởng riêng của khung, nên tại tần số dao động 

phần ảo của trở kháng bằng không: 

0321 =++ XXX              (5.28) 

Do đó từ (5.27) suy ra: 

  
31

1
1 XX

X
KK

+
−=β             (5.29) 

Từ (5.28) suy ra: 
  231 XXX −=+  

Do đó từ (5.29) suy ra: 

   
2

1
1 X

XKK =β              (5.30) 

Từ điều kiện cân bằng pha, để có hồi tiếp dương, tổng di pha do mạch 

khuếch đại và mạch hồi tiếp gây ra phải bằng không, tức là 0>βK . Do 

đó từ (5.30) suy ra: 021 >XX  và X3 phải nhỏ hơn không, hay nói cách khác 

là X3 trái dấu với X1, X2. Từ đó suy ra: 

  -  Mạch ba điểm điện cảm: 

   021 >XX  và 03 <X             (5.31) 

(trong đó X1, X2 là điện cảm và X3 là điện dung). 

  -  Mạch ba điểm điện dung: 

   021 <XX  và 03 >X             (5.32) 

(trong đó X1, X2 là điện dung và X3 là điện cảm). 

  2)  Mạch ba điểm điện cảm (mạch Harley) 

Mạch tạo dao động ba điểm điện cảm, cũng tương tự như mạch  dao 

động ghép hỗ cảm. Nó chỉ  

khác ở chỗ biến áp được thay đổi bằng cuộn cảm có đầu ra phụ. Cuộn 

cảm cùng tụ điện mắc song song với nó quyết định tần số dao động của 

bộ tạo dao động. 

Hình 5.9.a trình bày sơ đồ mạch tạo dao động ba điểm điện cảm dùng 

transistor mắc theo kiểu emitter chung. Điện áp hồi tiếp lấy trên cuộn 

L1 qua tụ C1 đưa về base của transistor ngược pha với điện áp trên 

collector chính là điện áp trên cuộn L2, như vậy mạch thỏa mãn điều 

kiện cân bằng pha. Hình 5.9.b trình bày sơ đồ mạch tạo dao động ba điểm 
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điện cảm dùng transistor mắc theo kiểu base chung. Điện áp hồi tiếp 

lấy trên L1 qua tụ C, đưa về emitter cùng pha với điện áp trên 

collector lấy trên L1 và L2. Như vậy mạch thỏa mãn điều kiện cân bằng 

pha. 

R1

R2

 o Ur•

L1

  CE

RE CE

•

o + EC

•

•

C1

C2

C

w2

w1

L2

B

•

U t®

(a) 

C1

o + EC

 U t®

•

L1

C
E

RE
C2

•

•

R1

R2

C

L2

B

•

•

•

•

(b) 

Hình 5.9. Mạch ba điểm điện cảm (mạch Harlay): sơ đồ emitter chung (a), sơ đồ 

base chung (b). 

Xét theo điều kiện (5.31), các sơ đồ hình 5.9, X1 là điện kháng giữa base 

và emitter, X2 là điện kháng giữa collector và emitter mang tính điện 

cảm, còn X3 là điện kháng giữa collector và base mang tính điện dung. 

Do đó mạch thỏa mãn điều kiện cân bằng pha. 

Xét điều kiện cân bằng biên độ (5.3a). Ta tính cho mạch hình 5.9.a: 

n
L

L

U

U

2

1

C

B −=−=−=
&

&
&β                         (5.33) 

Và   ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=−= 2

112

11

21 //
n
hRP

h
hSZK e

th
e

e
C

&           (5.34) 

Trong đó P là hệ số ghép giữa transistor và mạch 

   
21

2

tđ

CE

LL
L

U
U

P
+

==             (5.35) 

Thay (5.33) ... (5.35) vào (5.3a) ta được: 

0hnRRnh)n1( e21tđđt
2

e11
2 ≤−++           (5.36) 

Như vậy (5.36) hoàn toàn trùng hợp với (5.19) nên các kết quả (5.20), 

(5.21) đều đúng trong trường hợp này. Tần số dao động của mạch được 

xác định theo (5.37): 

C)LL(2
1ff

21
chdđ

+π
=≈                  (5.37) 
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Trong trường hợp dùng mạch base chung như hình 5.9.b để tạo dao 

động tần số cao, cũng cho những kết quả như vậy, nhưng trong các 

biểu thức trên phải thay  h11e và  h21e bởi bh11  và bh21 , và hệ  

số hồi tiếp β  được xác định theo (5.38), và hệ số ghép giữa transistor và 

mạch theo (5.39) 

n
LL

L
U
U

CB

BE =
+

−=−=
21

1
&

&
&β            (5.38) 

1
U
U

P
tđ

CB ==
&

&
             (5.39) 

 

3) Mạch ba điểm điện dung (mạch colpits) 

Mạch ba điểm điện dung mắc theo sơ đồ emitter chung như trên 

hình 5.10.a. Còn mắc theo sơ đồ base chung như trên hình 5.10.b. 

(a)                 
(b)

 

Hinh 5.10.   Mạch ba điểm điện dung mắc theo sơ đồ emitter chung (a),và sơ đồ 

base chung (b) 

          01

2
1 <−==

C
XX BE ω

 

01

1
2 <−==

C
XX CE ω

 

03 >== LXX CB ω . 

Như vậy mạch thỏa mãn điều kiện cân bằng pha. 

Đối với sơ đồ hình 5.10.a, hệ số hồi tiếp: 

1

2

C
C

U
U

CE

BE −=−=
&

&
&β             (5.40) 

Đối với sơ đồ hình 5.10.b, hệ số hồi tiếp: 

21

2
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C

U
U
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−=−=

&

&
&β            (5.41) 
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Đặc điểm của sơ đồ ba điểm điện dung là dùng điện dung để phân áp. 

Tần số dao động của mạch được xác định theo (5.42) 

L.
CC

CC2

1ff

21

21
chdđ

+
π

=≈            (5.42) 

      4)   Bộ tạo dao động LC ghép emitter 

Sơ đồ bộ tạo dao động LC ghép emitter 

đơn giản nhất trình bày ở hình 5.11, thực 

hiện trên cơ sở một tầng khuếch đại vi sai. 

 Vì điện áp trên base của transistor T1 đồng 

pha với điện áp trên collectơ của 

transistor T2, nên hồi tiếp xuất hiện khi đấu 

chúng trực tiếp là hồi tiếp dương. 

        Bộ khuếch đại dùng để xây dựng nên bộ 

dao động ghép 

  
Hình 5.11. Bộ tạo dao động 

LC ghép emitter 

 emitter và tầng cuối với biên độ tín hiệu ra điều chỉnh được đã được 

hãng Motorola chế tạo dưới dạng vi mạch ký hiệu MC - 1648, nó có thể 

tạo ra tín hiệu có tần số đến 200MHz. 

5.4.4.   Các mạch tạo dao động dùng thạch anh 

1)  Tính chất và mạch tương đương của thạch anh 

Trong nhiều trường hợp, độ ổn định tần số của bộ dao động LC dùng 

các biện pháp ổn định như đã trình bày trong mục 5.3.2 là không đủ. Độ 

ổn định tần số phụ thuộc vào nhiệt độ, hệ số điện cảm và điện dung. Để 

đạt độ ổn định tần số cao hơn thường dùng thạch anh để ổn định tần 

số. Thạch anh có  những tính chất  vật lý rất đáng quý như độ bền cơ 

học cao, ít chịu tác động của nhiệt độ, độ ẩm và tác dụng hóa học. 

Thạch anh có tính chất áp điện, nghĩa là dưới tác dụng của điện 

trường thì sinh ra dao động cơ học và ngược lại khi có dao động cơ 

học thì sinh ra điện tích, do đó có thể dùng thạch anh như một khung 

cộng hưởng. Ký hiệu thạch anh trên hình 5.12.a; sơ đồ tương đương của 

thạch anh về điện hình 5.12.b, trong đó Lq, Cq, rq phụ thuộc vào kích 

thước và cách cắt khối thạch anh. 
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Thạch anh có kích thước càng nhỏ thì 

Lq, Cq và rq càng nhỏ và tần số cộng 

hưởng càng cao, Lq, Cq, rq  có tính ổn định 

cao, còn Cp là điện dung của giá đỡ có độ 

ổn định kém hơn. 

Sau đây là các giá trị điển hình của 

các tham số trong sơ đồ tương đương đối 

với một thạch anh 4MHz: 

mHLq 100=  ,  Ω=100qr  

pFCq 015,0= , pF5Cp =  

Độ phẩm chất Q = 25.000 

Vì giá trị của rq rất nhỏ, nên trong 

tính toán có thể bỏ qua. Trở kháng tương 

đương của thạch anh lúc đó là điện 

kháng tương đương được xác định theo 

(5.43) 

oB

Lq

CqCp

rq

oAo A

o B
(a) (b)  

Hình 5.12.   Ký hiệu thạch anh 

(a),  sơ đồ tương đương về điện 

của thạch anh (b). 
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Từ (5.43) suy ra thạch anh có hai tần số cộng hưởng: Một tần số cộng 

hưởng nối tiếp qf  ứng với 0=qZ  và một tần số cộng hưởng song song pf  

ứng với ∞=qZ . 

Từ (5.43) suy ra: 

qq
q CL

f
π2

1
=             (5.44) 

p

q
q

qpq

qp
p C

C
f

CCL
CC

f +=
+

= 1
2
1
π

          (5.45) 

 Điện dung Cp càng lớn so với Cq thì tần số cộng hưởng nối tiếp qf  

càng gần với tần số cộng hưởng song song pf . Từ biểu thức (5.43) và đặc 

tính điện kháng của thạch anh hình 5.13, thạch anh xuất hiện 3 miền có 
tính chất điện kháng lần lượt là: ở vùng tần số qff <  thạch anh tương 
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đương như một dung kháng, ở vùng tần số pq fff <<   thạch anh tương 

đương như một cảm kháng, ở vùng tần số pff >  thạch anh tương đương 

như một  dung  kháng. 

Hai tần số qf  và pf  của  thạch 

anh  rất  gần  nhau chỉ cách  nhau  

vài  chục kHz. Thường sản xuất các 

thạch anh với tần số qf = 1kHz đến 

hàng trăm MHz. 

Các tính chất cơ bản về điện 

của thạch anh 

•   Độ phẩm chất cao: 54 1010 ữ=Q . 

       •  Tỷ số qq CL rất lớn nên trở 

kháng tương đương của thạch anh 

qqqat rCLR =.  rất lớn. 

       •   Với khung dao động dùng 

thạch anh có thể đạt được độ 

không ổn định tần số tương đối: 

                            106 1010 −− ÷=
Δ

of
f

 

fq fp f0

0 f
fq fp

Zt®

Xt®

 

            Hình 5.13.   Đặc tính điện kháng 

                       của thạch anh 

Để thay đổi tần số cộng hưởng 

của bộ cộng hưởng thạch anh 

trong phạm vi hẹp, như mô tả ở hình 

5.14 người ta mắc nối tiếp với thạch 

anh một tụ biến đổi CS. 

Lúc này trở kháng tương đương 

của mạch: 

  
Hình 5.14.  Một biện pháp để thay đổi 

tần số 

 cộng hưởng của thạch anh. 

pqqqp

SpqqSpq

S
q CCLCC

CCCLCCC
Cj

Z 2

2
' )(1

ω
ω

ω −+

+−++
=               (5.46) 

Do đó tần số cộng hưởng nối tiếp của mạch: 

Sp

q

qq CC

C
ff

+
+= 1'                   (5.47) 
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Ngoài ra vì CP ổn định kém, để giảm ảnh hưởng của CP người ta mắc 

một tụ Co song song với CP , lúc đó trở kháng tương đương của mạch: 

[ ])(

1
2

2

opqqqop

qq

q

CCCLCCC

CL
jZ

+−++

−
=

ωω

ω
              (5.48) 

Khi đó tần số cộng hưởng song song: 

      
po

q

qp CC

C
ff

+
+= 1             (5.49) 

Khi Co >> Cq thì qp ff ≈  

Do mắc thêm tụ Co nên tần số cộng hưởng song song pf  giảm xuống 

gần bằng tần số cộng hưởng nối tiếp qf  và pf  hầu như không phụ thuộc 

vào CP và Co. Nhưng cũng vì vậy mà độ phẩm chất của mạch 
C
L

r
Q 1
=  

giảm, vì C tăng. 

 2) Bộ tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối tiếp 

Có thể ổn định tần số cộng hưởng của bộ tạo dao động LC, nếu 

trong mạch hồi tiếp dùng bộ cộng hưởng thạch anh. Để đảm bảo yêu 

cầu về tần số, thạch anh mắc nối tiếp với CS , ở tần số cộng hưởng nối 

tiếp của thạch anh, tín hiệu hồi tiếp là lớn nhất. Khi đó thiết kế để điện 

trở mạch ngoài (đấu nối tiếp trong mạch hồi tiếp) nhỏ hơn điện trở tổn 

hao của thạch anh càng nhiều càng tốt. Nếu không làm được điều này, 

thì độ phẩm chất của thạch anh giảm, và khi độ phẩm chất càng giảm 

thì độ dốc của đặc tính pha ở gần tần số cộng hưởng của thạch anh 

càng nhỏ. Lúc đó dịch  pha  ký sinh  sẽ  ảnh  hưởng  nhiều  đến tần  số 

cộng hưởng. 

 
(a) 

 
(b) 
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Hình 5.15.  Bộ tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng nối 

tiếp: 

3 điểm điện cảm (a) và 3 điểm điện dung (b). 

Dễ dàng thực hiện được điều kiện điện trở nối tiếp nhỏ trong mạch 

cộng hưởng thạch anh, nếu bộ tạo dao động LC được xây dựng trên các 

transistor mắc theo sơ đồ base chung được mô tả trên hình 5.15. Các sơ 

đồ mô tả trên hình 5.15 là bộ tạo dao động có khung cộng hưởng LC. Để 

cho dao động xuất hiện phải điều chỉnh tần số cộng hưởng của khung 

cộng hưởng LC ở tần số của bộ cộng hưởng thạch anh. Tần số cộng 

hưởng của khung dao động có thể chọn bằng bội số nguyên tần số 

cộng hưởng của thạch anh, và bộ dao động được kích thích tại hài bội 

tương ứng. Phương pháp này rất thuận lợi dùng để tạo các tần số lớn 

hơn 10MHz. 

Khi sử dụng thạch anh ở tần số cộng hưởng cơ bản của nó thì có thể 

bỏ không dùng khung dao động phụ. Trên hình 5.16 trình bày sơ đồ 

tương ứng dùng để kích cộng hưởng nối tiếp của thạch anh. Để không 

làm giảm độ phẩm chất của thạch anh, sơ đồ kích thích phải có điện trở 

đủ nhỏ. Muốn thế người ta dùng bộ lặp lại emitter của transistor T1. 

Dòng chạy qua bộ cộng hưởng thạch anh, được khuếch đại bởi một 

gương dòng điện trên transistor T2 và diode D1. Tại tần số cộng hưởng 

nối tiếp, trị số của dòng này đạt cực đại. Hệ số khuếch đại dòng được 

chọn sao cho tại tần số này thỏa mãn điều kiện tự kích của sơ đồ. Điện 

trở R3 được chọn nhỏ để điện áp xoay chiều trên bộ cộng hưởng thạch 

anh không vượt quá 10 mV. Khi đó công suất tiêu thụ trên thạch anh 

nhỏ đến mức nó không ảnh hưởng đến độ ổn định của tần số cộng 

hưởng. Thay cho điện trở R3 , tốt hơn cả là 

chọn một phần tử điều khiển được về mặt điện, chẳng hạn như 

transistor trường. Khi đó trị số điện trở kênh của transistor trường 

được xác lập bằng một sơ đồ điều khiển tự động biên độ tín hiệu. Giải 

pháp này đảm bảo sự kích thích tin cậy cho bộ cộng hưởng thạch anh, 

và đảm bảo độ méo nhỏ cho điện áp hình sin của sơ đồ. 
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Sơ đồ hình 5.16 cũng có 

thể bảo đảm được khả năng 

kích thích cho mạch cộng 

hưởng ở các sóng hài bội. 

Muốn thế tụ C1 sẽ được thay 

thế bởi một khung dao động, 

điều chỉnh tại tần số tương 

ứng. Sơ đồ bộ dao động có 

phần tử điều chỉnh biên độ 

điện áp trên bộ cộng hưởng 

thạch anh đang xét đã được 

Hãng Plessey chế tạo dưới 

dạng vi mạch với ký hiệu  SL- 

680C. 

Vi mạch này cho phép 

nhận được điện áp ra có tần 

số đến 150MHz. Độ không ổn 

định tần số tương đối trong 

sơ đồ này vào khoảng 10−9  

đến 10−7 . 

Hình 5.16.  Bộ tạo dao động dùng thạch anh 

với tần số cộng hưởng nối tiếp không có 

khung dao động LC. 

3) Bộ dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng song song 

Mạch điện trên hình 5.17.a là một dạng mạch điện ba điểm điện dung. 

Nhánh có thạch anh mắc nối tiếp với tụ CS tương đương như một điện 

cảm, nghĩa là tần số dao động của mạch phải thỏa mãn điều kiện (5.50) 

và tụ CS phải thỏa mãn điều kiện (5.51). 

pdđq fff <<              (5.50) 

tddđ
Sdđ

L
C

1
ω<

ω
                         (5.51) 

Trong đó, Lt� là điện cảm tương đương của thạch anh. 

Để giảm ảnh hưởng của điện dung ra, điện dung vào đến tần số dao 

động của mạch: 

SCCC >>21,              (5.52) 

Tần số dao động của mạch có thể xác định gần đúng như sau: 
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pdđ ff ≈                     (5.53) 

Với sơ đồ hình 5.17.b cũng là mạch điện ba điểm điện dung, nhánh có 

thạch anh mắc nối tiếp với tụ CS tương đương như một điện cảm, điện 

dung giữa base và emitter của transistor và tụ biến đổi C2 tạo thành 

mạch hồi tiếp. Giá trị của C2 thay đổi, làm thay đổi hệ số hồi tiếp. 

Các mạch tạo dao động dùng thạch anh hình 5.17 đều sử dụng tần số 

cộng hưởng song song. 

Điều kiện biên độ được xét như mạch ba điểm điện dung thông 

thường. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 5.17.  Bộ tạo dao động dùng thạch anh với tần số cộng hưởng song song. 

5.5.  Bộ tạo dao động RC 

5.5.1.  Khái quát chung của các bộ tạo dao động RC. 

Để tạo ra các dao động tần số thấp (có tần số từ 10 Hz đến 30 kHz), 

việc sử dụng bộ dao động LC là bất cập, vì cần trị số của L, C rất lớn. 

Cấu tạo của bộ dao động cồng kềnh và giá thành đắt. Hơn nữa khi L, C 

lớn thì điện trở tổn hao cũng lớn, do đó độ phẩm chất Q của mạch rất 

nhỏ và độ ổn định tần số thấp. Vì vậy bộ tạo dao động RC thường được 

dùng ở phạm vi tần số thấp thay cho các bộ tạo dao động LC. Trong các 

bộ tạo dao động RC không có cuộn cảm, do đó có thể chế tạo nó thuận 

tiện dưới dạng vi mạch. 

Với cùng một điện dung biến đổi, có thể điều chỉnh được tần số dao 

động của bộ tạo dao động RC trong phạm  vi rộng  hơn so  với  bộ tạo  

dao động  LC. Vì trong bộ  tạo dao động  RC tần số dao  

động tỉ lệ với  C1 , còn trong bộ tạo dao động LC,  tần số tỉ lệ với  C1 . 
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Mạch hồi tiếp của bộ tạo dao động RC chỉ bao gồm các phần tử RC, 

nghĩa là nó không có tính cộng hưởng tại tần số cơ bản như trong các 

bộ tạo dao động LC, vì vậy để giảm méo phi tuyến, yêu cầu bộ khuếch 

đại làm việc ở chế độ A. 

5.5.2.  Bộ tạo dao động RC dùng mạch di pha trong mạch hồi tiếp. 

Đối với bộ tạo dao động RC gồm một tầng khuếch đại dùng 

transistor mắc theo sơ đồ emitter chung, điện áp ở lối ra lệch pha so 

với điện áp ở lối vào 180o. Do đó để thỏa mãn điều kiện cân bằng pha, 

mạch hồi tiếp phải tạo ra một góc di pha 180o (mạch nhanh pha) hoặc 

−180o (mạch chậm pha). Như đã biết trong các phần trên, mạch RC lối ra 

trên R có hàm truyền đạt được xác định như sau: 

Cj
1

R

R
K

ω
+

=&                         

(5.54a) 
Góc lệch pha: 

RC
1

arctg
ω

ϕ =                         

(5.54b) 

Theo (5.54b) một mạch RC lối ra trên R chỉ có thể tạo ra một góc di 

pha o90<ϕ khi R và C khác không. Vì vậy muốn đảm bảo điều kiện cân 

bằng pha mạch hồi tiếp phải có tối thiểu ba mắt lọc RC lối ra trên R  mắc 

nối  tiếp nhau,  mỗi mắt lọc thực hiện  một góc di pha bằng 60o.  Nếu dùng  

bốn mắt lọc thì mỗi mắt lọc thực hiện một góc di pha bằng 45o. 

Có thể dùng các mắt lọc RC có trị số khác nhau, nhưng để đơn giản 

thường chọn có trị số bằng nhau. Trên hình 5.18.a trình bày bộ tạo dao 

động RC dùng mạch di pha trong mạch hồi tiếp, các linh kiện thỏa mãn 

điều kiện (5.55). 

RrRR Bo =//// 21             (5.55) 



 149

(a)
 

 

R RR

C C C
o

• • • o

•
1

•
2

•
3

o

o

VC UU && = rB uU && =

 
(b) 

Hình 5.18.   Mạch tạo dao động dùng mạch di pha trong mạch hồi tiếp (a); 

Mạch hồi tiếp dùng ba mắt lọc RC (b). 

Để tính hệ số truyền đạt của mạch hồi tiếp, viết phương trình dòng 

điện cho nút 1, 2, 3 hình 5.18.b, rồi dùng phương pháp thế để giải, ta xác 

định được: 

)6(j51
1

U

U
22

C

B

ααα
β

−−−
==

&

&
&               

(5.56a) 

Trong đó 
RCω

α 1
=  

Từ đó suy ra độ lớn của hệ số hồi tiếp:  

22222 )6()51(
1

ααα
β

−+−
=            

(5.56b) 

Và góc pha của mạch hồi tiếp: 

2

2

51
)6(

α
ααϕβ −

−
= arctg                   (5.57) 

Với mạch di pha này, πϕβ =  khi 62 =α  

Do đó: 

RC.6
1

dđ =ω                      (5.58) 

Thay 62 =α  vào (5.56b) xác định được giá trị hồi tiếp tại tần số dao 
động: 

29
1

=β                           (5.59) 

Như vậy theo điều kiện cân bằng biên độ (5.3a), hệ số khuếch đại của 

tầng 29≥K . 

Bằng cách tương tự, tính được tần số dao động và hệ số truyền đạt 

đối với mạch hồi tiếp gồm 4  
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mắt lọc RC như sau: 

πϕβ =    khi  

RC.
7

10
1

dđ =ω         và          
4,18

1
=β  

Người ta thấy rằng số mắt lọc của mạch hồi tiếp càng tăng thì đạo 

hàm 
ω
ϕβ

∂
∂

 càng lớn, do đó càng thuận lợi đối với yêu cầu về độ ổn định 

tần số. 

Trong sơ đồ hình 5.18, mạch hồi tiếp dùng mạch lọc thông cao (mạch 

nhanh pha), thực tế có thể dùng mạch hồi tiếp dùng mạch lọc thông 

thấp (mạch chậm pha) hình 5.19. 

 
(a) 

           

C

R

rU&

R R
o

• o

•
1

•
2

•
3

o

o

VU& C

•

C

•

 

(b) 

Hình 5.19.  Bộ tạo dao động RC dùng mạch chậm pha (trễ pha) trong mạch hồi 

tiếp (a); 

mạch hồi tiếp dùng mạch thông thấp, trễ pha (b). 

Đối với mạch hồi tiếp dùng 3 mắt lọc thông thấp RC, có thể tính được: 

π−=ϕβ   khi  
RC

6
dđ =ω         và tại tần số dao động 

29
1

=β . 

Với bốn mắt lọc thông thấp RC thì π−=ϕβ  khi 
RC

710
dđ =ω  và tại tần số 

dao động  
4,18

1
=β . 

5.5.3.  Bộ tạo dao động dùng mạch lọc cầu chữ T và T-kép trong 

mạch hồi tiếp 

Mạch lọc T và T-kép được biểu diễn trên hình 5.20. 
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•
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Hình 5.20.  Mạch lọc cầu chữ T (a);  và chữ T-kép (b). 

Với mạch lọc T viết phương trình dòng điện cho nút 1 và nút 2, từ đó 

xác định được hệ số truyền đạt: 

αα
ααβ

3j1
2j1

U

U
2

2

V

r

+−
+−

==
&

&
&            (5.60) 

Trong đó 
RCω

α 1
=  

Vậy độ lớn của hệ số truyền đạt và góc pha: 

222

222

9)1(
4)1(
αα
ααβ

+−
+−

=                       

(5.61a) 

222

2

6)1(
)1(
αα

ααϕβ +−
−

= arctg          

(5.61b) 

Vậy 0=βϕ   khi 1=α   tức 
RC
1

dđ =ω  

Thay 1=α  vào (5.61a) được hệ số truyền đạt có giá trị nhỏ nhất 

3
2

min == ββ            

(5.61c) 

Với mạch lọc T-kép, để tính hệ số truyền đạt, viết phương trình 

dòng điện cho nút 1, 2 và 3: 

Nút 1:   02.1
11 =−

−
+

−
Cju

R

uu

R

uu rV ω
&&&

. 

Nút 2:   02)().( 2
22 =−−+−

R
u

CjuuCjuu rV

&
&&&& ωω . 

Nút 3:   0)( 1
2 =

−
+−

R

uu
Cjuu r

r

&&
&& ω . 

  Đặt 
RCω

α 1
= , khử 1u& , 2u&  ta được hệ số truyền:   
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αα
αβ

4j)1(
1

U

U
2

2

V

r

+−
−

==
&

&
&                        (5.62) 

 Độ lớn của hệ số truyền: 

222

2

16)1(
1

αα
αβ

+−

−
=          

(5.63a) 

và góc pha: 

22 1
4

1
4

α
α

α
αϕβ −

=
−

−
= arctgarctg         

(5.63b) 

 Khi 1=α   thì  
RC
1

dđ =ω   và 
2
πϕβ ±=  

 Thay 1=α  vào (5.63a) ta được hệ số truyền đạt nhận giá trị nhỏ 

nhất: 

0min == ββ            

(5.63c) 

Trong mạch lọc T-kÐp , với 1=α , RC/1dđ =ω   hệ số  truyền đạt,  đạt giá 

trị  tối thiểu 0=β ,  

và góc pha 0=βϕ . Đây là trường hợp mạch cầu kép chữ T lệch cân bằng 

hay được dùng trong bộ tạo dao động. Ta thấy tại tần số RC/1dđ =ω , 

( 1=α ) hệ số truyền đạt cả hai mạch trên đạt cực tiểu. Vì vậy các mạch T 

và mạch lọc T-kép phải được mắc vào bộ khuếch đại có hệ số khuếch đại 

lớn, và chỉ mắc trong nhánh hồi tiếp âm của bộ khuếch đại làm nhiệm 

vụ chọn lọc tần số.  Để mạch có thể tạo được dao động ổn định trong 

bộ khuếch đại phải có thêm một nhánh hồi tiếp dương không phụ thuộc 

vào tần số, sao cho mạch chỉ tạo dao động có tần số mà hệ số hồi tiếp 

âm qua mạch T và T-kÐp nhỏ nhất, tức là khi  =ω RC/1dđ =ω . Trên hình 5.21 

trình bày mạch dao động dùng bộ khuếch đại thuật toán có mạch T 

trong mạch hồi tiếp âm. 
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Theo hình 5.21, mạch hồi tiếp 

dương gồm R1, R2. Mạch hồi tiếp âm 

là mạch T. Tại tần số =ω RC/1dđ =ω  

thì hệ số hồi tiếp âm 
3
2

=−β . Do bé 

khuếch đại thuật toán có hệ số 

khuếch đại Ko rất lớn, nên để có 

dao động ổn định hệ số hồi tiếp 

dương −+ ≥ ββ . 

        Hệ số hồi tiếp dương: 

               
Hình 5.21.  Mạch tạo dao động dùng bộ 

K§TT  

có mạch T trong mạch hồi tiếp âm. 

3
2

21

2 ≥
+

=+ RR
Rβ             (5.64) 

        Từ đó suy ra điều kiện (5.65) là điều kiện cân bằng biên độ: 

 12 2RR ≥              (5.65) 

Tương tự như vậy có thể thay mạch T trong hình 5.21 bằng mạch T-

kép và tính điều kiện cân bằng biên độ của mạch. 

Bộ tạo dao động RC dùng mạch T-kép có độ ổn định tần số cao hơn 

dùng mạch T. 

5.5.4.   Bộ tạo dao động RC dùng mạch cầu Viên trong mạch hồi 

tiếp. 

Mạch cầu Viên được tạo nên bởi mạch 

lọc thông dải có dạng như trên hình 5.22. 

Hệ số truyền đạt của mạch: 

      
)

CR
1

CR(j
C

C

R

R
1

1

U

U

12
21

1

2

2

1V

r

ω
ω

β
−+++

==
&

&
&            (5.66)    

o

o

o

o

•

•

•

•

VU& rU&
C2

C1
R2

R1

 

     Hình 5.22.   Mạch lọc thông 

dải. 
Từ (5.66) xác định được độ lớn của hệ số truyền đạt: 

2

12
21

2

1

2

2

1

CR
1

CR
C

C

R

R
1

1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

=

ω
ω

β        

(5.67a) 
Và góc pha: 
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1

2

2

1

12
21

C
C

R
R

1

CR
1

CR
arctg

++

−
−=

ω
ω

ϕβ
         

(5.67b) 

Trong thực tế thường chọn:                C1 = C2 = C  và  R1 = R2 = R  

Ta có: 

2

RC
1

RC9

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

=

ω
ω

β  
21

9

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

=

α
α

          

(5.68a) 

Và          
3

RC
1

RC
arctg ω

ω
ϕβ

+−
=  

3

1

arctg
α

α
+−

=           

(5.68b) 

Trong đó 
RCω

α 1
=  

Khi 1=α   tức là  =ω
RC
1

dđ =ω   thì  0=βϕ  

Thay 1=α  vào (5.68a) ta được hệ số truyền đạt, đạt giá trị cực đại: 

3
1

max == ββ            

(5.68c) 
Tại tần số dao động, mạch có hệ số truyền đạt (hệ số hồi tiếp) lớn 

nhất và góc di pha bằng không, do đó có thể dùng mạch cầu Viên làm 

mạch hồi tiếp dương trong bộ tạo dao động RC dùng transistor với hai 

tầng khuếch đại. 

Sơ đồ trình bày trên hình 

5.23 là bộ tạo dao động RC dùng 

transistor với mạch cầu Viên 

trong mạch hồi tiếp. 

 Hệ số hồi tiếp dương 31=β ,  

do đó để thỏa mãn điều kiện 

cân bằng biên độ,  hệ số khuếch 

đại của bộ khuếch đại: 

3. 21 ≥= KKK  trong K1, K2 là hệ số 

 

R4

C2 C3

RE1 RE2

Hình 5.23.  Bộ tạo dao động RC dùng mạch 

cầu Viên trong mạch hồi tiếp. 
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khuếch đại của tầng thứ nhất 

và thứ hai. Để tăng độ ổn định 

tần số trong mạch sử dụng hồi 

tiếp âm xoay chiều trên 
1ER , 

2ER .

5.5.5.  Bộ tạo dao động RC dùng mạch cầu Viên - Rôbinxơn 
Về nguyên tắc, bộ tạo dao động RC có thể xây dựng theo sơ đồ 

tương tự như sơ đồ hình 5.2, nếu ta thay khung dao động bằng một bộ 

lọc thông dải thụ động RC. Khi khảo sát các mạch lọc thụ động, người 

ta đã chứng minh được, bộ lọc thụ động RC  độ phẩm chất lớn nhất bị 

hạn chế ở giá trị 21 .  Dao động hình sin nhận được trong các bộ tạo 

dao động này có độ ổn định tần số thấp. Điều này được suy ra từ đặc 

tính pha - tần số của các bộ lọc khác nhau vẽ trên hình 5.24.  Đối với bộ 

lọc tần số thấp thụ động với  độ phẩm chất 31=Q , thì dịch pha tại tần 

số bằng một nửa tần số cộng hưởng sẽ vào khoảng 27o.  

Nếu dịch pha bổ sung bởi  bộ 

khuếch đại, chẳng hạn −27o, thì 

bộ dao động, phù hợp với điều 

kiện cân bằng pha, tổng độ dịch 

pha 0=ϕ , sẽ được kích tại tần số 

bằng một nửa tần số cộng 

hưởng của bộ lọc tần thấp. Như 

vậy để nhận được độ ổn định tần 

số cao phải có mạch hồi tiếp, đặc 

tính pha - tần số của mạch hồi 

tiếp phải có độ dốc lớn ở điểm đi 

qua không. Tính chất như vậy 

tồn tại trong các khung dao 

động có độ phẩm chất cao và 

trong cầu Viên - Rôbinxơn. Mạch 

180

60

120

-60

0 (f/f0)

1

2

3

-120

-180

0,1 0,5 1 2 5 100,2

(ϕ)

 
Hình 5.24.   Sự phụ thuộc của độ dịch pha 
vào tần số:  đường 1: Cầu Viên-Rôbinxơn; 

đường 2: Khung dao động với Q = 10, 
đường 3: Bộ lọc thông dải với 31=Q . 
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cầu Viên-Rôbinxơn được trình 

bày trên hình 5.25.  

Khác với bộ lọc thông dải, đặc tính biên độ - tần số của hệ số 

truyền đạt tại tần số cộng hưởng là cực tiểu. Cầu Viên - Rôbinxơn dùng 

để triệt tiêu tín hiệu tại miền tần số nhất định, điện áp ra DU&   

được xác định theo biểu thức (5.69). 

o

o

o

o
VU&

•

• •

• •

•

R R1

R
2

1R
C

C

U1

DU&

 

Hình 5.25.  Cầu Viên - 

R«binx¬n. 

VVD U
j
jUU &&& .

313
1

2Ω−Ω+
Ω

−=                                   (5.69) 

ở đây: 
o

RC
ω
ωω ==Ω  gọi là tần số góc chuẩn 

hóa. 

     Từ đó ta có hệ số truyền đạt: 

2

2

31
1.

3
1)(

Ω−Ω+
Ω−

=Ω
j

jβ&                                      (5.70) 

        Mô-đun của có hệ số truyền: 

        
222

2

9)1(3
1

Ω+Ω−

Ω−
=β                      (5.71) 

Góc pha: 

1
3. 2 −Ω
Ω

= arctgϕ                          (5.72) 

Đồ thị của β  và ϕ  phụ thuộc vào tần số được trình bày trên hình (5-

26) 

Tuy nhiên, điện áp ra của cầu Viên - Rôbinxơn tại tần số cộng hưởng 

bằng không, vì thế nó không thể dùng trực tiếp trong các sơ đồ tạo 

dao động. Để thiết lập sơ đồ tạo dao động, người ta thay đổi cầu Viên - 

Rôbinxơn đi đôi chút như mô tả ở hình 5.27. Trị số ε là số dương nhỏ hơn 1 

rất nhiều. Dễ dàng tính được đặc tính pha - tần số của cầu Viên - 

Rôbinxơn cải biến, tại tần số cao và thấp so với tần số  cộng hưởng  U1 = 

0.  Khi đó điện áp ra VD UU
3
1

−=&  
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     0,2        0,5          1           2           5       10 Ω

90

45

0

−45

−90

(độ)

 0,1        0,2        0,5          1           2           5          10 Ω

0,3

0,2

0,1

0

|β|

ϕ  

Hình 5.26.    Đồ thị Bode của cầu Viên - Rôbinxơn 
 

       Dịch pha tại các tần số này bằng 
o180± . 

Tại tần số cộng hưởng VUU &&
3
1

1 = , vì 

vậy 

                        VVD UUU &&&
93

1
3
1 ε

ε
≈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−=  

       Như vậy tại tần số cộng hưởng, điện 

áp ra DU&  đồng pha với điện áp vào VU& . 

Để định lượng  

o

o

o

o

•

• •

• •

•

R R1

R
ε+2

1R
C

C

U1

VU&

DU&

 
Hình 5.27. Cầu Viên - Rôbinxơn cải 

biến 

các tham số của đường 1 trong hình 5.24, trước tiên ta viết hàm truyền 

đạt của cầu Viên - Rôbinxơn: 

               [ ] 2

2

.)3)(9(1
.)1(

3
1

PP
PP

U
U

V

D

++++
−+

+
−

=
εε
ε

ε&

&
 

ở đây  opP ω= : Tần số góc phức chuẩn hóa; 

σω += jp : Tần số góc phức. 

Bỏ qua các ε có bậc cao, ta có công thức để xác định đặc tính pha - 

tần số: 

222

2

9)3()1(
)23)(1(3
Ω−+−Ω

+−ΩΩ
=

εε
εϕ arctg  

Đường cong này được vẽ ở hình 5.24 với 01,0=ε . Như ta thấy rõ từ đồ 

thị của hàm này, pha của điện áp ra của cầu Viên - Rôbinxơn cải biến, 

trong một dải tần số rất nhỏ thay đổi từ oo 9090 −÷+ . Dải này càng nhỏ 

nếu chọn ε càng nhỏ. Vì  vậy cầu Viên - Rôbinxơn có thể so sánh với 

khung dao động có độ phẩm chất cao. 
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Ưu điểm của sơ đồ này là:  dịch pha không bị  hạn  chế  bởi  trị số  
o90± mà tăng  lên  cho đến  

o180± ,  khi có độ lệch tần lớn. Việc này dẫn đến việc suy giảm tốt hơn 

đối với các hài bậc cao trong thành phần của tín hiệu ra. 

Nhược điểm của sơ đồ cầu Viên - Rôbinxơn là suy giảm tín hiệu tại 

tần số cộng hưởng càng mạnh khi ε càng nhỏ. 

Trị số suy hao tại tần số cộng hưởng bằng: 

9
εβ ≈=

V

D

U
U

             (5.73) 

Như vậy trong thí dụ đang xét, trị số này vào khoảng 9001 . Để đảm 

bảo điều kiện cân bằng biên độ, cần phải bù suy hao này bằng bộ 

khuếch đại. Trên hình 5.28 mô tả sơ đồ bộ tạo dao động với cầu Viên - 

R«binx¬n. 

Nếu bộ khuếch đại có hệ số 

khuếch đại vi phân KD, thì để 

thực hiện điều kiện cân bằng 

biên độ 1. =βDK , cần phải chọn 

giá trị ε. 

DK99 == βε  

Nếu ε  lớn, thì biên độ dao 

động bắt đầu tăng, sự tăng 

còn tiếp diễn cho  đến khi nào 

bộ khuếch  

đại chưa vào miền bão hòa. 

Nếu trị số ε rất nhỏ, hoặc thậm 

chí là âm, thì bộ dao động 

không tự kích.  

→

•

•

•

•

•

•

•

•
C

R

R1

R2

R

R6

C

UD

C3

C2

+

−UN

T

R3
•

R4

o

o

•

•

R5

D1 C1

Uo

D2UG

Hình 5.28. Bộ tạo dao động đơn giản với 
cầu Viên - Rôbinxơn. Tần số cộng hưởng: 

RC
f

π2
1

=  

Tuy nhiên, không thể chọn các điện trở R1 và )2(1 ε+R  với độ chính 

xác đủ để đảm bảo độ ổn định biên độ của tín hiệu, vì thế các trị số này 

cần phải được điều chỉnh tự động, tùy thuộc vào biên độ điện áp ra. 

Muốn thế, trong sơ đồ hình 5.28 ta sử dụng transistor trường T. Đối với 

transistor trường, điện trở kênh RDS của nó, khi trị số UDS đủ nhỏ, chỉ 

phụ thuộc vào điện áp điều khiển UGS. Một phần điện áp NU&  đặt trên điện 
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trở R2. Việc đấu nối tiếp  điện trở R2 với RDS  để tạo ra điện trở )2(1 ε+R . 

Giá trị tối thiểu của điện trở kênh RDS bằng RDS mở. Do đó trị số của điện 

trở R2 cần phải chọn nhỏ hơn DSRR −12
1  mở. 

Khi đấu nguồn nuôi cho bộ dao động, đầu tiên 0=GSU , DSDS RR =  mở. 

Khi thỏa mãn điều kiện lựa chọn trị số R2, thì điện trở mạch nối tiếp giữa 

điện trở R2 và RDS sẽ nhỏ hơn 1).21( R . Khi đó, tại tần số cộng hưởng, điện 

áp ra UD của cầu Viên - Rôbinxơn sẽ có trị số đủ lớn. Dao động xuất hiện 

và biên độ bắt đầu tăng. Điện áp ra của bộ tạo dao động được chỉnh lưu 

bội áp bậc 2 trên các diode D1 và D2. Điện áp trên cực cửa của transistor 

trường trở thành âm, và trị số điện trở RDS tăng lên, biên độ tín hiệu ra 

sẽ còn tăng cho đến khi điều kiện sau đây được thỏa mãn: 

( )D
DS K

RRRR
922

11
2 +

=
+

=+
ε

                       (5.74) 

Hệ số méo phi tuyến của điện áp ra của bộ tạo dao động phụ thuộc 

vào độ tuyến tính của đặc tính ra của transistor trường. Độ tuyến 

tính này có thể được nâng cao đáng kể nếu một phần điện áp giữa cực 

máng và cực nguồn của transistor trường được cộng với các điện áp 

cực cửa. Muốn vậy ta dùng các điện trở R3, R4 trong sơ đồ. Tụ C3 dùng để 

ngăn dòng một chiều đến lối vào N của tầng khuếch đại, dòng này có 

thể làm lệch điểm không của điện áp ra. Thường người ta chọn R3 ≈ R4, 

Bằng cách điều chỉnh chính xác trị số của điện trở R3 có thể giảm được 

hệ số méo phi tuyến đến giá trị nhỏ nhất. Trên thực tế hệ số này đạt 

khoảng 0,1%. 

Nếu R là một chiết áp, thì có thể thay đổi từ từ tần số cộng hưởng 

của sơ đồ. Đặc trưng góc quay của các chiết áp cũng kém đồng nhất, 

thì sơ đồ điều chỉnh tự động biên độ điện áp ra càng cần phải có hiệu 

quả hơn. Trị số cực đại của điện trở R phải được chọn sao cho sụt áp do 

dòng vào tĩnh của bộ khuếch đại thuật toán gây ra trên nó là không 

đáng kể. Trong trường hợp ngược lại có thể dẫn đến việc làm sai lệch 

điểm làm việc của bộ khuếch đại. Để đảm bảo khả năng điều chỉnh tần 

số trong giới hạn 1:10 thì phải đấu nối tiếp với chiết áp một điện trở cố 

định có giá trị bằng 10R . Nếu lắp thêm một bộ phận làm chuyển đổi 

điện dung C thì sơ đồ có thể bao một dải tần số từ 10Hz đến 1MHz. Để bộ 
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điều chỉnh tự động biên độ không gây ra méo ngay cả ở tần số thấp 

nhất, thì hằng số thời gian nạp và phóng của tụ là  R5C1  và  R6C2 phải 

được xác lập lớn  hơn ít nhất 10 lần chu kỳ dao  

động lớn nhất của bộ tạo dao động. 

Biên độ điện áp ra phụ thuộc vào tham số của transistor trường T. 

Độ ổn định biên độ không thể đặc biệt cao, vì có sự thay đổi theo điện 

trở kênh của transistor trường T, thì cần phải có một sự biến đổi nhất 

định của biên độ điện áp ra. Có thể khắc phục nhược điểm này nếu dùng 

một tầng đệm, để khuếch đại điện áp điều khiển transistor trường.  

Sơ đồ bộ tạo dao động như vậy trình bày trên hình 5.29. 

Từ lối ra của bộ chỉnh lưu, trị số tuyệt đối của điện áp ra xoay 

chiều của bộ tạo dao động được đặt lên bộ điều chỉnh tổ hợp tỷ lệ cải 

biến (thực hiện bởi bộ khuếch đại thuật toán 2). Bộ điều chỉnh xác lập 

điện áp trên cực cửa của transistor trường T, sao cho giá trị trung 

bình của điện áp vào bộ khuếch đại thuật toán 2 bằng không. Khi đó giá 

trị trung bình các điện áp ra rU&  bằng điện áp chuẩn Uch. 

       Hằng số thời gian 

của bộ điều chỉnh cần 

phải đủ lớn so với chu 

kỳ dao động, bởi vì 

trong trường hợp 

ngược lại, hệ số khuếch 

đại của nó sẽ thay đổi 

qua từng chu kỳ. Điều 

đó dẫn đến méo nghiêm 

trọng trong điện áp ra. 

Vì vậy nên cải biến một 

chút sơ đồ khuếch đại 

bằng cách đấu song 

song với điện trở R6 một 

tụ điện,  tụ  này  ngay 

cả  với  tần số   

•
•

R ••

•

C

R1

R2
R3

R4

Ur

C

C3

C1

C2

+

−

T

Bộ chỉnh
lưu

R5

R5

R

K§TT 1

+
K§TT 2

+ −

o

o

U ch

R6

=

−

 
Hình 5.29.  Bộ tạo dao động dùng cầu Viên - 

Rôbinxơn có bộ điều chỉnh biên độ tín hiệu ra 

chính xác. Biên độ tín hiệu: chr U
2

U π
≈  
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làm việc thấp nhất của bộ tạo dao động cũng làm giảm bớt sụt áp trên 

trở R6. Khi đó điểm uốn của đặc tính biên độ tần số của bộ điều chỉnh 

nằm dưới dải tần số làm việc. 

5.6.   Các mạch điện tạo dao động xung 
Ngoài các bộ tạo  dao động  điều hoà  còn có các bộ tạo  tín hiệu 

xung. Kỹ thuật  xung  số  bao  

gồm các lĩnh vực khá rộng và quan trọng của ngành điện tử - tin học. 

Ngày nay trong bước phát triển nhảy vọt của kỹ thuật tự động hóa, 

nó mang ý nghĩa là một khâu then chốt, là một công cụ không thể 

thiếu được trong công nghệ hay kỹ thuật , nâng cao độ tin cậy hay 

hiệu quả của chúng. 

5.6.1    Khái niệm chung 

1. Tín hiệu xung và các tham số 

Tín hiệu điện áp hay dòng điện biến đổi theo thời gian có hai dạng cơ 
bản: Liên tục hay rời rạc (gián đoạn). 

Tương ứng với chúng tồn tại hai loại hệ thống gia công, xử lý tín 
hiệu có những đặc điểm kỹ thuật khác nhau, mang những ưu nhược điểm 
khác nhau là hệ thống liên tục (analog) và hệ thống rời rạc (digital). 
Nhiều khi do đặc điểm phát triển và để phát huy đầy đủ ưu thế của từng 
loại, ta gặp  
trong thực tế hệ thống lai ghép kết hợp cả việc gia công xử lý hai loại 
tín hiệu trên. 

Trong phần này chỉ đề cập tới loại tín hiệu rời rạc theo thời gian 

gọi là tín hiệu xung.  

Dạng của tín hiệu xung thường gặp được trình bày trên hình 5.30. Tín 

hiệu có thể là một dãy xung tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ lặp 

lại T, hay chỉ là một xung đơn xuất hiện một lần, xung có thể có cực 

tính dương, âm, lưỡng cực, hoặc cực tính thay đổi.  

Các tham số cơ bản là: biên độ, độ rộng xung, độ rộng sườn trước 

và sau, độ sụt đỉnh. 
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Biên độ xung Um xác định 

bằng giá trị lớn nhất của điện 

áp tín hiệu xung trong thời gian 

tồn tại. 

Độ rộng sườn trước và sau 

(ttr và ts) xác định bởi khoảng 

thời gian tăng và giảm của biên 

độ xung trong khoảng giá trị 0,1 

Um đến 0,9 Um. 

Độ rộng xung tx xác định 

bằng khoảng thời gian xung có 

biên độ trên mức 0,1 Um (hay mức 

0,5 Um). 

Hình 5.31 chỉ ra một xung 

vuông thực tế, với các đoạn đặc 

trưng: sườn trước, đỉnh, sườn 

sau. Độ sụt đỉnh xung thể hiện 

mức giảm biên độ xung ở đoạn đỉnh xung ΔU. 

Với dãy xung tuần hoàn, còn có các tham số đặc trưng sau (cụ thể 

với dãy xung vuông): 

      - Chu kỳ lặp lại xung T (hay tần số xung T/1f = ) là khoảng thời gian 
giữa các điểmtương ứng của hai xung kế tiếp nhau. 

tx tng

To

U
Um

t

tng
tq

To

U

Um

t

U

o T t

(a)

(b)

(c)

 

Hình 5.30.   Các dạng tín hiệu xung. Dãy 

xung vuông (a). Dãy xung tam giác, răng 

cưa (b). Dãy xung hàm mũ, xung kim (c). 
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- Thời gian nghỉ trong hình 

5.30(a) là thời gian trống giữa hai 

xung liên tiếp. 

   -  Hệ số lấp đầy γ là tỉ số giữa 

độ rộng xung tx và chu kỳ T.  

T
Tx=γ  

 - Chu kỳ xung ngx ttT += , và 

do đó      γ < 1. 

 Trong kỹ thuật xung số, người 

ta thường sử dụng phương pháp số 

đối với các tín hiệu xung, quy ước 

chỉ có hai trạng thái phân biệt: 

t®

Um

U

o

ttr
tS

t

UΔ0,9 Um

0,1 Um

Hình 5.31.    Dạng xung vuông thực 

tế. 

 
 - Trạng thái có xung (khoảng tx) với biên độ lớn hơn một mức 

ngưỡng UH gọi là mức cao hay mức “1” mức UH thường được chọn cỡ bằng 

21  điện áp nguồn cung cấp. 

 - Trạng thái không có xung (khoảng tng) với biên độ nhỏ hơn một 

mức ngưỡng UL gọi là mức thấp hay mức “0” mức UL được chọn tùy theo 

phần tử khóa (transistor, khuếch đại thuật toán). 

 - Các mức điện áp ra trong dải UL < Ura < UH là trạng thái cấm. 

2. Chế độ khóa của transistor 

Transistor làm việc ở chế độ khóa, hoạt động như một khóa điện tử, 

đóng mở mạch với tốc độ nhanh (từ 10−9s đến 10−6s), có nhiều đặc điểm 

khác với chế độ đã xét ở các chương trước. 

Yêu cầu cơ bản với một transistor ở chế độ khóa là điện áp ở lối ra 

có hai trạng thái riêng biệt. 

• Ura ≥ UH      khi     Uvµo ≤ 

UL. 

• Ura ≤ UL      khi     Uvµo ≥ 

UH. 

⎭
⎬
⎫                                                        (5.75) 

Chế độ khóa của transistor được xác định bởi chế độ điện áp hay 

dòng điện một chiều cung cấp từ ngoài qua một mạch nào đó. Việc 

chuyển trạng thái của khóa, được thực hiện nhờ một tín hiệu xung có 
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cực tính thích hợp tác động tới lối vào. Cũng có trường hợp khóa tự 

động chuyển đổi trạng thái một cách tuần hoàn nhờ mạch hồi tiếp 

dương nội bộ, khi đó, không cần xung điều khiển, sẽ khảo sát trong 

mạch tạo xung tiếp sau. 

        Để đưa ra những đặc điểm chủ yếu 

của chế độ khóa, hãy xét mạch cụ thể 

hình 5.32. Mạch thực hiện được điều 

kiện (5.75), khi lựa chọn UH, UL cũng như 

các giá trị RB , RC thích hợp. Ban đầu 

khi UV = 0 (hay UV < UL), transistor ở 

trạng thái cấm, dòng IC = 0, nếu không 

có tải Rt: Ura = +Ea. Lúc điện trở tải nhỏ  

nhất RC = Rt (với Rt  là điện trở vào của 

tầng sau nối  

o

o

UV

RB

RC

+EC

RtUCE
UBE

Ura

 
 Hình 5.32. Mạch khóa (đảo) dùng 

transistor. 

với  lối ra của sơ đồ), Cra E)2/1(U = , là mức nhỏ nhất của điện áp ra ở mức 

trạng thái cao H, để phân biệt chắc chắn, ta chọn CH E)2/1(U =  (chẳng 

hạn UH = 2,5V khi EC = 5V).  
Phối hợp với điều kiện (5.75), điện áp vào nằm dưới mức UL (được hiểu là 

điện áp vào lớn nhất, để transistor bị khóa chắc chắn UL = UV max), với 

transistor Silic người ta chọn UL = 0,4V. 

Khi có xung điều khiển có cực tính dương đưa tới đầu vào Uvào ≥ UH 

transistor chuyển sang trạng thái mở (bão hòa), điện áp ra khi đó 

thỏa mãn điều kiện  Ura ≤ UL.  Điện trở RC chọn thích hợp  

để thời gian qỳa độ đủ nhỏ và dòng IC không quá lớn, chẳng hạn: RC = 
5kΩ. Xác định RB để khi   UV = UH = 1,5V khi điện áp Ura ≤ UL = 0,4V. Muốn vậy 

dòng colectơ bão hòa mA
R
EI

C

C
Cbh 1== ,  

với hệ số khuếch đại dòng β = 100, khi đó dòng bazơ IBbh = 10μA.  

Để transistor bão hào vững chắc chọn IB = 100μA có: 

Ωk9
A100

V)6,05,1(R B =
μ

−
=  

ở đây 0,6V là điện áp thông thuận giữa base và emitter của 

transistor. 

Đặc tính truyền đạt của sơ đồ với những tham số như vậy được 

trình bày trên hình 5.33. 
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Để đánh giá mức tin cậy của 

khóa, ta định nghĩa các tham 

số dự trữ chống nhiễu ở mức 

cao SH và ở mức thấp SL. 

ở đây Ura khóa và Ura mở là các 

điện áp thực tế tại lối ra của 

transistor lúc khóa hay lúc 

mở tương ứng. 

Với trường hợp cụ thể trên: 

         SH = 2,5V - 1,5V = 1V (lúc UV ≤ 

UL) 

LU 1 2 3

U vào (V )

HU

0,2
0,4

1

2

2,5

Ura ( V )

SL

Vùng
cấm

SL

Vùng
bão hòa

Vùng khóa
(cắt dòng)

UCE Bh

Hình 5.33.   Đặc tuyến truyền đạt của 

transistor khóa. 

         SL = 0,4V - 0,2V = 0,2V (lúc UV ≥ UH) 

ở đây điện áp giữa collector và emitter của transistor khi bão hòa 

UCE bh ≈ 0,2V. 

Như vậy dự trữ chống nhiễu đối với mức cao SH = 1V, còn dự trữ chống 

nhiễu đối với mức thấp SL = 0,2V. 

Từ các kết quả trên, có thể nhận xét như sau: 

- Có thể dễ dàng đạt được mức SH lớn bằng cách chọn EC và các điện 

trở RB, RC thích hợp. 

- Do SL thường nhỏ, cần phải quan tâm đặc biệt tới việc nâng cao 

tính chống nhiễu với mức thấp. Vì trị số của điện áp ra nhỏ nhất 

CEbhr UU =min  thực tế không thể giảm được, muốn SL tăng cần phải tăng 

mức UL (theo 5.76). Muốn vậy người ta đưa vào mạch base một hoặc vài 

diode hoặc là nối vào đó một mạch phân áp (hình 5.34). 

Những biện pháp nêu trên, nhất thiết phải tuân theo khi sử dụng các 

transistor Gecmani làm phần tử khóa. Bởi vì đối với chúng điện áp base 

- emitter của transistor mở, trong nhiều trường hợp nhỏ hơn UCE bh. Đối 

với sơ đồ hình 5.34.a điện trở R2 để nối mạch dòng ngược của tiếp giáp 

base – collector và mạch 5.33(c) điện trở R2 nối với nguồn âm để 

transistor được khóa chắc hơn khi không có xung điều khiển ở lối vào. 

SH = Ura khóa - UH 

 SL = UL - Ura mở   
(5.76)
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R2
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o
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U
V
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o E C+

o E C-  
 (c) 

Hình 5.34.   Các biện pháp nâng cao SL. 

Một điểm cần chú ý là khi sử dụng transistor làm phần tử khóa cần 

chú ý đến các tính chất động (quá độ) của mạch và yêu cầu cần nâng 

cao tính tác động nhanh của khóa. Khi đó biện pháp cơ bản là ngăn 

ngừa hiện tượng bão hòa của transistor bằng các giải pháp kỹ thuật 

mạch. 

Thông thường tính chất tần số của khóa biểu thị bởi các tham số 

trung bình về thời gian trễ tín hiệu, trình bày trên hình 5.35. 

Các giá trị τ1, τ2 thường nhỏ 

(từ 10−8s đến 10−9s) nhưng không 

thể bỏ qua, đặc biệt là τ2 liên 

quan đến thời gian hồi phục 

điện trở ngược khi chuyển 

transistor từ mở sang khóa, 

khi quan tâm đến tính làm việc 

đồng bộ giữa các khối hoặc 

các sơ  đồ khác nhau, khi thực 

hiện  một nhiệm  vụ xử lý 

thông tin cụ thể, điều này 

càng quan trọng trong các hệ 

thống điều khiển, tính toán 

giữa các khối, các mạch. Thời 

gian trễ tổng cộng bằng tổng 

thời gian trễ của các mạch 

thành phần. Từ sơ đồ hình 5.32 

ta thấy rằng: mức H nhỏ hơn 

nhiều so với điện áp nguồn nuôi 

và phụ thuộc rất mạnh vào 

      

Uvµo

Um

50%

t
Ura

50%

t
1τ 2τ

Hình 5.35.   Xác định thời gian trễ của 

mạch khóa, trong đó τ1 là thời gian trễ 

sườn trước  τ2 là thời gian trễ sườn sau, 

được tính ở mức biên  độ 50% giá trị cực 

đại. 
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điện                                     

trở gánh và trở tải, để khắc 

phục nhược điểm này của sơ đồ, 

có thể như mạch mô tả trên 

hình 5.36, người ta mắc thêm 

một mạch lặp lại emitter vào 

sau sơ đồ khóa.   Khi đó các 

nhược điểm đã nêu trên được 

khắc phục, mức UH được nâng 

lên. Với đặc tính điện dung của 

gánh, khi UV ≥ UH  T1 mở bão hòa, 

điện áp trên collector của T1 

gần bằng không, cũng chính là 

điện áp trên base của T2.  

U
o

r

o

R C

R2

o
UV

R1

o

T

T

D

2

o E C+

1

 
 

Hình 5.36.   Sơ đồ khóa transistor với mạch 

lặp dùng T2 

Do đó dòng phóng của điện dung gánh qua mạch ra của sơ đồ (có 

qua base - emitter của T2 phân cực ngược), sẽ rất nhỏ. Vậy mạch đã mắc 

thêm diode D, diode này nối mạch phóng của điện dung gánh qua 

transistor mở T1, sẽ làm quá trình xảy ra nhanh. Tuy nhiên lúc đó điện 

áp ra của khóa trong trạng thái thấp tăng đến 0,8V (UDT điện áp thuận 

trên diode bằng 0,6V và điện áp mở bão hòa UCE1 ≈ 0,2V). 

Tương tự có thể dùng transistor trường FET làm phần tử khóa.  

Khi làm việc ở chế độ xung, khuếch đại thuật toán hoạt động như 

một khóa điện tử đóng, mở nhanh, điểm làm việc luôn nằm trong vùng 
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bão hòa của đặc trưng truyền đạt Ura = f(Uvào). Khi đó điện áp ra có giá 

trị một trong hai mức bão hòa +
maxrU  và −

maxrU  ứng với các biên độ UV đủ 

lớn. Nguyên lý hoạt động của một IC khóa đã được khảo sát ở chương 

khuếch đại thuật toán. 

5.6.2.  Các mạch không đồng bộ hai trạng thái ổn định 

Các mạch có hai trạng thái ổn định ở đầu ra (còn gọi là mạch 

trigger) là các mạch số có hồi tiếp dương. Nó khác các sơ đồ tuyến tính 

có hồi tiếp dương (hệ tự dao động) ở chỗ điện áp ra của chúng không 

biến đổi từ từ, mà nhảy từ một giá trị điện áp không đổi này đến một giá 

trị không đổi khác, chỉ xảy ra khi đặt tới lối vào thích hợp của nó các 

xung điện áp có biên độ và cực tính thích hợp. 

1. Trigger đối xứng dùng transistor (Trigger RS) 

Hình 5.37 trình bày sơ đồ nguyên lý của trigger RS đối xứng. Thực 

chất đây là hai mạch đảo dùng T1 và T2 ghép liên tiếp nhau bằng các 

vòng hồi tiếp dương bằng các cặp điện trở R1, R3 và    R2, R4. 

Nguyên lý hoạt động: 

Mạch chỉ có hai trạng thái ổn định bền là: T1 mở  T2 khóa ứng với mức 

điện áp ra Q = 1, 0=Q  hay T1 khóa T2 mở ứng với trạng thái ra Q = 0, 1=Q . 

Các trạng thái còn lại: T1 và T2 cùng mở là không ổn định. Khi đóng 

mạch nguồn nuôi, qua các điện trở RC, R1, R2, một điện áp dương sẽ được 

đặt vào base T1, T2 do đó lúc đầu cả hai transistor cùng mở, nhưng do 

tính chất đối xứng không lý tưởng  của  mạch, chỉ  cần  một sự  chênh 

lệch vô cùng bé  của dòng điện trên hai nhánh (IB1 ≠ IB2  hay  IC1 ≠ IC2), 

thông qua  các  mạch  hồi tiếp dương,  độ  chênh  lệch  này  tăng  lên  

nhanh     

chóng tới mức sơ đồ chuyển về một 

trong hai trạng thái ổn định bền 

đã nêu trên. (Chẳng hạn đầu tiên IB1 

> IB2, dẫn đến IC1 > IC2, điện áp trên 

collector T1 giảm xuống, còn trên 

collector T1 tăng lên, qua mạch 

phân áp R2, R4 và R1, R3 dẫn đến IB1 >> IB2  

và kết quả là T1 mở bão hòa, T2 

      

o

oo

o o
S R

R3 R4

R1R2

T2T1

RC RC

+ E C

QQ

 

Hình 5.37. Trigger đối xứng kiểu RS 

dùng transistor 
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khóa). Nếu ngược lại lúc đầu IB1 < IB2 

thì dẫn đến T1 khóa T2 mở. Trạng 

thái cả hai transistor đều khóa là 

không xẩy ra. 

Để lối ra đơn trị, tức là  điện áp ở  hai lối ra đảo nhau  (một lối ra 

có mức điện áp cao, lối ra kia  

có mức điện áp thấp), điện áp ở hai lối vào không đồng thời ở mức cao, 

nghĩa là R = S = 1. Đó là trạng thái không cho phép, hay điều kiện cấm R. 

S = 0. 

 Muốn chuyển trạng thái, tác động tới  lối vào của transistor khóa  

một xung  điện áp  dương, có biên độ thích hợp.Giả sử T1 mở, T2 khóa, khi 

đó điện áp trên collector T1 coi như bằng không. Sơ đồ 

để tính điện áp tại lối vào R trình bày 

trên hình 5.38. 

Để mở T2 điện áp  VU BE 6,0
2
≈ . 

MÀ     VU
RR

RU VRBE 6,0.
42

2
2

=
+

= .  

(5.77) 

Biên độ xung dương tác dụng vào lối 

vào R 

         V
R
RUVR 6,0.1

2

4
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=                      (5.78)

     
R2

o
R

R4

o

R C

T Q
o

E C+

UBE

 
 Hình 5.38. Sơ đồ xác định biên 

độ 

 điện áp để mở T2. 

Từ việc phân tích trên, rút ra bảng trạng thái của trigger RS, cho 

phép xác định trạng thái ở đầu ra của nó ứng với tất cả các khả năng 

có thể của các xung ở đầu vào ở bảng 5.1. 

        Bảng 5.1: Bảng trạng thái của trigger RS. 

Đầu vào Đầu ra 

Rn Sn 1+nQ  1+nQ
0 0 

nQ  
nQ  

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 1 x x  

  ở đây chỉ số n thể hiện trạng thái 

hiện tại, còn chỉ số n+1 chỉ trạng thái 

tiếp theo. 

   Lối vào R bằng 1 thì lối ra Q bằng 

không, do đó lối vào R là lối vào xóa 

(Reset). 

  Còn lối vào S bằng 1 thì lối ra Q bằng 
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1, do đó lối vào S là lối vào xác lập hay 

lối vào đặt (Set). 

     Biểu thức logic của lối ra Q: 

nnnn QRSQ +=+1                               (5.79) 

Qua biểu thức 5.79, cho thấy trạng thái lối ra của trigger RS không 

chỉ phụ thuộc vào trạng thái lối vào, mà còn phụ thuộc vào trạng thái 

trước, như vậy mạch có tính chất nhớ, do đó được sử dụng làm ô nhớ có 

thể ghi và đọc thông tin dưới dạng nhị phân. 

2. Trigger Smith dùng transistor 

Để lật trạng thái ở lối ra của trigger RS, phải đặt một xung điện áp 

dương, có biên độ thích hợp tới base của transistor bị khóa để mở nó (ở 

đây chỉ xét với quy ước logic dương). 

Có thể sử dụng chỉ một điện áp vào duy nhất có cực tính và hình 

dạng tùy ý với biên độ thích hợp để lật trạng thái ở lối ra của trigger. 

Loại mạch này được gọi là trigger Smith, được cấu tạo từ các 

transistor hay IC tuyến tính. 

      Trigger Smith dùng để làm bộ so sánh với hai ngưỡng, do đó tránh 

ảnh hưởng của nhiễu và được gọi là bộ so sánh có trễ. Đồng thời cũng 

được sử dụng để biến đổi điện áp hình sin thành điện áp xung vuông có 

biên độ xác định. Vì vậy mạch được dùng để tạo dạng xung trong 

truyền thông số. 

      Hình 5.39 trình bày sơ đồ nguyên lý trigger Smith dùng transistor 
và đặc tuyến truyền đạt của nó. 

Có thể giải thích nguyên lý hoạt động của mạch như sau: 

Xét trường hợp lúc đầu điện áp vào có giá trị âm lớn, T1 khóa, T2 mở 
(do T2 được phân cực bằng thiên dòng cố định từ EC qua RC tới base của 
nó), lúc đó min2 rbhCEr UUU == . 

 

o

T1

RC

R2

U Vo

o

o

T2

RC

+ EC

U r

o

R1
 • 

(a)                 (b)    
UVđóngUV ngắt

UV

Ur
maxrU

minrU
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Hình 5.39.   Sơ đồ nguyên lý trigger Smith dùng transistor (a) và đặc tuyến 

truyền đạt (b). 

Tăng điện áp vào, điện áp ra vẫn giữ không đổi minrr UU =  cho tới khi 

UV ≥ UV đóng, T1 mở, qua mạch hồi tiếp dương ghép trực tiếp từ collector T1 

đến base T2, làm đột biến T1 mở bão hòa T2 khóa. Điện áp ra lật trạng 

thái tới maxrr UU = . Tiếp tục tăng điện áp vào, điện áp ra vẫn giữ không 

đổi maxrr UU = . 

Trường hợp lúc đầu điện áp vào có giá trị dương lớn, T1 mở, 

collector T1 nối trực tiếp với  base T2 0
21
≈= BECE UU , do đó T2 khóa 

maxrr UU = . Giảm điện áp vào, điện áp ra vẫn không đổi, cho tới khi  UV ≤ UV 

ngắt T1 khóa, qua các mạch hồi tiếp dương, đột biến T2 mở bão hòa  

minrr UU = . Tiếp tục giảm điện áp vào, điện áp  ra vẫn  không  đổi.  Các giá 

trị  UV đóng, UV ngắt  phụ thuộc vào các giá trị RC , R1, R2.  

Hiện tượng trên cho phép dùng trigeer Smith như một bộ tạo xung 

vuông, nhờ hồi tiếp dương mà qua trình lật trạng thái xảy ra tức thời 

ngay cả khi UV biến đổi từ từ. 

Hình 5.40 mô tả một ví dụ biến đổi tín hiệu hình sin thành xung vuông 

nhờ trigger Smith. 

Giá trị UV đóng - UV ngắt  gọi là độ trễ của chuyển mạch.  

Trị số của độ trễ chuyển 

mạch càng nhỏ (đó là điều 

mong muốn) nếu hiệu của điện 

áp maxrU và minrU càng nhỏ, hay 

là khi hệ số suy giảm tín hiệu 

gây ra  bởi phân áp  R1, R2  càng 

lớn. Tất cả mọi cố gắng hướng 

đến làm giảm độ trễ chuyển 

mạch đều làm giảm độ sâu hồi 

tiếp dương và có thể dẫn đến 

việc sơ đồ không  còn  hai  

trạng  thái  ổn  định. Khi     

  

UV đóng

UV ngắt

UR

UV

o t

U R maxUR min

UR min

U R max

Hình 5.40.   Giản đồ thời gian biến đổi tín hiệu 

hình sin thành xung vuông nhờ trigger 

Smith. 

R1 → ∞, sơ đồ biến thành bộ khuếch đại hai tầng thông thường. 
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Để khắc phục nhược điểm trên, người ta dùng trigger Smith ghép 

emitter như hình 5.41. 

Mạch hình 5.41(a) là một tầng khuếch đại vi sai có hồi tiếp dương 

qua R1, R2 và có hồi tiếp âm dòng điện qua RE. Bằng cách lựa chọn tham 

số thích hợp, có thể đạt được trạng thái: Khi sơ đồ lật trạng thái dòng 

IC của một trong các transistor hoàn toàn truyền đến transistor kia 

và trạng thái bão hòa không xẩy ra trong bất kỳ một transistor nào. 

Khi đó sơ đồ chuyển trạng thái, thời gian trễ gần bằng không, sơ đồ 

nâng cao được tần số giới hạn của chuyển mạch. 

R2

T2T1

RC RC

o+ EC

R1

o
Ur

oo

o
UV

RE

(a) (b) U V

minrU

U V ®ãngU V ngắt

U r

o

maxrU

 

Hình 5.41.   Trigger Smith ghép emitter  (a) và đặc tuyến truyền đạt của sơ đồ 

(b). 

Trigger Smith có thể dùng khuếch đại thuật toán, các sơ đồ này đã 

được khảo sát trong chương bộ khuếch đại thuật toán. 

5.5.3.   Mạch không đồng bộ một trạng thái ổn định 

Đây là loại mạch có một trạng thái ổn định bền. Trạng thái thứ hai 

của nó chỉ tồn tại trong một thời gian ổn định nào đó phụ thuộc vào 

tham số của mạch, sau đó lại quay về trạng thái ổn định bền ban đầu. 

Vì thế mạch được gọi là trigơ một trạng thái ổn định hay đa hài đợi. 

1) Đa hài đợi dùng transistor 

Hình 5.42.a trình bày sơ đồ nguyên lý và hình 5.42.b trình bày giản đồ 

điện áp thời gian, minh họa nguyên lý hoạt động của mạch đa hài đợi 

dùng transistor. 



 173

 

Rc R

R2

Rc

Ura

Uvµo

R1

C

UB1 UB2

T1 T2

Ec
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UB1

xτ

T vào
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t

t
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t
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Hình 5.42.  Sơ đồ nguyên lý mạch đa hài đợi dùng transistor (a) và giản đồ 

điện áp theo thời gian (b). 

Thực chất mạch điện hình 5.42(a) là một trigger RS, trong đó một 

trong các điện trở hồi tiếp dương được thay đổi bằng một tụ điện. Nhờ 

điện trở R nhỏ T2 mở bão hòa 0UU
21 CEBE ≈≈  nên T1 khóa. 

Trạng thái ban đầu T2 mở T1 khóa là trạng thái ổn định bền hay gọi 

là trạng thái đợi. Tại thời điểm t = to có một xung điện áp dương ở lối 

vào với biên độ thích hợp mở T1, điện áp trên collector của T1 thực hiện 

một bước nhảy âm  từ giá trị EC khi T1 cấm đến gần bằng không khi T1 mở 

bão hòa, bước nhảy điện áp này qua mạch lọc thông cao RC đặt toàn 

bộ đến base của T2 làm điện áp ở đó đột biến từ mức thông (khoảng 0,6V) 

đến mức 0,6V - EC ≈ -EC , do đó T2 bị khóa. Khi T2 bị khóa  nguồn CE+  qua RC, 

qua mạch hồi tiếp dương R1, R2 làm T1 được duy trì ở trạng thái mở ngay 

cả khi điện áp lối vào bằng không. Tụ C được tích điện, mạch tích điện 

từ +EC, qua R, C, collector- emitter của T1 xuống đất. Tụ C được tích điện, 

điện áp ở base của T2 tăng lên theo quy luật: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−=

RC
tEU CB exp21

2
            (5.80) 

Với điều kiện ban đầu CoB EttU −≈= )(
2

 

Và điều kiện cuối  CB EtU +≈∞→ )(
2

 

T2 chỉ bị khóa cho đến lúc t = t1, điện áp UB2 đạt giá trị +0,6V (gần đúng 

cho UB2 = 0). Khoảng thời gian này quyết định độ rộng xung ra tx. 
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t1 - to = tx = RC ln 2 ≈ 0,7RC            

(5.81) 

Sau khi điểm t = t1, T2 mở và quá trình hồi tiếp dương qua R1, R2 đưa 

mạch về trạng thái ban đầu, đợi xung vào tiếp sau. Những điều trình 

bày ở trên đúng với điều kiện: 

xxtT τ>>               (5.82) 

ở đây τx là độ rộng của xung vào, T là chu kỳ của xung vào. Nếu 

điều kiện (5.82) thỏa mãn thì chu kỳ của xung ra bằng chu kỳ xung vào. 

Để thực hiện được điều kiện (5.82) mạch lối vào của đa hài đợi người 

ta dùng mạch vi phân để biến đổi xung lối vào có độ rộng lớn thành 

xung có độ rộng rất nhỏ. 

Mạch đa hài đợi được sử dụng  để tạo ra những xung có độ rộng 

theo yêu cầu không phụ thuộc  

vào độ rộng của xung lối vào. 

2) Mạch đa hài đợi dùng khuếch đại thuật toán 

Hình 5.43.a trình bày một dạng sơ đồ nguyên lý của mạch đa hài đợi 

dùng khuếch đại thuật toán. Hình 5.43.b là giản đồ điện áp - thời gian 

giải thích nguyên tắc hoạt động của mạch. Để đơn giản, giả thiết 

khuếch đại thuật toán được cung cấp bằng một nguồn đối xứng ±EC và 

khi đó maxminmax rrr UUU −== . Ban đầu, đóng mạch cấp nguồn, khi chưa có 

điện áp tới lối vào UV = 0, diode D thông nối đất (bỏ qua sụt áp thuận 

trên diode), UN = UC ≈ 0. Điện áp ra Ur = −Ur max, qua mạch hồi tiếp dương R1, 

R2 điện áp đầu vào P: maxrp UU β−= . 

Với  
21

1

RR
R
+

=β  là hệ số hồi tiếp. 

Đây là trạng thái ổn định bền (trạng thái đợi của mạch). Tại thời 

điểm t = t1 có xung dương có độ rộng xung rất nhỏ đưa tới đầu vào P. 

Nếu biên độ xung lớn hơn maxrUβ−  điện áp lối vào       Ud = UP - UN đổi dấu, 

điện áp ra lật trạng thái từ Ur = −Ur max tới Ur = Ur max, qua mạch hồi tiếp 

dương điện áp lối vào P:  maxrp UU β= . Sau thời điểm t1 điện áp ra Ur max qua 

điện trở R nạp điện cho tụ C làm cho UC = UN tăng lên, cho tới thời điểm t 

= t2 khi đó maxrN UU β≥ , điện áp hiệu Ud ở lối vào đổi dấu, điện áp ra đột 

biến lật trạng thái tới Ur = −Ur max . Trong khoảng thời gian từ  t1 ÷ t2 điện 
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áp            UN = UC > 0, nên diode bị phân cực ngược, có điện trở lớn coi như 

không tham gia vào mạch. 
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Ura max
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Up

t

t

t

Ura
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(d) 

Hình 5.43.  Sơ đồ nguyên lý đa hài đợi dùng khuếch đại thuật toán khởi động 

bằng xung cực tính 

 dương (a) và xung cực tính âm (c). Giản đồ thời gian minh họa tương ứng (b) và 
(d). 

Sau thời điểm t = t2 tụ C phóng điện qua điện trở R tới lối ra của 

khuếch đại thuật toán, hướng của điện áp ra lúc đó là −Ur max. Tụ C 

phóng điện cho tới lúc t = t3, UC = UN = −0,6V ≈ 0, diode D mở ghim mức điện 

áp đầu vào đảo ở giá trị này, mạch quay về trạng thái ban đầu (trạng 

thái đợi). 

Nếu dùng xung khởi động UV có cực tính âm có thể dùng sơ đồ hình 

5.43.c. Độ rộng của xung ra được thay đổi bằng biến trở R. Hoạt động 

của mạch được minh họa trên đồ thị hình 5.43.d. Với hình 5.43.a và hình 
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5.43.b cho thấy độ rộng lối ra tx = t2 - t1 chính là thời gian tụ C nạp từ 

mức 0 đến  

mức βUr max với quy luật: 
)1(max)()(

RCt
rtNtC eUUU −−==               (5.83) 

Thay giá trị  0)( 1
==ttCU  và max)( 2 rttC UU β==  vào (5.83) ta có: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=−=
2

1
12 1ln

1
1ln

R
RRCRCtttx β

          (5.84) 

Gọi t3 - t2 = th ph là thời gian hồi phục về trạng thái ban đầu của sơ 
đồ, liên quan đến quá trình phóng điện của tụ C  từ mức βUr max về mức  0  
hướng tới lúc xác lập max)( rC UU −=∞ ,  xuất phát từ  

phương trình: 

[ ] ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−−= ∞∞ RC

texp.UUUU )o(C)(C)(C)t(C           (5.85) 

Có kết quả: ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+=+=
21

11ln1ln
RR

R
RCRCthph β           

(5.86) 
So sánh hai biểu thức xác định xt và hpht  thấy do β < 1 nên hphx tt >> . 

Người ta cố gắng chọn các thông số và cải tiến  mạch để nâng cao độ 

tin cậy của mạch khi có dãy xung tác động tới đầu vào. Khi đó cần 

tuân theo điều kiện: 

<+ hphx tt   Tvµo = Tra                         (5.87) 

Tvào là chu kỳ dãy xung khởi động ở lối vào. Các biểu thức (5.84) và 

(5.86) cho phép xác định các thông số quan trọng của mạch. 

5.6.4.   Mạch không đồng bộ hai trạng thái không ổn định (đa hài) 

1. Đa hài dùng transistor 

Nếu thay thế cả hai điện trở hồi tiếp dương trong sơ đồ trigger RS 

bằng hai tụ điện, khi đó nhận  

được mạch đa hài tự dao động (gọi tắt là đa hài), sơ đồ nguyên lý được 

trình bày trên hình 5.44.a và giản đồ điện áp - thời gian trên hình 5.44.b.  
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Hình 5.44.  Sơ đồ nguyên lý đa hài tự dao động (a) và giản đồ điện áp - thời 

gian(b). 

Trạng thái cân bằng của mạch (một transistor mở, một transistor 

khóa) chỉ ổn định trong một thời gian hạn chế nào đó, rồi tự động lật 

sang trạng thái kia, và ngược lại. Hai trạng thái nêu trên của mạch đa 

hài tự dao động còn được gọi là các trạng thái chuẩn cân bằng. Những 

thay đổi của điện áp và dòng điện giữa các điểm trong sơ đồ dẫn đến 

một trạng thái tới hạn nào đó, mà tại đấy đủ những điều kiện để tự 

động chuyển đột ngột từ trạng thái này sang trạng thái kia. Nếu tác 

động tới một trong các lối vào một điện áp nào đó, có chu kỳ gần bằng 

nhưng nhỏ hơn chu kỳ của điện áp tự dao động, quá trình chuyển 

trạng thái sẽ xảy ra sớm hơn, tương ứng lúc đó ta có chế độ làm việc 

đồng bộ của đa hài tự dao động. Điện áp tác động vào (có biên độ và 

cực tính thích hợp) gọi là điện áp đồng bộ. Đặc điểm  chính của chế độ  

làm việc  ®ồng bộ là  chu kỳ của xung ra bằng  chu kỳ của  

điện áp đồng bộ và độ rộng của xung ra do các thông số RC của mạch 

quyết định. 

Nguyên lý hoạt động của mạch hình 5.44.a có thể tóm tắt như sau: 

Việc hình thành xung vuông ở các lối ra được thực hiện như sau: 

đối với lối ra (1) trong khoảng thời gian τ1 = t1 - t0, còn lối ra (2) trong 

khoảng thời gian τ2 = t2 - t1 nhờ các quá trình đột biến chuyển trạng 

thái của sơ đồ tại các thời điểm t0, t1, t2. 
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Giả sử lúc đầu đóng mạch nguồn nuôi một chiều, hai transistor T1, T2 

đều mở vì được cả hai bazơ của chúng qua các điện trở R1, R2 nối với 

nguồn +EC. Ví dụ điện áp trên base T2 lớn hơn điện áp trên base T1 (sự 

thăng giáng này chắc chắn xảy ra vì hai vế của mạch không đối xứng 

lý tưởng) qua các mạch hồi tiếp dương T2 đột biến mở bão hoà. Điện áp 

trên collector của T2 thực hiện một bước nhảy âm, từ +EC khi mới đóng 

mạch (hoặc quá trình trước T2 cắm) xuống gần bằng không khi T2 mở 

bão hoà. Bước nhảy âm của điện áp qua mạch lọc thông cao C1R1 đặt 

toàn bộ đến base của T1, điện áp ở base của T1 nhảy đột biến từ 0,6V lúc T1 

mở đến mức 0,6V - EC ≈ -EC do đó T1 khoá. T1 khoá T2 mở, tụ C1 đã được nạp 

đầy điện tích trước lúc t0 phóng điện qua T2, qua nguồn EC qua R1 theo 

đường +C1 → T2 → R1 → - C1 làm điện áp trên base của T1 thay đổi theo hình 

5.43(b). Đồng thời trong thời gian này tụ C2 được nạp điện từ nguồn EC 

theo đường +EC → RC → C2 → base-emitter T2 xuống đất làm điện thế trên 

collector của T1 và base của T2 thay đổi theo hình 5.43(b). Vì các điện 

trở R1, R2 >> RC do đó  quá trình nạp điện của tụ C2 rất nhanh so với quá 

trình phóng điện của tụ C1. Tụ C1 phóng điện, điện áp trên base T1 tăng 

dần cho đến thời điểm t = t1 điện áp base T1 UB ≈ 0,6V xảy ra quá trình đột 

biến lần thứ nhất, qua các mạch hồi tiếp dương T1 mở bão hoà. Điện áp 

trên collector T1 lại thực hiện một bước nhảy âm từ +EC khi T1 khoá tới 

mức không, khi T1 mở bão hoà, qua các  mạch  lọc thông cao C2R2 đặt 

toàn bộ  đến base T2 làm điện áp  base T2 đột biến từ 0,6V khi T2 mở đến 

0,6V - EC ≈ -EC làm T2 khoá. T1 mở, T2 khoá, tụ C2 phóng điện, tụ C1 nạp điện, 

tương tự như quá trình đã phân tích trên, đến thời điểm t = t2 thì UB2 = 

0,6V. T2 mở lại xảy ra đột biến lần thứ hai, sơ đồ về trạng thái ban đầu T1 

khoá T2 mở. 

Các tham số chủ yếu của xung vuông ở các đầu ra dựa trên việc 

phân tích nguyên lý vừa nêu trên, cho thấy độ rộng xung τ1 và τ2 liên 

quan trực tiếp đến hằng số thời gian phóng điện của tụ C1 và tụ C2. Ta 

có: 

11111 7,02ln CRCR ≈=τ  

22222 7,02ln CRCR ≈=τ  ⎭
⎬
⎫

                                                              (5.88)

Nếu chọn R1 = R2, C1 = C2, T1 giống T2 ta có: τ1 = τ2  và nhận được sơ đồ đa 

hài đối xứng, ngược  
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lại ta có đa hài không đối xứng (τ1 ≠ τ2). Chu kỳ của xung vuông:  

       T = τ1 + τ2                    (5.89) 

Biên độ của xung ra gần bằng giá trị của nguồn một chiều cung cấp 

EC. 

Trong thực tế có thể đưa ra nhận xét như sau: Để tạo ra các xung 

có tần số thấp hơn 1000Hz, giá trị của tụ C1, C2 phải lớn, còn để tạo ra 

các xung có tần số cao hơn 10kHz do ảnh hưởng quán tính của 

transistor làm giảm chất lượng của xung vuông. Do đó, để tạo ra 

xung vuông ở vùng tần số thấp và cao người ta sử dụng khuếch đại 

thuật toán. 

 

2. Đa hài dùng khuếch đại thuật toán (KĐTT) 

Hình 5.45.a và 5.45.b là sơ đồ nguyên lý của đa hài đối xứng dùng 

KĐTT và giản đồ điện áp - thời gian giải thích hoạt động của sơ đồ.  
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Hình 5.45.   Đa hài dùng KĐTT (a) và giản đồ điện áp -  thời gian của đa hài 

dùng KĐTT (b). 

ở đây sơ đồ gồm bộ KĐTT có mạch hồi tiếp dương với R1, R2 như một 

trigger Smith. Điện áp lối ra có hai giá trị Urmax và -Urmax. Do đó điện áp ở 

lối vào thuận tương ứng Up = βUrmax và  -βUrmax. 
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21

1

RR
R
+

=β    là hệ số hồi tiếp dương của mạch. 

Mạch hồi tiếp âm gồm điện trở R và tụ C, quyết định tần số của 

xung. 

Nguyên lý hoạt động có thể giải thích như sau: khi đóng mạch 

nguồn nuôi một chiều, giả sử điện áp hiệu Ud = UP - UN là dương, điện áp ra 

Ur = Urmax, qua mạch hồi tiếp dương điện áp lối vào thuận UP = βUrmax, điện 

áp Urmax ở lối ra qua điện trở R tích điện cho tụ C. Tụ C tích điện, điện áp 

UN = UC tăng cho đến thời điểm t = t1, UN = UC ≥ UP = βUrmax = Uvngắt. 

Điện áp hiệu Ud đổi dấu, điện áp ra đột biến lật trạng thái tới Ur = -

Urmax. Khi đó điện áp trên lối vào thuận UP = -βUrmax, tụ C phóng điện từ +C 

→ R → lối ra KĐTT → đất  → -C. Tụ C phóng điện, điện áp trên tụ C giảm cho 

đến thời điểm t = t2. 

UN = UC ≤ UP = -βUrmax = Uv®ãng 

Điện áp hiệu Ud đổi dấu, điện áp ra lại lật trạng thái tới Ur = Urmax. 

Quá trình tiếp tục tạo ra xung vuông tại lối ra, giản đồ điện áp - thời 

gian được trình bày trên hình 5.45.b. 

Phương trình vi phân để xác định điện áp UN(t) có dạng: 

 
RC

UU
dt

dU NrN −
±= max              (5.90) 

với điều kiện ban đầu: UN(t=0) = Uvđóng = -βUrmax       có nghiệm: 
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⎢
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⎞
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tUU rtN exp11max β                       (5.91) 

UN sẽ đạt tới ngưỡng lật của trigơ Smit sau một khoảng thời gian τ 

được tính theo (5.92): 
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Từ đó ta có chu kỳ của xung ra: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
+==

2

121ln22
R
RRCTra τ                         (5.93) 

Nếu chọn R1 = R2 ta có:  RCTra 2,2=                        

(5.94) 

Từ các biểu thức (5.93) (5.94) cho thấy: 
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Chu kỳ của xung ở lối ra chỉ phụ thuộc vào thông số mạch ngoài R1, 

R2 (mạch hồi tiếp dương) và R, C (mạch hồi tiếp âm). Các hệ thức trên cho 

phép xác định các tham số cơ bản nhất của mạch. 

Khi thiết kế các mạch đa hài cần độ ổn định tần số cao hơn và có 

khả năng ®iều chỉnh tần số ra, người ta sử dụng mạch phức tạp hơn (ví 

dụ bộ so sánh 2 ngưỡng, dùng IC định thời 555). 

Trong thực tế có trường hợp cần những xung không đối xứng. Sơ đồ 

mạch đa hài không đối xứng được trình bày trên hình 5.46, được sử dụng 

với đặc điểm tạo ra không đối xứng giữa mạch phóng điện của tụ C qua 

R3, diode D2 và mạch nạp qua R4, diode D1 với R3 ≠ R4 khi đó: 

 

R3

R4

D2

D1

R2
R1

C Ura

_

+

(a)

 •

 

Umax

UV ngắt

UV đóng

-Umax

U Ura
UC(t)

τ2τ1

t

 
(b) 

Hình 5.46.  Mạch đa hài không đối xứng (a) ;  giản đồ điện áp - thời gian giải thích 

hoạt động của mạch (b). 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

2

1
41

21ln
R
RCRτ  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

2

1
32

21ln
R
RCRτ  

 Khi đó chu kỳ của xung ra:   

  ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=+=

2

1
4321

2
1ln

R
R

RRCT ττ                            (5.95) 

Diode D1, D2 có nhiệm vụ khoá ngắt nhánh tương ứng khi nhánh kia 

làm việc hoặc ngược lại.  

5.6.5.   Đa hài, đa hài đợi dùng IC555 

Vi mạch định thời IC555 và họ của nó được ứng dụng rất rộng rãi 

trong lĩnh vực điện tử dân dụng cũng như điện tử công nghiệp. Vì nếu 

kết hợp với các linh kiện RC rời bên ngoài một cách thích hợp thì nó có 
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thể thực hiện nhiều chức năng như định thời, tạo xung chuẩn, tạo tín 

hiệu kích hay điều khiển các linh kiện bán dẫn công suất như 

transistor, SRC, triac, v.v. 

Trong phần này sẽ giới thiệu cấu trúc, nguyên lý hoạt động của 

IC555 và các ứng dụng cơ bản của nó. 

1. Cấu trúc của IC555 

        Hình 5.47 trình bày sơ đồ cấu 

trúc của IC555, gồm một mạch 

phân áp với 3 điện trở R (5kΩ) nối 

với chân 8. ở đây chân 8 bao gồm 

cả nguồn nuôi của các bộ so sánh, 

các cổng lôgic trong mạch. Điện 

áp +EC nối với chân 8 có giá trị từ 

+5V ÷ +25V tuỳ theo mức biên độ 

của xung ở lối ra. Mạch gồm hai 

bộ so sánh (1) và (2). Điện áp lối 

thuận của bộ so sánh thứ nhất có 

mức điện áp  bằng CE
3
2

,  điện áp ở 

lối vào đảo của bộ so sánh   thứ 

hai bằng  CE
3
1

. Lối ra  

6

5 +

-

-

+2

1

3

7

(1)

(2)
Q

48

R
ΩK5

R
ΩK5

R
ΩK5

T
R B

Q

dS

dS

  

            Hình 5.47.  Sơ đồ cấu trúc của IC – 

555. 

của hai bộ so sánh được nối với lối vào của Trigger RS, Trigger RS sử 

dụng trong mạch này dùng các cổng NAND, do đó mức tác động là mức 

thấp. Chân 4 được nối với lối vào của một cổng NAND có  tác  dụng  điều  

khiển  hoạt  động   của trigger, điện áp chân 4 ở mức cao (mức “1”) 

trigger hoạt động bình thường, còn điện áp chân 4 ở mức thấp (mức “0”) 

cấm trigơ hoạt động. Lối ra Q  của trigger RS được đưa qua cổng NOT 

tới lối ra ở chân 3, đồng thời Q  qua điện trở RB nối base của transistor 

T. 

2. Mạch đa hài dùng IC - 555. 
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Sơ đồ nguyên lý mạch 

đa hài dùng IC - 555 được 

trình bày trên hình 5.48. ở 

đây C1 cùng với điện trở R 

nối với nguồn +EC tạo nên 

mạch lọc thông thấp, nhằm 

ổn định điện áp lối vào 

thuận của bộ so sánh thứ 

nhất và lối vào đảo của bộ 

so sánh thứ hai. 

        Lúc đầu đóng mạch 

nguồn nuôi một chiều, tụ C 

chưa kịp nạp điện, điện áp 

trên tụ UC = 0, do  đó điện áp 

ra của bộ so sánh (1) 1=dR , 

điện áp ra của bộ  

6

5 +

-

-

+2

(1)

(2)
Q

4

Q

dS

dS

8

R
ΩK5

R
ΩK5

R
ΩK5

T

1

R B

C 1 3

R

P

R

7

1

2

1

C

+E C

Ur

 
                  Hình 5.48.  Mạch đa hài dùng IC - 555. 

so sánh (2) 0=dS , dẫn đến Q=1, 0=Q  và ur = 1. Tụ C tích điện, mạch tích 

điện từ  +EC , qua R1, P1, R2, qua C xuống đất, tụ C nạp điện với hằng số tời 

gian: τnạp = (R1 + P1 + R2).C.  Tụ C nạp  điện, điện áp trên tụ C tăng lên, cho 

đến khi Cc Eu
3
2

≥ , điện áp ra của bộ so sánh (1) 0=dR , 1=Q ,  ur = 0. 1=Q  

làm cho transistor T thông, tụ C phóng điện, mạch phóng điện từ +C, 

qua R2, qua collector- emitter của T xuống đất đến −C. Tụ C phóng điện 

với hằng số tời gian:  τphóng = (R2 + RCE). C .  

ở đây RCE là điện trở giữa collector và emitter của transistor T. Tụ 

C phóng điện đến khi điện áp trên tụ Cc Eu
3
1

≤ , điện áp ra của bộ so sánh 

(2) 0=dR , dẫn đến Q = 1, 0=Q , ur = 1. 0=Q  transistor T bị cấm, tô C lại 

được nạp điện, quá trình được lặp lại như cũ. Hiện tượng này tiếp diễn 

liên tục và tuần hoàn.  

Lưu ý: Khi mới đóng điện nguồn tụ C nạp  từ 0 V đến CE
3
2

, sau đó tụ 

phóng điện từ  CE
3
2

 xuống  CE
3
1

, rồi lại nạp, từ  CE
3
1

 đến CE
3
2

. 
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Thời gian nạp và phóng của tụ 

được tính theo công thức (5.96) và 

(5.97). 

+  Thời gian nạp:  

 tn¹p = τn¹p ln 2. 

 tn¹p = 0,7 ((R1 + P1 + R2) C         (5.96)

        +  Thêi gian phãng:  

        tphãng = τphãng ln2 ≈  0,7 (R2 + RCE). C  

(5.97) 

+ Chu kỳ của xung ở lối ra: 

 T = tn¹p + tphãng                                  

(5.98) 

        Dạng tín hiệu ở các cực của mạch 

được trình bày trên hình 5.49.                 
Do thời gian phóng, nạp không 

bằng nhau, nên xung vuông ra 

không đối xứng. 

3. Mạch đa hài đợi dùng IC - 555. 

        Hình 5.50 trình bày sơ đồ nguyên 

lý của mạch đa hài đợi dùng IC - 555. 

UC (2-6)

t

t

nạp
phóng

UD (7)

t

Ur  (3)

Ec

Urmin

2
3 Ec

1
3 Ec

  Hình 5.49.  Dạng điện áp tại các chân 

của mạch  

đa hài dùng IC - 555. 

        Trong sơ đồ hình 5.50, tụ C1 tác dụng cùng điện trở R tạo thành 

mạch lọc thông thấp. Điện trở R4 được chọn cỡ 10kΩ, để đảm bảo điện áp 

ở lối vào thuận của bộ so sánh (2) lớn hơn CE
3
1

. Khi đóng mạch  nguồn 

điện, lúc đầu tụ C  chưa tích điện  uC = 0, tụ C  tích điện,  mạch tích  điện 

từ  +EC 
qua R1, P1, R2, qua C xuống đất. Tụ C tích điện, điện áp uC tăng lên, cho đến 

khi Cc Eu
3
2

≥ , điện áp ra của bộ so sánh (1) 0=dR , dần đến 1=Q , ur = 0. Vì 

1=Q  nên cho transistor T mở, tụ C phóng điện qua R2 , qua collector - 

emitter  xuống đất. Tụ C phóng điện đến khi uC = 0. Đây là trạng thái ổn 

định bền (trạng thái đợi) của mạch. 
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+E C

Ur6

5 +

-

-

+
2

(1)

(2)
Q

4

Q

dS

dS

8

R
ΩK5

R
ΩK5

R
ΩK5

T

1

R B

3

R

P

7

1

1

C

UV

C 1

C 2

R 2

R 4 D

 
Hình 5.50.     Mạch đa hài đợi dùng IC - 555. 

Khi có xung vuông đưa tới lối vào, qua mạch vi phân C2(R4 // D), ở 

chân 2 có xung vi phân, đã hạn chế xung dương do tác dụng của diode 

D. Nếu biên độ xung vào đủ lớn, điện áp ra của bộ so sánh (2) 0=dR , do 

đó Q = 1 và 0=Q , ur = 1 bắt đầu thời gian kéo dài xung ở lối ra. Vì 0=Q  

nên T cấm, tụ C tích điện, mạch tích điện từ +EC , qua R1, P1, R2, qua C xuống 

đất, tụ C nạp điện với hằng số thời gian: 

  τn¹p = (R1 + P1 + R2) C . 

Tụ C tích điện, điện áp uC tăng, cho đến khi Cc Eu
3
2

≥ , đối với bộ so 

sánh (1) ud đổi dấu,  điện áp ra 0=dR , dẫn đến 1=Q , ur = 0 chấm dứt thời 

gian kéo dài xung ở lối ra. Vì 1=Q , T mở, tụ C phóng điện, qua R2, qua T 

xuống đất, cho đến khi uC = 0, trở lại trạng thái ban đầu. 

Khi tụ C tích điện, điện áp trên tụ C tăng theo quy luật hàm mũ: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−=

nap
CC

t
exp1Eu

τ
            (5.99) 

 Thời gian tụ nạp từ điện áp 0V đến  CE
3
2

 được trình bày như sau: 

C

t

CC EeEu
x

3
21 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

−
τ  

Suy ra: 
3
2e1 nap

xt

=− τ
−
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hay là    nap

xt

e
3
1 τ

−

= ;     3e nap

xt

=τ  

         1,13lnt napx =τ= τn¹p 

         CRPRtx ).(1,1 211 ++=       (5.100)

Trong mạch trên có thể 

giảm giá trị R2 đến không. 

Giản đồ điện áp - thời gian 

minh họa hoạt động của 

mạch đa hài đợi dùng IC - 555 

được trình bày trên hình 5.51. 

5.6.6. Bộ tạo dao động 

Blocking  

Blocking hay gọi là bộ dao 

động nghẹt là một tầng 

khuếch đại đơn hay đẩy kéo, 

có hồi tiếp dương mạnh qua 

một biến áp xung, được trình  

bày trên  hình 5.52, nhờ 

    

0                 t0         t1              t2       t3                        t

tx  

t   

t   

Uv  

Uv chân 2  

Ura

0,6V  

Ura max

Hình 5.51.   Giản đồ điện áp - thời gian của 

mạch 

 đa hài đợi dùng IC - 555. 

đó tạo các xung có độ rộng rất hẹp (cỡ 10−3 ÷ 10−6s) và có biên độ lớn.  
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(a) 

Hình 5.52.   Sơ đồ nguyên lý Blocking tự dao động (a) ; 

giản đồ điện áp -  thời gian minh họa hoạt động của Blocking (b). 

Blocking thường được dùng để tạo ra các xung điều khiển trong 

các hệ thống số. Blocking có thể làm việc ở các chế độ khác nhau: chế 

độ tự dao động, chế độ đợi, đồng bộ hay chế độ chia tần. 

Hình 5.52.a là sơ đồ nguyên lý của Blocking tự dao động, có 

transistor T mắc emitter chung, với biến áp xung Tr gồm 3 cuộn WK là 

cuộn sơ cấp, WB và  Wt là cuộn thứ cấp.  

Quá trình hồi tiếp dương thực hiện từ WK  qua WB,  nhờ cực tính ngược  

nhau của  chúng.  Điện  

trở R để hạn chế dòng base. Ngoài ra điện trở R còn tham gia mạch 

phóng của tụ điện C khi transistor T khóa. Diode D1 để loại bỏ xung cực 

tính âm trên tải sinh ra khi transistor chuyển chế độ từ mở sang khóa. 

Mạch R1, D2 để bảo vệ transistor khỏi bị quá áp. Các hệ số biến áp xung 

là nB và  nt được xác định bởi (5.101). 

  
B

K
B W

Wn =  ; 
t

K
t W

Wn =           (5.101) 

Quá trình dao động xung liên quan đến thời gian mở và được duy 

trì ở trạng thái bão hòa nhờ mạch hồi tiếp dương của transistor. Kết 

thúc việc tạo xung là lúc transistor ra khỏi trạng thái bão hòa và 

chuyển đột biến sang trạng thái khóa nhờ hồi tiếp dương. 

Trong khoảng thời gian 0 < t < t1, T khóa do điện áp nạp trên tụ C, 

(phân cực ngược lớp tiếp giáp base - emitter). Tụ C phóng điện từ +C qua 

R, RB , nguồn nuôi EC qua cuộn dây WB tới −C, tới thời điểm t = t1 , uC = 0.  

Trong khoảng thời gian t1 < t < t2 , khi uC chuyển qua giá trị không, 

xuất hiện quá trình đột biến Blocking thuận nhờ mạch hồi tiếp dương 

qua WB , dần đến transistor mở bão hòa. 

Trong khoảng thời gian t2 < t < t3, T bão hòa sâu, điện áp trên cuộn 

WB gần bằng trị số của EC , đó là giai đoạn tạo đỉnh xung, có sự tích lũy 

năng lượng từ trong các cuộn dây của biến áp, tương ứng điện áp hồi 

tiếp qua WB là: 

B

C
W n

Eu
B
=             (5.102) 



 188 

Và điện áp trên cuộn dây Wt là: 

t

C
W n

Eu
t
=             (5.103) 

Lúc này tốc độ thay đổi dòng collector giảm nhỏ, nên sức điện 

động cảm ứng trên WK, WB cũng giảm, làm dòng base giảm theo, do đó 

làm giảm mức bão hòa của transistor T, đồng thời tụ C được dòng base 

IB nạp qua mạch diode, tiếp giáp emitter - base của T, R, C, cuộn WB, đất. 

Lúc đó IB giảm tới giá trị tới hạn: 

ββ
CbhC

BbhB
IIII === , 

Lúc này xuất hiện quá trình hồi tiếp dương theo hướng ngược lại 

(quá trình Blocking ngược):  T thoát khỏi trạng thái bão hòa IC giảm 

làm cho IB giảm, đưa T đột ngột sang trạng thái khóa, dòng IC = 0, tuy 

nhiên do quán tính của cuộn dây trên collector, xuất hiện suất điện 

động tự cảm chống lại sự giảm đột ngột của dòng điện, do đó hình 

thành một mức điện áp âm, biên độ lớn (quá giá trị của nguồn EC), đây 

là quá trình tiêu tán năng lượng từ trường đã tích lũy từ trước, nhờ 

dòng thuận chạy qua D2 R1, lúc này cuộn Wt cảm ứng điện áp âm làm D1 

cấm và tách mạch tải ra khỏi sơ đồ. Sau đó tụ C phóng điện duy trì T 

khóa cho đến khi uC = 0 sẽ lập lại một nhịp làm việc mới. 

Độ rộng xung Blocking tính được là: 

)(
ln).(13

vtB

t
vx rRn

RCrRttt
+

+=−=
β

         (5.104) 

Trong đó rv là điện trở vào của transistor lúc mở. 

Trở tải xoay chiều trên mạch collector: 

ttt RnR 2
~ =             (5.105) 

β là hệ số khuếch đại dòng tĩnh của transistor T. 

Thời gian hồi phục t4 ÷ t6 hình 5.52.b, do thời gian phóng điện của tụ 

quyết định và được xác định bởi (5.106). 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=−=

B
Bhph n

CRttt 11ln.46                       (5.106) 

Nếu bỏ qua các thời gian tạo sườn trước và sườn sau của xung thì 

chu kỳ xung: 

hphxx ttT +=             (5.107) 
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và tần số của dãy xung: 

hphx tt
f

+
=

1
            (5.108) 

Sơ đồ Blocking có thể xây dựng từ hai transistor mắc đẩy kéo, làm 

việc với một biến áp xung bão hòa từ để tạo các xung vuông, với hiệu 

suất năng lượng cao và chất lượng tham số xung tốt. 

Khi Blocking làm việc ở chế độ đồng bộ cần chọn chu kỳ của dãy 

xung đồng bộ TV nhỏ hơn chu kỳ của dãy xung do Blocking tạo ra TX, 

còn nếu ở chế độ chia tần chỉ cần tuân theo điều kiện TX >> TV và khi đó 

có dãy xung đầu ra có chu kỳ lặp lại là: Tra = nTV (hình 5.53.a và 5.53.b với 

n là hệ số chia. 

t

t

Tvµo

t

Tx

UB

Ura

Uvµo

 
(a) 

t

t

t

Tvµo

Tx

Tx=4Tvµo

Uvµo

Ura

UB

 
(b) 

Hình 5.53.   Blocking ở chế độ Tx > Tvào (a) và ở chế độ chia tần với Tx >> Tvào Tra = 

nTvµo víi n = 4.(b). 

5.6.7.   Mạch tạo xung răng cưa 

1. Khái niệm về mạch tạo xung răng cưa (dao động tích thoát) 

Mạch tạo dao động tích thoát là mạch tạo các xung có dạng hình 

răng cưa (xung tam giác). Xung này được sử dụng làm tín hiệu quét 

trong các dao động ký, trong máy thu hình, máy tính. Nó còn được sử 

dụng trong kỹ thuật đo lường hay tự động điều khiển làm tín hiệu 

chuẩn  hai chiều biên  

độ và thời gian, có vai trò không thể thiếu được hầu như trong mọi hệ 

thống điện tử hiện đại.  
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Hình 5.54 đưa ra dạng xung tam 

giác lý tưởng với các tham số chủ yếu 

sau: 

        Biên độ ra Umax, mức điện áp một 

chiều ban đầu uq(t = 0) = uo, chu kỳ lặp lại 

T (với xung tuần hoàn). Thời gian quét 

thuận tq và thời gian quét ngược tng 

(thông thường tq >> tng), tốc độ quét 

thuận: 
dt

du
K tq )(=  hay độ nghiêng vi 

phân của đường quét.  

    

t
tq

T

tng

K

Umax

U0

U0

 
   Hình 5.54.     Xung tam giác lý tưởng

Để đánh giá chất lượng Uq thực tế so với  lý tưởng, có hệ số  không  

đường  thẳng  ε  được định nghĩa như sau: 

)o(q

)t(q)o(q

)0t(q

)tt(q)0t(q

u

uu

dt
du

dt

du

dt
du

q

q
−

=
−

=ε
=

==

                    (5.109) 

Ngoài ra còn các tham số khác như: tốc độ quét trung bình:  

q
TB t

uK max=   và hiệu suất năng lượng: 

CE
umax=η  

Từ đó có hệ số phẩm chất của uq là : 

ε
η

=Q              (5.110) 

Nguyên lý tạo xung tam giác dựa trên việc sử dụng quá trình nạp 

hay phóng điện của một tụ điện qua một mạch nào đó. Khi đó quan hệ 

giữa dòng điện qua tụ và điện áp trên tụ biến đổi theo thời gian có 

dạng: 

dt
du

CI tC
tC

)(
)( .=            (5.111) 

Trong đó C là điện dung của tụ điện, là hằng số, muốn quan hệ uC(t) 

là tuyến tính thì dòng điện qua tụ phải là hằng số. 
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Có hai dạng xung răng cưa cơ bản là: trong thời gian quét thuận uq 

tăng tuyến tính theo thời gian nhờ quá trình nạp cho tụ từ nguồn một 

chiều nào đó và Uq giảm tuyến tính theo thời gian nhờ quá trình phóng 

điện của tụ điện qua một mạch nào đó. Yêu cầu chung là tq >> tng. 

Để điều khiển tức thời các mạch phóng nạp, thường sử dụng các 

khóa điện tử (transistor, hay IC) đóng mở theo xung điều khiển bên 

ngoài. Trên thực tế để ổn định dòng điện nạp hay dòng điện phóng của 

tụ cần một khối tạo nguồn dòng, khi đó điện áp Uq tăng hay giảm tuyến 

tính theo thời gian. 

Về nguyên lý có ba phương pháp cơ bản sau để tạo xung răng cưa: 

a) Dùng mạch tích phân đơn giản, mạch  RC lối ra trên C,  để nạp điện  

cho tụ từ nguồn E hình  

5.55.a, quá trình phóng nạp được một khóa điện tử điều khiển. Khi đó độ 

phẩm chất của mạch thấp, độ phi tuyến cao. 
Rn

Rt

K

i f
in

+
-

Mạch phóng

(a)

E

 

Rn

Rt

K

E
+
-

(b)

C

 
Hình 5.55.  Các phương pháp tạo Uq 

 b) Dùng một phần tử để ổn định dòng kiểu thông số, có điện trở phụ 

thuộc vào điện áp đặt trên nó )(
nRn ufR =  làm điện trở nạp cho tụ C. Để 

giữ cho dòng nạp không đổi, điện trở Rn giảm khi điện áp trên nó giảm 

lúc đó: 

tdE
umax=ε  víi Et® =In¹p. Ri           (5.112) 

Ri là điện trở nội của nguồn dòng, có giá trị rất lớn, do đó Etd lớn 

và cho phép nâng cao umax với mức méo phi tuyến cho  trước, hình 5.55(b). 

c) Thay thế nguồn E cố định ở đầu vào bằng một nguồn biến đổi. 

)()( oC UUkEte −+=  

hay   CukEte Δ+=)(            (5.113) 
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với k là hằng số tỉ lệ nhỏ hơn 1 và ( ) 1<=
cdU
tdek  với hình 5.56.a. 

Nguồn bổ sung cUkΔ  bù lại mức giảm của dòng nạp nhờ một mạch 

khuếch đại có hồi tiếp thay đổi theo điện áp trên tụ UC, khi đó mức méo 

phi tuyến: 

( )k1
E
maxU

−=ε            (5.114) 

Giá trị này thực tế nh� vì k ≈ 1. Do đó dù Umax lớn xấp xỉ E làm tăng 

hiệu suất của mạch mà ε vẫn nhỏ, hình 5.56. 

(a)

R

in

E
+
-

K=1+
-

 K.ΔuC C

 

R

E
+

-

(b)

K>>1+
-

+
-

+
-

C

Uc
K

K
Δ

+1

 
Hình 5.56.    Phương pháp Bootstrap tạo Uq 

2. Mạch tạo xung răng cưa dùng transistor 

Hình 5.57 là các sơ đồ dùng transistor  thông dụng  để tạo  xung 

răng cưa  trong đó (a) là sơ đồ  

đơn giản, (b) là mạch dùng phần tử ổn dòng (phương pháp Miller) và (c) 

là mạch bù có khuếch đại bám kiểu Bootstrap. 

        

R1 R

R2

C1

CT

+EC

Uvµo

       (a)        

R2

C1

CT1
Uvµo

(b)

Ura

T2

Dz

R1

R3 RE

+EC

 •
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a) Khảo sát sơ đồ hình 

5.57.a. 

Ban đầu khi chưa có tín 

hiệu vào   Uv = 0, transistor T 

mở bão hoà nhờ điện trở R1. 

Điện áp ra Ura = UC ≈ 0V. Trong 

thời gian có xung vuông có 

cực tính âm (hoặc bằng 

không) đưa tới lối vào, 

transistor T bị khoá, tụ C 

được nạp điện từ +EC qua RC , C 

xuống đất, điện áp trên tụ C 

tăng theo qui luật: 

     ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −−= RCtecEtcU /1         (5.115)

Uvµo

R1

D

R2

C1
C

T1

+EC

RE

T2

C0

+ -

R

N

M

E2
Ura

(c)  
     Hình 5.57.  Các mạch tạo xung răng cưa 

thông dụng nhất 

          Điện áp ra Ura(t) = UC(t) ở gần đúng bậc nhất theo t với hệ số phi 

tuyến. 

C

mq

E
U

oI
tIoI

=
−

=
)(

)()(
ε            (5.116) 

Với  
R
EoI C≈)(   và  

R
UEtI mC

q
−

=)(  là dòng nạp ban đầu và cuối. 

Khi hết xung điển khiển (hoặc xung điều khiển ở mức điện áp cao), 

transistor T lại mở bão hoà, tụ C phóng điện nhanh qua T, Ura ≈ 0V, mạch 

trở về trạng thái ban đầu. Trong mạch, lối vào có điện trở R2 mắc song 

song với tụ C1, điện trở R2 để hạn chế dòng base của T và cho thành 

phần tần số thấp qua, tụ C1 để tác động nhanh tới base của T. 

Từ biểu thức hệ số phi tuyến ε (5.116) thấy rõ, muốn sai số bé  cần chọn 

nguồn EC  lớn và  biên  

độ ra của xung răng cưa Um nhỏ. Đây là nhược điểm cơ bản của sơ đồ 

đơn giản này. 

b) Với mạch hình 5.57.b, transistor T2 mắc theo kiểu base chung có tác 

dụng như một nguồn dòng có bù nhiệt do diode ổn áp Dz (ở đây diode ổn 

áp có điện áp ổn áp trên 6V, có hệ số nhiệt dương). Dòng IC2  ổn định nạp 

cho tụ C trong thời gian  xung vuông  điều khiển  lối vào bằng không  
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(hoặc có cực tính âm) làm khoá T1, ta có: 

t.
C

I
dtI

C
1)t(UU 2

q
C

t

o
2CCra === ∫                       (5.117) 

Mạch hình 5.57.b cho phép tận dụng toàn bộ nguồn EC để tạo xung 

răng cưa với biên độ nhận được Um ≈ EC. Tuy vậy, khi có tải nối song song 

trực tiếp với C, thì có phần dòng qua Rt và Um giảm, do đó sai số ε tăng. 

Để sử dụng tốt cần có biện pháp nâng cao Rt, hay giảm ảnh hưởng của Rt 

với mạch ra của sơ đồ. Để thực hiện được điều trên, lối ra dùng một 

tầng khuếch đại lặp lại (dùng transistor lưỡng cực hay transistor 

trường, KĐTT), khi đó giảm ảnh hưởng của trở tải.  

c) Với mạch hình 5.57.c, T1 là phần tử khoá thường mở nhờ điện trở R1 

và chỉ khoá khi xung điều khiển ở mức không (hoặc có cực tính âm), T2 

là tầng khuếch đại lặp lại (làm tầng đệm). 

Ban đầu khi chưa có xung điều khiển, T1 mở bão hoà nhờ điện trở R1, 

diode D mở, qua điện trở R và có dòng 
DRR

cE
oI

+
=  qua T1 , điện áp trên tụ 

C:  0≈= CBbhC Uu . 

ở đây RD là điện trở của diode D khi diode mở. Qua T2 tụ nhận được 

Ura ≈ 0. Tụ C0 nạp tới điện áp CEN EUU ≈− 2 , với cực tính như trong mạch. 

Trong thời gian có xung vào âm T1 bị khoá, tụ C được nạp điện qua D, R 

làm điện áp tại điểm M (cũng là điện áp base của T2) tăng lên, làm T2 mở, 

gia số ΔUC qua T2 và qua C0 (có điện dung lớn) gần như được đưa toàn bộ 

về điểm N bù thêm với giá trị sẵn có tại N giữ ổn định dòng qua R nạp 

cho tô C. 

Khi dòng h�i tiếp qua C0 về N có trị số bằng EC/R thì không còn dòng 

qua diode D, dẫn tới cân bằng động, nguồn EC như tách khỏi mạch, lúc 

này tụ C  nạp nhờ nguồn EC được nạp trước cho C0. 

Sơ đồ có ưu điểm là biên độ Um  xấp xỉ giá trị nguồn EC trong khi hệ số 

phi tuyến ε giảm và ảnh hưởng của trở tải Rt mắc ở emitter của T2 ít ảnh 

hưởng đến quá trình nạp của tụ C. 

Các sơ đồ trong hình 5.57 có thể dùng xung điều khiển với cực tính 

dương, khi ta bỏ điện trở R1 và chuyển mạch T1 được thiết kế ở dạng 

thường khoá. 
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Có thể tạo xung tam giác (xung răng cưa) dùng KĐTT như các mạch 

tích phân dòng KĐTT. 

5.6.8.    Bộ tạo các tín hiệu có dạng đặc biệt (bộ tạo hàm số) 

Từ những khảo sát ở các phần trên thấy rằng: khi tạo tín hiệu hình sin 

tần số thấp, hầu như luôn cần phải sử dụng ổn định biên độ điện áp ra. 

Để tạo điện áp xoay chiều có dạng tam giác được thực hiện trên một sơ 

đồ đơn giản hơn nhờ một bộ tích phân và trigger Smith dùng KĐTT. Tiếp 

theo, bằng cách sử dụng khối tạo hàm sin từ các điện áp hình tam giác. 

Bằng phương pháp này có thể đồng thời tạo ra điện áp tam giác, vuông 

góc và hình sin, cho nên bộ tạo dao động làm việc theo nguyên tắc này 

có thể được gọi là bộ tạo hàm số.  

       Sơ đồ khối của bộ tạo dao 

động như vậy được trình bày 

trên hình 5.58. 

       1. Bộ tạo điện áp tam giác 

và vuông góc đơn giản 

      Bộ tạo điện áp tam giác và 

vuông góc 

 

Trigger
Smith

Bộ tích phân
Bộ tạo tín

hiệu hình sin

UR UD US

           Hình 5.57.  Sơ đồ khối bộ dao động hàm 

số. 

góc được tạo ra bằng cách mắc nối 

tiếp một bộ tích phân với một 

trigger Smith được trình bày trên 

hình 5.59. 

       Bộ tích phân lấy điện áp trên lối 

ra của trigger Smith. Khi điện áp ra 

của bộ tích phân đạt ngưỡng lật của 

trigger Smith thì điện áp ra của 

trigger  Smith  thay đổi  một cách  

đột  biến dấu của nó (lật trạng thái 

ở  lối ra). Điện áp ra của  bộ tích  

phân lại 

  

+

-

-

+

R1 R2 R C

K§TT(1) K§TT(2)
UR UD

Hình 5.59.  Bộ tạo hình tam giác và 

 vuông góc đơn giản. 

thay đổi theo hướng ngược lại, sự thay đổi tiếp diễn cho đến khi nào 

đạt ngưỡng lật của trigger Smith. Bằng cách thay đổi hằng số tích 

phân RC có thể thay đổi được tần số của điện áp ra trong một dải rộng, 

biên độ của điện áp tam giác UB chỉ phụ thuộc vào hai ngưỡng lật của 
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trigger Smith. Theo những điều trình bày trên biên độ của xung tam 

giác: 

max
2

1
rm U

R

R
U =  

ở đây Uramax và -Uramax là hai trạng thái lối ra của trigger Smith. Chu 

kỳ dao động dài gấp đôi thời gian cần thiết để điện áp ra bộ tích phân 

biến đổi từ -UDm đến +UDm. Từ đó suy ra chu kỳ: 

2
14

R
R

RCT =                     (5.118) 

Như vậy là tần số của tín hiệu ra không phụ thuộc vào mức giới hạn 

bão hoà ±Uramax của bộ KĐTT. 

2.  Bộ tạo hàm số có điều khiển tần số tín hiệu ra 

Trong các bộ tạo hàm số, có thể đảm bảo việc điều khiển tần số của 

điện áp ra bằng các phương pháp tương đối đơn giản. Muốn vậy người ta 

mắc nối tiếp với trigger Smith một bộ chuyển mạch analog. Hình 5.60 

trình bày sơ đồ minh hoạ giải pháp này. 

-
+

Ue > 0

-
+

+

-

UD

R

UR

R4

C

R3

0y1 0y2 0y3

+Ue-

D

R3 R1 R2

R5  
Hình 5.60.   Bộ tạo hàm số có bộ chuyển mạch analog dùng khuếch đại thuật 

toán. 

Tuỳ theo cực tính của tín hiệu ra của trigger Smith mà trên lối  vào 

của bộ tích phân có  điện áp  

Ue hay -Ue. Lúc đó, tốc độ tăng của điện áp UD trên lối ra của bộ tích 

phân bằng: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛±=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Δ
Δ

RC
U

t
U eD            (5.119) 

Như trong phần khảo sát về trigger Smith cho thấy: điện áp ra của 
trigger Smith lật trạng thái khi điện áp tam giác UD vượt hai ngưỡng 

max
21

1
rU

RR
R
+

±  (đối với trigger Smith với lối vào đảo). Trong sơ đồ này 

tần số dao động của mạch điện:  



 197

max1

21 .
.4 r

e

U
U

RCR
RR

f
+

=               (5.120) 

Như vậy tần số dao động liên hệ với điện áp lối vào Ue. Vì vậy sơ đồ 

này chính là sơ đồ bộ biến đổi điện áp thành tần số. 

Nếu trị số của điện áp Ue cho bằng: 

eee UUU
o

Δ+=                     (5.121) 

thì có thể điều khiển tần số điện áp ra thay đổi tuyến tính. 

Khi cần phải có độ ổn định cao đối với biên độ và tần số tín hiệu ra, 

người ta thay trigger Smit bằng trigger Smith chính xác (trigger 

Smith có hai bộ so sánh, trong IC 555). 

Bộ chuyển mạch analog mô tả trên hình 5.60 chỉ có thể làm việc ở 

tần số không cao lắm. Đối với các tần số cao hơn 10 kHz tốt nhất là 

dùng bộ chuyển mạch transistor hình 5.61. 

-
+

-
+

R3

Ue > 0 T1

T2 -
+

+
-

UD

R

R4

R2C
R3

0y3

0y4

0y2 0y1 UR

R1

U2  = -Ue

U1  = +Ue

 

Hình 5.61.   Bộ tạo hàm số với bộ chuyển mạch bằng transistor. 

Tuỳ theo trạng thái của trigger Smith mà các transistor T1 và T2 sẽ 

có điện áp +Ue hoặc -Ue đặt trên lối vào của bộ tích phân (điều kiện |Ue| < 

Urmax). Trong trường hợp này các transistor làm việc như tầng lặp lại 

emitter kiểu bù và có sụt áp trên các tiếp giáp mở bằng vài mi-li vôn. 

5.7.  Dùng bộ biến đổi số - tương tự D/A để tạo dao động 
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Dựa trên tiến bộ kỹ thuật của 

những năm gần đây, đặc biệt 

trong lĩnh vực kỹ thuật số, người 

ta có thể xây dựng một máy phát 

tín hiệu hình sin dựa trên nguyên 

tắc xấp xỉ hóa từng đoạn kết hợp 

với lấy mẫu đều theo thời gian 

hình 5.62. 

        Sơ đồ khối của tạo dao động 

hình sin bằng phương pháp số được 

mô tả trên hình 5.63. 

t

X(t)
 

 
Hình 5.62.  Xấp xỉ hóa từng đoạn tín 

hiệu hình sin bằng các tín hiệu bậc 

thang. 

Tx C DFC ADC LTT

 

Hình 5.63.   Sơ đồ khối của tạo dao động hình sin bằng phương pháp số. 

 Trong đó khối đầu tiên là khối tạo xung nhịp Tx; C là bộ đếm 

thuận nghịch dùng để mở theo thời gian giá trị tức thời của đối số; DFC 

là bộ biến đổi tần số - hàm, để tạo ra các giá trị của tín hiệu hình sin (ở 

dạng số); DAC là bộ biến đổi số - tương tự để biến đổi tín hiệu từ dạng số 

(ở đầu ra của DFC) thành dạng tín hiệu tương tự. Cuối cùng là bộ lọc 

thông thấp để từ tín hiệu tương tự dạng bậc thang thành tín hiệu hình 

sin. 

 Độ méo tín hiệu hình sin phụ thuộc vào số lượng mẫu lấy trong 

một chu kỳ. Nếu số mẫu lấy càng lớn (được xác định bằng tần số xung 

nhịp) thì hình sin có độ chính xác càng cao. Tuy nhiên điều này phụ 

thuộc vào giới hạn tần số làm việc của các bộ DFC và DAC. Vì vậy 

phương pháp này không thể ứng dụng ở tần số cao để tạo tín hiệu hình 

sin với độ méo nhỏ được. 
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Chương 6 

 các mạch điều chế và giải điều chế  

6.1.   Các khái niệm về điều chế và giải điều chế 
Trong thực tế tin tức thường là các dao động có tần số thấp (như tần số của sóng âm thanh từ 

16 Hz đến 20 kHz) nên khó có thể truyền đi xa được. Tin tức ở miền tần số thấp cần được chuyển 

sang miền tần số cao để truyền đi xa nhờ quá trình điều chế. 

Quá trình tạo ra sóng điện từ và truyền đi từ một nguồn nào đó gọi là quá trình bức xạ. Từ trở 

bức xạ của anten là Rbx được tính bằng biểu thức: 
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
λ
hRbx                 (6.1) 

ở đây h là chiều cao hiệu dụng của anten, λ là bước sóng. Anten bức xạ tốt nhất khi 1R bx ≈ , 

nếu tần số tín hiệu là 10 kHz thì anten phải có chiều cao h = λ = 30 km, đó là điều không thể chấp 

nhận được trong thực tế. Tần số càng cao kích thước của anten càng giảm. Đó cũng là một lý do để 

truyền sóng phải sử dụng tần số cao. 

Điều chế là một quá trình ghi tin tức vào một dao động cao tần nhờ biến đổi một thông số nào 

đó (ví dụ: biên độ, tần số, góc pha, ...) của dao động cao tần theo tin tức. Tin tức được gọi là tín hiệu 

điều chế, dao động cao tần  được gọi là tải tin hay là sóng mang, dao động cao tần mang tin tức là 

dao động cao tần đã được điều chế. 

Người ta thường phân biệt hai loại điều chế: điều chế biên độ và điều chế góc, trong điều chế 

góc gồm điều tần và điều pha. Khi tải tin là tín hiệu xung có điều chế PAM (biên độ xung), PWM 

(độ rộng xung), PPM (vị trí xung) thay đổi theo quy luật của tin tức. Trong thông tin số còn sử dụng 

các loại điều chế xung mã PCM, DPCM. 

Điều chế là quá trình được thực hiện ở nơi phát sóng. Tại nơi thu, để có tin tức thì phải thực 

hiện quá trình ngược lại là giải điều chế hay gọi là tách sóng. Tín hiệu sau khi tách sóng phải giống 

dạng tín hiệu điều chế ban đầu. Thực tế, tín hiệu sau quá trình điều chế, truyền, giải điều chế khác 

với tín hiệu ban đầu. Vì vậy một trong những yêu cầu cơ bản đối với quá trình tách sóng là yêu cầu 

về méo phi tuyến. 

Tương ứng với các loại điều chế, người ta cũng phân biệt các loại tách sóng sau đây: tách sóng 

biên độ (tách sóng điều biên) và tách sóng tần số (tách sóng điều tần). 

6.2.    Điều biên và tách sóng điều biên 
6.2.1.  Phổ của tín hiệu điều biên 

Điều biên là quá trình làm cho biên độ tải tin biến đổi theo quy luật của tin tức. Trong trường 

hợp đơn giản, cả tin tức uS và tải tin ut đều là dao động điều hòa, tần số của tin tức biến thiên từ 

maxmin SS ωω ÷ , còn tải tin có tần số không đổi ωt , ta có: 

tUu SSS ωcos=  
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tUu ttt ωcos=  ;               với ωt >> ωS. 

Do đó tín hiệu điều biên: 

tcos).tcosUU(u tSStbđ ωω+= ttmU tSt ωω cos).cos1( +=           (6.2) 

Trong đó 
t

S

U
Um =  gọi là hệ số điều chế hay là độ sâu điều chế. Thông thường chọn hệ số điều 

chế m ≤ 1. Nếu m > 1, xảy ra hiện tượng quá điều chế, tín hiệu điều biên sẽ bị méo trầm trọng như 

hình 6.1.c. áp dụng biến đổi lượng giác đối với biểu thức (6.2) sẽ nhận được: 

  +ω+ω+ω= t)cos(U
2
mtcosUu Sttttbđ tUm

Stt )cos(
2

ωω −          (6.2b) 

Vậy ngoài thành phần tải tin, tín hiệu điều biên có hai biên tần: biên tần trên có tần số từ 

)( minSt ωω +  đến )( maxSt ωω +  và biên tần dưới có tần số từ )( maxSt ωω −  đến )( minSt ωω − .  

Hình 6.1.b minh họa phổ cua tín hiệu điều biên. 

U®b

ω

U®b

t ωt+ωS maxωt -ωS min ωt+ωSminωtωt -ωS max

(b)

m < 1

U®b

t

m > 1

(c)

t

uS

o
(a)

ω

uS

ωS min ωS maxo

 
Hình 6.1.  Tín hiệu điều biên. Đồ thị thời gian và phổ tin tức (a); đồ thị thời gian và phổ tín hiệu điều 

biên (b) ; đồ thị thời gian của tín hiệu điều biên,  khi  m > 1 (c). 

6.2.2.    Quan hệ năng lượng giữa các thành phần của tín hiệu điều biên 

Trong tín hiệu điều biên, các biên tần chứa tin tức, còn tải tin không mang tin tức. Để năng cao 

hiệu quả của quá trình truyền thông tin, cần xem xét năng lượng được phân bố như thế nào đối với 

các thành phần phổ của tín hiệu đã điều biên. 

Công suất của tải tin là công suất trung bình trong một chu kỳ của tải tin: 

 2
~ 2

1~ tt UP .   



 181

Công suất của một biên tần là:              2/
2

~
2

~ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ t

bt
mU

P  

Công suất của tín hiệu đã điều biên là công suất trung bình trong một chu kỳ tín hiệu điều chế: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=+=

2
m1PP2PP

2

t~bt~t~đb~                          (6.4) 

Từ biểu thức (6.4) cho thấy rằng: công suất của tín hiệu điều biên tỉ lệ với hệ số điều chế m. Hệ 

số điều chế càng lớn thì công suất của tín hiệu điều biên càng lớn. Khi hệ số điều chế m = 1, thì có 

quan hệ giữa công suất hai biên tần và tải tần như sau: 

2
2 ~

~
t

bt
PP =                (6.5) 

Để giảm méo phi tuyến của tín hiệu điều biên, thì hệ số điều chế m thường chọn nhỏ hơn 1. Do 

đó công suất hai biên trên thực tế chỉ bằng 1/3 công suất của tải tần. Nghĩa là phần lớn công suất 

phát xạ được phân bố cho thành phần phổ không mang tin tức (tải tin), còn các thành phần phổ  

chứa tin tức chỉ chiếm một phần nhỏ công suất của tín hiệu điều biên, đó là nhược điểm của tín hiệu 

điều biên so với tín hiệu đơn biên. 

6.2.3.   Các chỉ tiêu cơ bản của tín hiệu điều biên 

1. Hệ số méo phi tuyến 

Hệ số méo phi tuyến ký hiệu là k và được định nghĩa như biểu thức sau: 

)(

)3(
2

)2(
2 ...

St

StSt

I
II

k
ωω

ωωωω

±

±± ++
=                                  (6.6) 

Trong đó:  

)( St nI ωω ±  ; n ≥ 2 là biên độ thành phần dòng điện ứng với hài bậc cao của tín hiệu điều chế. 

)( St
I ωω ±  là biên độ của thành phần biên tần. 

Để đặc trưng cho méo phi tuyến trong mạch điều biên, người ta sử dụng đặc tuyến điều chế 

tĩnh hình 6.2. 

Đặc tuyến điều chế tĩnh cho biết quan hệ giữa biên độ tín hiệu ở đầu ra và giá trị tức thời của 

tín hiệu điều chế lối vào. 

        Đặc tuyến điều chế tĩnh lý tưởng là đường thẳng từ 

C đến A. Đặc tuyến điều chế thực tế là không thẳng, 

làm cho lượng biến đổi của biên độ dao động cao tần ở 

đầu ra so với giá trị ban đầu (điểm B) không tỉ lệ tuyến 

tính với giá trị tức thời của điện áp điều chế. Do đó trên 

đầu ra, tín hiệu điều biên, ngoài hai biên tần hữu ích 

còn có các thành phần hài bậc cao không mong muốn 

khác. Trong đó, đáng lưu ý nhất là các thành phần với 

tần số St ωω 2±  rất gần các biên tần không thể lọc được. 

Để giảm méo phi tuyến, cần  hạn  chế phạm  vi làm việc

It A

C

B

US   
Hình 6.2.   Đặc tuyến điều chế tĩnh.  

   A− giá trị cực đại. B− tải tin chưa điều chế 
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của bộ điều chế trong đoạn tuyến tính của đặc tuyến tĩnh. Muốn vậy phải giảm độ sâu điều chế. 

2. Hệ số méo tần số 

Để đánh giá méo tần số căn cứ vào đặc tuyến biên độ - tần số của bộ điều chế. 

constUS S
)F(fm ==  

Hệ số méo tần số được xác định theo biểu thức: 

m
mM o=  hoặc MMdB log20=                           (6.7) 

Trong đó mo là hệ số điều chế lớn nhất ; m là hệ số điều chế tại tần số đang xét (hình 6.3). 

        Méo tần số xuất hiện chủ yếu trong các

tầng khuếch đại âm tần để khuếch đại tín

hiệu điều chế, nhưng cũng xuất hiện trong

các tầng điều chế, sau điều chế, khi mạch

lọc đầu ra của các tầng này không đảm bảo

dải truyền cho phổ tín hiệu (2FS max). 
         

FS

mo m

m

 
        Hình 6.3. Đặc tuyến biên độ - tần số của bộ điều chế 

6.2.4.   Các mạch điều biên 

Các mạch điều biên được xây dựng dựa trên hai nguyên tắc sau đây: 

- Dùng phần tử phi tuyến, cộng tải tin và tín hiệu điều chế trên đặc tuyến của phần tử phi tuyến. 

- Dùng phần tử tuyến tính có tham số điều khiển được (dùng bộ nhân tương tự): nhân tải tin và 

tín hiệu điều chế nhờ phần tử truyến tính đó. 

Để thực hiện điều biên theo nguyên tắc thứ nhất, có thể dùng mọi phần tử phi tuyến, nhưng nếu 

dùng transistor thì cùng với điều biên còn có thể có khuếch đại tín hiệu. Về mạch điện người ta 

phân biệt các loại mạch điều biên: mạch điều biên đơn, mạch điều biên cân bằng, mạch điều biên 

vòng. 

1. Các mạch điều biên đơn 

Các mạch điều biên đơn là mạch chỉ dùng một phần tử tích cực để điều chế. 

Mạch điều biên đơn dùng phần tử phi tuyến, tùy thuộc vào điểm làm việc được chọn trên đặc 

tuyến phi tuyến, hàm số đặc trưng cho phần tử phi tuyến có thể biểu diễn gần đúng theo chuỗi 

Taylor khi chế độ làm việc của mạch là chế độ A, tương ứng góc cắt θ = 180o hoặc phân tích theo 

chuỗi Fourier, khi chế độ làm việc của mạch là chế độ AB, B, C  tương ứng θ < 180o. 

a) Trường hợp 1: θ = 180o mạch điều biên dùng diode hình 6.4. ở đây điện áp một chiều Eo 

phân cực thuận cho diode, thường chọn điểm làm việc ban đầu ở gần điểm uốn của đặc trưng Von-

ampe của diode. Nếu các tín hiệu vào thỏa mãn điều kiện (6.8) thì mạch làm việc ở chế độ A: 

oSt EUU <+                            (6.8) 

 Hàm số đặc trưng cho phần tử phi tuyến xung quanh điểm làm việc biểu diễn chuỗi Taylor: 

  ...3
3

2
21 +++= DDDD uauauai               (6.9) 

Với    tUtUEu SSttoD ωω coscos ++=  

Thay uD vào biểu thức (6.9) ta được: 
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+++= )coscos(1 tUtUEai SSttoD ωω +++ 2
2 )coscos( tUtUEa SStto ωω   

 ...)coscos( 3
3 ++++ tUtUEa SStto ωω                       (6.10) 

Khai triển biểu thức 6.10 bỏ qua các số hạng bậc cao n ≥ 4, có kết quả mà phổ của nó được 

biểu diễn trên hình 6.4.c. Phổ của tín hiệu điều biên trong trường hợp này gồm thành phần hữu ích 

(ωt ± ωS) còn có các thành phần phụ không mong muốn. Các thành phần phụ này bằng không khi: 

a3 = a4 = a5 = ... = a2n+1 = 0. (n = 1, 2, 3, ...) 

00

0 UD

t

t

E0

b)

D

+ -
E0

sω

CB

a)

iD

iD

UD

c)
 

Hình 6.4.    Điều biên ở chế độ A.  Mạch điện dùng diode (a). Đặc tuyến của diode,  

đồ thị thời gian của tín hiệu vào/ ra (b). Phổ của tín hiệu điều biên đơn làm việc ở chế độ A (c). 

Nghĩa là nếu đường đặc tính của phần tử phi tuyến là một đường cong bậc hai thì tín hiệu điều 

biên không bị méo phi tuyến. Phần tử phi tuyến có đặc tính gần với dạng lý tưởng là transistor 

trường (FET). 

Để thỏa mãn mạch làm việc ở chế độ A, thì tải tin và tín hiệu điều chế phải nhỏ, nghĩa là phải 

hạn chế độ sâu điều chế, dẫn đến hạn chế công suất phát tín hiệu điều biên. Vì lí do đó nên ít khi 

dùng điều biên ở chế độ A. 

b) Trường hợp 2:  θ < 180o , tức là mạch làm việc ở chế độ AB, B, C. Nếu biên độ điện áp đặt 

vào diode đủ lớn, thì có thể coi đặc tuyến của nó là một đường gấp khúc hình 6.5.a. Phương trình 

biểu diễn đặc tuyến của diode trong trường hợp này như sau: 

  
⎩
⎨
⎧

>
≤

=
0u khi     
0u  khi           0

D

D

D
D SU

I             (6.11) 
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S: Hỗ dẫn truyền đạt 

Chọn điểm làm việc ban đầu trong khu cấm của diode, tức là với điện áp phân cực ngược cho 

diode (ứng với chế độ C). Dòng qua diode khi đó là một xung hình sin hình 6.5, nên có thể biểu 

diễn dòng iD theo chuỗi Fourier như sau: 

iD = Io + i1 + i2 + i3 + ... 

tnItItIIi tnttoD ωωω cos...2coscos 21 ++++=          (6.12) 

(a)

0 0

iD D

t

0

UD

UD
θ D

+-
E0

CB

(b)

Ut

Us

US(t)

U t (t)

t  
Hình 6.5.   Điều biên ở chế độ C (tín hiệu vào lớn). 

Đặc tuyến của diode, đồ thị thời gian của tín hiệu vào/ ra (a). Mạch điện điều chế (b). 

Trong đó Io là thành phần dòng một chiều, I1 là biên độ thành phần dòng điện cơ bản đối với tải 

tin, I2, I3 ... là biên độ thành phần dòng điện hài bậc cao của tải tin: 

Io, I1, I2 ... In được tính theo biểu thức xác định hệ số của chuỗi Fourier. 

             ∫=
θ

ω
π o

tDo tdiI .1
 

            ∫=
θ

ωω
π o

ttD tdtiI .cos.2
1  

    ........................................................ 

                         ∫=
θ

ωω
π o

ttDn tdtniI .cos.2
 

   

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

                                                          (6.13)   

Theo biểu thức 6.11: 

)coscos(. tUtUESUSI ttSSoDD ωω ++==           (6.14) 
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Khi ωtt = θ  thì iD = 0, do đó ta có thể viết biểu thức 6.14 như sau: 

)coscos(0 θω tSSo UtUES ++=                 (6.15) 

Lấy biểu thức (6.14) trừ (6.15) ta có: 

)cos(cos. θω −= tUSi ttD                                     (6.16) 

Biểu thức (6.16) là một dạng khác của (6.14) nó biểu diễn sự phụ thuộc của iD vào chế độ công 

tác (góc cắt θ). Thay biểu thức (6.16) vào (6.13) xác định được các biên độ dòng điện Io, I1, ..., In. 

 Trong đó biên độ của thành phần cơ bản (thành phần có ích): 

  tdttUSI tt
o

tt ωωθω
π

θ

.cos.)cos(cos.2
1 ∫ −= ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= θθ

π
2sin

2
1. tUS

       (6.17) 

Do đó giá trị tức thời của thành phần cơ bản: 

tUSi t
t ωθθ

π
cos.2sin

2
1.

1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=                 (6.18) 

Từ biểu thức (6.15) ta xác định được: 

t

SSo

U
tUE ωθ coscos +

−=             (6.19) 

Từ biểu thức (6.18), (6.19) biên độ của thành phần dòng cơ bản tỉ lệ với tín hiệu điều chế US . 

2. Điều biên dùng phần tử tuyến tính có tham số thay đổi 

Thực chất của quá trình này là quá trình nhân tín hiệu. Bộ nhân tương tự hình 6.6 ®ược sử dụng 

để điều biên thuộc loại này. 

Trong mạch điện quan hệ giữa điện áp ra uđb và điện áp vào tu  là quan hệ tuyến tính. Tuy 

nhiên khi uS biến thiên thì điểm làm việc chuyển từ đặc tuyến này sang đặc tuyến khác, làm cho 

biên độ tín hiệu ra thay đổi để có điều biên. 

Căn cứ vào tính chất của mạch nhân ta viết biểu thức điện áp ra: 

                            uđb tcosU).tcosUE( ttSSo ωω+=  

hoÆc  uđb t).cos(
2
UU

tcosUE St
St

tto ω+ω+ω= tUU
St

St ).cos(
2

ωω −+        (6.20) 

U ®b

US3

US2

US1

Ut
~~

= ~ U ®b

Eo US

Ut

K

(a) (b)
 

Hình 6.6.   Điều biên dùng bộ nhân tương tự (a) và đặc tuyến truyền đạt (b). 

Phổ của tín hiệu điều biên dùng bộ nhân tương tự gồm có tải tin và hai biên tần. 

Mạch nhân tương tự còn dùng trong điều chế số ASK, FSK, PSK. Trong đó tín hiệu  điều chế là  
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tín hiệu số, sóng mang là tín hiệu điều hòa, là một phần quan trọng trong MODEM ghép với máy 

tính hoặc các thiết bị số để truyền tín hiệu số trong mạng điện thoại công cộng. 

3. Mạch điều biên cân bằng  

Như đã xét ở trên, đối với các mạch điều biên đơn dùng phần tử phi tuyến, dòng điện ra tải 

ngoài thành phần hữu ích (các biên tần) còn có nhiều thành phần không mong muốn khác (tải tần và 

các hài bậc cao). Đó là đặc điểm cơ bản của mạch điều biên đơn. 

Trong trường hợp dùng transistor lưỡng cực, transistor trường, đèn điện tử để điều biên, người 

ta phân biệt các loại điều biên sau đây: điều biên base, điều biên collector, điều biên cửa, điều biên 

máng, điều biên anôt, điều biên lưới ... Các loại điều biên có tên gọi tương ứng với cực mà điện áp 

điều chế đặt vào. 

Các mạch điều biên có thể phân loại theo mạch điện, chế độ, ưu nhược điểm v.v. 

Để giảm méo phi tuyến, dùng mạch điều biên cân bằng. Trên hình 6.7 trình bày mạch điều 

biên cân bằng dùng diode và transistor lưỡng cực. 

US U ®b

U 2

U 1

CB

CB

i 1

i 2

U t(a)

 • 

 

US

CB

U ®b

(b)

U t - +
U CC

 

Sω tωSω3 tω2 ω
St ωω 3− St ωω 3+0

 
(c) 

Hình 6.7.   Mạch điều biên cân bằng: 

Dùng diode (a). Dùng transistor (b). Phổ của tín hiệu điều biên (c).  

Trên hình 6.7.a,  điện áp đặt lên các diode D1 và D2 lần lượt:  

tcosUtcosUu ttSS1 ω+ω=  

tUtUu ttSS ωω coscos2 +−=  ⎭
⎬
⎫

                                     (6.21)

Dòng điện qua các diode được biểu diễn theo chuỗi Taylor: 

...uauauaai 3
13

2
1211o1 ++++=        

...uauauaai 3
23

2
2221o2 ++++−=  ⎭

⎬
⎫

                                    (6.22) 
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Dòng điện ra    i = i1 − i2            (6.23) 

Thay 6.21 và 6.22 vào 6.23 và chỉ lấy bốn vế đầu, ta nhận được biểu thức dòng điện ra: 

[ ]+−++++= ttCtBtAi StStSS )cos()cos(3coscos ωωωωωω  

[ ]ttD StSt )2cos()2cos( ωωωω −+++          (6.24) 

Trong đó:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++= 2

3
2

31 2
132 StS UaUaaUA  

3
33Ua

2
1B =  ;     tSUUaC 22=  

tSUUaD 32
3

=  
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

                

 

 

 

                        (6.25)

Tương tự như vậy có thể chứng minh kết qủa cho mạch điều biên cân bằng dùng transistor hình 

6.7.b. 

4. Mạch điều biên vòng 

Một dạng khác của mạch điều biên cân bằng là mạch điều biên vòng, thực chất đây là hai 

mạch điều biên cân bằng có chung một tải. Khi đó tín hiệu điều biên đã loại bỏ được nhiều thành 

phần phụ không mong muốn. 

Sơ đồ mạch điều biên vòng được trình bày trên hình 6.8. 

(a)

US

CB

CB

U®b

D1

D4

D3

D2

U t

 

tω ω0

(b)

Hình 6.8.  Mạch điều biên vòng (a) và phổ tín hiệu ra (b). 

Gọi dòng điện ra của mạch điều biên cân bằng gồm D1, D2 là iI , và dòng điện ra của mạch điện 

cân bằng gồm các diode D3, D4 là iII. Theo biểu thức 6.24 ta có : 

++= tBtAi SSI ωω 3coscos [ ]+−++ ttC StSt )cos()cos( ωωωω  

                                 [ ]ttD StSt )2cos()2cos( ωωωω −+++  ;           (6.26) 

  43 DDII iii −=               (6.27) 

Trong đó:  

...3
33

2
32313 ++++= uauauaai oD  

...3
43

2
42414 ++++= uauauaai oD  ⎭

⎬
⎫

                                                      (6.28)

 Với u3 và u4 là điện áp đặt lên D3 và D4 được xác định như sau: 
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tUtUu SStt ωω coscos3 −−=
tUtUu SStt ωω coscos4 +−=  ⎭

⎬
⎫

                                                       (6.29)

Thay biểu thức (6.28) và (6.29) vào (6.37) ta được: 

+−−= tBtAi SSII ωω 3coscos [ ]−−++ ttC StSt )cos()cos( ωωωω  

                                    [ ]ttD StSt )2cos()2cos( ωωωω −++−                                     (6.30) 

Các giá trị của A, B, C, D trong hai biểu thức (6.26) và (6.30) được xác định trong biểu thức 

(6.25). 

Từ biểu thức (6.26) và (6.30) ta được : 

[ ]t)cos(t)cos(C2iii StStIIIđb ω−ω+ω+ω=+=          (6.31) 

Như vậy là sử dụng mạch điều chế vòng đã khử được các hài bậc lẻ của ωS, và các biên tần của 

2ωt; do đó độ méo phi tuyến rất nhỏ. Mạch điều chế vòng cũng có thể coi như mạch nhân. 

6.2.4.  Tách sóng biên độ (giải điều chế biên độ) 

1. Các tham số cơ bản 

a) Hệ số tách sóng. 

Tín hiệu vào của bộ tách sóng là tín hiệu cao tần đã điều biên:  

  tUttUu tttVTSVTS S
ωω ω coscos)( )(==  

Trong đó UVTS biến thiên theo quy luật của tin tức. 

Biên độ tín hiệu ra của bộ tách sóng: 

URTS(t) = KTS UVTS 

ở đây KTS là hệ số tỉ lệ và được gọi là hệ số tách sóng. 

  
)(
)(

tU
tUK

VTS

RTS
TS =  

Trong đó URTS(t) và UVTS(t) đều gồm có thành phần một chiều và thành phần tần số thấp (tỉ lệ 

với tin tức) 
'')( SoVTS uUtU +=  

'''')( SoRVTS uUtU +=  

Đối với quá trình tách sóng, chỉ cần quan tâm đến các thành phần tần số thấp (mang tin tức), 

do đó thường xác định hệ số tách sóng như sau: 

  '

"

S

S
TS u

uK =               (6.32) 

Trong đó ''
Su  và '

Su  đặc trưng cho thành phần tần số thấp tỉ lệ với tin tức ở lối ra, và lối vào 

của bộ tách sóng. 

Hệ số tách sóng càng lớn thì hiệu quả tách sóng càng cao. Nếu trong quá trình tách sóng      

KTS = const, nghĩa là hệ số tách sóng chỉ phụ thuộc vào mạch tách sóng, mà không phụ thuộc vào 

biên độ điện áp vào, thì ''
Su  tỉ lệ với '

Su . Do đó điện áp ra của bộ tách sóng biến thiên cùng quy 
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luật với biên độ điện áp vào. Lúc đó bộ tách sóng không gây méo phi tuyến và được gọi là bộ tách 

sóng tuyến tính. 

b) Trở kháng vào của bộ tách sóng là tỉ số giữa biên độ điện áp cao tần và biên độ dòng điện 

cao tần ở lối vào của bộ tách sóng. 

  
)(

)(

t

t

I
U

I
UZ

VTS

VTS
VTS

ω

ω==                          (6.33) 

Trị số của trở kháng vào của bộ tách sóng cho biết ảnh hưởng của bộ tách sóng đến nguồn tín 

hiệu vào. 

Thông thường mạch vào của bộ tách sóng gồm các phần tử điện kháng, do đó giữa điện áp và 

dòng điện có dịch pha: vì vậy trở kháng vào là một số phức: 

VTSVTSVTS
VTS jbg

1
Y

1
Z

+
==             (6.34) 

gVTS làm giảm hệ số phẩm chất của mạch ra nguồn tín hiệu, còn bVTS làm thay đổi tần số cộng hưởng 

riêng của nó. 

c) Méo phi tuyến  

Giống như bộ khuếch đại, méo phi tuyến của bộ tách sóng được xác định như sau: 

  
S

SS

I
II

ω

ωωγ
....2

3
2
2 ++

= .100%                        (6.35) 

Trong đó 
S

Iω , 
S

I ω2 ... lần lượt là biên độ thành phần dòng điện bậc nhất, bậc hai ... của tín 

hiệu điều chế. 

ở đây không cần quan tâm đến các dòng điện cao tần (tải tần và hài bậc cao của nó) vì trong 

mạch điện của bộ tách sóng dễ dàng lọc bỏ các thành phần này. 

2. Mạch điện bộ tách sóng biên độ 

Cũng tương tự như trong phần điều chế biên độ. Để tách sóng biên độ có thể dùng hai phương 

pháp là: dùng các phần tử phi tuyến hoặc là dùng các phần tử tuyến tính có tham số thay đổi được. 

Tách sóng biên độ dùng các phần tử phi tuyến được thực hiện nhờ mạch chỉnh lưu. 

a) Tách sóng biên độ bằng mạch chỉnh lưu. 

Có hai sơ đồ tách sóng dùng mạch chỉnh lưu: sơ đồ tách sóng nối tiếp và sơ đồ tách sóng song 

song. Trong sơ đồ tách sóng nối tiếp hình 6.9.a, diode tách sóng được mắc nối tiếp với tải, còn trong 

sơ đồ tách sóng song song diode tách sóng mắc song song với tải hình 6.9.b. 

o o

oo

'
S®b UU = ''

SU

D

C R

 
(a) 

o o

oo

'
S®b UU = ''

SURD

C

 
(b) 

Hình 6.9.   Sơ đồ tách sóng biên độ bằng mạch chỉnh lưu; Tách sóng nối tiếp (a) ; tách sóng song song (b). 

Nếu tín hiệu vào đủ lớn, sao cho  diode làm việc trong đoạn tương đối thẳng của đặc tuyến, khi 
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đó có thể coi đặc tuyến của diode như một đường gấp khúc như trên hình 6.10.a thì ta có quá trình 

tách sóng tín hiệu lớn. Đặc trưng V-A của diode được biểu diễn theo phương trình 6.36.  

⎩
⎨
⎧

=
0

D
D

Su
i  

Khi uD ≥ 0 

Khi uD < 0 

 

                                   (6.36) 

Trong các sơ đồ của hình 6.9, diode chỉ thông đối với nửa chu kỳ dương của dao động cao tần 

ở đầu vào. Hình bao của dao động cao tần nhận được nhờ sự phóng nạp của tụ C (hình 6.10). 

Sau đây ta sẽ phân tích và tính toán đối với sơ đồ tách sóng nối tiếp hình 6.9(a). 

Theo biểu thức (6.36) ta viết được biểu thức dòng điện qua diode. 

  )( CdbD uuSi −=              (6.37) 

vµ  tcos)tcosm1(Uu tStbđ ωω+=                           (6.38) 

hoÆc  tđbđb cosUu ω=  

Trong ®ã  Uđb )tcosm1(U St ω+=             (6.39) 

Thay biểu thức (6.38) vào (6.37) ta có: 

)utcosU(Si CtđbD −ω=             (6.40) 

Biết rằng khi θω =tt  thì iD = 0 thay vào (6.40) ta được (6.41) 

)ucosU(S0 Cdb −θ=              (6.41) 

Từ biểu thức (6.41) suy ra góc dẫn điện của diode 

  
đb

C

U
u

cos =θ               (6.42) 

              t

0

iD

0

U

Udb

D 0

iD

t

                                    
                                     Hình 6.10.   Quá trình tách sóng tín hiệu lớn nhờ mạch chỉnh lưu dùng diode. 

Từ biểu thức (6.40) và (6.41) ta suy ra: 
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  )cost(cosSUi tdbD θ−ω=             (6.43) 

Mặt khác vì dòng qua diode là một dãy xung (hình 6.10) nên có thể khai triển iD theo chuỗi 

Fourier như sau: 

  ...t2cosItcosIIi t2tooD +ω+ω+=            (6.44) 

 Theo chuỗi Fourier, ta tính được: 

∫=
θ

ω
π o

tDo tdiI 1
 

∫=
θ

ωω
π o

ttDn tdtniI .cos2
 ⎪

⎭

⎪
⎬

⎫

           với n = 1, 2, 3, ...                             (6.45) 

Thay biểu thức (6.43) vào (6.45) rồi lấy tích phân, ta nhận được các kết quả sau: 

)cos(sinSUI db
o θθ−θ

π
=           (6.46a) 

)cossin(SUI db
n θθ−θ

π
=           (6.46b) 

         Io xác định từ biểu thức (6.46a) có chứa thành phần một chiều thuần túy: )cos(sin θθθ
π

−tSU  

và thành phần biến thiên chậm: tmSU
S

t ωθθθ
π

cos)cos(sin −  chính là thành phần hữu ích (tin 

tức). 

Từ dòng một chiều Io xác định được điện áp ra trên tải: 

)cos(sin θθθ
π

−== dboC URSRIu                        (6.47) 

Thay biểu thức (6.47) vào (6.42) ta có: 

)cos(sincos θθθ
π

θ −=
RS

 

hay   
SR

tg πθθ ==               (6.48) 

Theo (6.48) góc dẫn điện θ chỉ phụ thuộc 

vào tham số S, R của mạch điện mà không phụ 

thuộc vào tín hiệu vào, Từ đó kết luận là tách 

sóng tín hiệu lớn không gây méo phi tuyến  

( hình 6.11). 

Nếu giả thiết 
2
πθ =  thì 

π
= db

o
SU

I ,  

t0

UC UC

 

Hình 6.11.  Đồ thị thời gian điện áp ra uC 

 trên tải bộ tách sóng nối tiếp. 

π
= db

1
SU

I  ... Và biểu thức của dòng qua diode của mạch tách sóng viết dưới dạng chuỗi Fourier 

trong trường hợp o90 . 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ω

−
−

π
−ω+

π
= ∑

∞

=1n
t2

n

tdbD tn2cos
1n4

)1(2tcos
2
11SUi  

Thay (6.39) vào ta có: 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
−++= ∑

∞

=

tn
n

ttmSUi t
n

n

tStD ω
π

ω
π

ω 2cos
14

)1(2cos
2
11)cos1(

1
2        (6.49) 

Từ biểu thức (6.49) ta nhận thấy rằng: Phổ của dòng điện iD gồm có các thành phần một chiều, 

ωt , ωS, ωt ± ωS , nωt ± ωS . Thông thường ωt >> ωS , nên các thành phần ωt , ωt ± ωS  và   nωt ± ωS 

được lọc rất dễ dàng nhờ mạch lọc thông thấp, chỉ còn thành phần hữu ích  

  tcos
mSU

i S
db

S ω
π

= . 

Một lần nữa lại thấy rằng bộ tách sóng tín hiệu lớn không gây méo. Vì vậy trước khi tách sóng 

người ta thường khuếch đại để tín hiệu đủ lớn, thông thường trước tách sóng dùng tầng khuếch đại 

cộng hưởng, có hệ số khuếch đại lớn tại tần số cộng hưởng, do đó loại được nhiễu, đảm bảo chế độ 

tách sóng tuyến tính. 

Trong các sơ đồ hình 6.9 phải chọn hằng số thời gian τ = RC đủ lớn sao cho dạng điện áp ra 

phải gần với dạng hình bao của điện áp cao tần ở đầu vào. Tuy nhiên không thể chọn điện dung quá 

lớn, để tránh méo do điện dung tải gây ra. Điều kiện tổng quát để chọn τ: 

C
R

C St ωω
11

<<<<              (6.50) 

Trường hợp chọn tụ C quá lớn, làm cho 

vế thứ hai của bất đẳng thức (6.50) không 

thỏa mãn thì điện áp ra không biến thiên kịp 

với biên độ điện áp vào, gây méo tín hiệu 

hình 6.12. Để tránh hiện tượng này phải chọn 

trị số tụ C sao cho tốc độ biến thiên của điện 

áp ra uC tối thiểu bằng tốc độ biến thiên của 

biên độ điện áp vào trong trường hợp tụ C 

phóng.  

Thực tế thường chọn RC theo điều kiện 

(6.51): 

t

UC

U®b

UC
®bU
∧

 

Hình 6.12. Hiện tượng méo tín hiệu tách sóng 

do điện dung tải quá lớn 

                
C

R
C St max

110
ωω

<<          (6.51) 

Muốn dễ dàng thỏa mãn (6.51) phải đảm 

bảo max100 St ωω ≥  

        Trong hai sơ đồ trên hình 6.9, sơ đồ tách 

sóng nối tiếp có điện trở vào 2/RRV =  lớn 

hơn  điện trở vào  của  sơ  đồ  tách sóng  song  

     

o

o

''
SURD

C

CB

o

CCU+

 • 

 

     Hình 6.13. Sơ đồ tách sóng song song ghép với tải  

 tầng trước.  (Ngăn điện áp một chiều ra tải tách sóng) 
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song 3/RRV = . Ngoài ra trên tải của sơ đồ tách sóng song song còn có điện áp cao tần, do đó phải 

dùng bộ lọc để lọc bỏ nó. 

Vì những  lý do đó, nên sơ đồ tách sóng song song  chỉ dùng trong trường  hợp  cần ngăn thành  

phần một chiều từ tầng trước đưa đến hình 6.13. 

b) Tách sóng biên độ dùng phần tử tuyến tính tham số. 

Để dễ hiểu, xét bộ tách sóng điều biên dùng mạch nhân tương tự hình 6.14.  

Tín hiệu điều biên đưa vào một đầu vào của bộ 

nhân tương tự. 

          U®b tcos)tcosm1(U tSt ωω+=              (6.52) 

Trên đầu vào thứ hai đưa vào tải tin. 

          )cos(cos ϕω += tUu ttt                          (6.53) 

Trên đầu ra của bộ nhân sẽ có tín hiệu: 

o

o

U®b

ut

K o
ur

 

Hình 6.14.  Tách sóng đồng bộ 

dùng mạch nhân tương tự 

  K.u.uu tbđr =  

K là hệ số nhân của mạch nhân tương tự: 

)t2cos(
2

tcosm1
KUcos)tcosm1(

2
KU

u t
S2

tS

2
t

r ϕ+ω⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ω+

+ϕω+=        (6.54) 

Dùng mạch lọc thông thấp ta tách ra thành phần hữu ích: 

ϕω cos)cos1(
2

2
'' tm

KU
u S

t
S +=             (6.55) 

Từ biểu thức (6.54) và (6.55) có thể rút ra những nhận xét sau đây: 

 - Trong phổ điện áp ra không có thành phần tải tần. Thực tế do mạch nhân không hoàn toàn đối 

xứng, nên phổ điện áp ra có chứa tải tần với biên độ nhỏ.  

 - Muốn tách sóng bằng mạch nhân phải có tín hiệu tần số bằng tần số của tải tin của tín hiệu 

điều biên đưa vào đầu vào thứ hai của bộ nhân. 

 - Biên độ điện áp đầu ra bộ tách sóng phụ thuộc vào góc pha ϕ, với ϕ là góc lệch pha giữa tín 

hiệu cần tách sóng và tải tin phụ (đưa vào đầu thứ hai của bộ nhân). Khi pha ϕ = 0, π biên độ điện 

áp đầu ra bộ tách sóng đạt cực đại, khi  
2
πϕ ±=  biên độ ra bằng không.  Như vậy bộ tách sóng vừa 

vừa có tính chất chọn lọc về biên độ, vừa có tính chất chọn lọc về pha. Nói cách khác đó là bộ tách 

sóng biên độ – pha. Do đó để tách sóng có hiệu quả cần phải đồng bộ tín hiệu vào và tải tin phụ cả 

về tần số lẫn về pha. Vì vậy bộ tách sóng này cần có tên gọi là bộ tách sóng đồng bộ. 

So với bộ tách sóng dùng diode, thì bộ tách sóng đồng bộ chứa ít thành phần tổ hợp ở đầu ra. 

Trên hình 6.15 là một ví dụ về bộ tách sóng đồng bộ được chế tạo dưới dạng vi mạch. 

Nó được dùng để tách sóng tín hiệu hình trong máy thu hình. Khi tách sóng tín hiệu hình cần 

đặc biệt lưu ý đến méo phi tuyến, vì tải tần  màu 4,43MHz và tải tần đường tiếng 5,5MHz trộn với 

nhau tạo ra tần số 1,07MHz và các hài n. 1,07MHz sẽ gây nhiễu cho đường hình. Mạch tách sóng 

này có thể loại bỏ các nhiễu đó. 
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Chuyển
mạch

Lọc thông
thấp o raoVào

(a)

Bộ hạn
chế

Lọc thông
dải

 

L1

o
U11

o

1

2 o

U12

R1 R2 R5 R6 R7 R12

R13

R14

R8 R9R4R3

R10 R11

T1
T2 T3 T4 T6

T7 T12 T13

T8
T9 T10

T11

o
C1

D1

D2

o

12V

(b)  
Hình 6.15.   Bộ tách sóng đồng bộ dạng vi mạch. Sơ đồ khối (a) ; Sơ đồ nguyên lý (b).  

Đầu vào bộ tách sóng là tín hiệu trung tần hình  đã được điều biên, (từ tín hiệu cao tần qua bộ 

trộn làm tần số sóng mang giảm xuống miền trung tần). Phổ của nó được biểu diễn bởi biểu thức 

tổng quát sau: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++= tmtUtu Stgtgtgtg )cos(

2
cos

2
1)( ωωω           (6.56) 

(gồm tải tin và biên tần trên) 

Trong đó: ωtg tần số tải tin (tần số trung gian);    ωS là tần số điều chế;    m là hệ số điều chế. 

Tín hiệu vào trung gian được đồng thời đưa đến bộ hạn biên và bộ chuyển mạch. Qua bộ hạn 

biên và mạch lọc thông dải sẽ tách ra được tải tần chưa điều chế. 

tKUu tgtgtgo ωcos=              (6.57) 

K là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào tính chất của bộ hạn biên và bộ lọc. 

utgo điều khiển chuyển mạch, sao cho điện áp vào utg hoặc được truyền hoàn toàn đến đầu ra chuyển 

mạch hoặc được ngắt theo đúng nhịp của tải tần. 

Như vậy đầu ra của bộ chuyển mạch có điện áp: 

( ) ( )tStutu tg .)( =  
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S(t) là hàm số đặc trưng cho bộ chuyển mạch thường là dãy xung chữ nhật hình 6.16. 

S (t)

(b)

π
π20

2

tω

(a)

A

π π20

S 1 (t)

tω

 
 Hình 6.16.  Hai dạng khác nhau của hàm chuyển mạch. 

       Biểu diễn toán học của hàm S(t) trên hình 6.16: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++−+= ...5cos

5
13cos

3
1cos2

2
)(1 tttAAtS tgtgtg ωωω

π
                  (6.58a) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++−= ...5cos

5
13cos

3
1cos4)(2 tttAtS tgtgtg ωωω

π
                   (6.58b) 

Điện áp ra sau tầng chuyển mạch: 

( ) ( )[ ]

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−+++++

++==

tmtwmttmAU

tmtAUutu

stgstgtgstg

stgtgtgtg

.2cos
3
1.2cos2cos

2
3cos1

2
1

2coscos
4
1

1

ωωωωω
π

ωωω
(6.59a) 

( ) −++⎢⎣
⎡ ++== tmttmAUSutu StgtgStgtg )2cos(2cos

2
3cos11

22 ωωωω
π

 

⎥⎦
⎤−− tm Stg )2cos(

3
1 ωω                      (6.59b) 

Khi dùng hàm S1(t), điện áp ra ngoài thành phần mong muốn sω  còn có các thành phần một 

chiều, tải tần tgω , biên tần trên tgω + sω ; hài bậc hai của tải tần 2 tgω cùng các biên tần 2 tgω ± sω . 

Nếu dùng hàm S2(t), điện áp ra không chứa tải tần tgω và biên tần trên tgω + sω , các thành phần còn 

lại có biên độ lớn gấp đôi so với trường hợp dùng S1(t). Trong cả hai trường hợp, dùng bộ lọc thông 

thấp ở đầu ra dễ dàng bọc bỏ được các thành phần không mong muốn. 

Hình 6.15 (b) cho một ví dụ về vi mạch (A.240, TDA440) làm việc theo nguyên tắc nêu trên, 

điện áp vào utg đưa đến bộ khuếch đại lặp lại emitter T1 và T2, lối ra của tầng T1, T2 đưa tới lối vào 

tầng khuếch đại vi sai gồm T3, T4. ở đây T5 đóng vai trò tạo một nguồn dòng. Điện áp ra trên R3, R4 

của tầng khuếch đại vi sai được hạn chế biên độ nhờ diode D1, D2. Diode D1 và D2 mắc song song 

với khung cộng hưởng L1, C1 nhằm lọc bỏ các hài bậc cao, lấy ra tải tần chưa điều chế Utg0 đưa vào 

tầng lặp lại emitter T6, T7 rồi đến chuyển mạch gồm T8÷T14. Tầng khuếch đại vi sai T12, T13 làm 

nhiệm vụ khuếch đại Utg. Nhờ các điện trở R10, R11 mắc trong mạch emitter để mở rộng phạm vi 

làm việc tuyến tính của mạch. 
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Hai tầng khuếch đại vi sai T8, T9 

và T10 T11 được điều khiển bởi tải tin 

chưa điều chế Utg0 đưa từ bộ hạn chế 

đến. Vì biên độ Utg0 khá lớn nên các 

bộ khuếch đại vi sai này làm việc ở 

chế độ khoá, T14 là nguồn dòng. 

Nguyên lý hoạt động của tầng chuyển 

mạch được minh hoạ bởi sơ đồ tương 

đương hình 6.17. 

       Do mắc chéo collector của T9 và 

T10 nên tầng chuyển mạch có hàm 

truyền đạt S2(t)  của một dãy xung chữ 

  

Tg

T11
U tg0

R8

R9

II

IT14

T12

T 13

U tg

T10

T 8

U(t)

 
Hình 6.17. Sơ đồ tương đương tầng chuyển mạch 

của bộ tách sóng biên độ hình 6.15 

nhật có cực tính thay đổi như biểu diễn trên hình 6.16(b). 

Điện áp ra u(t) lấy trên R9 không đối xứng. Sụt áp trên R8 không được dùng đến do đó thực tế 

không cần mắc R8 trong mạch. 

Khi thay đổi chiết áp R14 thì dòng điện của nguồn dòng T14 thay đổi, nhờ đó có thể thay đổi 

mức trắng của tín hiệu video. 

3.   Hiện tượng phách và hiện tượng chèn ép trong bộ tách sóng biên độ 

Trường hợp trên đầu vào bộ tách sóng biên độ có hai dao động cao tần (tín hiệu và nhiễu), thì 

trong bộ tách sóng xảy ra hiện tượng phách và hiện tượng chèn ép. 

a)  Hiện tượng phách 

Giả thiết các điện áp đặt vào bộ tách sóng biên độ: 

tUu 111 cosω=  

                  tUu 222 cosω=  

Do đó điện áp tổng cộng 

       [ ])(cos)()()()( 121 tttUtututu ϕω +=+=  

Vì u1 và u2 có tần số không cố định, nên biên độ của 

véc tơ tổng không cố định. Tại một thời điểm bất kỳ, ta có 

véc tơ tổng ur  như trên hình 6.18. 

Nếu coi 1ur  đứng yên thì 2ur  quay quanh O’ với vận tốc 

góc là ω2, do đó 12 ωωω −=Δ . 

                 
o
0

2ω2

→

U
ωΔ

o‘

1ω

)(tϕ

→

U
1

→

U

 
    Hình 6.18.  Đồ thị véc tơ của điện áp 

             vào bộ tách sóng biên độ. 

áp dụng hệ thức tam giác thường, ta tìm được: 

                 ( ) tUUUUtU ωΔ++= cos2 21
2
2

2
1  

                 ( )
tUU

tU
arctgt

ω
ω

ϕ
Δ+

Δ
=

cos
sin

21

2  

 Vì  bộ tách sóng biên độ  không có  sự phụ thuộc vào  pha của điện áp  vào nên  để xét  kết quả  

điện áp ra của  bộ tách sóng  không cần  quan tâm đến ( )tϕ .  Nếu giả thiết bộ  tách  sóng  không có  
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quán tính đối với tần số hiệu ωΔ , nghĩa là R
C
>>

Δω
1  thì điện áp trên tải của bộ tách sóng theo 

định nghĩa: 

( )tUKUKU TSVTSTSRTS ==  

         ( )t
U
U

U
U

UKTS .cos21
1

2
2

1

2
2

1 ωΔ++=                          (6.60) 

Như vậy điện áp ra biến thiên theo tần số hiệu ωΔ . Đó là hiện tượng phách. 

Hiện tượng phách được ứng dụng trong điện báo đẳng biên. Tín hiệu điện báo đẳng biên sau 

khi tách sóng là điện áp một chiều, do đó nó không có tác dụng đối với tai nghe. Vì vậy để tách 

sóng tín hiệu điện báo đẳng biên có tần số  1ω cần đưa thêm tín hiệu ngoại sai có tần số 2ω  vào bộ 

tách sóng, sao cho 12 ωωω −=Δ  nằm trong phạm vi âm tần để tai có thể nhận biết được. 

b)  Hiện tượng chèn ép 

Trường hợp hai dao động tác động lên bộ tách sóng có biên độ chênh lệch nhau nhiều thì hiện 

tượng phách trở thành hiện tượng chèn ép. 

Trong biểu thức (6.60) đặt: 

t
U
U

U
U

x ωΔ+= cos
2

1

2
2

1

2
2  

Nếu giả thiết 12 UU <<  thì 1<<x . 

áp dụng biểu thức gần đúng, ta viết biểu thức (6.60) như sau: 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ++≈+= t

U
U

U
U

UKXUKtU TSTS ωcos11
1

2
2

1

2
2

11  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++= ...

2 2
1

2
2

1 U
U

UUKTS                        (6.61) 

Từ (6.61) suy ra tín hiệu ra đối với từng tín hiệu vào 1u  và 2u . 

1UKU TSRTS =  do đó TSTS KK =1  

22
1

2
2

2
UK

U
UKU TSTSRTS ==  

Do đó 
1

2
2 2U

UKK TSTS =  

Vì 21 UU >>  nên 21 TSTS KK >> , nghĩa là khi trên đầu vào bộ tách sóng biên độ có hai dao 

động cao tần biên độ khác nhau nhiều thì trong quá trình tách sóng có hiện tượng tín hiệu lớn chèn 

ép tín hiệu bé. Hiện tượng này biểu hiện tính chọn lọc theo biên độ của bộ tách sóng. Vậy khi nhiễu 

có biên độ nhỏ hơn nhiễu so với biên độ của tín hiệu hữu ích thì rõ ràng tác dụng chọn lọc rất có lợi. 

Tuy nhiên khi tín hiệu nhỏ hơn nhiễu phải chú ý nâng cao mức tín hiệu để tránh hiện tượng tín hiệu 

bị nhiễu chèn ép. 
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6.3. Điều chế và giải điều chế đơn biên 
6.3.1. Khái niệm về điều chế đơn biên 

Như đã biết, phổ của dao động điều biên gồm tải tần và hai biên tần, trong đó chỉ có các biên 

tần là mang tin tức. Vì cả hai dải biên tần mang tin tức như nhau (về biên độ và tần số) nên chỉ cần 

truyền đi một biên tần là đủ thông tin về tin tức. Tải tần chỉ cần dùng để tách sóng, do đó có thể nén 

toàn bộ hay một phần tải tần trước khi truyền đi. Quá trình điều chế nhằm tạo ra một dải biên tần 

gọi là điều chế đơn biên. 

Điều chế đơn biên (với một phần dư của tải tần) mang một ý nghĩa thực tế lớn. Điều chế đơn 

biên với mạch phức tạp, tốn kém nhưng lại có nhiều ưu điểm quan trọng hơn hẳn điều biên thông 

thường: 

- Độ rộng dài tần giảm một nửa. 

- Công suất phát xạ yêu cầu thấp hơn với cùng một cự ly thông tin, vì đã tập trung công suất  

của tải tần và một biên tần cho biên tần còn lại. 

- Tạp âm tại bộ tách sóng giảm do dải tần của tín hiệu hẹp hơn. 

Do những ưu điểm trên, nên điều chế đơn biên ngày càng được dùng nhiều trong thông tin nói 

chung (ở dải sóng ngắn và sóng trung) và thông tin quân sự nói riêng. 

Từ biểu thức (6.3) có thể rút ra biểu thức của tín hiệu điều chế đơn biên như sau: 

          tmUtu Sttdb )cos(
2

)( ωω +=        (6.62) 

Trong biểu thức (6.62), m không mang ý nghĩa 

độ sâu điều chế nữa và được gọi là hệ số nén tải tin. 

t

S

U
U

m =  

m có thể nhận giá trị từ 0 đến ∞. 

Đồ thị véc tơ của tín hiệu đơn biên được biểu 

diễn trên hình (6.19). 

        0

Ut

Us

Sω

tω
U®b

 
         Hình 6.19.   Đồ thị véc tơ của dao động 

   điều chế đơn biên (có một phần dư của tải tin) 

Ta thấy véc tơ đặc trưng cho dao động điều chế đơn biên thay đổi cả về biên độ lẫn góc pha, 

nghĩa là điều chế đơn biên bao giờ cũng kèm theo điều chế pha. Tải tin bị nén một phần hay bị nén 

hoàn toàn, do đó véc tơ tải tin tU
→

 có thể nhỏ hơn véc tơ biên tần SU
→

. Trong kỹ thuật truyền hình, 

tín hiệu điều chế video một phần là tín hiệu điều biên (khi MHzfS 750,≤ ), phần còn lại 

( MHzfMHz S 5750 ≤≤, ) là tín hiệu điều chế đơn biên hình 6.20.  

Bằng cách đó có thể giảm được dải tần của tín hiệu điều chế video. Nếu cắt bỏ hoàn toàn một 

biên tần thì vấn đề lọc dải sẽ khó khăn, hơn nữa sẽ xuất hiện sai pha.  
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5,5MHz

)(MHzfttth ff =+ 5,5thf 5+thf
75,0−thf

25,1−thf

 

Hình 6.20.  Đặc tính biên độ của tín hiệu hình (fth: tải tần hình; ftt: tải tần tiếng). 

6.3.2.   Các phương pháp điều chế đơn biên 

Người ta phân biệt ba phương pháp điều chế đơn biên: phương pháp lọc, phương pháp quay 

pha, phương pháp lọc và quay pha kết hợp. 

1.  Điều chế đơn biên theo phương pháp lọc 

Từ sự phân tích phổ của tín hiệu điều biên, rõ ràng muốn có tín hiệu điều biên, ta chỉ cần lọc 

bít một dải biên tần.  Nhưng thực tế không làm được như vậy. Với tải tần cao tần vấn đề lọc để tách 

ra một dải biên tần gặp khó khăn. Thật vậy, giả thiết tần số thấp nhất của tin tức Hzf S 200min = , 

lúc đó khoảng cách giữa hai biên tần Hzff 4002 ==Δ min  (hình 6.1b). Nếu tải tần có tần số 

MHzft 10=  thì hệ số lọc của bộ lọc 510.4 −=
Δ

=
tf
fX  khá nhỏ. Sự phân bố của hai biên tần gần 

nhau đến mức, ngay cả dùng một mạch lọc thạch anh cũng rất khó lọc được biên tần mong muốn. 

Do đó trong phương pháp lọc, người ta dùng một bộ biến đổi tần số trung gian để có thể hạ thấp yêu 

cầu đối với bộ lọc. Sơ đồ khối của mạch điều chế đơn biên theo phương pháp lọc được biểu diễn 

trên hình 6.21 và phổ của tín hiệu trên đầu ra của từng khối biểu diễn trên hình 6.22. 

Lọc 2ĐCB1

Tạo
dao động

a
Us(t)

c
St ff +1

Lọc 1
b

St ff ±1
§CB2

Tạo
 dao động

ft2

( )Stt fff +± 12 Stt fff ++ 12

d U®b

ft1

 

Hình 6.21.   Sơ đồ khối của mạch điều chế đơn biên bằng phương pháp lọc. 

Trong sơ đồ khối trên, tin tức được dùng điều chế một tải tin trung gian, có tần số 1tf  khá thấp 

so với tải tần yêu cầu, sao cho hệ số lọc tăng lên, để có thể lọc bỏ một biên tần dễ dàng. Trên đầu ra 

của bộ lọc thứ nhất sẽ nhận được một tín hiệu có dải phổ bằng dải phổ của tín hiệu vào 

minmax _ SSS fff =Δ  nhưng lệch đi một lượng bằng 1tf  trên thang tần số (hình 6.22c). Tín hiệu này 

được đưa đến bộ điều chế cân bằng thứ 2, mà trên đầu ra của nó là tín hiệu có phổ giữa hai biên tần 

cách nhau một khoảng ( )min1
' 2 Sfff t +=Δ  sao cho việc lọc lấy một dải biên tần nhờ bộ lọc thứ 2 
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thực hiện được một cách dễ dàng. Bộ điều chế cân bằng thường dùng mạch điều biên cân bằng hoặc 

mạch điều biên vòng. Trong sơ đồ khối trên đây, tải tần yêu cầu bằng tổng của hai tải tần phụ 

21 ttt fff += . 

S(f)

S(f)

S(f)

S(f)

f

f

f

f

fsmin fsmax0

0

0

0

fsmin

ft1

ft1
ft1

ft2 ft1 + ft2

fsmin

(a)

(b)

(c)

(d)

 
              Hình 6.22.  Phổ tín hiệu ra của các khối trên hình 6.21.  Phổ tín hiệu vào  (a);  Phổ tín hiệu ra bộ  

            điều biên cân bằng 1 (b); Phổ tín hiệu trên đầu ra bộ lọc 1 (c);  Phổ tín hiệu ra của bộ lọc 2 (d). 

2.  Điều chế đơn biên theo phương pháp quay pha 

 Nguyên tắc tạo tín hiệu đơn biên bằng phương pháp quay pha được minh hoạ trên đồ thị véc tơ 

hình 6.23 và sơ đồ khối hình 6.24.                          

                                     

I
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4

1 2
α α

α

α
0αω =tS
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Hình 6.23.   Đồ thị véc tơ của dao động điều chế đơn biên bằng phương pháp quay pha. 

Tín hiệu điều chế và tải tin thông qua mạch quay pha, được đưa đến hai bộ điều chế cân bằng 

(mạch điều biên vòng) lệch pha nhau 900, do đó các biên tần trên của hai bộ điều chế cân bằng lệch 

pha nhau 180, còn các biên tần dưới đồng pha. Nếu lấy hiệu của hai điện áp ra của hai bộ điều biên 

cân bằng ta được biên tần trên, ngược lại nếu lấy tổng các điện áp ra ta sẽ nhận được biên tần dưới. 

Có thể chứng minh điều đó bằng biểu thức toán học sau đây: giả thiết tín hiệu vào của hai bộ điều 

biên cân bằng lệch pha nhau 90o, nếu biểu thức của tín hiệu ra của các bộ điều biên cân bằng: 
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Mạch tổng
hoặc mạch

hiệu

900

00

900

00

u S

u t

U®b

 
                 Hình 6.24.   Sơ đồ khối mạch điều chế đơn biên bằng phương pháp quay pha. 

ttUu tSCBCB ωω cos.cos1 =  

( ) ( )[ ]ttU StStCB ωωωω −++= coscos
2
1

 

tsin.tsinUu tSCB2CB ωω=  

         ( ) ( )[ ]ttU StStCB ωωωω −++−= coscos
2
1

 

do ®ã   ( )tcosUuuu StCB2CB1CBbđ ω+ω=−=           (6.63) 

Phương pháp này có thể mở rộng cho trường hợp hệ thống điều chế có số lượng bộ điều chế 

3≥n , lúc đó sẽ có n mạch quay pha, với góc quay pha 
n
π

. 

Trong phương pháp này yêu cầu hai bộ điều chế cân bằng phải hoàn toàn giống nhau, các điện 

áp ra phải có biên độ như nhau và góc pha phải chính xác. Đây là một khó khăn lớn vì thực hiện 

quay pha chính xác với một tín hiệu có dải tần rộng ( maxmin SS ωω ÷ ) không phải đơn giản. 

3.  Điều chế đơn biên bằng phương pháp lọc và quay pha kết hợp 

Hình 6.25 là sơ đồ khối của mạch điều chế đơn biên theo phương pháp lọc – quay pha kết hợp. 

Tín hiệu ra của hai bộ điều chế cân bằng: 

          tcos.tcosU'u tSCB1CB ωω= ( ) ( )[ ]tt
U

StSt
CB .sin.cos
2 11 ωωωω −++=  

tsin.tcosU"u tSCB1CB ωω= ( ) ( )[ ]tt
U

StSt
CB .sin.sin
2 11 ωωωω −++=  

Sau bộ lọc 1, còn lại biên tần trên của hai bộ điều chế cân bằng lệch pha nhau 900. Có thể coi 

đây là tín hiệu điều chế đã quay pha. Tín hiệu này cùng với tải tin 2tu
∧

 được đưa đến bộ điều chế 

cân bằng 2 lệch pha nhau 900. 
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Hình 6.25.   Sơ đồ khối mạch điều chế đơn biên theo phương pháp lọc - quang pha kết hợp. 

Điện áp ra sau bộ điều chế cân bằng 2: 

( ) tt
UU

u tSt
tCB

CB 21
2'

2 cos.cos
2

ωωω +=  

         ( ) ( )[ ]t.costcos
4
UU

S1t2tS1t2t
2tCB ω−ω−ω+ω+ω+ω=  

( ) tsin.tsin
2
UU

u 2tS1t
2tCB''

2CB ωω+ω=  

         ( ) ( )[ ]t.costcos
4
UU

S1t2tS1t2t
2tCB ω−ω−ω+ω+ω+ω−=  

Qua mạch hiệu ta có: 

u®b
''

2CB
'

2CB uu −=  ( ) t.cos
2

U.U
S1t2t

2t2CB ω+ω+ω=          (6.64) 

Phổ tín hiệu đơn biên và đồ thị véc 

tơ theo phương pháp lọc quay pha kết 

hợp được biểu diễn trên hình 6.26. 

Điều chế đơn biên theo phương 

pháp này không cần mạch quay pha đối 

với tín hiệu điều chế (là tín hiệu có tần 

số thay đổi) nên dễ thực hiện hơn so 

với phương pháp quay pha. 

      6.3.3. Tách sóng tín hiệu đơn biên 

      Tách sóng tín hiệu điều chế đơn 

biên thường được thực hiện nhờ mạch 

điều chế vòng. Tín hiệu đơn biên với 

tần số St ωω +  đặt lên một đầu vào 

của mạch điều chế vòng, tải tin phụ với 

tần số tω được tạo ra ở đầu thu được 

đưa  đến  đầu  vào  thứ  hai  của  mạch. 

fsmin

fsmin fsmax

ft1

f

f

f

S(t)

S(t)

S(t)

S(t)

0

0

0

fsminft1

ft2 ft1 + ft2 f

d)

c)

a)

Hình 6.26.  Phổ và đồ thị véc tơ của dao động điều chế đơn biên theo 

phương pháp lọc quay pha kết hợp;  phổ tín hiệu điều chế (a);  phổ của 

tín hiệu ra của bộ điều chế biên độ 1 (b);  phổ tín hiệu ra của bộ lọc 

(c); Phổ tín hiệu ra mạch hiệu(d). 
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Trên đầu ra của mạch điều chế vòng là tín hiệu có tần số: Sω và St ωω +2 . Nhờ một mạch lọc 

thông thấp lấy ra được thành phần tần số mong muốn Sω . Vấn đề chính ở đây là việc tạo ra tải tin 

phụ ở đầu thu sao cho tần số của nó hoàn toàn giống với tần số của tải tin đầu phát (trước điều chế). 

Để được điều đó, thường người ta lọc lấy tải tin đã bị nén, trong tín hiệu hữu ích thu được, rồi 

khuếch đại và hạn biên để được tải tin đủ lớn, rồi đem cộng trực tiếp với tín hiệu đơn biên hoặc đưa 

đến bộ tạo tải tin phụ, ở đầu thu để thực hiện đồng bộ. 

6.4.   Điều tần và điều pha 
6.4.1. Các công thức cơ bản và quan hệ giữa điều tần và điều pha 

Vì giữa tần số và góc pha của một dao động có quan hệ với nhau, nên dễ dàng chuyển đổi sự 

biến thiên tần số thành biến thiên về pha và ngược lại theo (6.65). 

dt
dψω =                          (6.65) 

Điều tần và điều pha là quá trình ghi tin tức vào tải tin, làm cho tần số hoặc pha tức thời của tải 

tin biến thiên theo dạng tín hiệu điều chế. Với tải tin là dao động điều hoà: 

( ) )(coscos)( 0 tUtUtu ttt Ψ=+= ϕω                                    (6.66) 

Tõ (6.65) rót ra: 

)()()( tdttt
t

o

ϕω +=Ψ ∫                        (6.67) 

 Thay (6.67) vào (6.64) ta nhận được biểu thức: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= ∫ )()(cos)( tdttUtu

t

o
tt ϕω                           (6.68) 

        Giả thiết tín hiệu điều chế là tín hiệu đơn âm (chỉ có một tần số): 

tUu SSS ωcos=                          (6.69) 

 Khi điều chế tần số hoặc điều chế pha thì tần số hoặc góc pha của dao động cao tần biến thiên 

tỉ lệ với tín hiệu điều chế và chúng được xác định lần lượt theo biểu thức (6.70a) và (6.70b) 

( ) tcosUKt SStđt ω+ω=ω                         (6.70a) 

  ( ) tcosUKt SSđf0 ω+ϕ=ϕ                       (6.70b) 

 Trong trường hợp này gọi tω là tần số trung tâm của tín hiệu điều tần. 

 Đặt: mSđdt ΔUK ω= gọi là lượng di tần của cực đại. 

   mSđf ΔUK ϕ=  gọi là lượng di pha cực đại 

       Khi đó các biểu thức (6.70) được viết lại như sau: 

tt Smt ωωωω cos)( Δ+=                    (6.71a) 

tt Sm ωϕϕϕ cos)( 0 Δ+=                       (6.71b) 

 Khi điều chế tần số  thì góc pha đầu không đổi, do đó  ot ϕϕ =)( . Thay (6.71a) vào  (6.68), sau  
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khi lấy tích phân, ta nhận được biểu thức của dao động đã điều tần: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ϕ+ω

ω
ω

+ω= oS
S

m
ttđt tsin

Δ
tcosU)t(u                       (6.72) 

 Tương tự như vậy, biểu thức của dao động điều pha tìm được bằng cách thay )(tϕ  trong (6.70) 

bởi (6.71b) và cho constt ==ωω  ta được: 

( )oSmttđf tcosΔtcosU)t(u ϕ+ωϕ+ω=                       (6.73) 

 Vậy lượng di pha đạt được khi điều pha: 

tSm ωϕϕ cosΔ=Δ  

 Tương ứng với lượng di pha ta có lượng di tần: 

( ) t
dt

d
SSm ωωϕϕω sinΔ=

Δ
=Δ  

và lượng di tần cực đại đạt được khi điều pha: 

SđfSmSm UKΔΔ ω=ϕω=ω                           (6.74) 

Theo (6.71a) lượng di tần cực đại đạt được khi điều tần: 

Sđtm UKΔ =ω                           (6.75) 

So sánh (6.74) và (6.75) ta nhận thấy rằng: điểm khác nhau cơ bản  giữa điều tần và điều pha là  

lượng di tần cực đại khi điều pha tỉ lệ với 

biên độ điện áp điều chế và tần số điều 

chế, còn lượng di tần cực đại do điều tần 

chỉ tỉ lệ với biên độ điện áp điều chế. Vì 

vậy từ mạch điều chế pha có thể lấy ra 

tín hiệu điều chế tần số, nếu trước khi 

đưa vào điều chế, tín hiệu điều chế được 

đưa qua một mạch tích phân (hình 

6.27a). Ngược lại có thể lấy ra tín hiệu 

điều chế pha từ một mạch điều chế tần 

số, nếu tín hiệu điều chế được đưa qua 

một mạch vi phân trước khi đưa vào bộ 

điều chế (hình 6.27b). 

∫ dt điều chế pha
US Tín hiệu điều

chế tần số

(a)

điều chế tần
số

US Tín hiệu điều
chế pha

(b)

dt
d

 
Hình 6.27.  Minh hoạ quan hệ giữa tín hiệu điều tần và tín 

hiệu điều pha.  Sơ đồ khối mạch điều chế tần số thông qua 

điều chế pha (a); Sơ đồ khối mạch điều chế pha thông qua 

mạch điều chế tần số (b). 

6.4.2.  Phổ của dao động đã điều tần và điều pha 

Trong biểu thức của dao động điều tần (6.72) cho góc pha ban đầu 0=oϕ và đặt f
m

m M=
Δ
ω
ω

 

(gọi fM  là hệ số điều tần), biểu thức (6.72) được viết lại: 

( )tsinMtcosUU Sfttđf ω+ω=                        (6.76) 

Trong trường hợp tín hiệu điều chế biến đổi trong dải tần số từ minSω đến maxSω , Mf được xác 

định như sau: 
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maxS

m
fM

ω
ωΔ

=                           (6.77) 

Hệ số điều tần fM  không những phụ thuộc vào biên độ điện áp điều chế mà còn phụ thuộc 

vào tần số điều chế. Tương tự, ta có biểu thức của dao động điều pha.  

( )tcosMtcosUU Sttđf ω+ω= ϕ                        (6.78) 

Trong ®ã mM ϕϕ Δ=  

Biểu thức (6.76) và (6.78) có thể biểu diễn dưới dạng chuỗi, mà hệ số của nó là các hàm số 

Betxen loại một bậc n như sau: 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= ∑

∞

∞−

ω−ω+ t)n(j
fn

1n
tđt

Ste).M(J)j(UReu                       (6.79) 

 

( ) ( ) ( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= ∑

∞

∞−

ω−ω
ϕ

+ tnj
n

1n
tđt

SteMJjUReu                       (6.80) 

Trong đó Jn là hàm số Betxen loại một bậc n. 

Nếu không xét đến pha, thì phổ của tín hiệu điều tần và điều pha giống nhau, gồm có thành 

phần tải tần tω  (ứng với n = 0), biên độ JnUt và vô số các biên tần: St nωω +  ( )∞ữ−∞=n , biên 

độ tnUJ , nJ phụ thuộc vào fM  hoặc ϕM . 

Trong bảng hàm số Betxen, khi 4052,, =ϕMM t  thì ( ) 0=fn MJ , nghĩa là lúc này tín hiệu 

điều tần và điều pha không chứa tải tin. Ngoài ra, còn thấy rằng, nếu biểu diễn hàm số Betxen theo 

bậc n của nó, trong trường hợp 1>fM , tất cả các biên tần có bậc fMn > đều có biên độ nhỏ hơn 

5% biên độ tải tần và đều có thể bỏ qua. 

Vì vậy có thể coi độ rộng dải tần của tín hiệu điều chế tần số và điều chế pha là hữu hạn và xác 

định nó theo biểu thức: 

mSfđt Δ2M2D ω=ω≈                          (6.81) 

Như vậy độ rộng dải tần của tín hiệu điều tần không phụ thuộc vào tần số điều chế. 

Đối với tín hiệu điều pha, độ rộng dải tần của nó được xác định theo biểu thức (6.78) 

SmSfđf Δ2M2D ωϕ=ω≈                         (6.82) 

Độ rộng dải tần của tín hiệu điều pha phụ thuộc vào tần số điều chế. 

Khi 1≤ϕ,fM  thì chỉ có một cặp biên tần có biên độ lớn hơn 5% biên độ tải tần, do đó 

maxSđt 2D ω≈                           (6.83) 

Trường hợp này độ rộng dải tần của tín hiệu điều tần bằng độ rộng dải tần của tín hiệu điều 

biên, ta gọi là điều tần dải hẹp. Ngược lại 1>ϕ,fM  thì có điều tần dải rộng. 

Thông thường tín hiệu điều chế là tín hiệu biến đổi gồm nhiều thành phần tần số. Khi đó tín 

hiệu điều chế tần số và tín hiệu điều chế pha có thể biểu diễn tổng quát theo biểu thức sau: 
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( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕ+ω+ω= ∑

=ν
ννν

m

1
ttđt tcosMΔtcosUu                                   (6.84) 

Trong biểu thức này có quan tâm đến góc pha ban đầu 0ϕ , vì hiệu pha khác nhau của các 

thành phần phổ của tín hiệu điều chế có tính chất quyết định đến với dạng tín hiệu tổng quát của nó. 

Khai triển (6.84) theo chuỗi Betxen ta có: 

[ −ω+ω
⎩
⎨
⎧ ω+ω= ννν=ν

)cos()MΔ(jJ2)MΔ(JΠ)tsinjt(cosReUu S1o

m

1tttđt  

           ( ) ( ) ( ) ]
⎭
⎬
⎫

++−+Δ− .....3cos22cos2 32 ννν ϕωϕω tjJtMJ SS                   (6.85) 

Theo (6.85) phổ của tín hiệu điều tần có thể có các thành phần tần số tổ hợp 

 ∑
=

+
m

St
1ν

ννωμω  là số nguyên hữu tỷ ∞≤≤∞− νμ  

6.4.3.   Mạch điện điều tần và điều pha 

Về nguyên tắc có thể phân biệt mạch điều tần trực tiếp và mạch điều tần gián tiếp, cũng như 

mạch điều pha trực tiếp và mạch điều pha gián tiếp. Trong đó điều tần gián tiếp là điều tần thông 

qua điều pha, còn điều pha gián tiếp là điều pha thông qua điều tần hình 6.27. Trên cơ sở đó, chỉ 

cần nghiên cứu các mạch điều tần trực tiếp và điều pha trực tiếp, rồi dựa vào các sơ đồ khối trên 

hình 6.27 có thể suy ra mạch điều tần gián tiếp và điều pha gián tiếp. 

1. Các mạch điều tần trực tiếp 

Khi điều tần trực tiếp, tần số dao động riêng của mạch tạo dao động được điều khiển bởi tín 

hiệu điều chế. 

Mạch điều tần trực tiếp, thường được thực hiện bởi các mạch tạo dao động mà tần số dao động 

riêng của nó được điều khiển bởi điện áp (VCO: Voltage Controlled Oscillator) hoặc dòng điện 

(CCO: Circuit Controlled Oscillator) hoặc các mạch biến đổi điện áp - tần số. Các mạch tạo dao 

động có tần số biến đổi theo điện áp đặt vào có thể là các mạch tạo dao động xung hoặc là các 

mạch tạo dao động điều hoà LC. Các mạch tạo dao động LC cho khả năng biến đổi tần số khá rộng 

và có tần số trung tâm cao. Nguyên tắc thực hiện điều tần trong các hệ tạo dao động là làm biến đổi 

trị số  điện kháng của bộ tạo  dao động  theo  điện  áp đặt vào. Phương pháp phổ  biến  nhất  là dùng  

diode biến dung (varicap) và transistor điện kháng. Sau đây ta lần lượt khảo sát các loại điều tần đó. 

a) Điều tần trực tiếp dùng diode biến dung 

Diode biến dung có điện dung mặt ghép biến đổi theo điện áp đặt vào. Nó có sơ đồ tương 

đương hình 6.28(a). Trị số RD và CD  phụ thuộc vào điện áp đặt lên diode. Trường hợp phân cực 

ngược RD rất lớn, còn CC được xác định theo biểu thức (6.86) 

( )γϕ kD
D u

kC
+

=                                      (6.86) 

Trong đó: k là hệ số tỉ lệ 

Kϕ : hiệu điện thế tiếp  xúc của mặt  ghép với  diode silic, ở nhiệt  độ  thường, kϕ  có giá trị  
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khoảng 0,6V. 

γ :  hệ số phụ thuộc vào vật liệu 
2
1

3
1
÷=γ  

Mắc diode song song với khung dao động, đồng thời đặt điện áp một chiều để phân cực ngược 

cho diode và điện áp của tín hiệu điều chế lên diode làm điện dung CD thay đổi theo điện áp điều 

chế, do đó tần số dao động cũng biến đổi theo. Trên hình 6.28(b) là mạch điện bộ tạo dao động điều 

tần bằng diode biến dung. 

         

R2

+UCC LC

R1

C1

C2

L C
D

us

C3 C4

R3 +
-

E'0

(b)

R4

CD

RD

(a)

 •

 
Hình 6.28.  Điều tần bằng diode biến dung 

  Sơ đồ tương đương của diode biến dung (a)  ; Mạch tạo dao động điều tần dùng diode biến dung (b). 

Trong mạch điện này diode được phân cực ngược nhờ nguồn E0, biến trở R4 để thay đổi giá trị 

điện áp phân cực ngược. 

Các tụ điện C1, C2, C3 và C4 có tác dụng nối  tắt về  thành  phần  xoay  chiều  (tần số dao động).  

Tần số dao động của mạch gần bằng tần số cộng hưởng riêng của bộ tạo dao động và được xác 

định: 

  
( )D

dđ CCL2
1f
+π

=                          (6.87) 

CD được xác định theo biểu thức (6.86) 

Điện áp đặt lên diode: 

  oStd Euuu −−= oSStt EtUU −−= ωω coscos                      (6.88) 

Để cho diode luôn luôn phân cực ngược phải đảm bảo điều kiện: 

  0max ≤−+== oStDD EUUuu                        (6.89) 

Nhưng điện áp đặt lên diode cũng không vượt quá trị số điện áp ngược cho phép (điện áp đánh 

thủng), như vậy nó đồng thời phải thoả mãn: 

 ngcfoStmaxDD UEUUuu ≤−−−==                         (6.90) 

ở đây ngcfU  là điện áp ngược cho phép. 

Khi điều tần dùng diode biến dung phải chú ý những đặc điểm sau đây: 

- Trong quá trình hoạt động diode luôn luôn trong chế độ phân cực ngược để tránh ảnh hưởng 

của điện trở RD đến độ phẩm chất của mạch tạo dao động, nghĩa là đến độ ổn định tần số trung tâm 

của mạch.  
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- Phải hạn chế vùng làm 

việc trong đoạn tuyến tính của 

đặc tuyến CD(uD) của diode biến 

dung hình 6.29 để giảm méo phi 

tuyến, lượng di tần tương đối khi 

điều tần bằng diode biến dung 

đạt khoảng 1%. 

- Vì dùng diode để điều tần, 

nên mạch điều tần có kích thước 

nhỏ. Có thể dùng diode biến 

dung để điều tần ở tần số siêu 

cao, khoảng vài trăm MHz. Tuy 

nhiên, độ tạp tán của tham số bán 

dẫn lớn, nên kém ổn định. 
 

maxDC

minDC

CD

o o

o

t

t

u DED

CD

u S

Hình 6.29. Đặc tuyến CD = f(uD) của diode biến dung và nguyên lý 

biến đổi điện dung theo điện áp đặt vào. 

b)  Điều tần dùng transistor điện kháng 

Phần tử điện kháng: hoặc dung tính hoặc cảm tính có trị số biến thiên theo điện áp điều chế đặt 

trên nó được mắc song song với hệ dao động của bộ tạo dao động làm cho tần số dao động thay đổi 

theo tín hiệu điều chế. Phần tử điện kháng được thực hiện nhờ một mạch di pha mắc trong mạch hồi 

tiếp của một transistor. Có bốn cách mắc phần tử điện kháng như biểu diễn trong bảng 6.1. 
Bảng 6.1. 

Cách mắc mạch Sơ đồ nguyên lý Đồ thị véc tơ 
Trị số 

điện kháng 

Tham số 

tương đương 

Mạch phân áp 

RC 

C

R

U

I

 

I U
CU

RU

 

 

 

S

RC
jZ ω=  

 

 

 

S

RC
L dt =  

Mạch phân áp 

RL 

L

R

U

I

 

I

U
UL

RU  

 

LS

R
jZ
ω

−=  

 

R

LS
C dt =  

Mạch phân áp 

CR C

R

U

I

 

RU

U

CU

I

 

 

RCS
jZ
ω

−=
1

 

 

RCSC dt =  
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Mạch phân áp 

LR L

R

I

U

 

U

RU

LU

I  

 

RS

L
jZ ω=  

 

RS

L
L dt =  

Với mạch phân áp RC ta tính được: 

Cj
S

CjR

CjR
Cj

SU

U
I
U

Z

ω

ω

ω
ω 1

)1(

)1(
1

+
=

+

≈=  

Nếu chọn các linh kiện, sao cho R
Cj
<<

ω
1

, thì trở kháng Z có thể xác định theo biểu thức 

gần đúng sau đây: 

tdL LjjX
S
CRjZ ωω

==≈                         (6.91) 

ở đây S: hỗ dẫn của transistor I = SUBE, trong đó 
S

CRLtd = . 

Tương tự như vậy, có thể chứng minh cho các sơ đồ phân áp còn lại trong bảng (6.1). Các tham 

số tương đương của phần tử điện kháng đều phụ thuộc vào hỗ dẫn S. 

Rõ ràng khi điện áp điều chế đặt vào base của phần tử điện kháng thay đổi thì S thay đổi, do đó  

các tham số Ltđ hoặc Ctđ thay đổi, làm cho tần số dao động thay đổi theo. Điều tần dùng phần tử 

điện kháng có thể đạt được lượng di tần tương đối 
0f
fΔ

khoảng 2%. 

Thay cho transistor có thể 

dùng đèn điện tử hoặc transistor 

trường trong các sơ đồ điện kháng. 

Trên sơ đồ hình 6.30 là sơ đồ bộ 

dao động ghép biến áp được điều 

tần bằng phần tử điện kháng phân 

áp RC. Trong đó T1 là transistor 

điện kháng, T2 là transistor tạo dao 

động. Transistor điện kháng được 

mắc với một phần (trên L1) của hệ 

dao động. 

T1 T2
LK

Lgh

L1

CK

CB4R3R2
R1

LC

US

R

CB1

C

CB2 CB3

+UCC

 •

 
Hình 6.30.  Sơ đồ bộ tạo dao động điều tần dùng phần tử điện 

kháng phân áp RC. 

CB1, CB4: tụ ngắn mạch cao tần 

LC: cuộn chặn cao tần  

Cũng có thể mắc hai transistor điện kháng thành một mạch đẩy kéo  để tăng lượng di tần như 

trên hình 6.31. 
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       Trong sơ đồ này T1 là phần tử 

điện kháng cảm tính, với 

1T
tđ S

CRL =   và T2 là phần tử điện 

kháng dung tính 
2Ttđ CRSC = . 

Theo sơ đồ khi US tăng thì ST1 tăng, 

còn ST2 giảm làm cho Ltđ và Ctđ đều 

giảm do đó tần số giảm nhanh hơn 

theo điện áp điều chế và lượng di 

tần tăng gấp đôi (nếu T1, T2 có 

tham số giống nhau). Mạch còn có 

ưu điểm, tăng được độ  ổn  định tần

   

 •

T1

T2 LK CK

CB4

R3

R2

R1

LC

US

R

CB1

C1

CB2

CB3

CB5 UB

T3

RECE

UCC
+
-

C2

R4

 •

 
Hình 6.31.  Sơ đồ tạo dao động điều tần bằng mạch điện kháng đẩy 

kéo; CB1 , CB4: ngắn mạch cao tần; CB5: ngắn mạch âm tần. 

số trung tâm tf  của bộ tạo dao động dùng T3. Thật vậy, giả thiết điện áp nguồn cung cấp tăng thì 

hỗ dẫn của T1 và T2 đều tăng một lượng SΔ . Lúc đó Ltđ giảm, Ctđ tăng. Nếu mạch điện T1, T2 hoàn 

toàn đối xứng thì lượng tăng của Ctđ sẽ bù được lượng giảm của Ltđ , do đó có thể coi tần số trung 

tâm không đổi. 

c)   Điều tần trong các bộ tạo xung  

Trên hình 6.32 là sơ đồ mạch dao động đa hài 

mà dãy xung ra của nó có tần số thay đổi theo điện 

áp điều chế uS. 

Tần số của mạch dao động đa hài được xác 

định bởi quá trình phóng của tụ C qua điện trở RB 

và các transistor mở. (Nguyên lý hoạt động của 

mạch đã được khảo sát kỹ trong phần mạch đa hài). 

       Tần số của xung được xác định như sau: 

T1 T2

Ur

+ Ec

Us

RcRc

RbRb

C C

 

   Hình 6.32.  Điều chế trong bộ dao động đa hài. 

2ln2
1

RC
f

π
=  

Để điều chế tần số của dãy xung, đưa điện áp điều chế uS vào base cùng với điện áp nguồn 

+EC. Lúc này tần số của dãy xung biến thiên theo điện áp điều chế và được xác định bởi biểu thức 

(6.92). 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
π

≈

Bbh

BbhBC

I
IRuΔ

lnRC2

1f                                    (6.92) 

Trong đó  
B

BBMBEoSC
Bbh R

RIUuE
I

).( +−+
=     là dòng base trong trạng thái bão hòa. 

UBEo - điện áp cắt base – emitter; 

IBM  - dòng base khi transistor mở; 

ΔuC - lượng sụt điện áp trên collector của transistor chuyển từ trạng thái tắt sang mở. 
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  CEbhCcMCC URIUU −−=Δ  

Với mạch này có thể đạt được di tần tương đối 
tf

fmΔ
 khoảng vài % và hệ số méo phi tuyến 

khoảng vài %o. Mạch có tần số trung tâm không cao  và khó ổn định. Mạch cũng là  mạch  điều tần  
trực tiếp.  

Nhược điểm chung của điều tần trực tiếp là độ ổn định tần số trung tâm thấp vì không thể dùng 

thạch anh thay cho mạch cộng hưởng trong bộ tạo dao động để ổn định trực tiếp được. Do đó để đạt 

được độ ổn định tần số trung tâm cao, trong mạch điều tần trực tiếp phải dùng mạch tự động điều 

chỉnh tần số, tuy nhiên với mạch điều tần trực tiếp có thể đạt được lượng di tần tương đối lớn. 

  2. Mạch điều pha 

  a)  Mạch điều chế pha theo Armstrong.  

Sơ đồ khối mạch điều chế pha theo 

Armstrong được trình bày trên hình 6.33, 

được thực hiện theo nguyên lý sau: 

       Tải tin từ bộ dao động thạch anh  

được đưa đến bộ điều biên 1 (ĐB1), đồng 

thời được quay pha 90o đưa đến bộ điều 

biên 2 (ĐB2), còn tín hiệu điều chế uS 

đưa đến hai mạch điều biên ngược pha. 

Điện áp ra của hai bộ điều biên:  

Us

§B2

§B1
U®b1

Tổng

Di pha 90 o

Tín hiệu

Điều pha

U®b2

 

Hình 6.33.  Sơ đồ khối mạch điều chế pha theo Armstrong. 

  u®b1 =+= ttmU tSt ωω cos)cos1(1  

         [ ]ttUmtU StStttt )cos()cos(
2

cos 11 ωωωωω −+++=  

  u®b2 =−= ttmU tSt ωω cos)cos1(2  

          [ ]t)sin(t)sin(U
2
mtcosU StSt1tt1t ω−ω+ω+ω+ω=  

        Đồ thị vectơ của uđb1, uđb2 và vectơ tổng 

của chúng được biểu diễn trên hình 6.34. 

Từ đồ thị ta thấy rằng : tổng các dao 

động đã điều biên u = uđb1+ uđb2 là một dao 

động được điều chế về pha và về biên độ. 

Mạch có nhược điểm là lượng di pha nhỏ. Để 

hạn chế được điều biên kí sinh chọn Δϕ nhỏ. 

Để có điều biên kí sinh  nhỏ hơn 1% thì  

Δϕ  < 0,35. 

       b)  Mạch điều chế pha dùng mạch lọc.  

       Sơ đồ nguyên lý điều chế pha dùng mạch 

lọc được biểu diễn trên hình 6.35. 

        1đbU
→

2đbU
→

1tUm
∧

2tUm
∧

1tU
∧

2tU
∧

1tUm
∧

2tUm
∧

ϕΔ

}
}

→

U

ϕΔ

 
             Hình 6.34.  Đồ thị vectơ của tín hiệu điều pha  

                                   theo mạch Armstrong. 
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Trong mạch này, trị số điện dung của diode biến dung phụ thuộc vào điện áp điều chế uS. Khi 

uS thay đổi thì tần số cộng hưởng của mạch lọc lệch khỏi tần số tín hiệu vào tf  một lượng Δf sao 

cho đối với tín hiệu vào, mạch cộng hưởng là một trở kháng phức được xác định như sau: 

t

tđ

Δ2jQ1

R
Z

ω
ω

+
=&     víi  

cr
LR đt = ;    

rcr
Q ρ

ω
==

1 ;     
LC
1

t =ω                 (6.93) 

tωωω −=Δ vµ tt ωωω 2≈+ . 

       Góc pha của trở kháng đó được 

xác định theo biểu thức (6.94). 

    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
−=

t

Qarctg
ω
ωϕ 2

     (6.94) 

       Rõ ràng khi Sω  thay đổi thì 

ωΔ  thay  đổi, do  đó  góc pha  ϕ 

biến đổi một lượng tương ứng. Quá 

trình  điều  pha  này  có  kèm  theo  

Us

+ Ucc

Ut

 
Hình 6.35.  Sơ đồ nguyên lý điều chế pha dùng mạch lọc 

điều biên ký sinh, vì Z  cũng biến thiên theo ωΔ . Cũng tương tự như điều chế pha theo mạch 

Armstrong, nếu giữ cho mức điều biên nhỏ hơn 1% thì góc di pha cực đại Δϕ = 0,35. Nếu dùng 

nhiều mắt lọc như trên hình 6.35 thì nhờ các khâu ghép hợp lý, có thể làm cho đặc tuyến 

)( Suf=ϕ  tuyến tính hơn, do đó đạt được lượng di pha tương đối lớn πϕ =Δ . Trong thực tế 

mạch điều chế pha thường được dùng kết hợp với mạch tích phân để thực hiện điều tần gián tiếp. 

Mạch điều tần gián tiếp so với mạch điều tần trực tiếp thì lượng di tần nhỏ hơn, vì Δϕ nhỏ. Nhưng 

mạch điều tần gián tiếp có độ ổn định tần số trung tâm cao, vì có thể dùng thạch anh trong tầng dao 

động để ổn định tần số. Để khắc phục nhược điểm vì lượng di tần nhỏ, sau tầng điều tần có thể mắc 

thêm một số tầng nhân tần để đảm bảo lượng di tần theo yêu cầu như sơ đồ khối trên hình 6.36. 

2 3

7

61 4 5
tf fft Δ± fnnft Δ± fnft Δ± fnnft Δ± 2 fnft Δ± 2

 

Hình 6.36.  Sơ đồ khối minh họa phương pháp nâng cao lượng di tần trong mạch điều tần gián tiếp 

(điều tần thông qua điều pha). 

(1) Bộ tạo dao động ; (2) Mạch điều tần gián tiếp ; (3) Mạch nhân tần  bậc n ; (4) Mạch trộn tần ; 

 (5) Mạch nhân tần bậc n ; (6) Mạch trộn tần ; (7) Mạch nhân tần bậc (n-1) 

  Tín hiệu điều tần có hệ số điều chế 
S

m
fM

ω
ωΔ

= . Khi tần số điều chế tăng thì Mf giảm (giả 

thiết US = const) làm cho tỉ số tín hiệu trên tạp  âm ( NS ) giảm. Vì vậy trước khi điều chế, tín hiệu  
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điều chế uS được đưa qua một mạch lọc thông cao. Các thành phần tần số cao của uS khi đi qua 

mạch đó được ưu tiên về mặt biên độ. ở đầu thu, sau khi tách sóng lại phải dùng mạch lọc thông 

thấp có hằng số thời gian bằng hằng số thời gian của mạch lọc thông cao để nhận lại sự phân bố 

biên độ theo tần số đúng như tín hiệu thực ban đầu. Đây là một trong các biện pháp để nâng cao 

chất lượng tín hiệu điều tần. 

6.4.4. Tách sóng tín hiệu điều tần 

1. Khái niệm 

Tách sóng tín hiệu điều tần là quá trình biến đổi độ lệch tần số tức thời của tín hiệu điều tần so 

với tần số trung tâm thành biến thiên  điện áp ở đầu ra. 

Đặc trưng cho quan hệ biến đổi, là đặc tuyến 

truyền đạt của bộ tách sóng. Đó là đường biểu 

diễn quan hệ giữa điện áp ra và lượng biến thiên 

tần số ở đầu vào hình 6.37. 

Để hạn chế méo phi tuyến, phải chọn điểm 

làm việc trong phạm vi tuyến tính của đặc tuyến 

truyền đạt (đoạn AB trong đặc tuyến hình 6.37). 

       Theo hình trên có thể xác định được hệ số 

truyền đạt: 

   
A

B
Us

f

 
Hình 6.37.  Đặc tuyến truyền đạt của 

bộ tách sóng tần số. 

0=ΔΔ
=

ffd
duS S

f                                      (6.95) 

Tách sóng tần số và tách sóng pha thường được thực hiện theo một trong những nguyên tắc sau 

đây: 

- Biến tín hiệu điều tần hoặc điều pha thành tín hiệu điều biên, rồi thực hiện tách sóng biên độ. 

- Biến tín hiệu điều tần thành tín hiệu điều chế độ rộng xung, rồi thực hiện tách sóng điều chế 

độ rộng xung nhờ một mạch lọc thông thấp. 

- Sử dụng vòng khóa pha PLL (Phase Locked Loop) để tách sóng tần số và pha. 

2. Mạch điện bộ tách sóng tần số 

a) Mạch tách sóng pha cân bằng dùng diode 

Mạch tách sóng pha cân bằng là hai mạch tách sóng biên độ dùng diode ghép với nhau như  

hình 6.38.  

U®f

U ch

D1

D2

R

R

C

C

Us

(a)
 

o
0

1DU
∧

)(tϕΔ

2DU
∧

1

∧

U

1

∧

U

U2

 
(b) 

Hình 6.38. Mạch điện bộ tách sóng pha dùng diode (a); Đồ thị vectơ của các điện áp (b). 
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Tín hiệu cần tách sóng là tín hiệu điều pha uđf được so sánh về pha với một dao động chuẩn uch. 

Biểu thức của uđf và uch như sau: 

)t(cosU)tcos(Uu 1101)t(011đf ϕ=ϕ+ϕ+ω=  

)(cos)cos( 2202022 tUtUuch ϕϕω =+= . 

Điện áp đặt lên 2 diode D1, D2 có biên độ tương ứng là: 

)cos()cos( 0202201)(0111 ϕωϕϕω ++++= tUtUu tD  

)cos()cos( 0202201)(0112 ϕωϕϕω ++++−= tUtUu tD  

 Điện áp ra tương ứng trên hai bộ tách sóng biên độ xác định được theo đồ thị vectơ hình 

6.38(b). 

)(21
2
2

2
111 cos.2)( tTSDTSSI UUUUKUKutU ϕΔ++===                   (6.96a) 

)(21
2
2

2
122 cos.2 tTSDTSSII UUUUKUKuU ϕΔ−+===                   (6.96b) 

Trong đó KTS là hệ số truyền đạt của bộ tách sóng biên độ, xác định theo biểu thức 6.97. 

t

S
TS mU

uK =                                       (6.97)   

  )(tϕΔ là hiệu pha của 2 điện áp vào; 

0201)(0201)( )( ϕϕϕωωϕ −++−=Δ tt t  

Điện áp ra của bộ tách sóng: 

  uS = uS1– uS2 

Su [ ])(21
2
2

2
1)(21

2
2

2
1 cos.2cos.2 ttTS UUUUUUUUK ϕϕ Δ−+−Δ++=                 (6.98) 

Vậy giá trị tức thời của điện áp ra trên bộ rách sóng phụ thuộc vào hiệu pha của tín hiệu điều 

pha và tín hiệu chuẩn. Trường hợp ω01 = ω02, ϕ01 = ϕ02 thì điện áp ra chỉ còn phụ thuộc vào pha của 

tín hiệu vào ϕ(t). 

Nếu ω01 = ω02, và tín hiệu vào không phải là tín hiệu điều chế pha, nghĩa là ϕ(t)= 0 thì điện áp ra 

có biểu thức sau đây: 

[ ]o21
2
2

2
1o21

2
2

2
1TSS cos.UU2UUcos.UU2UUKu ϕ−+−ϕ++= Δ                 (6.99) 

Theo biểu thức (6.98) đặc tuyến truyền đạt các bộ tách sóng pha cân bằng )( ϕΔ= fuS  là một 

hàm số tuần hoàn theo hiệu pha, nó có cực đại khi ,00 =Δϕ  2π, 4π ... cực tiểu khi ,0 πϕ =Δ  3π, 

5π ... và bằng không khi ),12(00 +=Δ πϕ 2π ... (với n = 0, 1, 2, ...). 

Nguyên lý làm việc của mạch này dựa vào sự so pha của hai dao động giống như mạch tách 

sóng đồng bộ. Vì vậy có thể dùng mạch tách sóng đồng bộ để tách sóng pha. 

b) Bộ tách sóng tần số dùng mạch lệch cộng hưởng. 

Hình 6.39 trình bày sơ đồ bộ tách sóng tần số dùng mạch lệch cộng hưởng. 

Đầu vào của hai bộ tách sóng biên độ         
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gồm D1, D2 là hai mạch cộng hưởng được 

điều chỉnh cộng hưởng tại các tần số ω1 và 

ω2. Nếu gọi tần số trung tâm của tín hiệu 

điều tần đầu vào là ω0 = ωt ta có: ω1 = ω0 + 

Δω0 ; ω2 = ω0 - Δω0. 

        Sự điều chỉnh mạch cộng hưởng lệch 

khỏi  tần số trung tâm  của tín hiệu vào, 

làm điện áp  vào của  hai bộ  tách sóng biên 

R

R

C

C

Us

US1

US22

∧

U

C

C

1

2

1

∧

U

D2

D1

LU®b

M

 
              Hình 6.39.  Mạch điện bộ tách sóng tần số 

     dùng mạch lệch cộng hưởng. 

độ (U1, U2) thay đổi phụ thuộc vào tần số của điện áp vào. Từ mạch hình 6.39 ta xác định được: 

U1 = m.U®t Z1                                  (6.100a) 

U2 = m.U®t Z2                                      (6.100b) 

        Trong đó m là hệ số ghép của biến áp vào;  

    
L
Mm =  ;  M là hệ số hỗ cảm giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp biến áp vào;  

            L là hệ số điện cảm của cuộn sơ cấp;  

    Z1 và Z2 là trở kháng của hai mạch cộng hưởng 1 và 2. 

Tương tự như biểu thức (6.93) ta tính được : 

2
o

1tđ

2

1

1

1tđ
1

)(1

R

)(
Q21

R
Z

ξ−ξ+
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ω
ω−ω

+

=                               (6.101a) 

2
o

2tđ

2

2

2

2tđ
2

)(1

R

)(Q21

R
Z

ξ+ξ+
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ω
ω−ω

+

=                               (6.101b) 

Rtđ1, Rtđ2 lần lượt là trở kháng của hai mạch cộng hưởng tại tần số cộng hưởng ω1 , ω2.  

Q1, Q2 là hệ số phẩm chất của các mạch cộng hưởng tương ứng. Chọn hai mạch cộng hưởng 

như nhau, ta có: 

  tđ2tđ1tđ RRR ==  

  Q1 = Q2 = Q 

o

o
o

Q
ω

ωω
ξ

)2 2,1−
=  là độ lệch tần số tương đối giữa tần số cộng hưởng riêng của mạch cộng 

hưởng so với tần số trung tâm của tín hiệu vào. 

o

oQ
ω

ωω
ξ

−
=

2
 là độ lệch tần số tương đối giữa tần số tín hiệu vào và tần số trung tâm của nó. 

Khi tần số tín hiệu vào ω thay đổi thì Z1 , Z2 thay đổi, kéo theo sự thay đổi của biên độ điện áp 

vào của hai mạch tách sóng biên độ U1, U2, đây là quá trình biến đổi tín hiệu điều tần thành tín hiệu 

điều biên. Qua hai bộ tách sóng biên độ, ta nhận được các điện áp ra: 
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2
o

1tđ
dtTS1TS1S

)(1

R
mUKUKu

ξ−ξ+
===       (6.102a) 

2
o

2tđ
đtTS2TS2S

)(1

R
mUKUKu

ξ+ξ+
===       (6.102b) 

Điện áp ra tổng cộng: 

),(UmRKuuu otđtđTS2S1SS ξξψ=−=  

Trong đó  
2)(1

1),(
ξξ

ξξψ
−+

=
o

o 2)(1
1

ξξ ++
−

o

   

maxψψ =    khi oξξ ±= . 

Độ dốc của đặc tuyến truyền đạt được xác định như sau: 

=
=ξξ

ξξψ
=

=
=

0d
),(d

RmUK
0fΔfΔd

du
S o

tđđtTS
S

f 232
o

o

o

đttđTS

)1(
2

.
f

UmRK
ξ+
ξ

   (6.103) 

Vậy hệ số truyền của bộ tách sóng phụ thuộc vào ξo, đạo hàm fS  theo ξo và xét các cực trị ta 

thấy maxff SS =  khi 
2

1
±=oξ . Vậy muốn có hệ số truyền đạt cực đại phải chọn lượng lệch tần 

số oωΔ  theo điều kiện sau đây:  

QQ
ooo

o
ωξωω

22
1

2
±==Δ           (6.104) 

 Tách sóng dùng mạch lệch cộng hưởng có nhược điểm là khó điều chỉnh cho hai mạch cộng 

hưởng hoàn toàn đối xứng, nên ít được dùng. 

 c) Tách sóng tần số dùng mạch cộng hưởng ghép. 

         (b)
D2

Cgh D1

C1
C2

U®b

Us

Lc

L1

L2
R

R

C

C22

→

U

21

→

U

1U

(a)

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1
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5,0=β

3=β

1=β
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oS UU

 
                                   Hình 6.40. Sơ đồ bộ tách sóng tần số dùng mạch cộng hưởng ghép (a); 

                                  Đặc tuyến truyền đạt của bộ tách sóng (b). 

 Mạch điện bộ tách sóng tần số dùng mạch cộng hưởng ghép được biểu diễn trên hình 6.40. 

Mạch làm việc theo nguyên tắc chuyển biến thiên tần số thành biến thiên về pha, sau đó thực hiện 

tách sóng pha nhờ bộ tách sóng biên độ. 

 Tín hiệu điều tần một mặt được ghép qua biến áp đưa đến khung dao động thứ cấp, một mặt 

được ghép qua tụ Cgh. Do đó điện áp đặt lên các diode D1, D2 lần lượt là: 

2111 UUU D +=          (6.105a) 
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2212 UUU D +=          (6.105b) 

 Ta phân biệt 3 trường hợp: 

 + Khi tần số tín hiệu vào off =  (đồ thị vectơ hình 6.41), trong đó fo là tần số cộng hưởng của 

mạch cộng hưởng sơ cấp và thứ cấp, dòng điện qua điện cảm chậm pha so với U1  một góc 90o và 

được xác định như sau: 

1

1
1 Lj

UI L ω
=             (6.106) 

LI1
 gây ra trong cuộn dây thứ cấp L2 một sức điện động: 

LM MIjE 1ω=             (6.107) 

       Giả thiết M > 0, khi đó EM sớm pha so 

với LI1  một góc 90o. EM sinh ra dòng điện I2 

trong  mạch cộng hưởng thứ cấp. Vì off =  

tần số cộng hưởng, mạch cộng hưởng thứ cấp 

là thuần trở, nên I2 đồng pha với EM. 

                 22 r
EI M=                      (6.108) 

r2  là điện trở tổn hao của mạch cộng hưởng 

thứ  cấp.  Điện áp  U21 và U22  ngược  pha  với

U1
21U 22U

D2UD1U
I2

2I

M

1ϕ

ϕ

 

    Hình 6.41. Đồ thị vectơ các dòng điện và điện áp vào 

     của bộ tách sóng tần số dùng mạch cộng hưởng ghép 

nhau, và lệch pha so với I2 là o90± . Vì UD1 và UD2 có biên độ như nhau nên điện áp ra: 

0)( 21 =−= DDTSS UUKu  

 + Trường hợp off >  (đường đứt nét) trên đồ thị vectơ hình 6.41. Mạch cộng hưởng thứ cấp 

mang tính chất điện cảm, nên I2 chậm pha so với EM một góc o90<ϕ . U21 và U22 ngược pha nhau 

và vuông góc với I2. Giữa U1 và U21, U22 có góc lệch pha lần lượt là 1ϕ  và 1ϕπ − . Tần số tín hiệu 

vào càng lệch khỏi tần số cộng hưởng trung tâm fo thì biên độ của 1DU  càng lớn hơn biên độ của 

2DU , do đó trị số điện áp ra uS càng lớn. 

+ Trường hợp off <  thì mạch thứ cấp mang tính chất điện dung, nên I2 sớm pha hơn EM , do 

đó 1DU  < 2DU  và uS < 0. 

Tóm lại khi tần số  tín hiệu vào  thay đổi  thì  đầu nút các  vectơ UD1 và  UD2  di chuyển trên các  

vòng tròn 1 và 2 trên hình 6.41 làm cho điện áp ra thay đổi về trị số và cực tính. Trị số điện áp ra 

đặc trưng cho độ lệch tần số của tín hiệu vào so  với tần số trung tâm fo ,  còn cực tính của điện áp ra  

cho biết tần số tín hiệu vào lệch khỏi tần số trung tâm về phía nào (lớn hơn hay nhỏ hơn fo). 

Tính toán cụ thể, sẽ nhận được đặc tuyến truyền đạt của bộ tách sóng như biểu diễn trên hình 

6.40.a. Trong đó 
o

oQ
ω
ωωξ −

= 2  đặc trưng cho độ lệch tần số so  với tần số  trung tâm và  được gọi  

là độ lệch tần số tương đối, Uo là trị số chuẩn hóa của  điện áp ra;  Qk=β  là hệ số  ghép  giữa hai  
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mạch cộng hưởng, 
21LL

Mk =  là hệ số ghép tổng quát; 
Q

d 1
=  là hệ số tổn hao của mạch cộng 

hưởng và Q là hệ số phẩm chất. 

Từ đặc trưng truyền đạt hình 6.40(b) rút ra những nhận xét sau đây: 

+ Hệ số tách sóng fS  phụ thuộc vào hệ số ghép β , maxff SS =  khi β  = 0,85. Thường β  = 1, 

lúc đó maxff SS = . 

+ Khi βξ ±=  thì đặc tuyến truyền đạt đổi chiều biến thiên. Thực tế đặc tuyến chỉ được coi là 

thẳng trong phạm vi: 

βξ
2
1

≤             (6.109) 

Do đó độ lệch tần số cực đại cho phép ở đầu vào phụ thuộc vào β . Từ biểu thức (6.105) suy ra: 

β
2
1)(2 ≤

Δ

o

m

f
fQ            (6.110) 

mfΔ  là lượng di tần cực đại của tín hiệu vào. Kinh nghiệm cho thấy chọn β  = 2,04 thì méo phi 

tuyến là nhỏ nhất. 

Tách sóng dùng mạch cộng hưởng ghép, ít gây méo và dễ điều chỉnh vì cả hai mạch đều cộng 

hưởng ở cùng tần số fo. Tuy nhiên trị số điện áp ra trong bộ tách sóng này vừa phụ thuộc vào tần số 

vừa phụ thuộc vào biên độ tín hiệu vào ( 1U ), nên nó sinh ra nhiễu biên độ. Để khắc phục hiện 

tượng này phải đặt trước bộ tách sóng một mạch hạn chế biên độ. 

d)  Tách sóng tỉ lệ 

Mạch điện tách sóng tỉ lệ được trình 

bày trên hình 6.42. Bộ tách sóng tỉ lệ 

khác với tách sóng cộng hưởng ghép ở 

chỗ: các diode tách sóng  được mắc nối 

tiếp. Mạch vừa làm nhiệm vụ  tách sóng 

vừa làm nhiệm vụ hạn chế biên độ. 

      Dòng  qua  các diode  nạp  cho  tụ C1,

C

D2

D1

C1
C2

Us1

Us

Lc

L1

L2

1U

R

R

C

C Us2

2U

R

oU

 
                     Hình 6.42. Sơ đồ tách sóng tỉ lệ. 

hằng số thời gian )2,01,0(1 ÷≈= RCτ  giây, khá lớn  nên điện áp  trên C1  biến thiên rất chậm làm 

cho nhiễu biên độ giảm. Có thể chứng minh điều đó bằng biểu thức sau đây : 

RSS uuu −= 1  

Víi  
22

21 SSo
R

uuUu +
==  

Thay vào ta có: 

  =
−

=
2

21 SS
S

uuu
21

21.
2 SS

SSo

uu
uuU

+
−
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Hay  

1

1
.

2
2

1

2

1

+

−
=

S

S

S

S

o
S

u
u
u
u

Uu               (111) 

Khi Uo  = const, điện áp ra chỉ phụ thuộc vào tỉ số 
2

1

S

S

u
u

; hơn nữa uS1 và uS2 giống như bộ tách 

sóng dùng mạch cộng hưởng ghép phụ thuộc vào biến thiên tần số ở đầu vào. Vì vậy bộ tách sóng tỉ 

số không có phản ứng đối với các biến thiên về biên độ ở đầu vào và tránh được nhiễu biên độ. 
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Chương 7 
 

Trộn tần 
 
7.1.   Cơ sở lý thuyết về trộn tần 

7.1.1.  Khái niệm chung 

Trộn tần là quá trình khi tác động hai tín hiệu tới lối vào của mạch thì trên đầu ra của nó nhận 

được tín hiệu có các thành phần tần số bằng tổng hoặc hiệu tần số của hai tín hiệu đó. Thông thường 

một trong hai tín hiệu vào là tín hiệu đơn âm (có một vạch phổ), tín hiệu đó gọi là tín hiệu ngoại sai 

có tần số là nSf  (sai lệch với tín hiệu kia một giá trị gọi là một tần số trung gian tgf ). Tín hiệu còn 

lại là tín hiệu hữu ích (mang tin tức) với tần số là thf  cố định hoặc là biến thiên trong một phạm vi 

nào đó. Tín hiệu có tần số mong muốn được tách ra nhờ một bộ lọc, tần số của nó thường được gọi 

là tần số trung gian tgf . 

Cũng như trong điều biên, để trộn tần có thể dùng các phàn tử phi tuyến hoặc các phần tử 

tuyến tính tham số. 

Trộn tần thường được dùng trong máy thu đổi tần. Trong trong máy thu đổi tần bộ tạo dao 

động ngoại sai được đồng chuẩn với tín hiệu cao tần mang tin tức thu được sao cho 

constfff bhnStg =−= . Hai tín hiệu này được đưa vào bộ trộn tần, lối ra của bộ trộn tần được tín 

hiệu, mà tần số bằng tổng, hiệu tần số của hai tín hiệu vào. Nhờ mạch lọc của bộ trộn tần ta thu 

được tín hiệu có tần số trung gian mang tin tức tgf . Sau đó được khuếch đại bằng các tầng khuếch 

đại cộng hưởng (có tần số cộng hưởng bằng tần số trung gian tgf ). Trộn tần còn được dùng trong 

các hệ thống thông tin định hướng, trong các bộ tổng hợp tần số ... 

Có thể phân loại mạch trộn tần theo nhiều cách: 

+ Phân loại theo phần tử tích cực được dùng để trộn tần, người ta phân biệt trộn tần dùng phần 

tử tuyến tính tham số (mạch nhân) và trộn tần dùng phàn tử phi tuyến (diode, transistor lưỡng cực 

BJT, transistor trường FET ...). 

+ Có thể coi bộ trộn tần là hệ thống tuyến tính tham số là vì quá trình trộn tần thường được 

thực hiện với điều kiện Uth << UnS. Lúc đó với tín hiệu hứu ích nhỏ, đặc tuyến Von-Ampe của phần 

tử trộn tần  có thể coi là thẳng,  còn dưới tác dụng của điện áp ngoại sai lớn, điện dẫn của phần tử 

tuyến tính thay đổi. Như vậy đối với tín hiệu phần tử trộn tần là một hệ thống tuyến tính. 

+ Cũng có thể phân loại theo sơ đồ trộn tần (trộn tần diode, trộn tần transistor ...) hoặc theo 

cách chuyển phổ về phía tần số cao hoặc chuyển phổ về phía tần số thấp tùy thuộc vào vị trí tương 

đối giữa tần số tín hiệu thf  ở đầu vào và tần số trung gian tgf  ở đầu ra. Giả thiết đặc tuyến của 

phàn tử phi tuyến được biểu diễn theo chuỗi Taylor sau đây: 

......2
21 +++++= n

no uauauaai              (7.1) 

trong đó u là điện áp đặt lên phần tử phi tuyến được dùng để trộn tần. 
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Trong trường hợp này thnS uuu += , trong đó: 

tUu nSnSnS ωcos=  

   tUu ththth ωcos=  

 Thay vào biểu thức 7.1 ta có: 

+++= )coscos(1 tUtUaai ththnSnSo ωω ++ )(
2

222
thnS UUa

++ )2cos2cos(
2

222 tUtUa
ththnSnS ωω

 + [ ] ...)cos()cos(2 +−++ ttUUa thnSthnSthnS ωωωω                  (7.2) 

Vậy tín hiệu ra gồm thành phần một chiều, thành phần cơ bản nSω , thω , các thành phần tổng 

và hiệu nSω ± thω  và các thành phần bậc cao 2 nSω , 2 thω . Tính các vế tiếp theo của biểu thức 7.2 ta 

thấy trong dòng điện ra còn có các thành phần bậc cao: 

  thnS mn ωωω ±±= . 

trong đó m, n là những số nguyên, dương. 

 Nếu trên đầu ra bộ trộn tần, lấy tín hiệu có tần số  =ω nSω ± thω , nghĩa là chọn m, n = 1 thì có 

trộn tần đơn giản. Trong trường hợp chọn m, n > 1 thì có trộn tần tổ hợp. 

 Thông thường người ta hay dùng trộn tần đơn giản. Trong đoạn sóng met và deximet để nâng 

cao độ ổn định tần số ngoại sai và giảm ảnh hưởng tương hỗ giữa mạch ngoại sai và mạch tín hiệu, 

người ta có thể dùng trộn tần tổ hợp với tần số tín hiệu ra: 

thnSn ωωω −=   (n ≥ 2) 

7.1.2.  Các tham số cơ bản 

Dòng điện ra và dòng điện vào của bộ trộn tần phụ thuộc vào tất cả các điện áp đặt lên nó, 

vì vậy ta có thể viết: 

  ),,( tgthnS uuufi =                (7.3) 

Trong đó: 

tUu nSnSnS ωcos=  

   tUu ththth ωcos=  

  tUu tgtgtg ωcos= . 

Thường  Uth và nStg UU <<  nên có thể biểu diễn gần đúng dòng điện ra theo chuỗi Taylor như 

sau: (chỉ lấy các số hạng bậc nhất): 

tg
tg

nS
th

th

nS
nSr u

u
ufu

u
ufufi .)(.)()(

∂
∂

+
∂

∂
+=  

   tgnSthnSnS uuguuSi )()( ++=                      (7.4) 

Vì unS là tín hiệu tuần hoàn theo thời gian nên inS, S(unS) và gi(unS) cũng tuần hoàn theo thời 

gian. Tuy nhiên nó là kết quả của quá trình unS tác động lên phần tử phi tuyến, nên ngoài thành phần  

bậc nhất đối với tần số ngoại sai, còn có các thành phần bậc cao khác, do đó ta có: 
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   ...2coscos)( 21 +++= tItIIui nSnSonSnS ωω  

  ...2coscos)( 21 +++= tStSSuS nSnSonS ωω  

  ...2coscos)( 21 +++= tGtGGug nSinSiionSi ωω  

 Thay vào biểu thức 7.4 ta nhận được: 

tUtnIi ththnS
n

nr ωω coscos
0

+= ∑
∞

=

tUtnS tgtgnS
n

n ωω coscos
0

+∑
∞

=

tnG nS
n

in ωcos
0
∑
∞

=

 

[ ]+−+++= ∑∑
∞

=

∞

=

tntnSUtnIi thnSthnS
n

nthnS
n

nr )cos()cos(
2
1cos

00
ωωωωω  

[ ]tntnGU tgnStgnS
n

intg )cos()cos(
2
1

0

ωωωω −+++ ∑
∞

=

           (7.5) 

Vậy trong dòng điện ra có các thành phần tần số thnSn ωω ± , thnS ωω ± , nSnω , nếu lấy số hạng 

bậc cao của chuỗi Taylor con thì trong dòng điện còn có thành phần thnω , tgnω , thnSn ωω ± và 

tgnSn ωω ±  với m, n > 1. 

Giả thiết chọn: 

 tgω = thnSn ωω −  thì từ biểu thức 7.5 ta có: 

  tGUtSUi tgintgtgnthtg ωω coscos.
2
1

+=               (7.6) 

Tải của bộ trộn tần được điều chỉnh cộng hưởng ở tần số trung gian, nên chỉ có thành phần tần 

số trung gian có biên độ lớn trên tải. Khi đó biên độ của dòng với tần số trung gian  

tginthntg UGUSI += .
2
1

              (7.7) 

Biểu thức 7.7 được gọi là phương trình biến đổi thuận của bộ trộn tần, trong đó Sn là biên độ 

hài bậc n của hàm, 
th

nS

U
UfS

∂
∂

=
)(  đặc trưng cho hiệu ứng biến đổi thuận của bộ trộn tần. 

Gio là thành phần một chiều của hàm, 
th

nS
i u

ufg
∂

∂
=

)( đặc trưng cho sự thay đổi điện dẫn trong 

các bộ trộn tần đối với thành phần tần số trung gian. 

 Tương tự như trên dòng điện vào cũng là hàm phụ thuộc vào nSu , thu , tgu , với 

thU , tgU << nSU  , ta có: 

thythngnth UGUSI 0.
2
1

+=               (7.8) 

Biểu thức 7.8 gọi là phương trình biến đổi ngược của bộ trộn tần, đặc trưng cho hiện tượng 

hồi tiếp dương về điện áp trong bộ trộn tần.  

Trong biểu thức (7.8)  thì ngnS  là biên độ thành phần bậc  n của hỗ dẫn biến đổi ngược. 0νG  là  



 223

thành phần một chiều của điện dẫn vào 
th

nS

u
ufg

∂
∂

=
)(

ν  đặc trưng cho sự thay đổi điện dẫn vào của 

bộ trộn tần. 

 Từ các biểu thức trên có thể suy ra các biểu thức định nghĩa về các tham số cơ bản của bộ trộn 

tần như sau: 

 + Hỗ dẫn trộn tần: 

  n
tgth

tg
tt S

UU
I

S
2
1

0
=

=
=                (7.9) 

+ Điện dẫn trong của bộ trộn tần: 

  io
tgthtg

tg
itt G

uUU
I

G =
=

=
)(0

             (7.10) 

 + Hệ số khuếch đại tĩnh: 

itttt
tttg

itttg

th

tg
tt RS

SI

GI

U

U
===μ                         (7.11) 

 + Hỗ dẫn trộn tần ngược: 

  nng
thtg

th
ttng S

UU
IS

2
1

0
=

=
=              (7.12) 

 + Điện dẫn trong khi có hiện tượng trộn tần ngược: 

o
tgth

th
ing G

UU
I

G ν=
=

=
0

             (7.13) 

 + Hệ số khuếch đại tĩnh khi đổi tần ngược: 

ingttng
tg

th
ng RS

U

U
==μ                                (7.14) 

Từ định nghĩa các tham số trên đây, có thể viết lại các biểu thức (7.7) và (7.8) như sau: 

tginthtttg UGUSI +=              (7.15) 

thVotgttngth UGUSI +=              (7.16) 

Hệ phương trình gồm (7.15) và (7.16) tương đương với phương trình dẫn nạp của một tứ 

cực. Từ hệ phương trình có thể suy ra sơ đồ tương đương của nó. 

7.2.    Mạch trộn tần 
7.2.1.  Mạch trộn tần dùng diode 

Mạch trộn tần dùng diode được ứng dụng rộng rãi ở mọi tần số, đặc biệt là phạm vi tần số 

cao (trên 1 GHz). Mạch trộn tần dùng diode có nhược điểm là suy giảm tín hiệu. 

Tương tự như các mạch điều biên, mạch trộn tần gồm có: mạch trộn tần đơn, mạch trộn tần 

cân bằng và mạch trộn tần vòng. Nhưng đặc điểm là lối ra của mạch trộn tần đều có mạch lọc LC, 

để lọc lấy thành phần tần số trung gian tgf . Sơ đồ mạch trộn tần đơn dùng diode được trình bày trên  
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hình 7.1. Diode, mạch tín hiệu, mạch ngoại sai và mạch trung 

gian mắc nối tiếp với nhau . 

Trong sơ đồ diode D là phần tử phi tuyến, đặc tuyến của 

nó được biểu diễn theo chuỗi Taylor. 

...3
3

2
21 ++++= uauauaai o   

ở đây u = uth +unS 

         

Uth

UnS

D

Z

 

       Hình 7.1. Bộ trộn tần dùng diode 

 Ta có: 

...)()( 2
21 +++++= nSthnStho uuauuaai                       

...2 2
2

2
2

211 ++++++= nSthnSthnStho uuauauauauaai                      (7.17) 

Trong biểu thức 7.17 ta chú ý đến số hạng nSthuua22  và đặt I = nSthuua22 , khi đó: 

...sinsin2 2 ++= nSnSthth UUaI ωω  

[ ]ttUUaI thnSthnSnSth )cos()cos(2 ωωωω −−+= . 

Vậy dòng điện ra của bộ trộn tần chừa hai thành phần thnS ωω + và thnS ωω − . Các thành phần 

còn lại có phổ là nSω , nSω2 , thω , thω2  ... 

Nếu là khung cộng hưởng LC mắc song song có tần số cộng hưởng: 

thnSch
LC

ωωω −==
1

            (7.19) 

thì trên khung chỉ tồn tại thành phần phổ tương ứng ( thnS ωω − ) và  

tUUaZU thnSnSthtdr )cos(2 ωω −=            (7.20) 

Ztđ là trở kháng cộng hưởng của khung cộng hưởng mắc song song LC ở lối ra của bộ trộn tần. 

ở đây cần có điều kiện ( thnS ωω − ) phải cách xa nSω và thω  một khoảng lớn hơn giải thông 

của khung. Có như vậy thì nSω và thω  mới không lọt tới lối ra của bộ trộn tần. 

Nếu uth là tín hiệu điều biên, thì ur vẫn là tín hiệu điều biên, chỉ khác tần số là =tgω thnS ωω − . 

Trường hợp tín hiệu điều chế là âm thanh thì: Ω=Δ 22 ω  vào khoảng 20KHz. Tần số trung tần 

của máy thu điều biên qui định là 465KHz, khi đó có thể suy ra giá trị của độ phẩm chất Q. 

  23
20
465

22
≈=

Δ
−

=
Δ

=
ω
ωω

ω
ω thnStgQ . 

Đối với tín hiệu điều tần, bề rộng của phổ lớn đến hàng trăm KHz. Chính vì vậy mà tần số 

trung tần với tín hiệu điều tần FM qui định là 2MHz. 

7.2.2.  Mạch trộn tần dùng phần tử khuếch đại 

Để trộn tần có thể dùng transistor lưỡng cực, transistor trường và khuếch đại thuật toán. Đặc 

điểm chung của hệ trộn tần loại này là còn khuếch đại tín hiệu. 

1. Mạch trộn tần dùng transistor 

Mạch trộn tần dùng transistor có thể mắc theo sơ đồ base chung hoặc emitter chung. Sơ đồ 

base chung được dùng trong phạm vi tần số cao và siêu cao, vì tần số giới hạn của nó cao. 
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Tuy nhiên, sơ đồ base chung có hệ số truyền đạt của bộ trộn tần thấp hơn so với sơ đồ emitter 

chung. Các tham số của sơ đồ trộn tần phụ thuộc vào điểm làm việc, vào độ lớn của điện áp ngoại 

sai và vào tham số của transistor. Vì nguyên tắc có thể phân biệt sơ đồ trộn tần dùng transistor đơn, 

đẩy kéo. 

Trên hình 7.2 một số cách mắc sơ đồ nguyên lý bộ trộn tần dùng transistor đơn. 

Uth

UnS

UnS
Uth

UnS

Uth

UnSUth

(a) (b) (c) (d)  
Hình 7.2.   Sơ đồ nguyên lý bộ trộn tần dùng transistor đơn: 

Sơ đồ base chung với điện áp ngoại sai đặt vào emitter (a);  sơ đồ bazơ chung với điện áp ngoại sai đặt 

vào base (b);  sơ đồ emitter chung với điện áp ngoại sai đặt vào base (c);  sơ đồ emitter chung với điện áp 

ngoại sai đặt vào emitter (d). 

Trên cơ sở các sơ đồ nguyên lý đó, người ta thiết 

kế nhiều loại sơ đồ thực tế khác nhau. Hình 7.3 trình 

bày sơ đồ nguyên lý bộ trộn tần dùng transistor đơn. 

Trong mạch hình 7.3. Tín hiệu cao tần đã điều 

chế uth và tín hiệu ngoại sai cùng đưa vào base của 

transistor. 

        Một số trường hợp người ta thực hiện mạch trộn 

tần tự dao động được biểu diễn trên hình 7.4. 

UnS

Uth

C1

R1

+ Ec

C Ur

 

            Hình 7.3. Mạch đổi tần dùng transistor.
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Uth
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L2
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E

R

C2

Re

Ce

L3

L2

(b)  

Hình 7.4. Tầng trộn tần tự dao động. 

Transistor vừa làm nhiệm vụ trộn tần vừa tạo dao động ngoại sai. Điện áp ngoại sai được tạo 

lên nhờ quá trình hồi tiếp dương về emitơ qua cuộn dây L2 và L3. Điện áp tín hiệu uth được đặt vào 

base qua biến áp vào. C1 và L1 tạo thành mạch cộng hưởng nối tiếp với tần số trung gian. Nhờ đó 

điện áp của  tần số  trung gian bị  ngắn  mạch ở  đầu vào, do  đó  loại trừ  được  hiện  tượng trộn  tần  
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ngược. Để tránh ảnh hưởng tương hỗ giữa  điện áp tín hiệu và  điện  áp ngoại sai, người ta kết cấu 

mạch dưới dạng một sơ đồ cầu (hình 7.4b), trong đó eR và eC  là phần tử kí sinh của mạch vào 

transistor. 

Khi cầu cân bằng không còn sự liên kết giữa mạch tín hiệu và mạch ngoại sai nữa 

Mạch trộn tần theo sơ đồ đẩy kéo được biểu diễn trên hình 7.5. Chúng có nhiều ưu điểm so với 

trộn tần đơn. 

- Méo phi tuyến nhỏ (hài bậc chẵn bị triệt tiêu). 

- Phổ tín hiệu ra hẹp. 

- ảnh hưởng tương hỗ giữa mạch tín hiệu và mạch ngoại sai ít. 

- Khả năng xuất hiện điều chế giao thoa thấp. 

Uth

(a)

T2

T1

UnS

IC1

Utg

IC2

+ Ucc

 
(b)
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+ Ucc

T1T2

ER

IC1

UnS
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Hình 7.5. Mạch trộn tần đẩy kéo: (a) Sơ đồ nguyên lý của mạch trộn tần đẩy kéo; 

(b) Mạch trộn tần đẩy kéo dùng transistor có mạch emitter và base chung. 

Vì những ưu điểm đó, nên loại mạch này hay được dùng trong bộ trộn tần của máy phát. 

Sơ đồ hình 7.5(a) hai transistor làm việc ở chế độ B. Do cách mắc mạch nên điện áp đặt vào 

transistor T1 và T2 lần lượt là: 

 thnS uuu +=1  và thnS uuu −=2  

 Do mạch ra được mắc đẩy kéo nên dòng điện ra: 

21 CCC iii +=  

với   ...)()( 2
211 +++++= thnSthnSoC uuauuaai                       

...)()( 2
212 +−+−+= thnSthnSoC uuauuaai  

Ta cã  ...6242 3
3

3
321 ++++= thnSththnSthC uuauauuauai  

Trong ®ã  tUu nSnSnS ωcos=  

   tUu ththth ωcos= . 

 Biến đổi biểu thức trên ta thấy trong dòng điện ra có các thành phần tần số thω , thω3 ,  

thnS ωω ±3  và thnS ωω ±2 . 

 Trên hình 7.5(b) là sơ đồ trộn tần đẩy kéo thực tế. Trong sơ đồ này không cần nối đất giữa 

mạch vào và mạch ra, nên kết cấu đơn giản hơn. Đặc điểm của sơ đồ các emitter và collector của 

hai transistor nối với nhau. 
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  Mạch lọc ở trên hai transistor, lọc lấy thành phần mong muốn thnStg ωωω −= . 

 2.  Mạch trộn tần dùng transistor trường 

Khác với transistor lưỡng cực, transistor trường có đặc điểm là quan hệ giữa dòng ra (dòng cực 

máng) ID và điện áp vào uGS là quan hệ bậc hai, nên khi dùng để trộn tần sẽ giảm các thành phần 

phổ ở đầu ra và hạn chế được hiện tượng giao thoa điều chế giao thoa. Ngoài ra dùng transistor 

trường để trộn tần sẽ giảm được tạp âm và tăng được dải động của tín hiệu vào. 

Hình 7.6 trình bày các sơ đồ trộn tần dùng transistor trường. 

U th

U tg
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+ED(a)

Utg

+ED

Uth U

(b)  
Hình 7.6. Sơ đồ trộn tần dùng transistor trường. 

(a) Sơ đồ trộn tần đơn với cực nguồn chung; (b) Sơ đồ đẩy kéo cực nguồn chung. 

Nguyên lí làm việc của chúng hoàn toàn giống cách dùng transistor lưỡng cực. 

7.3.  Vòng khóa pha PLL (Phase Loocked Loop) 
7.3.1.   Khái niệm về vòng khóa pha 

 Vòng khóa pha còn có tên gọi khác: vòng bám pha hoặc vòng giữ pha là hệ thống có hồi tiếp 

để khống chế tần số và pha của tín hiệu ở đầu ra phù hợp với tần số và pha của tín hiệu ở đầu vào. 

 Dạng tín hiệu ở đầu vào có nhiều loại khác nhau, bao gồm loại hình sin, xung, hoặc các dạng 

tín hiệu trong điều chế số. Kỹ thuật khóa pha được ứng dụng  lần đầu tiên vào năm 1932 trong hệ 

thống tách đồng bộ của các tín hiệu. 

 Bắt đầu vào năm 1960, các chương trình vệ tinh NASA đã sử dụng kỹ thuật tách pha  để xác 

định tần số tín hiệu truyền qua vệ tinh. Mặc dù sự truyền tin được thiết kế tại tần số 108MHz, sự 

trôi dao động cao tần và dịch chuyển Doppler gây ra sai lệch một vài kHz trong tín hiệu thu. Tín 

hiệu truyền có độ rộng băng thông rất hẹp, nhưng do sự trôi tần số nên máy thu cần thiết có băng 

thông rộng hơn nhiều. Kết quả là công suất nhiễu tăng lên, vì công suất nhiễu của bộ thu tỉ lệ với độ 

rộng băng thông. Tuy nhiên hệ thống thông tin vệ tinh được cải thiện bằng việc sử dụng vòng khóa 

pha để khống chế tần số truyền, và vì vậy cho phép một độ rộng băng thông bộ thu hẹp hơn, và 

công suất nhiễu đầu ra ít hơn. 

 Vòng khóa pha có hai loại: tương tự và số, nhưng phần lớn được thiết kế gồm cả hai loại này. 

Một số tác giả gọi vòng khóa pha số khi chúng có chứa một hoặc nhiều linh kiện số. Chúng ta gọi là  

vòng khóa pha số (DP.LL – Digital Phase Loocked Loop), khi PLL chứa tất cả các phần tử đều là 

dạng số. 

Một số ứng dụng quan trọng của vòng khóa pha là : điều chế, giải điều chế tần số (FM), giải 

điều chế FSK, giải mã âm tần, nhân tần, đồng bộ xung đồng hồ, tổ hợp tần số. 
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Hình 7.7 trình bày cấu trúc cơ bản của vòng khóa pha. 

        Bộ tách sóng pha hay gọi 

là bộ so sánh pha (Phase 

comprator) tạo ra tín hiệu đầu 

ra  là hàm của pha và tần số 

của hai tín hiệu vào. Tín hiệu 

ra của bộ tách sóng pha được 

lọc  (có thể  được  khuếch  đại) 

Tách sóng
pha

Bộ lọc
thông thấp VCO

Bộ chia
tần

eu duSf
ru

 
                                  Hình 7.7.  Sơ đồ khối của vòng khóa pha. 

bởi mạch lọc thông thấp  (Low Pass Filter). Thành phần một chiều từ bộ lọc thông thấp (tỉ lệ với tín 

hiệu vi sai) đưa vào điều khiển bộ dao động được điều khiển bằng điện áp (VCO – Voltage 

Controlled Oscillator). Tín hiệu hồi tiếp về bộ tách sóng pha chỉnh tín hiệu từ VCO qua bộ chia tần 

(hệ số chia N). 

 Điện áp điều khiển VCO, ud tác động vào VCO để thay đổi tần số sao cho giảm sự khác biệt 

giữa tần số tín hiệu vào và tần số đầu ra của bộ chia. 

 Hiện nay vòng khóa pha vi mạch họ CMOS  CD-4046 được ứng dụng rất rộng rãi. Công suất 

tiêu thụ của vi mạch này rất nhỏ, do tiêu thụ rất ít năng lượng điện nên vi mạch này được dùng 

trong các thiết bị viễn thông xách tay, dùng pin ... 

 Khi không có tín hiệu vào vòng bám pha, điện áp ở lối ra của bộ so sánh pha )(teu bằng 21  

điện áp nguồn nuôi một chiều, điện áp ở lối ra của )(tdu có giá trị bằng )(teu . Mạch phát xung tần số 

được điều khiển bằng điện áp VCO phát ra xung tần số riêng of  gọi là tần số dao động trung tâm 

(Center Frequency). Khi có tín hiệu đưa vào hệ thống PLL, bộ so pha sẽ so sánh pha và tần số của 

tín hiệu và tín hiệu ra của VCO, tạo ra ở lối ra của nó một điện áp tỉ lệ với sự lệch pha và tần số của 

hai tín hiệu vào. Điện áp này được lọc qua bộ lọc thông thấp đưa tới lối vào điều khiển VCO. Điện 

áp điều khiển làm thay đổi tần số của VCO giảm bớt sự khác nhau về tần số giữa tín hiệu vào và tín 

hiệu ra của VCO. Nếu hiệu tần số Sf  của tín hiệu vào và VCOf  nằm trong dải truyền của bộ lọc 

thông thấp sẽ xảy ra hiện tượng đồng bộ hay bắt chập với tín hiệu vào. Sau khi bắt chập tần số VCOf  

bằng tần số tín hiệu vào, tuy nhiên vẫn có độ lệch pha nào đó. Sự khác biệt về pha là cần thiết, vì nó 

tạo nên điện áp ở lối ra của bộ so pha )(teu  để điều khiển VCO phát xung ở tần số tín hiệu vào Sf , 

như vậy PLL ở trạng thái giữ chập tần số. Đương nhiên, không phải với tín hiệu vào nào, PLL cũng 

bắt chập tần số, mà chỉ có tín hiệu vào tần số ở trong một dải hữu hạn nào đó gần với of  thì PLL 

mới bắt chập được. Dải tần số mà PLL duy trì được tình trạng chập tần số với tín hiệu lối vào được 

gọi là dải giữ chập (Lock range) hay là dải bám của hệ thống PLL. Dải tần số trên đó hệ thống PLL 

có thể bắt chập một tín hiệu vào gọi là dải bắt chập (Capture range). Dải bắt chập bao giờ cũng nhỏ 

hơn dải giữ chập. 

Chúng ta có thể dùng một  cách khác để miêu tả  hoạt động của PLL.  Bộ so sánh pha thực chất  

là mạch nhân, nó trộn tín hiệu vào và tín hiệu VCO, sự trộn này tạo ra tần số bằng tổng và hiệu của 

hai tần số ở hai lối vào Sf ± VCOf . Khi mạch ở trạng thái chập thì hiệu tần số Sf - VCOf = 0. Khi đó 
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điện áp ở lối vào điều khiển ở mức giữa của điện áp nguồn nuôi (bộ so pha không tác động). Bộ lọc 

thông thấp loại bỏ thành phần tần số tổng (vì nó nằm ngoài dải truyền của bộ lọc). Cần chú ý rằng, 

dải giữ chập độc lập với dải tần số của bộ lọc thông thấp, vì rằng khi mạch ở trạng thái giữ chập 

hiệu tần số bằng không. 

Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu các hiện tượng quan trọng trong PLL là bắt chập và giữ chập. 

Khi mạch chưa ở trạng thái chập, bộ so pha trộn tín hiệu vào và tín hiệu ra của VCO để tạo ra thành 

phần tần số tổng và hiệu của hai tín hiệu đó. Nếu thành phần tần số hiệu nằm ngoài dải truyền của 

bộ lọc thông thấp thì nó bị loại bỏ cùng thành phần tần số tổng, do đó trong mạch không có thông 

tin nào truyền qua mạch lọc thông thấp để điều khiển VCO, do đó VCO phát xung với tần số trung 

tâm ban đầu of . Khi tần số tín hiệu vào tiến gần đến tần số trung tâm of  của VCO, thì tần số hiệu 

giảm xuống tiến gần đến biên dải tần của bộ lọc thông thấp. Lúc đó một phần của thành phần tần số 

hiệu đi qua bộ lọc thông thấp điều khiển VCO phát tín hiệu ở tần số của tín hiệu vào theo hướng sao 

cho tần số hiệu giảm, cho phép nhiều thông tin đi qua bộ lọc thông thấp điều khiển VCO. 

Dải bắt chập là dải tần số lân cận tần số dao động tự do ban đầu của VCO mà trên đó hệ PLL 

có thể bắt chập với tín hiệu vào. Dải bắt chập thể hiện, tần số của tín hiệu vào phải tiến lại gần tần 

số của VCO như thế nào để tần số phát của VCO chuyển thành có cùng tần số với tín hiệu vào. Dải 

bắt chập phụ thuộc vào dải tần của bộ lọc thông thấp và hệ số khuếch đại chung của hệ thống. 

Dải giữ chập là dải tần số ở lân cận tần số dao động tự do của VCO, mà trong đó mạch hồi tiếp 

có thể theo dõi tín hiệu vào sau khi đã chập tần số. Khi mạch đã ở trạng thái chập, thành phần tần số 

của tín hiệu ra bộ so pha )(tev là dòng một chiều đi qua bộ lọc thông thấp. Như vậy dải giữ chập 

được giới hạn bằng khoảng biến thiên của điện áp ud đặt vào lối vào điều khiển VCO, tạo ra độ lệch 

tần tương ứng của VCO. Dải giữ chập chủ yếu là thông số dòng một chiều và không chịu ảnh hưởng 

dải tần của bộ lọc thông thấp. 

Chúng ta cần phân biệt dải bắt chập và dải giữ chập. Dải bắt chập có thể có bất cứ giá trị nào 

trong phạm vi khoảng giữ chập. Dải bắt chập giảm khi dải tần số của bộ lọc thông thấp giảm. Trong 

khi đó dải giữ chập không bị chi phối bởi bộ lọc thông thấp mà chỉ do hệ số khuếch đại của hệ, và 

dải biến đổi của điện áp một chiều ud quyết định. 

Hình 7.8 mô tả sự biến đổi tần số - điện áp của PLL. 

Cho tín hiệu vào PLL, tần số của nó được quét từ từ trên một dải rộng (trục hoành). Trục tung 

là điện áp tương ứng ud đặt vào lối vào điều khiển của VCO. Trên hình 7.8(a) tần số của tín hiệu 

tăng dần, điện áp ud = uo không đổi, cho đến khi tần số tín hiệu vào 1ff S =  tương ứng với biên 

dưới của vòng bắt chập. Lúc đó hệ bắt chập với tín hiệu vào và tạo ra bước nhảy điện áp ud với dấu 

âm. 

Sau đó VCO thay đổi tần số với hệ số góc bằng nghịch đảo của hệ số khuếch đại lối vào của 

VCO (1) và đi qua giá trị uo khi oS ff = , tần số của tín hiệu ra của VCO, bám sát tần số tín hiệu 

vào đạt đến 2f . Tương ứng với biên trên của khoảng giữ chập. Khi đó hệ mất bám, điện áp ud  nhảy  

xuống bằng uo, và tạo ra dao động tự do của VCO. 
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Hình 7.8. Đặc trưng biến đổi tần số - điện áp của PLL. 

Nếu lại cho tần số tín hiệu quét theo chiều hướng giảm dần, thì quá trình lặp lại nhưng đảo 

ngược so với trước hình 7.8(b). Mạch bắt chập tại tần số 3f  tương ứng với biên trên của dải bắt 

chập và bám sát tần số tín hiệu vào, cho đến khi tần số tín hiệu vào bằng 4f  tương ứng với biên 

dưới của dải giữ chập. 

Như vậy dải giữ chập của hệ là ( 4f ÷ 2f ) và dải bắt chập ( 1f ÷ 3f ). 

Do đặc tuyến biến đổi tần số - điện áp như trên của PLL có tính chọn lọc với tần số trung tâm 

of  của VCO, nó chỉ phản ứng với những tần số tín hiệu vào sai lệch với of  và BfΔ  hoặc GfΔ . 

2
)( 13 fffB

−
=Δ   và  

2
)( 42 fffG

−
=Δ ,  tùy theo mạch bắt đầu có hay không có điều kiện bắt chập  

pha ban đầu. 

Sự tuyến tính của đặc trưng biến đổi tần số 

sang điện áp của PLL, chỉ do hệ số biến đổi của 

VCO quyết định, do đó thường đòi hỏi VCO có 

đặc tính biến đổi điện áp sang tần số ở mức độ 

tuyến tính cao. 

       Hình 7.9 trình bày đường đặc trưng của sự 

phụ thuộc tần số phát của VCO vào điện áp điều 

khiển ud, ở đây fmax và fmin tương ứng với tần số 

2f  và 4f , tần số giới hạn của dải giữ chập: 

2 GfΔ = 2f  - 4f . 

    

fmax

fo

fmin

f VCO (kHz)

Udmin Udo Udmax

Ud (V)

=Uo
 

Hình 7.9. Sự phụ thuộc của tần số  VCO 

vào điện áp điều khiển. 

7.3.2.   Các khối cơ bản của vòng khóa pha PLL 

Hệ thống PLL gồm các khối cơ bản: Bộ tạo dao động có tần số điều khiển được (VCO, CCO), 

bộ tách sóng pha, bộ lọc thông thấp. Người ta thường căn cứ vào sơ đồ bộ tách sóng pha, và bộ lọc 

thông thấp để phân biệt các PLL với nhau. Tuy nhiên sơ đồ bộ tách sóng pha vẫn được coi là đặc 

trưng cơ bản nhất của PLL. 

Hình 7.10 trình bày sơ đồ khối của CMOS PLL CD-4046. 
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Hình 7.10. Sơ đồ khối của vòng bám pha CMOS PLL CD-4046. 

CD-4046 là vi mạch đơn khối gồm 16 chân. Bao gồm: máy phát điều khiển bằng điện áp VCO 

công suất thấp, tuyến tính, và hai bộ so sánh pha có cùng bộ khuếch đại tín hiệu vào, cùng một lối 

vào so sánh. Diode ổn áp có điện áp u2 = 5,2V để tạo ra điện áp một chiều ổn định dùng để điều 

chỉnh nếu cần thiết. VCO được nối trực tiếp hoặc qua bộ chia tần tới bộ tách sóng pha. Bộ lọc thông 

thấp được nối ở mạch ngoài để có thể thay đổi cấu trúc của hệ trong từng ứng dụng cụ thể. Sau đây 

chúng ta xết các khối. 

1. Bộ tách sóng pha (bộ so sánh pha) 

Bộ tách sóng pha có nhiệm vụ cho ra một tín hiệu phụ thuộc vào hiệu pha hoặc hiệu tần số của 

hai tín hiệu vào. Các tín hiệu vào thường là tín hiệu hình sin hoặc dãy xung chữ nhật. Người ta phân 

biệt tách sóng pha tuyến tính và tách sóng pha phi tuyến (tách sóng pha số). 

 Bộ tách sóng pha tuyến tính thường được thực hiện bởi mạch nhân tương tự. Tín hiệu ra của nó 

tỉ lệ với biên độ các tín hiệu vào. 

 Bộ tách sóng pha số được thực hiện bởi các mạch số (AND, OR, NOT, XOR,...). Tín hiệu vào 

của nó là dãy xung chữ nhật. Tín hiệu ra không phụ thuộc vào biên độ tín hiệu vào, mà nó phụ 

thuộc vào tần số và pha của các tín hiệu vào. 

 Công nghệ chế tạo CMOS khó thực hiện việc khuếch đại tín hiệu tương tự, do đó thiết bị của 

PLL trình bày trong hình 7.10 dùng tách sóng pha. 

 Trong sơ đồ khối của nó có hai bộ tách sóng pha. Cả hai bộ tách sóng cùng chung bộ khuếch 

đại lối vào và cùng được nối với lối vào so sánh. 

 a)  Bộ tách sóng pha I (Bộ so sánh pha I) 

 Bộ tách sóng pha I  là mạch hoặc tuyệt đối (XOR), mạch này  hoạt động  tương ứng với tín hiệu  
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ngưỡng của bộ trộn cân bằng. Để đạt được dải chập lớn nhất, các xung ở lối vào tín hiệu và lối vào 

so sánh phải là các xung vuông có độ rộng xung bằng độ cấm xung. Khi không có tín hiệu ở lối 

vào, ở lối ra của bộ so pha I (tách sóng pha) có điện áp bằng 
2
DDV

. Bộ lọc thông thấp nối với lối ra 

của bộ tách sóng pha I cấp điện áp trung bình cho cực điều khiển của VCO, làm cho VCO phát ra 

xung vuông có tần số bằng tần số trung tâm of . Với hệ tách sóng pha I dải tần số trong đó PLL có 

thể thiết lập trạng thái bắt chập phụ thuộc vào dải tần số của bộ lọc thông thấp  và có thể làm cho 

dải bắt chập lớn bằng dải giữ chập. Bộ tách sóng pha giữ cho PLL ở trạng thái giữ chập mặc dù 

nhiễu ở lối vào có thể rất lớn. 

 b) Bộ tách sóng pha II (Bộ so sánh pha II) 

 Bộ tách sóng pha II là một mạng nhớ số được điều khiển bằng sườn xung. Bộ tách sóng pha II 

gồm 4 trigơ RS có chung cửa điều khiển và mạch ba trạng thái ở lối ra. (Có thể tìm hiểu trong các 

giáo trình kỹ thuật số). 

 2. Máy phát điều khiển bằng điện áp VCO 

 Yêu cầu chung đối với các bộ tạo dao động có tần số điều khiển được là quan hệ giữa điện áp 

điều khiển và tần số của dãy xung ra phải tuyến tính. Ngoài ra mạch phải có độ ổn định tần số cao, 

dải biến đổi của tần số theo điện áp vào rộng, đơn giản, dễ điều chỉnh và thuận lợi đối với tổ hợp 

thành vi mạch (không có điện cảm).  

 3.  Bộ lọc thông thấp 

 Sự khác nhau giữa tần số và pha của tín hiệu vào và tín hiệu của VCO qua bộ tách sóng pha và 

bộ lọc thông thấp tạo thành điện áp ud. Điện áp này đóng vai trò điều khiển tần số phát của VCO. 

 Bộ lọc thông thấp ở đây dùng mạch RC lối ra trên tụ C, dải tần số của nó quyết định dải bắt 

chập của PLL. 

 7.3.3.  ứng dụng của vòng khóa pha PLL 

 PLL được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong kỹ thuật vô tuyến điện, trong kỹ thuật truyền số 

liệu, cũng như trong kỹ thuật đo lường. Các ứng dụng của nó chung quy lại đều là nhằm biến đổi 

tần số, di chuyển tần số từ miền tần số thấp sang miền tần số cao và ngược lại. 

 Sau đây sẽ xét một số ứng dụng cơ bản của nó. 

 1.  Tách sóng tín hiệu điều tần 

Khi dùng PLL để tách sóng tín hiệu điều tần, phải thiết kế sao cho tần số dao động tự do 

của nó trùng với tần số trung tâm của tín hiệu điều tần. Tần số của VCO bám theo tần số của tín 

hiệu đã điều tần ở lối vào tín hiệu của bộ tách sóng pha. Điện áp ud ở lối ra của mạch lọc thông thấp 

tỉ lệ với hiệu tần số ođt fffΔ −=  và tỉ lệ với hiệu pha của 2 tín hiệu đó, f®t là tần số của tín hiệu điều 

tần, ud là dao động tần số thấp được tách sóng. 

Nếu tín hiệu điều chế là tín hiệu số sóng mang dạng hình sin, ta có điều chế số: ASK, PSK, 

QPSK, QAM. 

Trong đó FSK là khoá dịch chuyển tần số (hay còn gọi là điều chế tần số), được dùng nhiều 

trong MODEM truyền dữ liệu. Mạch giải điều chế FSK được trình bày trên hình 7.13. 
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Bộ tách sóng PLL
Detector

Bộ lọc thông thấp
Low Pass Filter

Bộ tạo xung
Pulse Forming Circuit

Tín hiệu điều
tần

Dữ liệu

 
Hình 7.13. Sơ đồ khối mạch giải điều chế FSK 

Tín hiệu điều tần đưa vào vòng 

khoá pha để tách lấy thành phần tần số 

thấp, sau đó qua mạch lọc thông thấp 

cuối cùng qua mạch tạo dạng xung 

thực chất là trigger Smit để tạo lại 

xung mang tin tức. Hình 7.14: Trình 

bày mạch dùng PLL làm bộ tách sóng 

trong giải điều chế FSK với hai tần số 

1200Hz và 2400Hz. 

 

PHASE
COMP.1

PHASE
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VCO
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10K

10n
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1
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47K
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Hình 7.14. Sơ đồ mạch PLL trong dải điều chế FSK 
2.  Khôi phục xung đồng hồ 
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PHASE
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56p 390p
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6

15n
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1M 1,2K

1M

1,2K33n

1M 1,2K

100K
47K

270K
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Hình 7.15. Mạch khôi phục xung đồng hồ 

Trong truyền thông số, để giải điều chế nhiều trường hợp phải khôi phục xung đồng hồ (xung 

nhịp). Khi đó, thường dùng vòng khoá pha. 

Hình 7.15 trình bày mạch khôi phục xung đồng hồ với tần số 1MHz và 1,2kHz, dạng xung ở 

các điểm tương ứng của sơ đồ được trình bày trên hình 7.16.  
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Xung đồng hồ được khôi phục lại 

nhờ tín hiệu dữ liệu. Phương pháp 

thường dùng nhất được trình bày ở 

hình trên. Tín hiệu dữ liệu trễ một 

khoảng thời gian cỡ 1/2 độ rộng bit 

và sau đó so sánh với tín hiệu dữ liệu 

trực tiếp qua bộ hoặc tuyệt đối (EX-

OR). Lối ra là dạng sóng chứa thành 

phần phổ gấp 2 lần tín hiệu dữ liệu. 

Với mạch PLL, xung vuông được tạo 

ra, nó đồng bộ với dữ liệu và với chu 

kỳ có độ dài bằng khoảng cách bit. 

Như vậy, mạch đã khôi phục được 

xung đồng hồ.  

Mạch trễ
T PLL

Xung
số liệu

a b
c

d e
Xung

đồng hồ

(a)

(b)

(d)

(e)

 

Hình 7.16. Sơ đồ tương đương và dạng xung của mạch  

khôi phục đồng hồ hình 7.15. 

 

3.  Tổng hợp tần số 

Đây là một ứng dụng quan trọng của PLL. Tổng hợp tần số là quá trình tạo ra một mạng tần số 

rời rạc từ một tần số chuẩn có độ ổn định cao.  

Do PLL thực hiện được chế độ giữ pha nên các đặc tính ổn định và trôi nhiệt của các tần số 

được tạo ra cũng giống như của tần số chuẩn. 

Những phép biến đổi cơ bản trong tổng hợp tần số là nhân và chia tần số, PLL có thể dùng để 

thực hiện các phép biến đổi đó. 

a) Phép nhân tần số với hệ số nhân nguyên 

Mạch có sơ đồ như hình 7.17. ở chế độ đồng bộ tần số chuẩn 
N
f

fC
0=  hay tần số ra 

Cr Nfff ==0 . 

Bộ tách sóng
pha

Lọc thông thấp
và khuếch đại

VCO

Chia tần N:1
N:1

Tín hiệu ra
fr=NfCo

Tần số chuẩn
fC

Fo/N

 

Hình 7.17. Mạch nhân tần số với hệ số nhân nguyên  

b) Tổng hợp tần số với tần số ra không phải là bội của tần số chuẩn, hình 7.18. 

Tần số chuẩn trước khi đưa vào bộ tách sóng pha được đưa qua mạch chia tần, trên đầu ra 

của mạch chia tần có tần số 
M
fC . 
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Lọc
thông thấp VCO

(PLL)

Chia tần N:1
N:1

fr /N

Bộ chia tần 1
M:1

Tách
sóng pha o

fr=N /M.fc

Fv/M

ofC

 

Hình 7.18. Mạch tổng hợp tần số với tần số ra không phải bội nguyên của tần số chuẩn  

 

 Tần số ra qua mạch chia là N là 
N
fr . Khi đồng bộ 

N
f

M
f rC = , tần số rf  thay đổi để thoả mãn 

điều kiện trên, do đó: 

Cr f
M
Nf =  

  Bằng cách thay đổi M, N (chương trình hoá) có thể nhận được một dạng tần số rời rạc tuỳ ý 

với độ ổn định và độ chính xác như của tần số chuẩn. 
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chương 8 
 

Chuyển đổi tương tự – số và số – tương tự 
 
8.1.  Chuyển đổi Tương tự – Số 

8.1.1.  Khái niệm chung 

Do sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật điện tử số, đặc biệt là  

ứng dụng phổ biến của máy tính điện tử số, nên thường dùng mạch số để 

xử lý tín hiệu tương tự. 

Muốn dùng hệ thống số xử lý tín hiệu tương tự thì phải biến đổi tín 

hiệu tương tự thành tín hiệu số tương ứng, rồi đưa vào để hệ thống số 

xử lý. Mặt khác thường có yêu cầu biến đổi tín hiệu số (kết quả xử lý) 

thành tín hiệu tương tự tương ứng để đưa ra sử dụng. Chúng ta gọi sự 

chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số là chuyển đổi AD, và mạch 

thực hiện công việc đó là bộ biến đổi tương tự - số (ADC - Analog Digital 

Converter). Chúng ta gọi sự chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương 

tự là chuyển đổi số - tương tự (DA), và mạch thực hiện chuyển đổi số - 

tương tự là DAC (Digital Analog Converter). 

Quá trình biến đổi 1 tín 

hiệu tương tự sang dạng số 

được minh họa bởi đặc tính 

truyền đạt như hình 8.1. 

Giá trị của tín hiệu 

tương tự UA được chuyển 

thành một đại lượng số mà 

mối quan hệ giữa chúng có 

dạng bậc thang đều. Với đặc 

tính truyền đạt như vậy, 

một phạm vi giá trị của UA 

được biểu diễn bởi một giá  

trị đại diện số thích hợp.Các 

giá trị đại diện số là các giá 

trị rời rạc. 

        

UD

UA

111

110

101

100

011

010

001

000
1   2  3  4      5  6  7 (UAmax)

→ ←
↓

↑
QQUΔ

 
 Hình 8.1.  Đặc tính truyền đạt của mạch biến 

đổi tương tự - số 

với UA: điện áp vào tương tự và UD: điện áp ra 

số. 
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Một cách tổng quát, tín 

hiệu số: 

o
o

n
n

n
nD bbbS 2...22 2

2
1

1 +++= −
−

−
− .                       (8.1) 

Trong đó các hệ số bK = 0 hoặc 1 (với bK nhận 2 giá trị 0 và 1 gọi là 

bit). 

-  bn-1 được gọi là bit có nghĩa lớn nhất (MSB - Most Significant bit) 

tương ứng với cột đứng bên trái của dãy mã số. Một biến đổi giá trị của 

MSB ứng với sự biến đổi của tín hiệu là nửa dải làm việc. 

-  b0 là bit có nghĩa nhỏ nhất (LSB - Least Significant bit) tương ứng 

với cột đứng đầu tiên bên phải của dãy mã số. Một biến đổi giá trị của 

LSB ứng với 1 mức lượng tử (1 nấc của hình bậc thang). 

8.1.2.  Các tham số cơ bản 

1.  Dải biến đổi của điện áp tương tự ở đầu vào 

Là khoảng điện áp mà bộ chuyển đổi AD có thể thực hiện chuyển đổi 

được. Khoảng điện áp đó có thể lấy trị số từ 0 đến một trị số dương 

hoặc âm nào đó hoặc cũng có thể là điện áp có hai cực tính từ  −UAm  đến 

+UAm . 

2.  Độ phân giải 

Độ phân giải của ADC biểu thị bằng số bit của tín hiệu ở đầu ra. Số 

bit càng nhiều thì sai số lượng tử càng nhỏ, độ chính xác càng cao. 
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Thí dụ, Một ADC có số bit ở 

đầu ra    N = 12 có thể phân biệt 

được 212 = 4069 mức trong dải 

biến đổi điện áp vào của nó. Độ 

phân biệt của một ADC được ký 

hiệu là Q và được xác định bởi 

biểu thức sau: 

                     
12 −

== N
Am

LSB

U
QU  

Q là giá trị của một mức 

lượng tử hoá hoặc còn gọi là 

một LSB. 

        Do tín hiệu số là tín hiệu rời 

rạc, nên trong quá trình biến 

đổi ADC xuất hiện một sai số, 

gọi là sai số lượng tử hóa, được 

xác định như sau: 

           Sai số lệch không

Lý tưởng

Thực

Sai số đơn điệu

Sai số khuếch đại

Méo phi tuyến

LSB
2
1

UD

UA

111

110

101

100

011

010

001

000

   Hình 8.2. Đặc tuyến truyền đạt lý tưởng 

và thực 1 của   mạch biến đổi tương tự - số 

(ADC). 

   QUQ 2
1

=Δ                                (8.2) 

Thông thường các ADC có số bit từ 3 đến 12. Ngoài ra còn có một số 

các  ADC đạt được độ chính xác có số bit từ 14 đến 16 bit. 

Liên quan đến độ chính xác của ADC còn có những tham số khác 

được minh họa trên hình 8.2. 

 3.  Tốc độ chuyển đổi 

 Tốc độ chuyển đổi là số chuyển đổi trong một giây gọi là tần số 

chuyển đổi fC. Cũng có thể dùng tham số thời gian chuyển đổi TC để đặc 

trưng cho tốc độ chuyển đổi. TC là thời gian cần thiết cho một lần 

chuyển đổi     

 Chú ý rằng 
C

C T
f

1
≠ .  

Thường 
C

C T
f

1
<  và giữa các lần chuyển đổi còn có 1 khoảng thời 

gian cần thiết cho ADC phục hồi lại trạng thái ban đầu. 
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8.1.3.   Nguyên tắc hoạt động của bộ biến đổi tương tự - số (ADC) 

Trong bộ biến đổi tương tự - số (ADC) tín hiệu tương tự ở đầu vào là 

liên tục, tín hiệu số mã hoá ở đầu ra là rời rạc. Sự chuyển đổi AD đòi hỏi 

phải lấy mẫu đối với tín hiệu tương tự ở đầu vào ở những thời điểm quy 

định, sau đó chuyển đổi các giá trị mẫu đó thành tín hiệu số ở đầu ra. 

Quá trình chuyển đổi tương tự - số nói chung có 4 bước: lấy mẫu - giữ 

mẫu - lượng tử hoá - mã hoá. Các bước trên đây luôn kết hợp với nhau 

trong một quá trình thống nhất. Ví dụ lấy mẫu và giữ mẫu là một công 

việc liên tục trong cùng một mạch điện, lượng tử hoá và mã hoá là 

công việc đồng thời thực hiện trong một quá trình chuyển đổi với một 

khoảng thời gian cần thiết là một phần của thời gian giữ mẫu. 

1.  Lấy mẫu tín hiệu 

Tín hiệu tương tự ở lối vào UA, sau quá trình lấy mẫu và xử lý gọi là 

tín hiệu US và chúng có thể khôi phục lại tín hiệu tương tự UA một cách 

trung thực nếu điều kiện sau được thoả mãn: 

max2 VS Ff ≥                                  (8.3) 

ở đây:  fS là tần số của tín hiệu lấy mẫu. 

 maxVf  là giới hạn trên của dải tần số tín hiệu tương tự. 

 Nếu biểu thức 8.3 được thoả mãn có thể dùng bộ lọc thông thấp để 

khôi phục tín hiệu tương tự UA từ tín hiệu US. Hình 8.3 mô tả lấy mẫu tín 

hiệu tương tự. Hình 8.4 đặc tính tần số của bộ lọc khôi phục tín hiệu.  

to

UA

 
(a) 

to

US

(b) 
Hình 8.3. Lấy mẫu tín hiệu tương tự đầu vào. Tín hiệu tương tự (a) ; 

xung lấy mẫu (b). 
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Vì mỗi lần chuyển đổi của điện áp 

lấy mẫu thành tín hiệu số tương ứng 

đều cần một thời gian nhất định, nên 

phải nhớ mẫu một khoảng thời gian 

cần thiết sau mỗi lần lấy mẫu, đủ để 

biến đổi thành tín hiệu số. 

2.  Lượng tử hoá và mã hoá tín hiệu 

Tín hiệu số không những rời  rạc về mặt 

thời gian, mà còn không liên tục trong 

biến đổi giá trị. Mỗi giá trị  bất kỳ của 

tín hiệu số đều phải biểu thị bằng 

o

)( fK

f
maxvf  

         Hình 8. 4. Đặc tính tần số của 

bộ lọc 

                      khôi phục tín hiệu. 

bội số nguyên lần giá trị đơn vị nào đó, giátrị này là nhỏ nhất được 

chọn. Nghĩa là nếu dùng tín hiệu số biểu thị điện áp lấy mẫu, thì tất phải 

bắt điện áp lấy mẫu hoá thân thành bội số nguyên lần giá trị đơn vị. 

Quá trình này là quá trình lượng tử hoá. Đơn vị được chọn theo quy 

định này gọi là đơn vị lượng tử, ký hiệu là Δ. Rõ ràng, giá trị bit 1 của 

LSB tín hiệu số bằng Δ. Việc dùng mã nhị phân biểu thị giá trị tín hiệu số 

là mã hoá. Mã nhị phân có được sau quá trình trên chính là tín hiệu 

đầu ra 

của bộ chuyển đổi tương tự - số. 

Tín hiệu tương tự là liên tục thì không nhất thiết phải là bội số 

nguyên lần của Δ, do đó ta không tránh khỏi sai số lượng tử hoá. Tồn 

tại những cách khác nhau phân chia các mức lượng tử dẫn đến sai số 

lượng tử hoá khác nhau. 

Giá trị chuyển đổi tín hiệu điện áp lượng tử từ 0 ÷ 1V thành tín hiệu 

số nhị phân 3 bit. Nếu chọn V
8
1

=Δ  đồng thời quy định điện áp tương tự 

trong phạm vi từ  0 ÷ V
8
1

, xem như là 0 × Δ thì tín hiệu số tương ứng là 000. 

Tương tự, điện áp tương ứng từ  V
8
1

 ÷ V
8
2

 là 1 × Δ, tương ứng với 001 v.v... 

Theo cách phân chia mức lượng tử đó, ta có hình 8.5a. 
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111        7Δ = 7/8V

⎭
⎬
⎫

110        6Δ = 6/8V

⎭
⎬
⎫

101       5Δ = 5/8V

⎭
⎬
⎫
100        4Δ = 4/8V

⎭
⎬
⎫

011        3Δ = 3/8V

⎭
⎬
⎫

010        2Δ = 2/8V

⎭
⎬
⎫

001        1Δ = 1/8V

⎭
⎬
⎫

000        0Δ = 0/8V

⎭
⎬
⎫1V

7/8

6/8

5/8

4/8

3/8

2/8

1/8

0  

(a) 

111        7Δ = 14/15V

110        6Δ = 12/15V

101        5Δ = 10/15V

100        4Δ = 8/15V

011        3Δ = 6/15V

010        2Δ = 4/15V

001        1Δ = 2/15V

000        0Δ = 0

⎭
⎬
⎫

⎭
⎬
⎫

⎬
⎫

1V

13/15

11/15

9/15

7/15

5/15

3/15

1/15

0

⎭
⎬
⎫

⎭
⎬
⎫

⎭

⎭
⎬
⎫

⎭
⎬
⎫

⎭
⎬
⎫

 

(b) 

Hình 8.5. Hai phương pháp phân chia mức lượng tử . 

Quy định:  -  Điện áp tương tự V
15
10÷  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ

÷
2

0  tương ứng 000. 

        -  Điện áp tương tự 
15
3

15
1

ữV  tương ứng 001 v.v... 

Sai số cực đại của phương pháp này là  V
15
1

2
=

Δ
. 

Phương pháp phân chia mức lượng tử có thể giảm nhỏ hơn sai số 

lượng tử. Chọn V
15
2

=Δ  hình 8.5b. 

3.  Mạch lấy mẫu và giữ mẫu 

Hình 8.6 giới thiệu IC lấy mẫu, giữ mẫu LF-198. 

Trong mạch gồm 2 bộ khuếch đại thuật toán, S là chuyển mạch điện 

tử, L là mạch ghép điều khiển chuyển mạch S. 

Tín hiệu điều khiển Uđk = 1, chuyển mạch S đóng, Uđk = 0, chuyển mạch 

S ngắt. 
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       Khi S đóng cả 2 bộ khuếch đại 

thuật toán hoạt động ở chế độ 

lặp lại (hệ số khuếch đại điện áp 

bằng 1) VOr UUU == . Tụ điện CK 

mắc nối tiếp với R2 và nối đất có 

điện áp bằng UV. Khi Uđk = 0 thì S 

ngắt, điện áp trên tụ và điện áp 

ra được duy trì. 

        Điện áp lối vào UV có thể biến 

thiên đáng kể trước khi S được 

đóng trở lại cho lần lấy mẫu kế 

tiếp. Do đó điện áp UO có thể biến 

thiên rất lớn và  ở một   trong 

hai   trạng  

Ur

D1

L

S
1

2−

+

−

+

CK

U®k

R1 30K

R2 300Ω

UoUV

D2

 
Hình 8.6. Mạch điện của IC LF-198 lấy mẫu - 

giữ mẫu. 

thái bão  hòa của khuếch đại  thuật toán vượt quá khả năng chịu điện 

áp của chuyển mạch S khi đóng trở lại. Đồng thời, khi khuếch đại thuật 

toán làm việc ở chế độ bão hòa chỉ làm việc ở tần số thấp. Do đó đưa 

thêm diode D1, D2 làm nhiệm vụ nối mạch hồi tiếp âm của khuếch đại 

thuật toán thứ nhất và điện áp VUU Vo 6,0±=  sẽ khắc phục được các 

nhược điểm trên. 

Khi chuyển mạch S đóng điện áp đặt lên 2 diode bằng không, vì vậy 

chúng có điện trở lớn, không có tác dụng khi lấy mẫu. 

8.1.4.  Các phương pháp biến đổi tương tự - số 

1.  Phân loại 

Có nhiều cách phân loại các loại biến đổi tương tự - số. Cách phân 

loại hay dùng hơn cả là cách phân loại quá trình biến đổi về mặt thời 

gian. Nó cho phép phán đoán một cách tổng quát tốc độ chuyển đổi.  

Theo cách phân loại này người ta phân biệt 4 phương pháp biến đổi 

AD sau đây: 

- Biến đổi song song. Trong phương pháp biến đổi song song, tín hiệu 

được so sánh cùng một lúc với nhiều giá trị chuẩn. Tất cả các bit được 

xác định đồng thời và đưa đến đầu ra. 
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- Biến đổi nối tiếp theo mã đếm. ở đây quá trình được thực hiện lần 

lượt từng bước theo quy luật của mã đếm. Kết quả chuyển đổi được xác 

định bằng cách đếm số lượng giá trị chuẩn biểu diễn giá trị tín hiệu 

tương tự cần chuyển đổi. 

- Biến đổi nối tiếp theo mã nhị phân. Quá trình so sánh được thực 

hiện lần lượt từng bước theo quy luật của mã nhị phân. Các đơn vị 

chuẩn dùng để so sánh lấy các giá trị giảm dần theo quy luật của mã 

nhị phân, do đó các bit được xác định lần lượt từ bít có trọng số lớn 

nhất (MSB) đến bít có trọng số nhỏ nhất (LSB). 

- Biến đổi song song - nối tiếp kết hợp. Trong phương pháp này mỗi 

bước so sánh có thể xác định được tối thiểu là 2 bit đồng thời. 

Các mạch thực tế làm việc theo nhiều phương pháp khác nhau, 

nhưng đều có thể xếp vào 1 trong 4 loại trên. 

2.  Chuyển đổi A/D theo phương pháp song song 

Sơ đồ nguyên lý bộ chuyển đổi AD theo phương pháp song song được 

trình bày trên hình 8.7.                                                                                                      

FF

FF

FF

FF

Mã

hóa

o
o

o

o

UD

R

UA

o

o Xung nhịp

o

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

UG

−
+

−
+

S2

−
+

S3

S1

.

.

.

.
−
+

Sn

R

R

R

B1

B2

B3

Bn

UCB

 
Hình 8.7.  Sơ đồ nguyên lý bộ chuyển đổi AD theo phương pháp song song. 

Trong phương pháp chuyển đổi song song, tín hiệu tương tự UA được 

đồng thời đưa tới các bộ so sánh mSS ÷1 . Điện áp chuẩn được đưa tới đầu 

vào thứ hai của các bộ so sánh, thông qua thang điện trở R. Do đó các 

điện áp chuẩn đặt vào bộ so sánh lân cận khác nhau một lượng không 
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đổi và giảm dần từ S1 đến Sm. Đầu ra của bộ so sánh có điện áp vào lớn 

hơn điện áp chuẩn lấy trên thang điện trở có mức lôgic “1”, các đầu ra 

còn lại có mức lôgic “0” . Tất cả các đầu ra được nối với mạch AND (và), 

một đầu vào mạch AND được nối với xung nhịp chỉ khi có xung nhịp đưa 

đến đầu vào mạch AND thì các xung trên đầu ra mạch so sánh mới đưa 

tới mạch nhớ FF (Flip - Flop). 

Như vậy cứ sau một khoảng thời gian bằng một chu kỳ của xung 

nhịp lại có một tín hiệu được biến đổi và đưa tới đầu ra. Xung nhịp đảm 

bảo cho quá trình so sánh kết thúc mới đưa tín hiệu vào bộ nhớ. 

Mạch biến đổi song song có tốc độ chuyển đổi nhanh, vì quá trình 

so sánh được thực hiện song song, nhưng mạch phức tạp với số linh kiện 

quá lớn. Với bộ chuyển đổi N bit để phân biệt được 2N mức lượng tử hóa 

phải dùng (2N -1) bộ so sánh. Vì vậy phương pháp này chỉ dùng trong các 

ADC yêu cầu số bit N nhỏ và tốc độ chuyển đổi cao. 

3.  Chuyển đổi AD theo phương pháp phân đoạn từng bit  

   (chuyển đổi nối tiếp theo mã nhị phân). 

Mạch chuyển đổi theo phương pháp này có số tầng bằng số bit của 

tín hiệu số ở lối ra hình 8.8. Mỗi tầng cho ra một bit.  

Phương pháp phân đoạn được tiến hành như sau: Giả sử tín hiệu vào 

biến đổi trong phạm vi từ 0 ÷ UA max. Chia dải làm việc ra hai phần bằng 

nhau, lúc đó gianh giới giữa hai phần là 
2
maxAU

. 

Tín hiệu cần biến đổi uA được so sánh với mức 
2
maxAU

. Nếu <)1(Au
2
maxAU

 

thì lối ra  B1 = 0,  

ngược lại nếu ≥)1(Au
2
maxAU

 thì B1 = 1 . Vậy điện áp 
2
maxAU

 chính là điện áp 

chuẩn của bộ biến đổi DA một bit (nó là một bộ so sánh). Tín hiệu số ứng 

với bit thứ nhất B1 một mặt được đưa ra chỉ thị, một mặt được đưa vào 

bộ biến đổi ngược DA. Trên đầu ra của của bộ biến đổi DA một bit là tín 

hiệu tương tự ứng với bit có nghĩa (có trọng số) lớn nhất. Khi B1 = 0 thì 

tín hiệu tương tự tương ứng với nó 0'
)1( =AU , còn khi B1 = 1 thì ='

)1(AU
2
maxAU

. 
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Mạch trừ cho ra giá trị hiệu giữa tín hiệu vào )1(AU và tín hiệu tương tự 

ứng với bit thứ nhất. 

Đây chính là điện áp dư của tín hiệu tương tự sau khi đã chuyển đổi 

thành tín hiệu số bit thứ nhất. Điện áp dư này đưa đến tầng thứ hai để 

tiếp tục xác định bit tiếp theo bằng cách so sánh nó với điện áp chuẩn 

bằng nửa điện áp chuẩn của mạch so sánh bít đầu tiên có giá trị 
4
maxAU

. 

Tương tự như vậy để xác định bit thứ ba phải có điện áp chuẩn để so 

sánh bằng 
8
maxAU

, và bit thứ N có  
)2(

max
N

A
chN

U
U = . 

Tuy nhiên để thay cho việc giảm dần trị số điện áp chuẩn của mỗi 

tầng tiếp theo, theo bội số của 2, người ta nhân đôi các điện áp dư sau 

mỗi tầng, lúc đó người ta giữ nguyên điện áp chuẩn cho tất cả các tầng 

2
maxAU

. Bằng cách đó có thể tiết kiệm được nguồn điện áp chuẩn, nhưng 

sai số biên độ tăng gấp đôi khi tín hiệu đi qua mỗi tầng. Do đó yêu cầu 

các tầng làm việc phải chính xác. 

So với phương pháp song song, trong phương pháp này để xác định N 

bit cần N bộ so sánh (ít mạch so sánh hơn). 

Tuy nhiên mạch ít được dùng trong thực tế, nhưng là cơ số để phân 

tích và xây dựng phương pháp khác. 

AD
1 bit

DA
1 bit

Mạch
hiệu

Mạch
đệm

AD
1 bit

DA
1 bit

UA(1) U’A(1) UA(2)

B1 B2

Mạch hiệu

Tầng 1
Tầng 2

U’A(2)

Mạch hiệu

 

Hình 8.8. Sơ đồ khối bộ chuyển đổi AD theo phương pháp phân đoạn từng bit. 

4.  Chuyển đổi AD theo phương pháp đếm đơn giản 

Hình 8.9 trình bày sơ đồ nguyên tắc của ADC làm việc theo phương 

pháp đếm đơn giản. Hình 8.10.  Giản đồ thời gian điện áp ra của các khối 

trong hình 8.9. 
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UA

+

−

Tạo điện áp
răng cưa

SS1

UC

o

o
USS2

SS2

+

−

Bộ
đếm

o
Xung nhịp

.

.

UG

USS1

o
UD

o

o

(1)
(2)

 
Hình 8.9.  Sơ đồ nguyên tắc của ADC làm việc theo phương pháp đếm đơn 

giản. 

Điện áp vào UA được so sánh với 

điện áp chuẩn răng cưa UC nhờ bộ so 

sánh SS1. Khi CA UU >  thì USS1 = 1, khi 

CA UU <  thì USS1 = 0. 

        Bộ so sánh SS2 so sánh điện áp 

răng cưa với mức 0V (đất), do đó khi 

có điện áp răng c−a  USS2 = 1, khi 

không có thì USS2 = 0.  USS2 và  USS2 được 

đưa đến lối vào một mạch AND. 

Xung ra UG có độ rộng tỉ lệ với độ 

lớn của điện áp vào UA, giả thiết 

xung chuẩn dạng răng cưa có độ 

dốc không đổi. Mạch AND thứ hai chỉ 

cho ra các xung nhịp khi tồn tại 

xung UG, nghĩa là trong khoảng 

thời gian AC UU <<0 . Mạch đếm, đếm 

số xung nhịp trong thời gian tồn 

tại UG trong một chu kỳ của xung 

răng cưa. Đương nhiên số xung này 

tỉ lệ với độ lớn của UA. 

       
t

UG

o

t
o

to

to

UC

UA

USS2

USS1

 
    Hình 8.10. Giản đồ thời gian điện áp 

ra của các khối trong hình 8.9. 

5.  Chuyển đổi AD theo phương pháp tích phân hai sườn dốc 

Mạch điện trên hình 8.11 minh họa nguyên tắc hoạt động của ADC 

theo phương pháp tích phân hai sườn dốc. Khi lôgic điều khiển cho khóa 
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K ở vị trí 1 thì UA (điện áp tương tự cần chuyển đổi) nạp điện cho tụ C 

thông qua điện trở R. 

Giả thiết thời gian nạp cho tụ là t1, ta có điện áp trên tụ sau thời 

gian t1, ta có: 

1
'

)1( .t
RC
U

U A
tC =                                  (8.5) 

Theo (8.5) '
)1(tCU  tỉ lệ với UA. 

Tùy theo UA lớn hay bé, đặc truyến '
)(tCU  có độ dốc khác nhau như 

trên hình 8.12. 

+

-

+

-

Mạch
logic

A1
A2

Bộ đếm
Zo

Xung
nhịp

UchUA

1 2

K

R
C

Uc SS

AND

Đếm

UD

 
Hình 8.11.  Sơ đồ nguyên lý của ADC làm việc theo phương pháp 

tích phân 2 sườn dốc. 

Trong thời gian t1, bộ đếm Zo đếm 

các xung nhịp. Hết thời gian t1 khóa K 

được mạch lôgic điều khiển sang vị  

trí 2, đồng thời tín hiệu từ mạch lôgic 

cũng được đưa tới mạch “AND”, làm 

cho mạch “AND” cho các xung nhịp đi 

qua. Tại thời điểm này mạch đếm ở 

đầu ra bắt đầu đếm, đồng thời mạch 

đếm Zo được mạch lôgic điều khiển về 

vị trí nghỉ. 

       Khi K ở vị trí 2, điện áp Uch bắt đầu 

nạp cho tụ C theo chiều ngược lại, 

phương trình nạp: 

UA

t1

'
1CU '

2CU

'
2t

''
2t

t0

Hình 8.12.  Đồ thị thời gian điện áp 

ra. 
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   t
RC
U

U ch
C .'' −=                                    (8.6) 

Sau một khoảng thời gian t2 

2
'' .t

RC
U

U ch
C −=                                     (8.7) 

Giả thiết sau thời gian t2 thì '''
CC UU = , nghĩa là điện áp UC trên tụ C 

bằng không. 

Thay biểu thức (8.5) vào (8.7) ta có: 

21 .. t
RC
U

t
RC
U chA =  

Hoặc   12 .t
RC
U

t A=                                   (8.8) 

Mặt khác có thể xác định được số xung của mạch đếm Zo trong thời 

gian t1 

   no ftZ .1=                                   (8.9) 

Trong đó nf  là tần số của dãy xung nhịp. 

Từ biểu thức (8.9) suy ra:              
n

o

f
Z

t =1                            

(8.10) 

Thay biểu thức (8.10) vào (8.8) ta được: 

o

o

ch

A

f
Z

U
U

t .2 =                                       (8.11) 

 Do đó số xung nhịp đếm được nhờ mạch đếm ở đầu ra trong khoảng 
thời gian t2: 

o
ch

A
n Z

U
U

ftZ .2 ==                                         (8.12) 

Sau thời gian t2  mạch đếm ra bị  ngắt  vì  UC = 0, và mạch  lôgic khóa 

cổng “AND”. Quá trình được lặp lại trong chu kì  chuyển đổi tiếp theo. 

Theo biểu thức (8.12) ta thấy, số xung đếm ở đầu ra tỉ lệ với điện áp 

tương tự UA cần chuyển đổi. ở đây kết quả đếm không phụ thuộc vào 

các thông số RC của mạch và cũng không phụ thuộc vào tần số xung 

nhịp nf , như trong phương pháp đếm đơn giản. Vì thế kết quả chuyển đổi 
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khá chính xác, và để tăng độ chính xác không cần chọn nf  cao. Tuy 

nhiên tần số nf  phải ổn định cao. 

6.  Chuyển đổi AD theo phương pháp  xấp xỉ tiệm cận 

         Hình 8.13 là sơ đồ khối ADC xấp xỉ 

tiệm cận. Trong sơ đồ này có các 

khối sau: Bộ so sánh (COM), DAC, điện 

áp chuẩn, bộ nhớ xấp xỉ tiệm cận, 

lôgic điều khiển, tín hiệu đồng hồ 

(CLOCK) v.v... Trước khi thực hiện 

chuyển đổi AD, bộ nhớ phải bị xóa về 

0. Bắt đầu chuyển đổi, xung đồng hồ 

lập bit MSB trong bộ nhớ ở mức 1, số 

liệu ra của bộ nhớ là 100...0. Tín hiệu 

số này được DAC chuyển đổi thành  

điện áp tương tự tương ứng Uo.  

 song song
Ra số liệu Bộ nhớ xấp

xỉ tiệm cận

COM

Uv Uo
Điện áp chuẩn

CLOCK
Tín hiệu điều khiển CON  V

 chuyển đổi

DAC

 
Hình 8.13.  ADC xấp xỉ tiệm cận. 

Bộ so sánh, so sánh UV và Uo. Nếu Vo UU > , tín hiệu số quá lớn thì bit 

MSB bị xóa về 0. Nếu Vo UU < , tín hiệu số vẫn còn bé thì bit MSB duy trì giá 

trị 1. Tiếp theo, cũng phương pháp như trên, xung đồng hồ tiếp lập bit có 

trọng số bé hơn ở mức 1, sau khi so sánh, mạch xác định giá trị 1 này có 

duy trì hay không. Cứ thế tiếp tục mãi đến bit LSB thì xong. Sau quá 

trình so sánh tất cả các bit, dữ liệu trong bộ nhớ chính là tín hiệu số 

mong muốn. 
7.  Chuyển đổi tương tự số phi tuyến 

Theo biểu thức 8.2 ta thấy sai số tuyệt đối của biến đổi AD không đổi, 

còn sai số tương đối của nó tăng khi biên độ tín hiệu vào giảm. Nên  

muốn cho sai số tương đối không đổi trong toàn dải biến đổi của điện 

áp vào thì đặc tuyến truyền đạt của bộ biến đổi phải có dạng lôga 

(hình 8.14(a)) sao cho tỉ số tín hiệu trên tạp âm không đổi trong dải biến 

đổi của điện áp vào. Điện thoại số, sử dụng kĩ thuật PCM (điều chế xung 

mã), đã dùng lượng tử hóa phi tuyến trong chuyển đổi tương tự số. Nhờ 

đó âm thanh nhỏ không bị tạp âm lấn át và đó cũng là một cách làm 

cho quá trình lượng tử hóa thích ứng với đặc tính của tai con người. 

Ngoài ra lượng tử hóa phi tuyến thường dùng biến đổi AD 8 bit (còn 
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lượng tử hóa tuyến tính dùng biến đổi AD 12bit) do đó lượng tử hóa phi 

tuyến  tăng dung lượng kênh thoại, do giảm số bit nhưng vẫn cùng 

chất lượng thông tin như lượng tử hóa  tuyến tính. Để có tín hiệu 

trung thực như ban đầu, bộ biến đổi DA theo phương pháp này phải có 

cấu tạo sao cho đặc tuyến biến đổi ngược của nó có dạng hàm mũ hình 

8.14(b). 

UD

UA0 UD

UA

0

a) b)
 

Hình 8.14.  Đặc tính biến đổi phi truyến ; (a) của bộ biến đổi AD; (b) bộ biến đổi 

DA. 

Đặc trưng biến đổi AD thường dùng hàm số: 

)1ln(
)x1ln(

y
μ
μ

+
+

=                               (8.13) 

Trong đó 
maxA

A

U
U

x =  ; 
maxD

D

U

U
y =  

 Theo biểu thức (8.13)  y = 0 khi x = 0 và y = 1 khi x = 1. 

 Độ dốc y’ tại x = 0: 
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'y

)1ln(0x μ
μ
+

=
=

 

        Hình 8.15 biểu diễn hàm số 

này với       μ = 100. So với đường 

đặc trưng y = x thì đường cong 

với biểu thức (8.13) có độ dốc lớn 

gấp đôi tại gốc tọa độ. Do đó, 

đối với tín hiệu nhỏ, đường đặc 

tính có các bậc thang biến đổi 

dày hơn. Tỉ số tín hiệu tương ứng 

trên tạp âm tính được là 6dB. 

Nếu đường đặc tính có độ dốc 

tại gốc tọa độ y’ = 21,7 dB. Thực 

tế rất khó tăng hệ số μ , vì 

đường đặc tính càng cong thì 

việc thực hiện hai đường cong 

biến đổi AD và DA có dạng như 

nhau, biến đổi ngược nhau có độ 

dốc tương ứng rất phức tạp. 

0

y

x0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

( )
( )μ

μ
+
+

=
1ln
1ln xy

 

y = x

 
Hình 8.15. Dạng đường cong 

)1ln(
)1ln(

μ
μ

+
+

=
x

y   

với μ = 100. 

Trong thực tế để đơn giản, người ta chia đường đặc tính truyền đạt 

thành hai đoạn có độ dốc khác nhau: với tín hiệu bé ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ <

A
x

1  dùng hàm 

số 
A

Ax
y

ln11 +
=  và với tín hiệu lớn dùng hàm số 

A
Ax

y
ln1
ln1

2 +
+

= .  Theo nguyên 

tắc đó, người thực hiện đường đặc tính gồm 13 đoạn: 6 đoạn ứng với  
x > 0, 6 đoạn x < 0 và đoạn thứ 13 đi qua gốc tọa độ có 8,2

max
=y .  
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Trên hình 8.16 các đoạn kề 

nhau có độ dốc hơn kém nhau 

2 lần. Bằng cách đó có thể tạo 

ra một bộ ADC 4 bit, trong đó 

một bit để chỉ cực tính của 

điện áp vào, 3 bit để biểu diễn 

một tín hiệu có dải biến đổi 

điện áp vào lớn gấp 256 lần 

đoạn nhỏ nhất, nghĩa là so với 

lượng tử hóa tuyến tính, số 

bit giảm một nửa. Để truyền 

tín hiệu âm thanh, người ta 

thường dùng mã 8 bit. Bằng 

cách chia mỗi đoạn ở trên 

thành 16 phần nhỏ, ta được 8 

bit mong muốn. 

1

2

3

4

5

6

7

8

24 8 16 32 64 128

4

2

1

1/2

Độ dốc 1/4

Số mức
0

Hình 8.16. Đặc tính truyền đạt với bộ 

ADC  

phi tuyến dùng trong thực tế. 

8.2.   Chuyển đổi số - tương tự 
Chuyển đổi số - tương tự là quá trình tìm lại tín hiệu tương tự từ N 

số hạng (N bit) đã biết của tín hiệu số với độ chính xác là một mức 

lượng tử tức là 1 LSB. Hình 8.17 trình bày sơ đồ khối để biến đổi tín hiệu 

số thành tín hiệu tương tự, qua mạch lọc thông thấp để thu được tín 

hiệu ban đầu: 

Theo sơ đồ này thì quá trình 

chuyển đổi số - tương tự là quá 

trình biến đổi DA ta có tín hiệu 

lấy mẫu và giữ mẫu là tín hiệu 

hình bậc thang. Sau đó qua bộ 

lọc thông thấp, được tín hiệu 

tương tự uA. 

DAC Bộ lọc
thông thấp

uAuD

Hình 8.17.  Sơ đồ khối biểu diễn quá 

trình biến đổi số thành tín hiệu tương 

tự ban đầu. 

8.2.1.  Các thông số cơ bản của bộ biến đổi DAC 

1.  Độ phân giải 
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Độ phân giải là tỉ số giữa giá trị cực tiểu đối  với giá trị cực đại  của 

điện áp  đầu ra, về trị số tỉ số này tương ứng với tỉ số giá trị cực tiểu 

đối với giá trị cực đại của tín hiệu số đầu vào. 

Thí dụ đối với DAC 10 bit, có độ phân giải là: 

   001,0
1023

1
12

1
1111111111
0000000001

10 ≈=
−

=                            (8.14) 

Độ phân giải của DAC cũng có thể biểu thị bằng số bit tín hiệu số 

đầu vào. 

2.  Độ tuyến tính 

Độ tuyến tính của DAC biểu thị bằng sai số phi tuyến.  Sai số phi 

tuyến là số phần trăm của giá trị lệch cực đại khỏi đặc tính vào ra lý 

tưởng so với giá trị cực đại ở đầu ra. 

3.  Độ chính xác chuyển đổi 

Độ chính xác chuyển đổi xác định bằng sai số chuyển đổi tĩnh cực 

đại. Sai số này phải bao gồm sai số phi tuyến, sai số hệ số tỉ lệ và sai số 

trôi v.v, trong tài liệu kỹ thuật đôi khi người ta cho riêng từng sai số 

trên mà không cho sai số tổng hợp. 

4. Thời gian xác lập dòng điện, điện áp đầu ra  

Thời gian xác lập, là thời gian từ khi tín hiệu số được đưa vào đến 

khi dòng điện hoặc điện áp đầu ra ổn định. 

Ngoài các tham số trên còn một số tham số khác như: các mức 

lôgic cao, thấp, điện trở và điện dung đầu vào. Dải động, điện trở và 

điện dung đầu ra v.v. 

8.2.2.  Các bộ chuyển đổi DAC 

1.  Bộ chuyển đổi DAC điện trở hình chữ T 

Hình 8.18 là sơ đồ DAC điện trở hình chữ T. Hai loại giá trị điện trở R 

và 2R được mắc thành 4 cực hình chữ T nối dây chuyền S3, S2, S1, So là 

chuyển mạch tương tự.  
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       Bên phải hình có bộ 

khuếch đại đảo dùng khuếch 

đại thuật toán. refu  là điện 

áp chuẩn tham chiếu, d3, d2, 

d1, do là mã nhị phân 4 bit đầu 

vào. uo là điện áp đầu ra. Các 

chuyển mạch S3, S2, S1, So được 

điều khiển bởi các tín hiệu số 

tương ứng d3, d2, d1, do.  Khi   d1 

= 1 thì S1 nối với refu , khi d1 = 0 

thì S1 nối đất. 

+

-

2R2R2R2R2R

R R R

2R

3R

A B C D It

IRUi

A B C D

So S1 S2 S3

LSB MSB

do d1 d2 d3

Uo

Uref

 

Hình 8.18.  DAC điện trở hình chữ T. 

a) Nguyên lý hoạt động 

Để giải thích nguyên lý hoạt động của sơ đồ hình 8.18, chúng ta đơn 

giản hóa mang điện trở hình chữ T. 

Nếu d3, d2, d1, do = 0001 thì chỉ có So đầu nối với refu , còn d3, d2, d1 đều nối 

đất. áp dụng định lý Thevenin tuần tự đơn giản hóa mạch từ AA sang 

phải. Ta thấy  cứ qua mỗi mắt mạch (A, B, C, D) thì điện áp ra suy giảm đi 

một nửa. Vậy nếu refu  nối vào So thì trên đầu ra DD chỉ còn 42
refu

. Cùng với 

phương pháp trên, xét từng S3, S2, S1 nối với refu thì trên đầu ra DD tương 

ứng (d3, d2, d1, do =  0010, 0100, 1000) có các điện áp  32
refu

, 22
refu

, 12
refu

. Điện trở 

tương đương của mạch bên trái DD bao giờ cũng là R. 

áp dụng nguyên lý chồng chất đối với các giá trị điện áp trên, ta có 

mạch tương đương mạng điện trở hình chữ T trên hình 8.19.b trong đó 

điện trở nội tương đương là R, sức điện động nguồn tương đương là ue: 

( )o
o

ref
e dddd

u
u 2222

2
1

1
2

2
3

34 +++=                               (8.15) 

Hình 8.19.c là sơ đồ tương đương toàn mạch, theo lý thuyết mạch 

khuếch đại thuật toán, ta có điện áp tương tự đầu ra uo là: 
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    ( )o
o

1
1

2
2

3
34

ref
eo 2d2d2d2d

2

u
uu +++−=−=                                 (8.16) 

Biểu thức 8.17 chứng tỏ rằng biên độ điện áp tương tự đầu ra tỉ lệ 

thuận với giá trị tín hiệu số ở đầu vào. Có thể thấy rằng, đối với DAC 

điện trở hình chữ T n bit thì điện áp tương tự ở đầu ra uo là: 

( )o
o

1
1

2n
2n

1n
1nn

ref
o 2d2d...2d2d

2

u
u ++++= −

−
−

−                     (8.17) 

uref

2R2R2R2R

R R R

2R

A B C D

A B C D

Ui

2
refU refU refU refU

A B C D

A B C D

R R R R

(a)

22 32 42

 

 

R
Ui

Ue +

-
2RR

Ui
Ue

(b) (c)

3R

Uo

Hình 8.19.  Mạch tương đương của mạch 

điện hình 8.18: Mạng điện trở hình chữ T khi d3, 

d2, d1, do = 0001 (a);  mạch tương đương của 

mạng điện trở hình chữ T (b);  Mạch tương 

đương của mạch hình 8.18 (c). 

 

b) Sai số chuyển đổi 

Các nguyên nhân dẫn đến sai số của DAC hình chữ T là: 

- Sai lệch của điện áp chuẩn  tham chiếu refu . 

- Sai lệch điểm không của khuếch đại thuật toán. 

- Điện áp sụt trên điện trở tiếp xúc của tiếp điểm chuyển mạch. 

- Sai số của điện trở. 

Trong trạng thái động có thể mạng điện trở  hình chữ T như một 

dãy truyền dẫn. Vậy các tín hiệu xung sinh ra tại các chuyển mạch có 

thời gian truyền dẫn đến bộ khuếch đại thuật toán không như nhau. 

Do đó sẽ sinh ra các xung nhọn biên độ đáng kể ở đầu ra. Lại thêm sai 

số thời gian chuyển mạch có thể kéo dài thời gian duy trì xung nhọn. 

Trong trạng thái động, giá trị tức thời của điện áp tương tự đầu ra có 

thể lớn hơn nhiều so với giá trị ổn định, nghĩa là sai số động có thể rất 

lớn. Giá trị đỉnh của xung nhọn sinh ra trong trường hợp bit có trọng 
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số lớn nhất các tín hiệu số đầu vào từ 0 chuyển sang 1, còn tất cả các 

bit khác vẫn ở 1. Lúc này giá trị điện áp tức thời ở đầu ra bằng giá trị 

điện áp tương tự đầu ra do chuyển đổi DA của tín hiệu số lớn nhất (các 

bit đều là 1). 

Để khử bỏ ảnh hưởng của sai số động, ta có thể dùng mạch giữ mẫu 

ở đầu ra của DAC (xem phần mạch lấy mẫu, giữ mẫu). Hơn nữa thời gian 

lấy mẫu, chọn sau khi đã kết thúc quá trình quá độ. Khi đó lúc lấy 

mẫu, thì xung nhọn đã qua rồi, nên sai số không ảnh hưởng đến mẫu 

nữa. 

c)  Tốc độ chuyển đổi 

DAC hình chữ T công tác song song (các bit tín hiệu số đầu vào, 

được đưa vào song song) nên có tốc độ chuyển đổi cao. Thời gian cần 

thiết cho một lần chuyển đổi gồm hai đoạn: thời gian trễ của bit tín 

hiệu vào xa nhất nào đó đến bộ khuếch đại thuật toán và thời gian cần 

thiết để bộ khuếch đại thuật toán ổn định tín hiệu ra. Hiện nay IC đơn 

chíp DAC từ 10 ÷ 12 bit có thời gian chuyển đổi cỡ vài μs, trong đó thời 

gian trễ truyền đạt không quá 1μs. 

2.  Bộ chuyển đổi DAC điện trở hình chữ T  đảo  

Hình 8.20 trình bày sơ đồ DAC điện trở hình chữ T  đảo. 

        Để tránh khỏi các xung 

nhọn xuất hiện trong quá 

trình động của DAC điện 

trở hình chữ T , nhờ vậy 

nâng cao được tốc độ 

chuyển đổi, ta tìm cách 

duy trì dòng điện qua mỗi 

nhánh trong mạng là 

không đổi. Dù tín hiệu số 

đầu vào là 1 hay là 0 thì 

dòng điện chạy qua trong 

nhánh tương ứng với bit đó 

cũng không đổi.   

     

2R2R2R

R R R

So S1 S2 S3

LSB MSB

do d1 d2 d3

+

-

I/16 I/16 I/8 I/4 I/2

I1

2R 2R

R

Uref

Uo

Hình 8.20.  DAC điện trở hình chữ T  đảo. 
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Vậy là có thể loại trừ cơ bản nguyên nhân tạo ra xung nhọn. Hình 8.20 

giới thiệu mạch điện đảm bảo mục đích đó. Chúng ta gọi mạch hình 8.20 

là DAC điện trở hình chữ T đảo. 

Nếu bit bất kỳ của tín hiệu số đầu vào là 1 thì chuyển mạch tương 

ứng sẽ nối điện trở nhánh xét vào đầu đảo của bộ khuếch đại thuật 

toán, nếu bit là 0 thì chuyển mạch sẽ nối điện trở xuống đất. Vậy dù 

trạng thái tín hiệu đầu vào thế nào thì dòng điện mỗi nhánh đều giữ 

không đổi. Dòng điện tổng lấy từ nguồn điện áp chuẩn do đó cũng 

không đổi: 

R

u
I ref=  

Do đó có điện áp đầu ra:     ( )o
o

1
1

2
2

3
34

ref
1o 2d2d2d2d

2

u
RIu +++−=−=        

(8.18) 

Tức là điện áp tương tự đầu ra tỉ lệ với với giá trị tín hiệu số đầu 

vào. Ưu điểm nổi bật của mạch này là tốc độ cao, và xung nhọn ở đầu 

ra trong quá trình động là rất nhỏ. 

Dòng điện trong các nhánh của mạng điện trở hình chữ T  đảo nối 

trực tiếp vào đầu vào của bộ  

khuếch đại thuật toán; vì vậy không có sai lệch thời gian truyền đạt 

chúng, tức là giảm nhỏ sai số trạng thái động. Trong quá trình chuyển 

đổi trạng thái, dòng điện trong từng nhánh vẫn không đổi, không cần 

thời gian kiến lập và ngắt bỏ của dòng điện (các chuyển mạch tương tự 

nói chung đều công tác theo yêu cầu trước thông sau ngắt khi chuyển 

đổi trạng thái). 

Vì những nguyên nhân trên đây, mạch DAC điện trở hình chữ T đảo 

là mạch có tốc độ chuyển đổi DA hạng cao nhất. 

Sai số tĩnh của mạch điện trở hình chữ T đảo cũng giống như mạch 

điện trở hình chữ T  trên đây. 
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chương 9 
 

Nguồn nuôi một chiều 
 

Nguồn nuôi một chiều là cần thiết cho mọi thiết bị điện tử. Trừ một 

số trường hợp các thiết bị điện tử được thiết kế chỉ dùng các nguồn 

điện hoá như pin, ắc-quy; trong nhiều trường hợp nguồn nuôi một chiều 

được tạo ra bằng cách biến đổi và chỉnh lưu dòng điện xoay chiều 50 Hz 

từ mạng điện công nghiệp thành phố. Như tại chương 4 về mạch chỉnh 

lưu dùng diode bán dẫn đã nói, do có gợn sóng biên độ gây ra bởi sự 

biến đổi giá trị tức thời của nguồn điện áp xoay chiều nên cần có bộ 

lọc thông thấp để san bằng gợn sóng. Cũng do thăng giáng của nguồn 

điện vào và thăng giáng của tải cùng các biến động khác nên muốn có 

được điện áp ra bộ nguồn ổn định thì phải thiết kế thêm các mạch ổn áp 

(hoặc ổn dòng) để bù trừ các biến động này. Sơ đồ khối của một nguồn 

nuôi một chiều nói chung được biểu diễn trên hình 9.1.  

Hình 9.1. Sơ đồ khối của nguồn nuôi có ổn áp. 

Biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều lối vào (thí dụ, 220V~) 

thành điện áp xoay chiều lối ra có biên độ cần thiết.  

Mạch chỉnh lưu có nhiệm vụ chuyển điện áp xoay chiều bên thứ cấp 

biến áp thành điện áp một chiều có biên độ biến đổi mấp mô. 

Mạch lọc thông thấp san bằng các mấp mô, chặn các thành phần 

sóng xoay chiều và chỉ cho thành phần một chiều có biên độ không đổi 

đi đến tải. 

Bộ ổn áp (hoặc ổn dòng) có nhiệm vụ làm ổn định điện áp (hoặc dòng 

điện) ở lối ra trên hai đầu tải cho dù các điện áp trước đó hay trở tải 

thay đổi trong một giới hạn nào đó. 

Dưới đây sẽ điểm qua một số loại nguồn nuôi và mạch ổn áp.  

9.1.   Các bộ chỉnh lưu không điều khiển  

9.1.1.  Các bộ chỉnh lưu thông thường 

Biến 
áp 220 V~ Chỉnh 

lưu 
Lọc 

  

Mạch 
ổn áp 

Lọc Tải 
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Các bộ chỉnh lưu một nửa chu kỳ và hai nửa chu kỳ đã được trình 

bày trong  chương 4. Hình 9.2 là các sơ đồ chỉnh lưu thông dụng. Bộ 

chỉnh lưu nửa chu kỳ hình 9.2.a đã được trình bày tại chương 4. Nếu điện 

trở tải đủ lớn thì thế ra bằng thế đỉnh (biên độ sóng sin). Như trên hình 

cho thấy nếu thế hiệu dụng xoay chiều ở lối ra cuộn thứ cấp biến áp là 

6VAC thì thế ra trên tải cỡ V5,826 ≈×  một chiều. Dạng sóng lối ra khi 

không có bộ lọc và có bộ lọc như hình 9.2.b. Bộ chỉnh lưu hai nửa chu kỳ 

dùng 2 diode với biến áp có điểm giữa nối đất (hình 9.2.c) cho phép tiết 

kiệm được 2 diode nhưng cuộn thứ cấp biến thế cuốn có phức tạp hơn do 

cần đưa ra điểm giữa của cuộn dây. Dạng sóng lối ra trên hình 9.2.d cho 

thấy hiệu quả lọc sẽ tốt hơn do lối ra tồn tại cả hai nửa chu kỳ sóng 

sin. Thay vì cho sơ đồ hình 9.2.c thường hay dùng bộ chỉnh lưu hai nửa 

chu kỳ kiểu nắn cầu như hình 9.2.e. Sơ đồ nguồn chỉnh lưu lưỡng cực ± EC 

cho trên hình 9.2.f. 
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Hình 9.2.  Một số nguồn một chiều thông dụng. 

9.1.2.    Lọc gợn sóng lối ra trên trở tải 

 Trong các sơ đồ trên, điện áp ra trên tải mới là một chiều nhưng có 

biên độ còn biến đổi theo sóng hình sin. Muốn có được điện áp ra một 

chiều có biên độ bằng phẳng (không đổi) phải mắc song song với tải một 

tụ điện C có điện dung đủ lớn như đã nói trong chương 4. Vì điện trở 

thuận rd của diode rất nhỏ và rd << RT  nên hầu như tụ được nạp tới gần 

thế đỉnh của điện áp xoay chiều trong mỗi chu kỳ. Tiếp đó do điện áp 

xoay chiều giảm xuống theo dạng hình sin và sang chu kỳ âm (nếu là 

chỉnh lưu nửa chu kỳ) nên thế anode của diode trở nên thấp hơn thế 

kathode (là thế trên tụ điện), do vậy diode bị cấm. Tụ lúc này sẽ phóng 

điện qua điện trở tải với hằng số thời gian bằng RTC lớn hơn nhiều hằng 

số thời gian khi nạp. Đường phóng điện theo hàm e mũ được suy giảm rất 

chậm cho tới khi gặp sườn lên của chu kỳ dương sóng hình sin tiếp theo. 

Kết quả là ta sẽ có một điện áp lối ra trên tải tương đối bằng phẳng 

như hình 9.3. Trên hình cũng cho thấy dòng điện chảy qua diode chỉ 

xuất hiện khi diode được phân cực thuận trong một phần nhỏ nửa chu 

kỳ điện áp xoay chiều. Trị trung bình của dòng này quyết định đến khả 

năng chịu nhiệt của diode và càng nhỏ khi trở tải càng lớn.  Nếu nhìn 

nhận theo quan điểm phổ thì phổ Fourier của điện áp ra trên tải sau 

chỉnh lưu khi chưa mắc tụ điện bao gồm thành phần một chiều và các 

thành phần xoay chiều có tần số bằng và lớn hơn tần số mạng điện 

công nghiệp 50Hz. Do vậy muốn điện áp ra này hoàn toàn là một chiều 

thì phải dùng một mạch lọc tần thấp bao gồm các phần tử rd, C và RT làm 

suy giảm hết các thành phần xoay chiều trên.  
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Với rd cố định, tích 

số RTC càng lớn càng 

thu hẹp dải truyền 

của mạch quanh 

thành phần một chiều 

và điện áp ra càng 

bằng phẳng. Trong 

một số trường hợp 

người ta có thể mắc 

thêm một số mạch lọc 

tần thấp nữa, đặc biệt 

là mạch có cuộn cảm L mắc nối tiếp với tải. Trong kỹ thuật, thường 

đánh giá phẩm chất của mạch lọc chỉnh lưu bằng tỷ số mấp mô  

%100
U

U
k

0
C ×

Δ
≡  trong đó U0 là biên độ điện áp xoay chiều cấp cho bộ chỉnh 

lưu, ΔU là giá trị điện áp mấp mô trên tải. Theo hình 9.3 thì ΔU được tính 

bằng hiệu của U0 trừ đi giá trị sóng sin tại góc pha θ  ứng với thời điểm 

đường phóng điện của tụ qua tải gặp sườn lên của nửa chu kỳ sau điện 

áp xoay chiều. Cho giá trị tải, ta có thể tính được điện dung C tối thiểu 

để đảm bảo một tỷ số mấp mô cần thiết. Thí dụ cho trở tải RT = 10 kΩ, 

chỉnh l−u nửa chu kỳ và tỷ số mấp mô   kc =1%. Tính C ? 

        1
0

100

0
c sin1

U
sinUU

U
U

k θθ
−=

−
=

Δ
=     ( )cc karcsink −=→−=→ 11 11       sin     θθ          (9.1) 

Tụ phóng điện qua tải từ thời điểm θ2 = π/2 đến θ3 = θ1 + 2π theo quy luật 

e mũ:  

  RC/)2/2(
0

RC/)(
0

RC/t
0T

123 eUeUeUU ωππθωθθ −+−−−− ===                                      (9.2) 

Tại góc θ3 thoả mãn cả hai đường phóng điện dạng e mũ và đường sin, 

có phương trình: 

  ( )
10

RC/4/3
0 sinUeU 1 θωπθ =+−                               (9.3) 

Từ đây tính được:     
( )

( )c

c

k1ln .R .f.2
4

3
k1arcsin

C
−

+−
−=

π

π

            

(9.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9.3.  Lọc gợn sóng trên tải. 

Thế trên tải 
 khi có tụ 

U

t 
θ1 θ2

ΔU 

θ3

t 

ID 
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U0 

UT (t)

Umin 
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Thay các số vào có: 

  ( )
( )

F 120F10.120
01,01ln.10.50.2

4/301,01arcsin
C 6

4
μ

π
π

==
−

+−
−= −  

Với trường hợp chỉnh l−u hai nửa chu kỳ, thay góc θ3 = θ1 + π  ta sẽ 

tính được C = 95 μF. 

9.1.3   Các bộ chỉnh lưu bội áp 

Trong các bộ chỉnh lưu nói trên, điện áp ra một chiều không tải cực 

đại cũng chỉ bằng biên độ thế lối vào xoay chiều.  

Trong một số trường hợp, khi cần một điện áp ra có giá trị cao hơn 

mà vẫn chỉ dùng điện áp vào xoay chiều có biên độ thấp thì phải cần 

dùng bộ chỉnh lưu bội áp.  

Hình  9.4 là sơ đồ bộ chỉnh lưu 

nhân đôi thế. Trong nửa chu kỳ vào 

âm, dòng điện sẽ nạp cho tụ C1 qua 

diode D1 với thế phân cực trên tụ như 

hình vẽ. Độ lớn của thế này đơn giản 

bằng biên độ điện áp vào xoay chiều. 

Trong nửa chu kỳ dương tiếp theo, 

dòng điện sẽ đi qua C1D2 và nạp điện 

cho C2. Như vậy điện áp nạp cho C2 lúc 

này sẽ bằng tổng biên độ điện áp vào xoay chiều trong nửa chu kỳ 

dương cộng với thế trên tụ C1 đã được nạp sẵn trong nửa chu kỳ âm của 

nguồn điện vào. Hay nói cách khác thế trên tụ C2, tức là thế cấp cho 

tải, bằng 2 lần biên độ điện áp vào xoay chiều.  

Hình 9.5. là sơ đồ bộ chỉnh 

lưu nhân thế bội áp nhiều lần. 

Trong nửa chu kỳ âm thứ nhất, 

D1 thông, D2 và D3 cấm; tụ C1 

được nạp đến thế UC1 ≈ U2~. Nửa 

chu kỳ dương tiếp theo, D2 

thông, D1 và D3 cấm; dòng qua D2 

nạp cho C2 điện áp gấp đôi             UC2 = 2U2~. Nửa chu kỳ âm tiếp theo nữa, D3 

thông, D1 và D2 cấm; dòng qua D3 nạp cho các tụ C1 mắc nối tiếp với C3 với 

 

 

 

 

 

 

Hình 9.4.   Bộ chỉnh lưu nhân đôi 

thế. 

 

 

 

 

 

Hình 9.5.   Bộ chỉnh lưu bội áp n lần. 

D2 

RT 

C1 

220 V~ C2 
D1 

-     + 

+ 

- 

D1 

C1 

220 V~ 

D2 

D3 D4 
C2 

C3 

C4 

×2 

×3 

×4 

×1 



 256 

thế bằng U2~ + UC2 = 3U2~. Tuy nhiên do C1 đã được nạp đến thế U2~ nên C3 sẽ 

được nạp đến thế UC2 = 2U2~. Lý luận tương tự cho mắt thứ 4 và các mắt 

tiếp theo.  

9.2.   Bộ chỉnh lưu có điều khiển  
Bộ chỉnh lưu có điều khiển sử dụng linh kiện thyristor hoặc triac 

cho phép điều chỉnh dễ dàng công suất ra trên tải bằng cách điều 

chỉnh thời điểm mồi (điều chỉnh pha) thích hợp. Hình 9.6 là một sơ đồ 

chỉnh lưu có điều khiển sử dụng thyristor. Sơ đồ này cho phép dễ dàng 

điều chỉnh công suất ra trên tải (thí dụ, điều chỉnh độ sáng tối của một 

tải là bóng đèn dây tóc). Nguyên tắc hoạt động của sơ đồ là biến đổi 

góc pha mở thyristor ϕ (thời điểm mở thyristor trong phạm vi một chu 

kỳ điện áp vào UAK) sẽ biến đổi được công suất ra trên tải do công suất 

dòng một chiều tỷ lệ với bình phương của dòng chỉnh lưu.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9.6.  Sơ đồ điều chỉnh công suất ra trên tải. 

Nhìn vào sơ đồ mạch ta thấy, khi bắt đầu nửa chu kỳ dương 

thyristor ở vào trạng thái cấm. Tụ C sẽ được nạp điện qua mạch gồm 

biến trở P và điện trở tải RĐ với hằng số thời gian PRĐC. Linh kiện mắc nối 

tiếp với cực điều khiển của thyristor và song song với tụ C gọi là diac. 

Diac là một linh kiện có đặc tính giống như thyristor nhưng không có 

cực điều khiển, chỉ có 2 cực anode và kathode như một diode. Nó sẽ 

chuyển từ trạng thái cấm sang thông rất nhanh khi thế trên hai cực 

đạt tới một giá trị ngưỡng Umồi nhất định. Khi thế tụ điện C (bằng thế 

trên diac) đạt tới Umồi thì diac chuyển sang trạng thái thông. Tụ phóng 

điện qua diac tạo thành một xung dương đưa vào cực cửa điều khiển, 

làm cho thyristor thông. Lúc này toàn bộ điện áp nguồn được đặt lên 

diac 

P T 

R§ 

C 

 ~220V~ 

UV~ 
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trở tải đèn RĐ. Thyristor sẽ thông cho tới hết nửa chu kỳ dương. Tới nửa 

chu kỳ dương tiếp theo quá trình tiếp diễn như vậy. 

Vậy bằng cách điều chỉnh giá trị của biến trở P, ta có thể biến đổi 

được hằng số thời gian nạp điện cho tụ và có nghĩa là biến đổi góc pha 

mở ϕ cho thyristor. Nhìn trên giản đồ thời gian ta thấy góc mở này 

quyết định công suất trung bình, công suất hiệu dụng sản ra trên tải. 

Góc mở ϕ càng lớn, công thế hiệu dụng và công suất trên tải càng nhỏ, 

đèn càng sáng yếu. 

9.3.   Mạch ổn áp kiểu bù 
Mạch ổn áp cho phép một sự ổn định của điện áp lối ra trong một dải 

biến đổi của điện áp nguồn vào cũng như sự biến đổi của các thông số 

khác như: trở tải, thăng giáng nhiệt độ môi trường, v.v... Thường quan 

tâm đến định nghĩa hệ số ổn áp cho biết điện áp lối ra bị ảnh hưởng bao 

nhiêu khi điện áp nguồn vào biến thiên 10%: 

%100
U
U

k

constR,T
%10nªthibiÕnUra

ra
S

T

V

×
Δ

≡

=

            (9.5) 

Ngoài sơ đồ ổn áp dùng các diode ổn áp (zener) như đã trình bày 

trong chương 4, các sơ đồ bộ ổn áp kiểu bù cho phép nâng cao chất 

lượng và đáp ứng hầu hết các yêu cầu thực tế. Có thể phân loại theo 

kết cấu sơ đồ bộ ổn áp kiểu bù gồm 2 loại: kiểu bù nối tiếp (hình 9.7.a) và 

bù song song (hình 9.7.b). Trong đó, C là phần tử điều chỉnh, KĐSS là phần 

tử khuếch đại và so sánh, Ech là nguồn điện áp chuẩn, RS là trở hạn chế 

dòng. 

 

 

 

 

 

 

(a)      (b) 

Hình 9.7.    Sơ đồ khối mạch ổn áp kiểu bù nối tiếp (a) và bù song song (b). 
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Nguyên tắc hoạt động của bộ ổn áp nối tiếp như sau: do một nguyên 

nhân nào đó dẫn đến làm biến đổi điện áp một lượng nào đó. Lượng này 

được so sánh với điện áp chuẩn Uch tại phần tử khuếch đại so sánh KĐSS. 

Lối ra của bộ KĐSS là biến động chTT UUU −=Δ  sẽ tác động lên phần tử 

điều khiển C. Vì C được mắc nối tiếp với trở tải nên sự tác động này được 

thiết kế sao cho sụt áp trên C tăng hay giảm để bù lại sự giảm hay tăng 

của điện áp trở tải. Do vậy mà điện áp trên tải được bù giữ không đổi.  

Nguyên tắc hoạt động của bộ ổn áp song song là như sau: như ở bộ 

ổn áp nối tiếp, phần biến động chTT UUU −=Δ  được phát hiện bởi phần tử 

khuếch đại so sánh KĐSS và nguồn áp chuẩn sẽ tác động lên phần tử 

điều khiển C làm thay đổi dòng qua nó. Do C được mắc song song với tải 

qua trở RS nên dòng này sẽ có xu hướng điều chỉnh sự tăng hay giảm 

sụt áp trên RS theo xu hướng bù lại sự giảm hay tăng áp trên trở tải: 

nếu điện áp trên trở tải tăng thì dòng qua C sẽ tăng làm dòng qua tải 

giảm dẫn tới thế trên đó không đổi , v.v...  

Ta sẽ xét một mạch ổn áp nối tiếp một tầng cụ thể dùng bộ lặp lại 

emitter đơn giản nhất như hình 9.8.a. Trong sơ đồ này, trở tải RT giữ vai 

trò như trở emitter RE trong bộ khuếch đại lặp lại emitter mà ta đã 

khảo sát trước đây.  

 

 

 

 

 

                                 (a)                                                                                  (b) 

 

 

 

 

           (c) 

Hình 9.8.   Sơ đồ các ổn áp một tầng đơn giản dùng transistor. 
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Trong sơ đồ, diode zener đượcphân cực ngược tạo ra nguồn điện áp 

chuẩn Uch. Transistor đóng cả hai vai trò khuếch đại so sánh và điều 

chỉnh. Giả sử vì một lý do nào đó U1 tăng → U2 tăng. Nhưng do U2 chính là 

UE và UB chính bằng Uch không đổi, nên kết quả là UBE = UB − UE giảm → dẫn 

tới làm giảm dòng IC và giảm dòng IE , chính là dòng qua tải. Kết quả là 

thế trên tải bằng ITRT giảm. Sơ đồ được thiết kế sao cho thế ra giảm đi 

một lượng đúng bằng sự tăng và ta có U2 được giữ không đổi. 

Theo hình dễ thấy điện áp ra của bộ ổn áp bằng: BEchT2 UUUU −==   

Điện trở ra bằng chính trở ra của bộ lặp lại emitter: 

2

TBE

2

2
2 I

U

S
1

1

r

I

U
r ==

+
=

∂
∂

=
β

 ;  với thế nhiệt UT = 25,5 mV và dòng I2 = 100 mA có 

thể thấy rằng trở ra này khá nhỏ cỡ 0,3 Ω.  

Nếu cần điều chỉnh điện áp ra thì có thể sử dụng sơ đồ 9.8.b trong đó 

một phần điện áp chuẩn được trích từ điểm giữa con chạy biến trở P. 

Điện trở của biến trở cần nhỏ hơn rBE để không làm tăng trở ra của 

mạch.  

Khi cần dòng ra ổn áp lớn thì dùng sơ đồ hình 9.8.c trong đó dùng 2 

transistor T1 và T2 mắc daclington để tăng dòng tải. 

Sơ đồ hình 9.9 là sơ đồ bộ ổn áp hai 

tầng dùng transistor. Diode Zener 

đóng vai trò nguồn điện áp chuẩn, 

transistor T1 là phần tử điều chỉnh và 

transistor T2 là phần tử KĐSS. Lý luận 

tương tự như trên ta cũng có: giả sử U2 

tăng → UB2 t¨ng→ UBE2 t¨ng→ dòng IC2 

tăng, UC2 giảm→ UBE1 giảm dẫn tới làm 

transistor T1 bớt thông hơn (nội trở 

tăng), dòng IC1 và IE1 giảm đi một lượng sao cho thế ra U2 = IE1RT không đổi. 

Nếu mạch gánh emitter có được một bộ KĐTT mắc kiểu lặp lại điện 

áp như hình 9.8.a thì đặc tính của bộ ổn áp sẽ được cải thiện hơn nữa. 

Chừng nào bộ KĐTT còn hoạt động trong miền tuyến tính thì điện áp hai 

lối vào đảo và không đảo vẫn được giữ bằng nhau. Nhưng vì đầu vào 

đảo được nối với lối ra nên điện ra ra của bộ ổn áp trong trường hợp 

này luôn được giữ bằng điện áp đầu vào không đảo tức là bằng điện áp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 9.9.  Bộ ổn áp 2 tầng dùng 

transistor. 
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chuẩn (thực ra sai khác vài chục micrô vôn). Hai hình 9.10.b và 9.10.c là 

các sơ đồ bộ ổn áp điều chỉnh được điện áp ra và rất ổn định. Điện áp ra 

trong các trường hợp được điều chỉnh bởi vị trí tiếp điểm của con chạy 

biến trở P và này sẽ nằm trong dải lớn hơn điện áp chuẩn của diode 

zener. Đây là điều ở các bộ ổn áp hình 9.8 không thể có được. Hình 9.10.c 

có điểm đặc biệt là diode zener được cấp thế qua trở R1 không phải từ 

nguồn chưa ổn áp mà là từ nguồn đã ổn áp. Do vậy các biến thiên từ 

nguồn vào hầu như không ảnh hưởng tới điện áp chuẩn do diode zener 

tạo ra nữa. Mạch này có độ ổn định cao. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9.10.  Các bộ ổn áp dùng bộ KĐTT làm phần tử KĐSS. 

 

9.4.  Các vi mạch ổn áp 

Ngày nay thường người ta chế tạo các vi mạch có chức năng ổn áp 

với các tham số chuẩn. Các vi mạch này do được chế tạo hàng loạt nên 

giá thành cũng rất rẻ và thông dụng. Các vi mạch ổn áp gồm 2 loại: 

loại thứ nhất có điện áp lối ra cố định và loại thứ hai có điện áp ra có 

thể được điều chỉnh trong một dải nào đó. 
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Cấu tạo bên trong của các vi mạch ổn áp này có sơ đồ điển hình như 

hình 9.11.  

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Hình 9.11.   Cấu tạo bên trong của một vi mạch ổn áp. 

Trong mạch dùng diode D2 làm nguồn điện áp chuẩn Uch. Do phản hồi 

âm tạo bởi phân áp R1 R2 nên thế ổn áp ra được xác lập bằng :         
)R/R1(UU 12ch2 +=  

Tụ Ck dùng để hiệu chỉnh tần số của sơ đồ nhằm chống tự kích.  

Với loại có điện áp ra cố đinh, điển hình là các họ vi mạch 78-xx và 

79-xx. Họ này là các vi mạch ổn áp có 3 chân ra: đầu vào, đầu ra và đầu 

nối đất, dòng điện áp ra cực đại thường cỡ 1A với điều kiện vi mạch được 

gắn cánh toả nhiệt thích hợp. Loại 78xx cho các vi mạch có điện áp vào 

có dải từ 5 VDC đến 30 VDC, điện áp ra cố định +5 V với loại 7805, +12V với 

loại 7812, v.v... Loại 79xx cho các vi mạch ổn áp có dải điện áp vào từ -5 

VDC đến -35 VDC; điện áp ra cố định -5 V với loại 7905, -12V với loại 7912, 

v.v... Với loại có điện áp ra biến đổi được, thí dụ vi mạch LM-327 cũng có 3 

chân ra: đầu vào, đầu ra và đầu nối với biến trở điều chỉnh. Đầu kia 

của biến trở được nối với đất. Loại này cho điện áp vào từ +5 VDC đến 35 

VDC và có thể nhận được điện áp ra ổn áp với giá trị tuỳ ý trong dải từ 

+3 V đến +30 V được điều chỉnh bằng biến trở.  Hình dạng và chân nối của 

hai vi mạch ổn áp cố định 7805 và 7905 và vi mạch ổn áp có thể điều chỉnh 

điện áp ra được        LM-327  cho trên hình 9.12. Các loại khác cũng có hình 

dạng tương tự.  
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Hình 9.12.  Hình dạng và chân nối của các vi mạch 7805 và 7905. 

Ngoài ra còn có loại vi mạch ổn áp có hệ số ổn áp cao hơn các loại 

kể trên, nhưng có dòng tải nhỏ chỉ cỡ vài chục mA. Thí dụ như loại μA-

723 là vi mạch được đóng vỏ 14 chân, hai hàng. Thường loại này được sử 

dụng trong các mạch điều khiển đòi hỏi độ ổn định cao, còn phần công 

suất được nó điều khiển là các transistor hoặc vi mạch công suất lớn. 

Sơ đồ khối và hình dạng của vi mạch này cho trên hình 9.13. 

 

 

              

 

 

 

 
Hình 9.13.  Sơ đồ khối và hình dạng vi mạch ổn áp μA-723. 

Hình 9.14 là một số sơ đồ ứng dụng của các vi mạch ổn áp loại 7805 và 

7905. Các loại với thế ổn áp khác về nguyên tắc cũng được dùng tương 

tự. Nhìn chung việc sử dụng chúng rất thuận tiện và dễ dàng. Hình 9.14.a 

là sơ đồ tạo thế ổn áp cố định +5V từ vi mạch 7805. Khi cần nâng cao 

dòng ra của bộ ổn áp có thể đấu thêm một transistor công suất phụ 

như hình 9.14.b. Cùng với các transistor bên trong vi mạch, nó tạo ra 

một sơ đồ Daclington cho phép dòng ra bộ ổn áp tăng lên. 
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Hình 9.14.   Một số sơ đồ nguồn ổn áp dùng vi mạch có thế ổn áp cố định. 

 Trong trường hợp cần thế ra ổn áp cao hơn +5V nhưng chỉ có vi 

mạch 7805, có thể dùng sơ đồ hình 9.14.c trong đó diode ổn áp (zener) có 

thế UZ được mắc trong mạch giữa chân 3 của vi mạch với đất. Cách này 

cho phép điện áp ra được tăng lên một lượng bằng UZ. Điện trở R dùng 

để điều chỉnh dòng của diode ổn áp đến một giá trị gần cố định 

R/)UU(I Z2 −=Δ .  

Khi cần có nguồn điện áp lưỡng cực, có thể dùng sơ đồ như hình 

9.14.d, trong đó sử dụng biến áp có cuộn thứ cấp có điểm giữa được nối 

đất và hai vi mạch ổn áp trái dấu là 7805 cho lối ra +5V và loại 7905 cho 

lối ra là -5V.  

9.5.  Bộ ổn áp kiểu xung 
Hiệu suất của mạch ổn áp với các phần tử tích cực (như transistor, 

vi mạch) chạy trong chế độ liên tục như kể trên phụ thuộc nhiều vào 

công suất tổn hao trên phần tử điều chỉnh là các transistor công suất 

ra. Có thể giảm công suất tổn hao này nếu cho transistor làm việc ở 

chế độ xung. Ta có loại ổn áp xung hay còn gọi là bộ ổn áp chuyển 

mạch (đóng - ngắt). Transistor điều chỉnh trong bộ ổn áp này được 

thiết kế làm việc ở một trong hai trạng thái: thông bão hoà (đóng) và 

cấm (ngắt). Khi thông, transistor dẫn năng lượng từ nguồn ngoài đến 
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phần tử tích luỹ năng lượng (là cuộn cảm của biến thế hay tụ điện) 

trong mạch. Khi transistor cấm, thì  phần tử tích luỹ sẽ cung cấp năng 

lượng cho mạch sao cho trên tải luôn luôn có điện áp ra. Muốn vậy thì 

phải có một bộ lọc tần thấp để san bằng các xung lối ra thành điện áp 

một chiều không đổi. Tần số đóng ngắt của khoá transistor thường 

nằm trong dải từ vài chục Hz đến trên vài chục kHz để có thể dùng các 

cuộn cảm lõi Fe-rít thích hợp cho phép giảm nhỏ kích thước biến thế và 

hiệu suất tổn hao nhỏ. Hình 9.15.a là sơ đồ nguyên lý một bộ ổn áp kiểu 

xung. 

Điện áp ra U2 của bộ ổn áp được so sánh với điện áp chuẩn Uch trong 

bộ điều khiển. Điện áp sai lệch sẽ được dùng để điều chế độ rộng xung 

do bộ tạo dao động phát ra. Chuỗi xung này sẽ điều khiển đóng mở 

transistor T với tần số cố định nhưng có độ rộng xung (là tỷ số giữa 

thời gian đóng trên chu kỳ dao động) thay đổi được. ở lối ra trên 

emitter của transistor, chuỗi xung dòng đó sẽ được lọc qua bộ lọc LC 

để có được điện áp ra bằng phẳng U2. Bộ điều chế được thiết kế sao cho 

khi điện áp U2 giảm xuống do một nguyên nhân nào đó (thí dụ do thế U1 

giảm), tín hiệu điều khiển sẽ cho chuỗi xung có độ rộng lớn hơn nhằm 

làm cho dòng trung bình qua transistor tăng lên bù lại sự giảm thế U2 

và ngược lại khi thế U2 giảm thì độ rộng xung được điều khiển sẽ giảm 

đi. Kết quả là thế U2 giữ không đổi trong một giới hạn nào đó.  

 

 

(a)      (b) 

Hinh 9.15.   Mạch ổn áp xung (a) và cấu tạo bộ điều khiển (b). 

Để tính bộ điều khiển ta xét dòng chạy qua cuộn chặn L. Giả thiết 

tụ C lớn vô cùng nên có gợn sóng mấp mô lối ra bằng không. Hình 9.16 là 

giản đồ thời gian của điện áp xung và dòng trong mạch. 

Khi transistor bị cấm, ta có:         constUU 2L =−≈             

(9.6) 

Bộ 
 điều khiển 

U1 
U2 

L 

C

T 

Bộ tạo 
dao 

động 

Bộ điều chế 
độ rộng 
 xung 

Tín hiệu 
điều khiển 

Uch 

U2

Bộ điều khiển 
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Vì 
dt

dI
LU L

L = , nên  dòng qua cuộn chặn L giảm tuyến tính theo thời 

gian:    

    L/U
dt

dI
2

L −=                (9.7) 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 9.16.  Điện áp và dòng điện trong bộ ổn áp xung. 

Khi transistor thông, ta có:          constUUU 21L =−=             

(9.8) 

Lúc này dòng qua L cũng tăng tuyến tính theo thời gian:  

( ) dt/UU
dt

dI
21

L −=               (9.9) 

( )
L

tUU

L
tU

III ng«th21cÊm2
minLmaxLL

−
==−=Δ           (9.10) 

T

t

tt

t

U
U ng«th

cÊmng«th

ng«th

1

2 =
+

=             (9.11) 

Như vậy điện áp ra bộ ổn áp sẽ tỷ lệ thuận với độ rộng xung chuyển 

mạch và không phụ thuộc vào dòng lối ra khi I2 > (1/2) ΔIL. Dòng qua 

transistor chuyển mạch khi thông bằng tổng dòng gánh I2 và dòng nạp 

cho tụ. Tỷ số 
2

maxL

I
I

≡α  sẽ càng lớn khi điện cảm cuộn chặn L càng nhỏ. 

Trị số α cực đại bằng 1,2 để đảm bảo các tham số yêu cầu chuyển mạch 

của transistor. 

Tính giá trị của L, theo hình 9.13 ta có: 

U1 tth«ng tcÊm 

IL 

U2 

t 

t 

t 

ILmin 

ILmax
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L2maxL I
2
1

II Δ+=              (9.12) 

Từ các biểu thức trên ta được: 
( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

1
I

I
2

U/U1R
L

2

maxL

12V            

(9.13) 

Trong đó RV = U2/ I2 là trị số điện trở gánh của mạch. Khi điện dung C 

là hữu hạn, trên lối ra bộ ổn áp có gợn sóng. Dòng nạp cho tụ bằng:  IC = 

IL - I2. 

Chu kỳ nạp và phóng của tụ là miền gạch chéo trên đồ thị. Trị số 

gợn sóng thoả mãn hệ thức sau: 

LcÊmng«th
C

2 I
2
1

t
2
1

t
2
1

2
1

.
C
1

C

Q
U Δ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

Δ
=Δ           (9.14) 

Từ đây suy ra:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=Δ

1

2
2

2
2 U

U
1

LCf8
U

U              (9.15) 

Do chưa tính đến trở dò của tụ nên trên thực tế trị số điện áp xung 

đo được sẽ lớn hơn giá trị tính toán đôi chút. Khác với bộ ổn áp liên 

tục, dòng trung bình chạy qua transistor chuyển mạch sẽ nhỏ hơn 

dòng ra. Bỏ qua tổn hao, ta có thể viết biểu thức cân bằng công suất 

sau: 

2211 IUIU ≈         

Từ đó có:  

( ) 2120 I/U/UI =              (9.16) 

Ta thử tính thí dụ bằng số cho các tham số của bộ ổn áp. Giả sử yêu 

cầu bộ ổn áp có điện áp ra ổn định 5V với dòng gánh là 5A. Điện áp vào 

không ổn định là 10V. Tần số dao động chọn bằng 20 kHz. Ta chọn hệ số 

điều chỉnh α = 1,2. Với các tham số này, từ công thức (9.13) ta tính được         

L = 63 àH. Trị số cực đại của năng lượng cảm ứng bằng 

mJ1,1LI
2
1

E 2
maxLmaxL == . Trị số này cho phép tính khi chọn lõi cuộn cảm.  
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Giả sử điện áp gợn sóng lối ra cho phép không quá 30 mV. Từ công thức 

(9.15) tính được trị số tối thiểu của tụ   C = 413 μF. 

Ta có thể đưa ra một sơ đồ cụ thể của bộ ổn áp xung đơn giản như  

hình 9.16.  

9.16.  Sơ đồ một bộ ổn áp xung đơn giản. 

Giả sử R2 được ngắt khỏi mạch. Lúc này mạch giống bộ ổn áp có bộ 

lặp lại dùng KĐTT và thế ra U2 bằng với thế chuẩn Uch. Khi R2 được mắc 

trong mạch và giả sử transistor T đang ở trạng thái thông bão hoà, 

điện áp ra trên emitter UE gần bằng điện áp vào U1. Hiệu thế giữa UE và 

Uch được thiết kế phân chia qua phân áp R2R3 sao cho thế trên đầu vào 

không đảo của bộ KĐTT cao hơn Uch một chút. Do vậy thế trên đầu vào 

không đảo cao hơn thế trên đầu vào đảo. Bởi vậy lối ra bộ KĐTT ở vào 

thế bão hoà dương. Điện áp này như vừa nói sẽ làm T tiếp tục thông bão 

hoà và làm cho U2 xấp xỷ bằng U1. Trong thời gian T thông, tụ C được 

nạp qua T và cuộn chặn L. Thế UC cũng là thế trên đầu đảo của bộ KĐTT 

sẽ tăng dần đến khi bằng rồi cao hơn thế trên đầu vào không đảo. Lúc 

này bộ KĐTT chuyển trạng thái, lối ra nhảy sang thế bào hoà âm làm 

cấm transistor T. Khi T ngắt thì thế lối ra bộ ổn áp bắt đầu giảm do C 

phóng điện qua tải. Thế lối ra giảm xuống, tức là thế đầu vào đảo giảm 

tới khi nhỏ hơn thế đầu vào không đảo thì bộ KĐTT lại lật trạng thái 

và điều khiển transistor chuyển sang thông... 

Khi T thông, dòng qua L để nạp cho C và tích tụ năng lượng trong 

cuộn cảm. Khi T ngắt, năng lượng này tạo nên một xung ngược rất lớn 

đặt lên transistor T và có thể làm hỏng nó. Vì vậy, một diode D2 (gọi là 

diode hãm) được mắc vào mạch để thông dòng cho xung ngược đó qua 

D2 và tải nhằm bảo vệ quá áp cho transistor.  

U1 L 
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T 
+ 

− 

− 

+ 

R1 
R2

C1D2
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U2
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Trong thực tế thường sử dụng sơ đồ ổn áp xung với mạch dao động ở 

sơ cấp biến thế như hình 9.17. 

Hình 9.17.   Sơ đồ bộ ổn áp kiểu xung bên sơ cấp biến thế. 

Điện áp từ nguồn điện thành phố 220V~ được chỉnh lưu trực tiếp từ bộ 

nắn cầu bốn diode D và bộ lọc điện với tụ C3. Như vậy thế trên tụ sẽ rất 

lớn cỡ 220 VAC × 1,4 ≈ 308 VDC. Transistor chuyển mạch T có tải là biến 

thế Tr. Các xung dòng bên sơ cấp được cảm ứng sang cuộn thứ cấp sau 

đó được chỉnh lưu bởi diode D5 và lọc bởi tụ C4 cho thế lối ra một chiều 

U2 của bộ ổn áp xung. Quá trình đóng ngắt của transistor được điều 

khiển bởi bộ điều khiển cách ly về điện. Mạch này thường dùng các bộ 

khuếch đại quang-điện (optron) có điện trở cách điện rất cao (cỡ tê-

tra Ω) và điện thế đánh thủng rất cao (cỡ kV). Trong những trường hợp 

thông thường, nó cho phép cách ly về điện giữa nguồn cao thế 220V~ 

bên mạch sơ cấp với nguồn thấp thế một chiều bên thứ cấp biến thế Tr. 

Các xung điều khiển được đưa đến từ bộ phát dao động. Đây là mạch 

điện phát ra chuỗi xung có tần số không đổi nhưng độ rộng xung được 

điều khiển bởi thế ra U2. Độ rộng này tỷ lệ nghịch với độ lớn của U2. Giả 

sử, nếu vì nguyên nhân nào đó điện áp ra tăng lên một lượng nào đó, 

dẫn tới độ rộng xung điều khiển được phát từ máy phát dao động giảm 

xuống, tức là làm thời gian thông của transistor giảm. Điều đó dẫn tới 

làm giảm dòng trung bình qua biến thế sao cho điện áp ra giảm đi một 

lượng đúng bằng lượng tăng hay nói cách khác điện áp ra sẽ giữ không 

đổi do có sự điều chỉnh bù trừ của mạch điện xung. Cũng lý luận tương 

tự cho trường hợp điện áp ra giảm xuống. Sơ đồ này cũng được dùng 

cho cả trường hợp điện áp vào là một chiều. Các bộ lọc L1C1 và L2C2 dùng 

để ngăn chặn các xung nhiễu điện từ bộ ổn áp xâm nhập ngược trở lại 

mạng điện thành phố làm ảnh hưởng tới các thiết bị khác.  
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